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Lời nói đầu 
 

Chăn nuôi gia cầm là một nghề sản xuất truyền thống, giữ vị trí quan trọng thứ hai trong 

tổng giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi n ước ta. Để có thể phát triển bền vững trong t ương 

lai, cần phải đổi mới hệ thống chăn nuôi gia cầm trong cả n ước. Chuyển đổi chăn nuôi phân 

tán qui mô nhỏ sang sản xuất hàng hoá lớn theo h ướng công nghiệp và bán công nghiệp có qui 

hoạch vùng chăn nuôi tập trung, gắn sản xuất với giết mổ, chế biến và thị tr ường tiêu thụ.  

Cuốn giáo trình Chăn nuôi gia cầm do các tác giả trong khoa Chăn nuôi – Thú y tr ường 

Đại học Nông nghiệp I  xuất bản vào năm 1994, đến nay đã ® ược 14 năm. Hâu hết các kiến 

thức đã lạc hậu, không thể đáp ứng ® ược yêu cầu hiện tại. 

Để góp phần vào sự đổi mới và phát triển của ngành chăn nuôi gia cầm, tăng thêm nguồn 

tài liệu tham khảo cho các giảng viên, học viên, cán bộ kỹ thuật và những ng ười quan tâm đến 

lĩnh vực này, chúng tôi biên soạn lại giáo trình chăn nuôi gia cầm. 

Giáo trình chăn nuôi gia cầm gồm bài mở đầu và 9 ch ương lý thuyết do tập thể các tác giả 

gồm TS. Nguyễn Thị Mai, TS. Bùi Hữu Đoàn và KS. Hoàng Thanh biên soạn.  

Tham gia biên soạn cho từng chương cụ thể như sau: 

TS. Nguyễn Thị Mai biên soạn bài mở đầu, ch ương 4, 7,8 và 9. 

TS. Nguyễn Thị Mai và KS. Hoàng Thanh biên soạn ch ương 5 và 6. 

TS. Bùi Hữu Đoàn biên soạn chương 1,2 và 3. 

Để hoàn thành cuốn giáo trình này, chúng tôi đã tham khảo nhiều giáo trình chăn nuôi 

gia cầm, giáo trình sinh lý, sinh hoá động vật, giáo trình dinh d ưỡng – thức ăn động vật nuôi, 

giáo trình nhân giống vật nuôi, các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài n ước. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng để tổng hợp và cập nhật các thông tin, nh ưng với tốc độ phát 

triển rất nhanh của khoa học kỹ thuật chăn nuôi, chắc chắn giáo trình sẽ không tránh khỏi các 

thiếu sót. Chúng tôi mong đợi và xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của các thầy cô, các 

bạn đồng nghiệp, sinh viên và bạn đọc. 

                                                                                C ác tác giả 
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Bài mở đầu 
 

1. Đối tượng và mục đích của môn học 
Môn học chăn nuôi gia cầm có mục đích nghiên cứu riêng biệt, rõ ràng. Đối t ượng nghiên 

cứu của nó là gia cầm - Tên khoa học là Aves domesticar. Đó là một nhóm động vật thuộc lớp 
chim đã được con người thuần hoá từ chim hoang dại thông qua quá trình thích nghi lâu dài. 
Tuỳ thuộc vào mục đích kinh tế khác nhau mà hiện nay chúng ta có nhiều giống gia cầm 
mang tính chất kinh tế khác nhau. 

Mục đích nghiên cứu môn chăn nuôi gia cầm nhằm giúp học viên nắm ® ược nguồn gốc 
tiến hoá và sự hình thành các loài gia cầm ngày nay. Trên cơ sở đó đi sâu nghiên cứu đặc điểm 
giải phẫu, sinh lý, sức sản xuất của gia cầm; các giống và công tác giống gia cầm, dinh d ưỡng 
gia cầm,  kỹ thuật ấp trứng, kỹ thuật nuôi d ưỡng chăm sóc, quản lý các loại gia cầm… Đồng 
thời ứng dụng được các kiến thức này vào thực tiễn  chăn nuôi gia cầm trong n ước. 
2. Tình hình phát triển chăn nuôi gia cầm trên thế giới 

Trên thế giới, đàn gà chiếm khoảng 95%; đàn vịt 2%, gà tây 2% và các loại khác chiếm 
khoảng 1% tổng đàn gia cầm. Theo số liệu của tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật (2008), tổng 
đàn gà trên thế giới là 70 tỷ con. Trong đó gà thịt th ương phẩm (gà broiler) là 30 tỷ; gà đẻ 
trứng thương phẩm là 5 tỷ; gà giống các loại là 35 tỷ. 

Ba nước có số lượng gà broiler nhiều nhất thế giới là Mỹ (8,3 tỷ); Trung Quốc (5,7 tỷ) và 
Brazin (5,3 tỷ). 

Ba nước có số lượng gà đẻ trứng thương phẩm nhiều nhất là Trung Quốc (1 tỷ); Mỹ (276 
triệu) và Nhật (152 triệu) 
2.1. Sản xuất trứng 

Theo số liệu của FAO dẫn theo Windhorst (2008), tổng sản l ượng trứng trên thế giới 
trong năm 2006 là 61,111 triệu tấn. Bảy nước có sản lượng trứng trên 1triệu tấn mỗi năm là 
Trung Quốc, Mỹ, ấn Độ, Nhật, Nga, Mehico, Braxin. N ước có sản lượng trứng cao nhất là 
Trung Quốc (25.326.000 tấn), sau đó là Mỹ (5.360.000 tấn); ấn Độ (2.604.000 tấn); Nhật Bản 
(2.497.000 tấn); Nga (2.100.000 tấn) và Mehico (2.014.000). 
2.2. Sản xuất thịt gia cầm 

Cũng theo số liệu của FAO, tổng sản lượng thịt trên thế giới trong năm 2005 là 71,85 
triệu tấn. Nước có sản lượng thịt cao nhất là Mỹ: (15,87 triệu tấn), đứng thứ hai là Trung Quốc 
(10,20 triệu tấn), đứng thứ ba là Braxin (8,67 triệu tấn). 
2.3. Xuất khẩu trứng và thịt gia cầm 

Số lượng trứng xuất khẩu hàng năm khoảng 11 tỷ quả. Bắc Mỹ xuất khẩu trứng nhiều 
nhất, chiếm 44,8%. Riêng Mỹ chiếm 39,2% l ượng trứng xuất khẩu. 

Tổng sản lượng thịt xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn. Trong đó có 5 n ước xuất khẩu nhiều 
thịt gia cầm nhất là Mỹ, Braxin, Hồng Kông, Trung Quốc và Thái Lan. 
2.4. Một số thành tựu khoa học công nghệ 
2.4.1. Thành tựu về công tác giống 

Tăng nhanh tiến bộ di truyền trong công tác chọn lọc và tạo giống mới. Sử dụng hiệu quả 
ưu thế lai (các tổ hợp lai giữa 4 dòng, thậm chí là 6 – 8 dòng) để tạo ra các tổ hợp lai có năng 
suất cao đối với các giống gia cầm cũng nh ­ cải tiến, cải tạo các giống địa phương. 
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Nhiều hãng giống nổi tiếng nh ­ Arbor Acres, Hubbardm, Avian, Cob, Hyline, ISA, 
Euribrid, Lohmann…  đã cung cấp cho thị trường thế giới những giống gia cầm tuyệt vời theo 
các hướng sản xuất khác nhau. 

ứng dụng di truyền liên kết giới tính để  tạo ® ược những giống gà có thể phân biệt giới 
tính ngay ở một ngày tuổi bằng màu sắc lông và tốc độ mọc lông.  

Thành tích sản xuất của các giống gia cầm rất cao. Một gà mái một năm đã sản xuất ® ược 
150 - 160 gà con loại 1. Gà broiler nuôi 35 - 42 ngày đã đạt 2,2 - 2,6 kg, tiêu tốn 1,7 - 1,95 kg 
thức ăn cho 1 kg tăng trọng. Gà đẻ trứng th ương phẩm có năng suất 300 - 320 quả 
trứng/mái/năm, tiêu tốn 1,6 - 1,8 kg thức ăn cho 10 quả trứng.  Các giống vịt cao sản có thể 
sản xuất 170 - 180 vịt con/mái/năm. Vịt broiler nuôi 45 - 49 ngày có thể đạt 3,0 - 3,5 kg tiêu 
tốn 2,3 - 2,4 kg thức ăn cho 1 kg tăng trọng. Vịt chuyên trứng có thể đẻ 300 - 320 quả 
trøng/m¸i/n¨m. 
2.4.2. Thành tựu về công nghệ sản xuất thức ăn 

Các chủng loại thức ăn phong phú và đa dạng. Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (dạng bột và 
dạng viên), thức ăn hỗn hợp đậm đặc và thức ăn hỗn hợp bổ sung cùng các chất phụ gia đã góp 
phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Việc hoàn thiện công nghệ sản xuất axit 
amin công nghiệp, kemzym đã góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi. 
2.4.3. Hiện đại hoá quy trình chăn nuôi 

Các trang thiết bị trong chăn nuôi gia cầm ngày càng hiện đại (hệ thống điều hoà tiểu khí 
hậu chuồng nuôi, hệ thống máng ăn, máng uống khép kín và tự động, máy ấp hiện đại) đã góp 
phần nâng cao năng suất lao động, giảm nhẹ sức lao động cho công nhân và nâng cao thành 
tích sản xuất của gia cầm.  
2.4.4. Hiện đại hoá quy trình vệ sinh phòng bệnh 

Sản xuất  nhiều loại vacxin và đưa ra được các qui trình phòng bệnh hiệu quả. Nhiều loại 
thuốc kháng sinh có phổ rộng, có tác dụng phòng chống bệnh hiệu quả đối với gia cầm. Nhiều 
loại thuốc sát trùng có khả năng sát khuẩn cao. 
3. Tình hình chăn nuôi gia cầm ở Việt Nam 
3.1. Tình hình chung 

Ngành chăn nuôi gia cầm là một nghề sản xuất truyền thống, giữ vị trí quan trọng thứ hai 
trong tổng giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi n ước ta. Đàn gia cầm ở nước ta phân bố không 
đều, đàn gà tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc (66%), các tỉnh phía nam chiếm 34%. Đàn 
vịt thì ngược lại phân bố chủ yếu ở các tỉnh phía nam (60%) và ở miền bắc đàn vịt chỉ chiếm 
khoảng 40%. 

Theo số liệu của Tổng Cục thống kê, số lượng đàn gia cầm của nước ta trong năm 2004 là 
218,15 triệu con, tương đương với số đầu con năm 2001 (218,1 triệu con). Thấp hơn năm 2002 
(233,3 triệu) và 2003 (254,06 triệu). Đến năm 2005, đàn gia cầm trong n ước đã tăng lên  
219,91 triệu con, song năm 2006 lại giảm xuống 214,56 triệu con. Nguyên nhân của sự phát 
triển không ổn định này  là do dịch cúm gia cầm. Năm 2007, số l ượng đàn gia cầm trong nước 
đã tăng lên 226,03 triệu con. Vẫn theo số liệu của tổng cục thống kê, đến ngày 1 tháng 10 năm 
2008, tổng đàn gia cầm trong cả n ước là 253,51 triệu con. Trong đó có 179,12 triệu con gà; 
67,18 triệu con vịt;  6,66 triệu ngan và ngỗng; 277 ngàn chim bồ câu; 15 ngàn đà điểu; 262 
ngàn chim cút. 
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Sản lượng thịt năm 2004 là 316,41 ngàn tấn, thấp hơn năm 2001 (322,6 ngàn tấn), 2002 
(338,4 ngàn tấn) và 2003 (372,72 ngàn tấn). Từ năm 2005 đến năm 2008, sản l ượng thịt không 
ngừng tăng lên.  Sản lượng thịt trong năm 2005 là 321,89 ngàn tấn đã tăng lên 344,41 ngàn tấn 
(2006); 358,76 ngàn tấn (2007) và đến 1 tháng 10 năm 2008 là 417,09 ngàn tấn.  

Sản lượng trứng là 3,94 tỷ quả, thấp hơn năm 2001 (4,16 tỷ quả), 2002 (4,53 tỷ quả) và 
2003 (4,85 tỷ). Từ năm 2005 đến năm 2008 sản l ượng trứng hàng năm đều tăng lên. Sản l ượng 
trứng năm 2005 là 3,95 tỷ quả đã tăng lên 3,97 tỷ quả (2006); 4,61 tỷ quả (2007) và tăng lên 
4,94 tỷ quả năm 2008. 

Hiện nay, ở nước ta vẫn đang tồn tại 3 phương thức chăn nuôi gia cầm là chăn thả tự 
nhiên, chăn nuôi bán công nghiệp (bán thâm canh) và chăn nuôi công nghiệp (thâm canh).  
3.2. Hệ thống sản xuất con giống 

Nước ta có nhiều giống gia cầm ® ược chọn lọc, thuần hoá từ lâu đời nh ­ gà Ri, gà Mía, 
gà Hồ, gà Đông Cảo, gà Tre, gà ác, vịt cỏ, vịt bầu, vịt kỳ lừa, ngan dé, ngan sen, ngan trâu … 
Hầu hết các giống này chỉ được nuôi trong nông hộ, vì vậy việc sản xuất và cung cấp các 
giống nội vẫn theo phương thức tự sản tự tiêu là chính. Một vài cơ sở giống đã l ưu ý chọn lọc, 
nhân thuần nâng cao năng suất, chất l ượng các giống gà  trong nước nhưng chưa đáp ứng được 
nhu cầu. Trong những năm qua, nước ta đã nhập  rất nhiều các giống gia cầm khác nhau (14 
giống gà, 3 giống vịt và 1 giống ngan). Các giống nhập vào nuôi ở n ước ta chỉ đạt 80 - 85% so 
với năng suất chuẩn của giống. 

Cả nước hiện có 13 cơ sở giống gia cầm trực thuộc Trung ương và 106 trại giống thuộc 
các thành phần kinh tế khác nhau (10 cơ sở của các công ty có vốn n ước ngoài, 20 cơ sở của 
các doanh nghiệp địa phương, số còn lại là của chủ trang trại t ­ nhân). Do  chỉ nhập  giống bố 
mẹ, ông bà nên hàng năm phải nhập giống mới thay thế nên n ước ta chưa thể chủ động sản 
xuất con giống có năng suất cao. 
3.3. Phương hướng phát triển  

Chuyển đổi chăn nuôi phân tán, qui mô nhỏ sang sản xuất hàng hoá lớn theo h ướng công 
nghiệp và bán công nghiệp trên cơ sở có quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung tại từng địa 
phương. ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất l ượng và hạ giá thành sản 
phẩm. Gắn sản xuất với giết mổ, chế biến và thị tr ường tiêu thụ, xây dựng hệ thống giết mổ, 
chế biến tập trung tại một số địa ph ương. 
3.4. Mục tiêu giai đoạn 2006 – 2015 
3.4.1. Số lượng đầu con và sản lượng thịt, trứng gia cầm 

Bảng 1. Định hướng phát triển chăn nuôi gia cầm của Việt Nam 2006-2015 

Chỉ tiêu ĐVT 2006 2010 2015 

1. Tổng đàn gia cầm 

Trong đó:  - Đàn gà 

      - Thủy cầm 

2. Sản lượng thịt 

3. Sản lượng trứng 

triệu con 

    triệu con 

triệu con 

ngàn tấn 

tỷ quả 

255 

       210 

45 

380 

4,85 

360 

       300 

60 

600 

7,4 

560-580 

     490-500 

80 

1000 

11,0 
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3.4.2.  Quy hoạch cơ sở sản xuất giống và vùng chăn nuôi gia cầm tập trung  
Quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân c ­, bảo đảm vệ sinh môi trường. 

Chấm dứt chăn nuôi gia cầm trong các khu đô thị, khu tập thể, khu công nghiệp và khu 
chung cư. Không được nuôi thả rông, phải có chuồng nuôi, có t ường hoặc hàng rào bao 
quanh để cách ly với các đàn gia cầm của hàng xóm. 
4. Nguồn gốc và sự thuần hoá gia cầm 

Tất cả các giống gia cầm đã biết đều thuộc lớp chim ( Aves), trong đó hầu hết đều 
thuộc nhóm chim bay ( Carinatea), thuộc ba bộ là bộ Ngỗng vịt ( Anserriformes), bộ Gà 
(Galliormes) và bộ Bồ câu (Columbiforrmes). 

Sự thuần hoá các loài chim hoang dã để trở thành các loài, giống gia cầm hiện nay đã trải 
qua hàng ngàn năm. Quá trình này đã làm biến đổi sâu sắc cả về ngoại hình cũng nh ­  khả 
năng sinh trưởng và sinh sản của chúng. Có thể nói, với tác động của con ng ười vào mục đích 
khai thác thịt và trứng của các loại gia cầm đã làm biến đổi các đặc điểm sinh học tự nhiên của 
chúng như tính bay, tính ấp trứng, sinh sản theo mùa v.v… Sự biến đổi này nhằm thích nghi 
với điều kiện sống mới của mỗi loại gia cầm. Với những giống địa ph ương, các bản năng tự 
nhiên này vẫn thể hiện mạnh hơn so với các giống mới tạo thành. 
4.1. Nguồn gốc và sự thuần hoá gà 

Trong phân loại học, gà thuộc lớp chim ( Aves), bộ gà (Galliformes), họ trĩ (Fasianidea), 
giống gà (gallus), loài gà nuôi (Gallus gallus domestica). 

Các giống gà hiện nay được hình thành nên từ quá trình lai tạo, tiến hoá lâu dài và phức 
tạp của 4 loại hình gà rừng. 

- Gallus Bankiva: phân bố  ở ấn Độ, Miến Điện, Đông D ương và Philippin. 
- Gallus Soneratii: phân bố ở tây và nam ấn Độ 
- Gallus Lafazetti: phân bở ở Srilanca 
- Gallus Varius: phân bố ở Inđonexia 
ở các vùng thung lũng sông ấn, sự thuần hoá đầu tiên của gà nhà diễn ra đầu tiên ở thời 

kỳ đồ đồng, khoảng 3000 năm tr ước CN. Vào khoảng 2000 năm tr ước CN gà được đưa sang 
Trung Quốc. Sau đó gà phân bố ở Hylạp, ở đây gà vừa là con vật để làm cảnh, tế lễ và giải trí 
(chọi gà). Thông qua người Hylạp có mối liên hệ buôn bán rộng rãi mà gà ® ược đưa sang các 
nước thuộc miền địa trung hải và giữa châu Âu. Đến thế kỷ 1 gà xuất hiện ở Trung Âu. Đến 
thế kỷ 10 gà nuôi đã được phân bố rộng rãi ở Trung Âu và Đông Âu. 

Gà nhà của ta bắt nguồn từ gà rừng Gallus Bankiva. Chúng ® ược thuần hoá sớm nhất ở 
Phú Thọ, Bắc Giang, Sơn Tây. Cách đây khoảng 3000 năm từ giống gà hoang ban đầu, trải qua 
thời gian dài nhân dân ta đã tạo ra ® ược nhiều giống gà khác nhau: gà chọi, gà Đông Cảo, gà 
Hồ, gà Mía, và gà Ri được phân bố rất rộng rãi. 
4.2. Nguồn gốc và sự thuần hoá vịt 

Theo phân loại học, ngan và vịt đều thuộc lớp chim ( Aves), bộ ngỗng (Anseriformes), họ 
nịt (Anatidea), giống vịt (Anas), loài vịt nhà (Ana platyrhynchos f.domestica ). 

Người ta cho rằng tất cả các giống vịt hiện nay đều có nguồn gốc từ loài vịt Anas 
Platyrhyncos domestica mà tổ tiên của nó là loài vịt trời hoang dại. 

- Anas platyrhncos hay còn gọi là vịt cổ xanh cho ta các giống vịt  hiện nay. 
- Carina moschata hay còn gọi là vịt xiêm cho ta các giống ngan. 
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Sự thuần hoá vịt nhà xảy ra ở những thời gian khác nhau và những địa điểm khác nhau. ở 
Hylạp sự thuần hoá vịt từ khoảng 5000 năm tr ước Công nguyên. ở ấn Độ khoảng 1000 trước 
Công nguyên. Trước đây vịt được nuôi chủ yếu để làm cảnh, nuôi vịt lấy trứng, thịt bắt đầu từ 
các nước Anh, Pháp, Đức. 
4.3. Nguồn gốc và sự thuần hoá gà tây 

Theo phân loại học, gà tây nuôi thuộc bộ gà ( Galliformes), họ (Melearidea), giống 
(Meleagris), loài (Meleagris gallopavo f. domestica ) 

Các giống gà tây hiện nay đều có nguồn gốc chung từ giống gà tây hoang ( Meleagris 
gallopavo). Hiện nay loài gà tây hoang này vẫn còn sống ở các khu rừng phía đông n ước Mỹ 
và Mehico. Từ dạng tổ tiên trên, hình thành hai giống và đó là hai giống ® ược thuần hoá đầu 
tiên. 

 
Meleagris Mejicana  (màu đen) 

     Meleagris  gallopavo  
Meleagris Americana (màu đồng) 

 
Sự thuần hoá gà tây bắt đầu ở miền trung n ước Mỹ (bang Michigan) và ở Mehico. Thời 

gian thuần hoá chưa rõ rệt. Chỉ biết rằng người da đỏ đã  thuần hoá gà tây từ lâu, tr ước khi 
Cristoba Colon tìm ra châu Mỹ năm 1492. 1523 ng ười Tây Ban Nha đưa gà tây về châu Âu. 
Từ đó chúng được phát triển rộng rãi ra với tên "Gà biển" hay "Gà của ng ười da đỏ". 
4.4. Nguồn gốc và sự thuần hoá ngỗng 

Theo phân loại học, ngỗng thuộc bộ ngỗng ( Anseriformes), họ vịt (Anatidea), giống 
ngỗng (Aser), loài ngỗng nhà (Aser anser f.domestica). 

Tất cả các giống ngỗng nuôi hiện nay đều có nguồn gốc từ ngỗng trời xám hoang dại ( 
anser, anser) và được thuần hoá ở nhiều địa ph ương khác nhau. Ngỗng trời ® ược thuần hoá 
tương đối sớm vào khoảng 4000 năm tr ước Công nguyên ở Iran, khoảng 2500 tr ước Công 
nguyên ở Trung Quốc, khoảng 2000 năm tr ước Công nguyên ở ấn độ và khoảng 1000 năm 
trước Công nguyên ở Hy lạp. 

 
Câu hỏi ôn tập 

 
1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu môn học Chăn nuôi gia cầm? 
2. Những thành tựu  công nghệ đã đạt ® ược và xu hướng phát triển của ngành chăn nuôi gia 
cầm ở Việt Nam và trên thế giới? 
3. Nguồn gốc và sự thuần hoá gà, vịt, gà tây và ngỗng? 

 
Tài liệu tham khảo 

 
1. Nguyễn Chí Bảo (1978). Cơ sở sinh học của nhân giống và nuôi d ưỡng gia cầm . NXB. 

Khoa học và Kỹ thuật. 
2. Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Thanh, Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Thị Mai (1994) Chăn nuôi gia Cầm. 
NXB Nông nghiệp. 

3. Đào Đức Long (2002) Sinh học về các giống gia cầm ở Việt Nam . NXB Khoa học và Kỹ thuật. 
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4. Lê Bá Lịch (2000). Giới thiệu ngành Chăn nuôi Việt Nam (1990-1999). 

5. Nguyễn Thị Mai, Tôn Thất Sơn,  Nguyễn Thị Lệ Hằng (2007) Chăn nuôi gia cầm  – NXB Hà Nội. 

6. Nguyễn Thanh Sơn (2009). Tình hình chăn nuôi gia cầm năm 2008 và định h ướng chuyển dịch cơ 
cấu sản xuất chăn nuôi gia cầm n ước ta. Bản tin chăn nuôi Việt Nam số 1: 13 - 16. Cục Chăn nuôi, bộ 
Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. NXB Nông nghiệp. 

7. Agriculture – Agrifood Canada (2006). Poultry Marketplace- Profile of the canadian chiken 
industry (2006) - chapter 2: World chicken production and trade.  

8. FAO (2005). FAO Statistical Yearbook.  
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Chương I  
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU - SINH Lý GIA CẦM 

 
Mục tiêu:  
Nắm được đặc điểm cấu tạo và chức năng sinh lý của các cơ quan  trong cơ thể gia cầm. 
Phân biệt được sự khác nhau về giải phẫu – sinh lý của một số cơ quan, hệ thống của gia 

cầm so với gia súc. 
ứng dụng được những hiểu biết về đặc điểm giải phẫu - sinh lý trong kỹ thuật chăn nuôi 

gia cầm nhằm nâng cao năng suất và chất l ượng sản phẩm. 
Tóm tắt nội dung: 
Da và các sản phẩm của da, bộ x ương, hệ cơ, hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, máu và hệ tuần 

hoàn, hệ  bài tiết và hệ  sinh sản..  
 
Tổ tiên của gia cầm là các loài chim hoang dại, tiến hoá lên từ lớp bò sát nên chúng còn 

mang rất nhiều đặc điểm của lớp động vật này. Mặt khác, cũng là một loại vật nuôi, nh ưng 
những đặc điểm giải phẫu, sinh lý của gia cầm khác rất xa so với gia súc và có liên quan rất 
chặt chẽ với các hoạt động chăn nuôi của con ng ười. Do đó, để chăn nuôi gia cầm đạt hiệu quả 
cao, người chăn nuôi cần hiểu biết thật sâu sắc về các đặc điểm này, vì suy cho cùng, chăn 
nuôi chính là sự đáp ứng đầy đủ nhất các nhu cầu sinh lý về tiểu khí hậu chuồng nuôi và dinh 
dưỡng của vật nuôi, nhằm phát huy tối đa tiềm năng năng suất của chúng.  

Trong khuôn khổ rất hạn chế của ch ương này, chúng tôi chỉ trình bày các đặc điểm nổi 
bật nhất cần chú ý trong quá trình chăm sóc và nuôi d ưỡng gia cầm. 
1.1. Da và sản phẩm của da 

Da của gia cầm bao phủ toàn thân và có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc trao đổi 
nhiệt giữa cơ thể với môi trường, nhất là ở gia cầm non. Da gồm 2 phần chính, lớp biểu bì với 
lớp tế bào hình trụ cùng với lớp mô liên kết mỏng và sợi collagen tạo thành lớp da ngoài bền 
chắc, nghèo mạch máu và hầu nh ­ không có tuyến ngoại tiết. D ưới lớp biểu bì là lớp mô liên 
kết mỏng gần giống nh ­ mô mỡ, có chứa nhiều mạch máu và dây thần kinh. Đặc điểm lớn 
nhất của da gia cầm là mỏng, nghèo các tuyến d ưới da, không có tuyến mồ hôi. Ng ười ta cho 
rằng, cùng với việc phát triển của lớp da, khả năng điều chỉnh nhiệt của nó dần dần thay đổi, 
cho phép cơ thể gia cầm thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ của môi tr ường xung quanh. Trong 
những ngày đầu tiên sau khi nở, việc thải nhiệt xảy ra trên toàn bộ bề mặt da. Khi đó thân 
nhiệt của gà con khoảng 38,7 - 38,9 oC. Việc giữ nhiệt kém của bộ lông tơ đã làm hạn chế khả 
năng thích nghi của cơ thể gà con với những thay đổi đột ngột về nhiệt độ môi tr ường, vì vậy 
khi nuôi gà con, việc giữ nhiệt độ thích hợp là quan trọng nhất. 

Trong 30 ngày tuổi đầu tiên đã xảy ra việc thay lông tơ bằng lông non đồng thời với việc 
phát triển các nang lông và tạo nên các nếp nhăn của da. Trong thời kỳ tiếp theo đến 150 ngày 
tuổi, lớp lông non được thay bằng lông trưởng thành có khả năng cách nhiệt rất tốt. Nhiệt độ 
bên trong cơ thể trong thời kỳ này là 40,6  41,0 oC. Trong giai đoạn này, những biến đổi nhiệt ở 
môi trường bên ngoài ít ảnh hưởng hơn đến cơ thể gia cầm ( A. G. Xviridjuc).  

Cần lưu ý là thân nhiệt của gia cầm rất cao so với động vật có vú (40  41 oC), toàn thân 
(trừ mỏ và chân) của gia cầm ® ược che phủ bởi một lớp lông vũ dày. Tuyến mồ hôi (một tuyến 
có vai trò to lớn trong việc thải nhiệt của cơ thể khi quá nóng) lại không có ở gia cầm, do đó, 
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việc thải nhiệt của cơ thể trong điều kiện thời tiết nóng là cực kỳ khó khăn. Trong chăn nuôi 
cần hết sức chú ý đến đặc điểm này để thiết kế chuồng trại, tạo tiểu khí hậu chuồng nuôi thích 
hợp, có độ thông thoáng cao, mát mẻ và thông khí tốt. 

Màu vàng của da và chân gia cầm ® ược quyết định bởi hàm lượng sắc tố carotenoid, 
xanthophyl nằm trong lớp mỡ d ưới da, các sắc tố này còn có tác dụng làm đậm màu của thịt, 
chúng chỉ được cung cấp từ thức ăn có carotenoid nh ­ ngô vàng, bột thức ăn xanh, dầu gấc... . 
Ngoài ra, giống, dòng gia cầm cũng có ảnh h ưởng đến chỉ tiêu này. 

Tuyến phao câu (tuyến sáp) là tuyến duy nhất có ở biểu mô của gia cầm, nằm ở vùng đốt 
sống đuôi, tuyến này có 2 thuỳ hình ô van, chất tiết của chúng là chất nhờn, thành phần gồm 
nước, protein, lipit, axit nucleic, lexitin. Khi mới tiết ra, chất tiết ở dạng dầu nhờn, đặc quánh, 
sau một thời gian ngắn, chúng biến thành dạng sáp, có tác dụng làm cho bộ lông nhờn, sáng 
bóng và mềm mại, không thấm n ước, nhất là ở thuỷ cầm. Sự hoạt động của tuyến phao câu 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố nh ­ lượng mỡ trong thức ăn, n ước uống. Sự hiểu biết về vai trò của 
tuyến phao câu cho đến nay vẫn ch ưa đầy đủ. Nếu cắt bỏ tuyến phao câu ở gà trống, nó sẽ trở 
nên giảm tính hăng và mất các phản xạ sinh dục thứ cấp. 

Sản phẩm của da 
Mào (mòng, tích ) của gia cầm là do gấp nếp của da tạo thành, tại đó tập trung rất nhiều 

dây thần kinh, mạch quản và các hốc máu, làm cho chúng luôn có màu đỏ t ươi. Có thể căn cứ 
vào màu sắc của mào mà đánh giá tình trạng sức khoẻ và sức sản xuất của gia cầm. Khi gia 
cầm khoẻ mạnh, nhất là khi thành thục sinh dục, mào và tích có màu đỏ rực rỡ. Khi gia cầm 
đẻ nhiều thì màu sắc của mào, tích trở nên nhợt nhạt. Trong mọi tr ường hợp, khi gia cầm ốm 
thì mào, tích đều trở nên tím tái, đó là dấu hiệu đầu tiên để đánh giá sức khoẻ của gia cầm ốm.  

Phân loại: gà có 4 loại mào: mào đơn (mào cờ) th ường có ở gà Ri, gà Mía; mào hoa hồng 
(mào giống như hoa mào gà) ở gà Hồ, Đông Tảo;  mào quả dâu và mào hình hạt đậu (không 
có mào điển hình) ở gà trọi. Trong một số trường hợp, người ta phải diệt mào đi ngay từ khi nó 
mới chỉ là mầm (bằng mỏ hàn) ở gà mới nở để đảm bảo an toàn khi nuôi gà sinh sản sau này. 

Mỏ, móng, cùa, vẩy của gia cầm là các cấu trúc hoá sừng của biểu mô phát triển thành. 
Trong chăn nuôi gà, thường người ta phải cắt bớt mỏ, móng và cùa để phòng cho đàn gà sây 
xước, chấn thương khi chúng đánh nhau và đạp mái. 
a. Bộ lông 

 Lông phân bố không đều trên bề mặt cơ thể gia cầm non cũng nh ­ trưởng thành, chiếm 
tỷ lệ 4-9 % khối lượng cơ thể và chứa 82% protein. 

Những gia cầm vừa nở ® ược phủ lông tơ, gốc của lông tơ gắn vào thân của lớp lông đầu 
tiên, phía ngoài xoà ra, phủ đều trên bề mặt của da. Sau 2-3 tuần tuổi, thân lông đầu tiên mọc 
từ túi lông, thay thế lông tơ. Việc hình thành bộ lông đầu tiên của gia cầm non ở các loài và 
giống khác nhau  thì khác nhau và ® ược hoàn thiện ở những tuần tuổi khác nhau.  

Người ta phân biệt các loại lông theo cấu trúc và chức năng của chúng: lông ống, lông 
nệm (lông bông), lông chỉ, lông chổi và lông tơ. 

Lông ống có số lượng nhiều nhất, đó là lông cánh, lông đuôi và lông bao phủ trên thân, 
chúng nằm xếp lớp lên nhau và tạo thành bộ lông bên ngoài. Về cấu tạo, loại lông này chỉ có 1 
trục, 2 phiến lông đối xứng 2 bên và có nhiều móc lông để móc vào nhau tạo thành phiến. 
Cùng với lông nệm nằm d ưới, nó tạo nên lớp lông cách nhiệt, bao phủ hầu nh ­ toàn thân và 
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phát triển rất mạnh ở thuỷ cầm. Tuỳ thuộc vào nơi mọc mà ng ười ta gọi tên của chúng: lông 
cổ, gáy, lưng, vai, diều, ngực, bụng, cánh....  

ở cánh có 3 loại lông ống: lớn, trung bình và nhỏ. Lông cánh dài và chắc, làm thành quạt 
lông chắn gió ở loài gia cầm bay, lông vũ hàng thứ nhất ở vùng ngón thứ 2 và thứ 3; ở gà có 
10 - 12 chiếc. Lông vũ hàng thứ hai (11 – 12 chiếc) dính tới mặt ngoài của x ương cánh tay và 
có hình quạt đều rộng, 3 - 4 lông dính tới ngón thứ nhất của cánh tạo nên lông cánh nhỏ, có ý 
nghĩa rất quan trọng khi bay lên và hạ cánh, chống lại sự tạo thành dốc thẳng của các dòng 
không khí phía trước. 

 

 
 

Hình 1.1. Sơ đồ tên gọi các vùng lông của gà 
1-  Lông cổ trước; 2-  Lông vai; 3 - Lông đùi; 4 - Lông bao vùng cánh; 
5 - Lông vũ lớp thứ nhất; 6 -  Lông vũ lớp thứ hai; 7 -  Lông đuôi nhỏ; 8 - Lông đuôi 
9 - Lông đuôi lớn; 10 - Lông bao vùng đuôi; 11- Lông bao thắt lưng; 12-  Lông bao vùng lưng; 13 - Lông bao cổ; 14 

- Mào; 15 - Tích 
 

Lông đuôi (10 - 12) nằm theo hàng ngang, mọc tới 4 - 6 đốt sống đuôi cuối cùng. Lông 
đuôi có thân lông cứng và phiến lông thẳng, đuôi của gia cầm th ường cong (ở gà trống), hoặc 
xoè rộng (ở gà tây trống). 

Lông bông có trục ngắn, phiến lông trên đầu trục là một búi mềm không định h ướng. 
Người ta phân biệt lông bông phủ toàn thân ở gia cầm non và tr ưởng thành. Số lượng lông 
bông không giống nhau ở các loài và giống gia cầm. Lông bông phát triển mạnh ở vùng bụng 
của thuỷ cầm. 

Tất cả lông bao và lông tơ tạo thành bộ lông nhỏ của gia cầm, lông cánh và lông đuôi tạo 
nên bộ lông lớn. 

Lông chỉ hay là lông hình sợi rất giống nh ­ lông mao của gia súc nhưng rất mảnh. Những 
lông này mọc thành từng nhóm nhỏ (từ 2 đến 10 chiếc) xung quanh lông vũ. Có thể quan sát 
loại lông này rất rõ sau khi gia cầm đã ® ược vặt lông rồi cho tiếp xúc với nền nhà trong vòng 
3-5 phút, khi đó, chúng sẽ mọc rất nhanh và nhiều. Chức năng của lông này hiện ch ưa được 
giải thích rõ. 

Lông chổi (giống hình chổi quét sơn) mọc xung quanh lỗ thoát chất tiết của tuyến phao 
câu (tuyến sáp), có thân tương đối dài và mỏng, ở đầu có một chùm tơ. 
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 Lông tơ chỉ có một thân mỏng, không có phiến lông, mọc chủ yếu ở gốc mỏ, thỉnh 
thoảng ở ngón chân, trên mắt (lông mi). 

Lông bao của các loài và giống gia cầm khác nhau thì khác nhau, chúng tạo nên đặc 
trưng về hình dạng bên ngoài của gia cầm. Lông của thuỷ cầm dày hơn ở gà và gà tây, không 
thấm nước và giữ nhiệt tốt hơn, nhờ vậy mà cơ thể chịu ® ược nhiệt độ thấp và độ ẩm không khí 
cao tốt hơn. Sự khác nhau về giống ở gà thể hiện ở độ dày của lông. Ví dụ, lông gà Lơgo trắng 
dày hơn so với lông của gà Rhode Island. Có sự khác nhau về loài theo độ dài của lông và 
tương quan giữa gốc lông với phiến lông. Lông tạo dáng của gà dài hơn so với ngỗng, nh ưng ở 
ngỗng thì phiến lông chắc hơn. 

Lông gia cầm thực hiện những chức năng khác nhau: bảo vệ cơ thể khỏi những ảnh h ưởng 
xấu của môi trường (lạnh, ẩm...), điều hoà nhiệt và xúc giác. Một số lông chuyên dùng để bay, 
một số khác  là dấu hiệu sinh dục thứ cấp của gia cầm. 

Màu sắc lông gia cầm gắn chặt với sự có mặt của những sắc tố melanin và lipocrom. ở 
trong lông, sắc tố có hình hạt hay hình gậy. Melanin ® ược tạo nên trong ti lạp thể của tế bào 
sinh trưởng biểu mô melaniphor. Tiền sắc tố melanin là melanogen. Sự oxy hoá melanogen ở 
các mức độ khác nhau sẽ cho ra các màu của lông khác nhau: vàng đất, vàng gỉ sắt, hung gỉ 
sắt, nâu hung, nâu, đen.  

Màu lông rực rỡ của một số giống gia cầm ® ược tạo bởi sắc tố khác - lipocrom. Nó thuộc 
nhóm sắc tố carotenoit. Lipocrom hoà tan trong mỡ và có nguồn gốc ngoại sinh. Chúng làm 
cho lông có màu màu vàng, đỏ, xanh da trời hoặc xanh lá cây. Mỗi cá thể có thể có một màu 
hoặc nhiều màu. Ví dụ, ở gà tây màu đồng đen, lông có những ánh màu đồng, cổ và cánh vịt 
đực có ánh xanh.  

Nếu không có sắc tố thì lông màu trắng, đó là gia cầm bạch tạng, th ường thấy ở các giống 
gia cầm siêu thịt, do kết quả chọn lọc định h ướng của các nhà tạo giống để tạo ra sản phẩm 
broiler có da sạch (không xuất hiện chân lông  trên da của thân thịt). 

Màu sắc của lông có vai trò rất lớn trong chăn nuôi. Các giống gia cầm bản địa, nguyên 
thuỷ thường có màu lông sặc sỡ, đa dạng, pha tạp. Các giống gà hiện đại thì có bộ lông đặc 
trưng, thuần nhất. Đó là các tính trạng bên ngoài rất quan trọng, ® ược sử dụng trong công tác 
chọn giống. Ngày nay, gà siêu thịt thường có lông màu trắng, gà đẻ trứng th ương phẩm thường 
có lông màu nâu. Màu lông còn dùng để phân biệt trống mái khi mới nở (autosexing), chẳng 
hạn, ở các giống gà siêu trứng hiện nay nh ­ gà Hy line, Gold line con trống th ương phẩm có 
màu trắng (loại bỏ ngay), còn con mái có màu nâu. Trong tr ường hợp con trống và mái có 
cùng màu lông, người ta có thể căn cứ vào tốc độ mọc lông (chủ yếu là lông đuôi và lông 
cánh), mấu sinh dục (ở lỗ huyệt) mà phân biệt trống mái khi mới nở. 

Màu sắc, độ bóng mượt của lông liên quan chặt chẽ với tình trạng dinh d ưỡng, sức khoẻ, 
sức sản xuất của gia cầm: khi gà khoẻ mạnh, khẩu phần cân đối... thì bộ lông đẹp;  ng ược lại, 
dinh dưỡng kém, gia cầm ốm thì bộ lông xơ xác, dễ gãy, dễ rụng 

 Hocmon tuyến giáp trạng tham gia điều khiển quá trình mọc lông bình th ường ở gia cầm. 
Sau khi cắt bỏ tuyến này thì sự khác biệt về màu sắc lông giảm đi hoặc mất hoàn toàn ( A. A. 
Voikevich, 1986). 
b. Sinh lý thay lông  

Thay lông là sự thay đổi thường kỳ của lông và thành phần cấu trúc biểu bì của da. Đối 
với gia cầm hoang dã, sự thay lông có tính mùa vụ, th ường là bắt đầu vào mùa thu, khi di 
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chuyển chỗ ở hoặc lúc bắt đầu mùa đông giá lạnh. Vì vậy thay lông là sự thích nghi sinh học 
của gia cầm với việc thay đổi điều kiện sống. Gia cầm ® ược thuần hoá đã nhận được tính di 
truyền này từ tổ tiên của chúng. 

Người ta phân biệt thay lông của gia cầm non (thay lông non) và thay lông th ường kỳ 
(hàng năm) của gia cầm trưởng thành, trùng với mùa nhất định. Gia cầm có thể thay toàn bộ 
hay một phần của bộ lông. Khi thay lông, trong cơ thể gia cầm xảy ra những thay đổi về hoạt 
động của hệ thần kinh về cơ quan nội tiết, đồng thời diễn ra quá trình tăng c ường trao đổi chất, 
chủ yếu là trao đổi protein và muối khoáng, cơ thể rất mất cân bằng, giảm sức đề kháng với 
bệnh tật, dễ ốm, gia cầm trưởng thành giảm nhanh hoặc ngừng đẻ trứng. 

Quá trình thay lông liên quan chặt chẽ với sức đẻ trứng của gia cầm. ở những gà mái thay 
lông sớm, sức đẻ trứng trong năm sẽ thấp, còn ở những con thay lông muộn sẽ có sức đẻ trứng 
cao hơn. Rút ngắn chu kỳ thay lông của gà sinh sản sẽ làm tăng sức đẻ của chúng. ở những gà 
mái thay lông nhanh, sản lượng trứng được hồi phục trong thời gian ngắn, đây là một trong 
những tính trạng để chọn giống.  

Những thay đổi mạnh của thức ăn và điều kiện nuôi d ưỡng, các tác nhân strees (nhiệt độ, 
độ ẩm cao, thấp; bệnh tật...) đều có thể gây nên hiện t ượng thay lông trước thời hạn. 

ở con non, gia cầm thay lớp lông đầu tiên bằng lớp lông cơ bản (lớp thứ hai), quá trình 
này kết thúc khi khối lượng cơ thể đã cơ bản hoàn thành và bắt đầu thành thục sinh dục. Thời 
điểm bắt đầu và số ngày thay lông non của gia cầm  ở các dòng, giống khác nhau thì khác 
nhau, bắt đầu từ 1,5 tháng tuổi và kết thúc hoàn toàn lúc 5,5 - 6 tháng, khi bắt đầu đẻ trứng. 
Việc thay lông ở gà trống xảy ra mạnh mẽ hơn ở gà mái. Thay lông cánh xảy ra cùng lúc với 
việc thay các lông khác. 

Thay lông cánh ở gà bắt đầu theo h ướng từ trong ra ngoài. Lông cánh của gà con có 7 
lông ống hàng thứ nhất và tám lông hàng thứ hai. Tiếp theo mọc 3 lông hàng thứ nhất còn lại, 
trong khi đó thay lông hàng thứ nhất bắt đầu từ những lông cuối (8 - 10) ch ưa mọc hết. Trong thời 
gian này xuất hiện những lông vũ ch ưa đủ dài của hàng thứ hai. Việc thay chúng xảy ra theo 
hướng ngược lại - từ ngoài vào giữa cánh. ở gà con cũng như gà trưởng thành, chiếc lông cánh đầu 
tiên của hàng thứ hai rất nhỏ, đó là dấu hiệu đặc tr ưng cho gà. Cũng cần nhớ là một phần lông non 
ở gà con và gà tây con có thể còn lại đến lần thay lông đầu tiên. 

ở vịt, việc thay lông non bắt đầu lúc 60 - 70 ngày tuổi và kéo dài 2 tháng. Chúng chỉ thay 
những lông ở thân, còn lông cánh ® ược thay vào kỳ sau. 

Thay lông non ở ngỗng bắt đầu lúc 75 - 80 ngày tuổi, cũng nh ­ ở vịt. 
Thay lông của gia cầm trưởng thành được nhắc lại mỗi năm một lần trong đời và th ường 

diễn ra vào một mùa cố định trong năm, khi thời gian chiếu sáng thay đổi: từ ngày dài chuyển 
sang ngày ngắn, thường gặp vào cuối mùa hè và mùa thu, thỉnh thoảng vào mùa đông. 

Tính chu kỳ và hướng thay lông của gia cầm có những đặc điểm riêng. ở những gà có sản 
lượng trứng cao, thay lông bắt đầu vào tháng 10 - 11 và kéo dài 8 - 11 tuần. Gà mái có sản 
lượng trứng thấp bắt đầu thay lông từ tháng 7 - 8, quá trình thay lông kép dài hơn. Gà đẻ thay 
lông không đúng thời gian khi có rối loạn về điều kiện nuôi d ưỡng và chăm sóc. 

Sự thay lông vĩnh viễn ở gà th ường diễn ra tương tự như thay lông non của gà con, tuần tự 
từ lông móc cổ, lưng, sau đó đến những phần khác, đồng thời thay cả lông cánh. Lông cánh 
của hàng thứ nhất rụng kế tiếp nhau bắt đầu từ chiếc thứ nhất đến chiếc thứ 10. Mỗi chiếc lông 
cánh được thay tương đương với sự thay 10% bộ lông của cơ thể. Chiếc lông đầu tiên ® ược 
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thay vào đầu thời kỳ thay lông, chiếc thứ năm vào thời kỳ giữa, chiếc lông thứ 10 sẽ rụng vào 
cuối kỳ thay lông. Theo số lượng những chiếc lông cánh  đã ® ược thay, ta có thể xác định mức 
độ thay lông của gà . 

Quá trình thay lông có thể khác nhau. Việc thay lông chậm th ường gặp ở gà đẻ nuôi lồng 
trong điều kiện tiểu khí hậu được điều chỉnh ổn định. Lông của chúng rụng dần dần, việc đẻ 
trứng không bị gián đoạn. Khi thay lông nhanh, gia cầm có thể thay một lúc vài chiếc lông 
cánh và xuất hiện những khoảng da trần trên cơ thể. 

 Cơ chế thay lông của gia cầm ® ược nghiên cứu chưa đầy đủ. Sự xuất hiện của mùa thay 
lông liên quan chủ yếu tới độ dài ngày chiếu sáng. ánh sáng là tác nhân mạnh kích thích cơ 
quan thụ cảm thị giác và tác dụng qua vùng d ưới đồi thị lên tuyến yên. Tuyến yên tăng cường 
hoặc giảm bớt sự hình thành các hocmon h ướng sinh dục qua máu, tác động lên hoạt động của 
các tuyến sinh dục, từ đó tác động lên sự thay lông. Việc tăng c ường chức năng của tuyến giáp 
trạng hoặc tiêm hocmon của nó vào cơ thể gia cầm sẽ làm cho cơ thể bắt đầu thay lông. Nếu 
cấy tuyến giáp trạng vào cơ thể gia cầm, sau một thời gian ngắn, bắt đầu thay lông mạnh và 
nhanh, gia cầm rụng hết lông chỉ trong vài ngày. 

Vào giai đoạn thay lông của gà, khi mà việc thay lông diễn ra mạnh nhất, hoạt tính chức 
năng của tuyến giáp trạng và tuyến cận giáp tăng lên thì khối l ượng của gà cũng tăng lên một 
ít (A. K. Đanhilova,1986). Quá trình mọc và hình thành lông ở gia cầm liên quan chặt chẽ với 
việc tăng cường độ trao đổi chất và năng lượng trong cơ thể, tăng tính hấp thu và tiêu hoá thức 
ăn. 

Trong chăn nuôi gia cầm công nghiệp, ng ười ta sử dụng một số biện pháp gây thay lông 
cưỡng bức: sử dụng hoá chất, hocmon h ướng sinh dục, thay đổi điều kiện nuôi d ưỡng và chăm 
sóc để tạo nên sự thay lông nhân tạo ở gà đẻ. Để gà thay lông nhanh, người ta rút ngắn đột 
ngột (đến 8 giờ) ánh sáng và cho nhịn đói (2 ngày). Trong vài ngày sau, cho ăn ít thức ăn (27 - 
30g một ngày) cho đến khi thôi đẻ trứng và bắt đầu thay lông. Khi bắt đầu thay lông thì tăng 
khẩu phần ăn lên gấp đôi (54 - 60g) và giữ nh ­ vậy trong 3 - 4 tuần, sau đó cho gia cầm ăn 
bình thường và từ từ tăng độ dài ngày chiếu sáng đến mức nh ­ trước đây. Sản lượng trứng ở gà 
đã thay lông hồi phục đến 50% sau 1,5 - 2,5 tháng tr ước khi thay lông. Việc sử dụng biện 
pháp thay lông nhân tạo cho phép kéo dài thời gian sử dụng gà giống, giữ mức đẻ cao và giảm 
bớt chi phí cho sản xuất trứng. 
1.2. Máu 

Máu cùng limpho và dịch mô tạo thành môi tr ường bên trong của cơ thể, có thành phần 
và tính chất lý - hoá tương đối ổn định, nhờ đó, các điều kiện cần thiết cho hoạt động sống của 
tế bào và mô được đảm bảo.  
1.2.1. Chức năng 

Máu thực hiện chức năng vận chuyển, điều tiết dịch thể (bằng hocmon); bảo vệ (bằng 
bạch cầu, kháng thể...); giữ nhiệt; ổn định áp suất thẩm thấu và độ pH trong cơ thể... 

Máu chiếm tỷ lệ 10 - 13%  so với khối l ượng cơ thể gia cầm con, khoảng 8,5 – 9,0% gia 
cầm trưởng thành (gà mái trung bình 8,7%, vịt đẻ 8,6%). L ượng máu của gà nặng 2 - 3,6 kg là 
180 – 315 ml, của vịt 4kg là 360 ml, của ngỗng 7 kg là 595 ml, của gà tây 8 kg là 688 ml; 
nếu bị mất nhanh khoảng 1/4 - 1/3 số máu, gia cầm sẽ chết. 
1.2.2. Thành phần và tính chất lý học của máu 
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Thành phần máu phụ thuộc vào trạng thái sinh lý của cơ thể, tuổi, giới tính, điều kiện 
nuôi dưỡng và các yếu tố khác. Trong máu gà con có 14,4% chất khô, của gà tr ưởng thành có 
15,6 - 19,7%. 

Tỷ trọng của máu gà và ngỗng là 1,050, của máu vịt là 1,056. Tỷ trọng máu có thể tăng 
lên khi máu bị đặc lại và giảm đi khi bị thiếu máu. 

Độ nhớt của máu gà trung bình bằng 5 (4,7 - 5,5), nó phụ thuộc vào số l ượng hồng cầu, 
nồng độ protein và muối. Tăng độ nhớt th ường gặp khi cơ thể bị mất nước, ví dụ khi bị ỉa chảy 
hoặc khi tăng số lượng hồng cầu. Khi tăng độ nhớt của máu, huyết áp tăng và giảm sự 
khuyếch tán nước từ mao quản ra các mô. áp suất thẩm thấu của máu phụ thuộc vào nồng độ 
các muối tan trong đó, trước hết là muối natri clorua. 

Trong máu và dịch mô, áp suất thẩm thấu tạo thành chủ yếu do NaCl, dung dịch 0,9% 
NaCl, tương ứng với áp suất thẩm thấu máu của động vật có vú ® ược tính là dung dịch sinh lý. 
áp suất thẩm thấu gà bằng dung dịch 0,93% NaCl. 

Độ pH: đối với động vật máu nóng, pH máu th ường nằm trong khoảng 7,0 - 7,8%; đối với 
gà là 7,42 - 7,56. 

Theo mức kiềm dự trữ trong máu có thể đoán ® ược sức đề kháng của cơ thể, cường độ của 
các quá trình sinh lý. Sự dao động l ượng kiềm dự trữ trong máu phụ thuộc vào sự thay đổi 
trạng thái sinh lý của cơ thể. Vào các tháng mùa hè, độ kiềm dự trữ của gà đẻ là 300 - 550 
mg%. 

Tổng lượng protein trong huyết tương gà Leghorn trắng là 4,09 - 4,64%; ở gà con một 
ngày tuổi cũng giống này là 3,5 - 4,0%; ở gà tây - 3,95%; ở bồ câu - 2,3%. L ượng protein 
trong huyết thanh gà tăng lên theo quá trình sinh tr ưởng, cao nhất ở thời gian đầu của giai 
đoạn đẻ trứng. 

Tỷ lệ anbumin và globulin, đối với gà giống Leghorn phụ thuộc vào lứa tuổi và khả năng 
sản xuất trứng. ở gà 1 ngày tuổi, lượng anbumin là 1,60 - 1,82%, globulin là 1,87 - 2,15%; ở 
gà chưa đẻ tương ứng là 1,48% và 1,83%; ở gà đẻ là 2,15 và 2,48%. 

Tỷ số anbumin/globulin (hệ số protein) phụ thuộc vào lứa tuổi và sức sản xuất của gia 
cầm. Hệ số protein của gà chưa đẻ bằng 0,96; của gà đẻ là 0,52. Đối với gà con, lượng abumin 
giảm đi, còn globulin tăng lên. 

Ngoài protein ra, trong huyết tương còn có các hợp chất nitơ phi protein; urê, axit uric, 
amoniac, creatin, creatinin, chúng ® ược gọi chung là nitơ cặn, có nồng độ t ương đối lớn trong 
máu gia cầm (44 mg%). Trong máu gia cầm còn có các chất hữu cơ khác: ® ường, mỡ, và sản 
phẩm trung gian của quá trình phân giải các chất này. 

Bột đường gồm glycogen và glucoza. Nồng độ gloucoza ở gia cầm cao hơn ở động vật có 
vú tới 1,5 - 2 lần. ở gia cầm 30 ngày tuổi, khối l ượng glucoza trong máu là 130 - 160 mg%; 
70 ngày tuổi: 150 - 300 mg%; 150 ngày: 165 - 175 mg%; hàm l ượng glucoza trong máu gà 
giảm dần theo tuổi. ở gà, hàm lượng glucoza là 130 - 260 mg%; ở ngỗng và vịt là 150 - 180, ở 
gà tây là 170 - 210 mg%. 

Hàm lượng glycogen và axit adenozintriphotphoric ( ATP) trong máu gà con tăng lên theo 
quá trình phát triển. ở gà con một ngày tuổi, nồng độ của ATP là 2,4 - 4,9 mg%, glycogen 24 
- 27mg%; ở 150 ngày tuổi t ương ứng là 7,8 - 9,4 và 45 - 52 mg%. 

Các loại lipit trong máu tồn tại dưới dạng mỡ trung tính, axit béo, photphatit, cholexterin 
và các este của cholexterin. Khối lượng mỡ trung tính trong huyết t ương gia cầm không quá 
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0,1 - 0,15%. ở gà đẻ, hàm lượng lipit lớn hơn ở gà ch ưa đẻ và gà trống, hàm lượng lipit tăng 
sau khi rụng trứng. Các hocmon h ướng tuyến sinh dục có tác dụng làm tăng  lipit trong máu. 

Lượng canxi trong máu của gà đẻ lớn hơn so với gia súc. Phần lớn canxi trong máu nằm ở 
huyết thanh (10 - 12 mg%), phần nhỏ trong hồng cầu. Trong huyết thanh, canxi có 2 dạng: bị 
khuếch tán (60 - 65%) và không bị khuyếch tán (34 - 40%). Sự phân biệt này liên quan đến 
khả năng của canxi đi qua màng siêu lọc (các màng tế bào). 

Phần lớn canxi bị khuếch tán nằm d ưới dạng ion (Ca++) và phần nhỏ (15%) liên kết với 
các bicacbonat, xitrat và photphat. 

Canxi không bị khuếch tán liên kết với protein huyết thanh - anbumin và globulin. Canxi 
có thể được giải phóng khỏi các liên kết này d ưới dạng ion. Lượng canxi không bị khuếch tán 
trong huyết tương có thể thay đổi phụ thuộc vào hàm l ượng protein trong đó, chủ yếu là 
anbumin. 

Hàm lượng ion canxi trong huyết tương và dịch mô tương đối ổn định, phụ thuộc vào lứa 
tuổi và sức sản xuất của gia cầm, vào l ượng canxi trong khẩu phần thức ăn. ở gà chưa đẻ, 
trong máu có 9 - 12 mg% canxi. Trong huyết t ương gà đẻ có trung bình 20 - 26 mg% canxi. 
Trong thời gian trứng rụng, khi có tác động của hocmon tuyến yên và buồng trứng, l ượng 
canxi có thể tăng lên tới 35mg%. Sau khi đẻ trứng, l ượng canxi trong máu giảm xuống 12 - 
15mg%. 

Trong máu gà mái hậu bị, hàm lượng canxi không quá 12mg%, nh ưng sẽ tăng dần cho tới 
khi bắt đầu đẻ. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng tăng hàm l ượng canxi trong máu gà trước và 
trong giai đoạn đẻ là do tăng canxi không bị khuyếch tán. 

ở gia cầm non, hàm lượng canxi trong máu thay đổi không lớn. Trong huyết thanh vịt 5 - 
15 ngày tuổi, lượng canxi không quá 11 mg%, sau đó giảm xuống đến 9,6 mg% và thay đổi 
không đáng kể ở các giai đoạn sau. Khi trong khẩu phần thức ăn thiếu canxi, hàm l ượng canxi 
trong máu gà con giảm xuống nhanh. 

Photpho trong máu gia cầm thường ở dạng các hợp chất hữu cơ và vô cơ. Tỷ lệ giữa hai 
dạng này  là 8: 1 - 10: 1. 

Photpho vô cơ hầu hết nằm trong huyết t ương và phần lớn ở dạng ion. Hàm l ượng 
photpho vô cơ trong huyết thanh gia cầm thay đổi t ương đối lớn, phụ thuộc vào c ường độ trao 
đổi chất và photpho trong thức ăn. Ng ười ta nhận thấy có sự giảm dần nồng độ photpho tr ước 
thời kỳ sinh sản. 

Photpho hữu cơ gồm photpho lipit, photpho tan trong axit và photpho nucleotit. Ngoài ra, 
còn có photpho của axit phitin trong hồng cầu có nhân và photpho của ATP. 

ở gà con 5 - 90 ngày tuổi, lượng photpho tổng số trong huyết t ương là 11,03 - 18,80  
mg% (photpho vô cơ 7 - 8 mg%), ở gà, vịt, gà tây, ngỗng 75 - 80 mg%. 

Gần đến thời kỳ thay lông, hàm l ượng photpho giảm xuống nhanh. Trước và trong thời 
gian đẻ trứng, lượng photpho tổng số trong máu tăng lên. 

Cần thận trọng khi dùng các chỉ số nồng độ Ca, P trong máu để đánh giá tình trạng dinh 
dưỡng các nguyên tố này của gia cầm vì chúng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và có biên độ 
dao động rất lớn. 

Trong máu gia cầm có nitri clorua, phân ly ra thành cation Na + và anion Cl-. Cation K+ có 
một lượng nhỏ trong huyết tương. Nồng độ các ion này trong huyết t ương gia cầm cũng tương 
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tự như ở động vật có vú. Ion natri và clo trong huyết tương nhiều hơn, còn ion kali trong hồng 
cầu nhiều hơn. 

Như trên đã nói, các bicacbonat và photphat của natri và kali tham gia vào thành phần các 
hệ thống đệm của máu, giữ cân bằng axit - kiềm. Việc thải các chất thừa, chủ yếu là NaCl, là 
do thận, song ở gia cầm cường độ thải ion Na + qua thận kém hơn so với động vật có vú. Vì 
vậy, khi lượng muối này quá nhiều, nồng độ natri trong máu tăng lên, dẫn tới rối loạn hô hấp, 
hạ huyết áp, và co giật... gia cầm bị ngộ độc muối th ường chết trong vòng vài phút. Vì vậy, 
cần hết sức chú ý đến nồng độ NaCl trong thức ăn cho gà, nhất là trong bột cá. 

Các thành phần hữu hình của máu 
Số lượng hồng cầu trong 1mm 3 máu của gà và vịt trung bình là 3,5; của ngỗng - 3,3; của 

gà tây - 2,7 triệu. ở gà con, số lượng hồng cầu thay đổi theo tuổi: 3 giờ sau khi nở ra là 2,8 
triệu; đến 3 ngày tuổi - 2,23; 32 ngày tuổi - 2,28; 82 ngày tuổi - 2,79 triệu và đến 3 - 4 tháng 
tuổi số lượng hồng cầu đạt gần tới mức của gia cầm tr ưởng thành. Hồng cầu ở cá thể đực 
nhiều hơn ở cá thể cái. 

Số lượng hồng cầu thay đổi phụ thuộc vào mùa. Vào mùa xuân – hè, số l ượng hồng cầu 
tăng hơn so với thu - đông. Số l ượng hồng cầu trong máu tăng giảm phụ thuộc vào chế độ nuôi 
và sức sản xuất. Trong khẩu phần, thức ăn có nguồn gốc động vật làm cho số l ượng hồng cầu 
tăng lên. Khi hấp thu nhiều n ước, máu loãng ra làm giảm số lượng hồng cầu và ngược lại khi 
thiếu nước, máu đặc lại làm tăng số lượng hồng cầu. Nguyên nhân giảm hồng cầu và huyết sắc 
tố lâu dài (trong trường hợp thiếu máu) có thể là do trong thức ăn thiếu sắt và đồng. Thiếu máu 
có thể do mất nhiều máu hoặc do hồng cầu bị phá huỷ vì bị nhiễm độc, chức năng tạo máu 
yếu... 

ở gà trưởng thành, hàm lượng huyết sắc tố là 12,5 - 16,6 g%, ở gà con đến 10 ngày tuổi - 
6,7 g%; đến 21 ngày tuổi 9,1 - 9,3 g%; đến 42 ngày tuổi 9,6 - 9,7 g%; đến 84 ngày tuổi 9,7 - 
10,1 g%; ở vịt 13,4 - 16,7 g%; ở ngỗng 15,0 - 16,6 g%; ở gà tây 13,3 - 16,6 g%. 

ở gia súc, 1g huyết sắc tố có thể liên kết với 1,34 ml oxi, ở gia cầm là 1,4 - 1,41 ml. Biết 
hàm lượng huyết sắc tố trong máu có thể xác định dung l ượng oxi của máu, tức là khối lượng 
oxi lớn nhất có thể liên kết với 100 ml máu. 

Số lượng bạch cầu trong máu ít hơn rất nhiều so với hồng cầu (15 - 35.000/mm 3). 
Tiểu cầu trong máu gia cầm ít hơn hẳn so với gia súc.  

1.2.3. Tạo máu 
Thời gian tồn tại trung bình của hồng cầu gia cầm từ 90 - 120 ngày, của bạch cầu từ 5 - 7 

ngày. Có loại bạch cầu chỉ sống tất cả có vài giờ. Nh ưng bình thường số lượng tế bào máu của 
gia cầm tương đối ổn định.  

Những cơ quan tạo máu gồm: tuỷ x ương, lá lách, mô limpho và các thành phần l ưới nội 
mô. ở giai đoạn bào thai, gan cũng tham gia vào quá trình tạo máu. ở tuỷ đỏ của lách xảy ra 
quá trình phân huỷ hồng cầu. Hồng cầu còn phân huỷ cả ở gan. Phân huỷ hồng cầu ở các cơ 
quan này diễn ra bằng ph ương pháp thuỷ phân trong các tế bào của hệ l ưới nội mô. Khi đó từ 
huyết sắc tố, sắt được giải phóng ra khỏi tế bào. Một phần sắt ® ược oxi hoá, chuyển vào sắc tố 
bilirubin, sắc tố này được thải ra khỏi cơ thể cùng với phân và n ước tiểu. Phần sắt còn lại tích 
tụ trong tế bào của các cơ quan tạo máu và có thể dùng để tạo ra các hồng cầu mới. 

Ngoài chức năng tạo máu, lách còn giữ vai trò dự trữ máu, nhờ cấu tạo hợp lý của hệ 
mạch máu tại đây. 
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1.3. hệ xương – cơ 
1.3.1. Hệ xương 

Các phần của hệ xương gia cầm tương ứng như các động vật khác. Cánh gà tương ứng với 
cánh tay và bàn tay ở động vật bậc cao, cẳng chân và ngón chân t ương ứng cẳng và ngón chân 
ở động vật, xương bàn chân của gà là sự nối tiếp và kéo dài ra từ x ương chân của động vật.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1.2. Sơ đồ bộ xương gà 
 

1  Xương đầu; 2  Xương cổ; 3 - Cột sống; 4  Xương lưỡi hái; 5  Xương cánh; 6  Xương đùi; 7  Xương cẳng; 8  
Xương bàn chân; 9  Xương ngón chân;  

 
Hệ xương gia cầm có kết cấu vững chắc, xốp, nhẹ và khoẻ (cứng). Hệ x ương bao gồm 

xương đầu, xương sống, xương ngực, xương sườn và xương chi. Xương đầu chia thành hai loại 
là xương sọ và xương mặt. Xương sống chia ra xương sống cổ, xương ngực, xương hông (lưng, 
khum) và xương đuôi. Bộ xương chiếm khối lượng 7-8% khối lượng cơ thể. Số lượng các đốt 
sống ở các loại gia cầm trên bảng 1.1 . 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

9 

8 
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Bảng 1.1. Số lượng các đốt sống ở gia cầm 
 

Đốt sống Gà Vịt Ngỗng 

Đốt sống cổ 13-14 14-15 17-18 

Đốt sống ngực 7 9 9 

Đốt sống lưng 1-2 1-2 1-3 

Đốt sống hông 12 12 12 

Đốt đuôi 5-6 7 7 

 
Xương ngực (xương lưỡi hái) ở gia cầm phát triển mạnh. Mỏm x ương ngực ở một số 

giống gia cầm như gà Plymouth, gà Cornick, gà tây... phát triển rất mạnh. Phần x ương này là 
nơi bám vào của những cơ có giá trị quí (cơ trắng). ở ngỗng, vịt, mỏm xương ngực phát triển 
kém hơn, vì vậy chỗ bám của cơ là ở hai phía của x ương ngực; đà điểu không có x ương này vì 
chúng không phải là chim bay mà là chim chạy. Các phần còn lại của bộ x ương như cánh, đùi, 
chân... được tạo thành từ các xương riêng biệt và có sự kết hợp hài hoà với nhau. 

Bộ xương của gia cầm mái còn là nơi dự trữ khoáng để tạo vỏ trứng. Trong những x ương 
dài có nhiều gai xốp trong tuỷ x ương. Khi hoạt động sinh dục mạnh, các gai này phát triển và 
chứa đầy Ca, dự trữ cho quá trình tạo vỏ trứng. Khi thức ăn nghèo Ca, gia cầm mái sẽ huy 
động đến 40 % Ca từ xương khi đẻ ra 6 quả trứng đầu tiên. 
1.3.2. Hệ cơ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1.3. Sơ đồ hệ cơ gà 
                                  1-  Cơ ngực nông; 2-  Cơ ngực sâu; 3-  Cơ đùi; 4- Cơ cẳng chân 

 
ở gia cầm, hệ cơ mịn, sợi nhỏ và chắc. Sự phát triển của hệ cơ phụ thuộc vào loài, giống, 

tuổi gia cầm. ở các phần khác nhau của cơ thể gia cầm, hệ cơ phát triển ở mức độ khác nhau. 
Cơ ngực phát triển tốt theo sự vận động của cánh và bảo vệ các cơ quan bên trong của ngực và 
bụng. Cơ ngực có ý nghĩa kinh tế quan trọng trong sản xuất thịt, nó chiếm khoảng 17 % khối 

1 
2 

   3 

4.  
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lượng cơ thể và 40 % tổng lượng cơ trong phần thịt ăn được của gà. ở một số giống gà tây, cơ 
ngực có thể phát triển đạt đến 1,5-1,9 kg. 

Màu sắc cơ của gia cầm là màu trắng hoặc đỏ sẫm. Khi luộc thì cơ của gà và gà tây sáng 
hơn, còn ở thuỷ cầm thì sẫm hơn. Tốc độ chảy của máu qua cơ quy định màu của nó. Đùi có 
thịt màu sẫm trong khi ngực và cánh có thịt màu trắng. Gà, gà tây đi lại nhiều thì thịt có màu 
sáng hơn, trong khi thuỷ cầm tất cả thịt đều có màu sẫm. 

Độ lớn của tế bào cơ biến động từ 10-100 mm, chiều dài từ 6-12 cm. Các tế bào cơ chứa 
70-75% là nước, 17-19% protein, 1-7% các hợp chất không chứa nitơ, khoảng 1% chất khoáng 
và 3,9% mỡ. 
1.4. hệ Hô hấp 

Gia cầm có nhu cầu oxy cao hơn rất nhiều so với gia súc, do đó đặc điểm giải phẫu - sinh 
lý của bộ máy hô hấp rất đặc biệt, đảm bảo c ường độ trao đổi khí cao trong quá trình hô hấp. 
Cơ hoành không phát triểm, hai lá phổi nhỏ, đàn hồi kém, lại nằm kẹp vào các x ương sườn nên 
hệ hô hấp được bổ sung thêm hệ thống túi khí. Túi khí có cấu trúc túi kín (giống nh ­ bóng 
bay) có màng mỏng do thành các phế quản chính và phế quản nhánh phình ra mà thành. Theo 
chức năng, các túi khí được chia thành túi khí hít vào (chứa đầy khí hít vào) và túi khí thở ra 
(chứa đầy khí thở ra). Gia cầm có 9 túi khí gồm 4 cặp nằm đối xứng nhau và một túi lẻ. 

Các cặp túi hít vào gồm cặp bụng và cặp ngực phía sau. Các túi khí to nhất là những phần 
tiếp theo của các phế quản chính. Túi bên phải lớn hơn túi bên trái. Cả hai túi có bọc tịt (túi 
thừa) kéo vào tới xương đùi, xương chậu và xương thắt lưng - xương cùng, có thể nối cả với 
các xoang của những xương này. 

Túi khí ngực sau nằm ở phần sau xoang ngực và kéo dài tới gan. 
Túi khí ngực trước nằm ở phần bên của xoang ngực, d ưới phổi, và kéo dài tới xương sườn 

cuối cùng. 
Cặp túi khí cổ kéo dài dọc theo cổ tới đốt sống cổ thứ 3 - 4, nằm trên khí quản và thực 

quản. Theo đường đi, các túi khí này tạo ra thêm các bọc, toả vào các đốt sống cổ, ngực và 
xương sườn. Túi khí lẻ giữa xương đòn nối với các túi khí cổ. Nhờ hai ống túi này nối với hai 
lá phổi và có ba cặp túi thừa, một cặp đi vào hai x ương vai, cặp thứ hai đi vào khoảng trống 
giữa xương quạ và xương sống, cặp thứ ba vào giữa các cơ và vai ngực. Phần giữa lẻ của túi 
giữa xương đòn nằm giữa xương ngực và tim. 

Dung tích tất cả các túi khí của gà là 130 - 150 cm 3, lớn hơn thể tích của phổi 10 - 12 lần. 
Các túi khí còn có vai trò trong việc điều hoà nhiệt của cơ thể, bảo vệ cơ thể khỏi bị quá nóng 
hoặc quá lạnh. Nếu tách hệ thống túi khí khỏi quá trình hô hấp của gia cầm thì khi cơ làm việc 
nhiều, thân nhiệt sẽ tăng lên quá mức bình th ường. 

Nằm giữa các cơ quan bên trong và d ưới da, các túi khí đồng thời làm giảm khối l ượng cơ 
thể gia cầm. Thêm nữa, sự phế hoá các xương cũng có ý nghĩa về mặt này. ở thuỷ cầm, nhờ có 
các túi khí làm cho không những khối l ượng riêng của cơ thể giảm mà quá trình trao đổi khí 
cũng kéo dài hơn. Vì vậy vịt có thể lặn d ưới nước tới 15 phút liền. 
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Hình 1.4. Sơ đồ bộ máy hô hấp của gia cầm. 

1- Túi giữa xương đòn; 2 - Lối vào xương vai; 3 - Túi cổ; 4 - Túi ngực trước; 5 -Túi ngực sau; 6- Túi bụng; 7 - Phổi; 8 - Phế 
quản chính; 9 - Phế quản ngoài của túi bụng; 10 - Phế quản túi ngực sau; 11 - Phế quản túi bụng; 

 
Gia cầm hô hấp kép, đó là các đặc điểm điển hình của cơ quan hô hấp. Khi hít vào, không khí bên 

ngoài qua mũi để vào phổi, sau đó vào các túi khí bụng (túi khí hít vào), trong qu  ̧trình đó, diễn ra qu  ̧
trình trao đổi khí lần thứ nhất. Khi thở ra, không khí từ các túi khí bụng và ngực sau, bị ép và đẩy ra 
qua phổi, trong qu  ̧trình đó, diễn ra qu  ̧trình trao đổi khí lần thứ hai. 

 Nồng độ khí cacbonic ở không khí thở ra của gia cầm t ương đối lớn, ở vịt tới 4,9%, ở bồ 
câu 4,2%. 

Tần số hô hấp ở gia cầm phụ thuộc vào nhiều yếu tố: loài, giới tính, độ tuổi, khả năng sản 
xuất, trạng thái sinh lý, điều kiện nuôi d ưỡng và môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, thành phần khí 
trong không khí, áp suất khí quyển ...). Tần số hô hấp thay đổi trong ngày và đặc biệt trong 
các trạng thái bệnh lý khác nhau của cơ thể. 

Dung tích thở của phổi gia cầm ® ược bổ sung bằng dung tích các túi khí, cùng với phổi, 
tạo nên hệ thống hô hấp thống nhất. Dung tích thở của phổi và các túi khí ® ược tính bằng tổng 
thể tích không khí hô hấp, bổ sung và dự trữ. ở gà dung tích này bằng 140 - 170cm 3, ở vịt 300 
- 315cm3. Các thể tích bổ sung và dự trữ của dung tích ở trong thực tế không đo ® ược. Không 
xác định được cả thể tích không khí lưu lại. 

Trao đổi khí giữa không khí và máu gia cầm bằng ph ương thức khuyếch tán, quá trình 
này phụ thuộc vào áp suất riêng phần của các khí có trong không khí và trong máu gia cầm. 
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Trong khí quyển hoặc trong những chuồng nuôi thông thoáng tốt th ường có: oxi 20,94%; 
CO2 0,03%; nitơ và các khí trơ khác (acgon, heli, neon...) - 79,93%. Trong không khí thở ra 
của gia cầm có 13,5 - 14,5% oxi và 5 - 6,5% cacbonic. 

Trong chăn nuôi gia cầm, việc tạo chuồng nuôi có độ thông thoáng lớn, tốc độ gió l ưu 
thông hợp lý nhằm cung cấp khí sạch, loại thải khí độc ( CO2 , H2S…), bụi ra khỏi chuồng, có 
một ý nghĩa vô cùng to lớn. 

Bảng 1.2. Tần số hô hấp, thể tích phổi và túi khí của  
các loài gia cầm khác nhau 

 

Tần số hô hấp trung 
bình (trong 1 phút) Loài gia cầm 

Tần số hô hấp 
(trong 1 phút) 

Trống Mái 

Thể tích 
phổi (cm3) 

Thể tích túi 
khí (cm3) 

Gà 

Vịt 

Ngỗng 

Gà tây 

Bồ câu 

Bồ nông 

Chim yến 

12-45 

30-70 

12-40 

13-20 

15-32 

4 

96-120 

17 

42 

20 

- 

- 

- 

- 

30 

55 

40 

- 

- 

- 

- 

13 

20 

- 

- 

8 

- 

- 

125-160 

280-295 

- 

- 

30-66 

- 

- 
 

1.5.  Hệ tiêu hoá 

 
 

Hình 1.5.  Sơ đồ hệ tiêu hoá của gà 
1 - Thực quản; 2 -Diều; 3 -Dạ dày tuyến; 4 - Dạ dày cơ; 5 - Lá lách; 6 - Túi mật; 7 - Gan;  8 - ống mật; 9 - Tuyến 

tuỵ; 10 - Ruột hồi manh tràng; 11 - Ruột non; 12 - Ruột thừa (manh tràng); 13 - Ruột già; 14 - ổ nhớp 

 Gia cầm có tốc độ trao đổi chất và năng l ượng cao hơn so với động vật có vú. C ường độ  
tiêu hoá mạnh ở gia cầm được xác định bằng tốc độ di chuyển của thức ăn qua ống tiêu hoá. ở 
gà còn non, tốc độ này là 30 - 39 cm trong 1 giờ; ở gà lớn hơn là 32 - 40cm và ở gà tr ưởng 
thành là 40 - 42cm (V.M. Xelianxki, 1986). Chiều dài của ống tiêu hoá gia cầm không lớn, 
thời gian mà khối thức ăn được giữ lại trong đó không vượt quá 2 - 4 giờ, ngắn hơn rất nhiều 
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so với động vật khác, do đó, để quá trình tiêu hoá thức ăn diễn ra thuận lợi và có hiệu quả cao, 
thức ăn cần phải phù hợp về với tuổi và trạng thái sinh lý, ® ược chế biến thích hợp, đồng thời 
có hàm lượng xơ ở mức ít nhất. 

 

1.5.1. Tiêu hoá ở miệng 
Gia cầm lấy thức ăn bằng mỏ. Hình dáng và độ lớn của mỏ ở các loài gia cầm rất khác nhau. 

Gà, gà tây và chim bồ câu có mỏ ngắn, nhọn và cứng, hơi cong. Thuỷ cầm có mỏ dài và bẹt, đoạn 
cuối của nó cong tròn và có một mẩu cong về phía d ưới. Đường vành mỏ trên có thêm những răng 
nhỏ bằng sừng dùng dÓ lọc n ước và cắn rau, cỏ. Trong chất sừng của mỏ có rất nhiều các đầu dây 
thần kinh, có chạc ba được gọi là các tiểu thể xúc giác. Dây thần kinh còn có ở trên vòm miệng 
cứng và dưới lớp sừng biểu bì của lưỡi. ở thuỷ cầm m i̧, phần sừng ở mỏ trên th ường có màu sắc 
rực rỡ hơn ở con trống. 

Lưỡi gia cầm nằm ở đáy khoang miệng, có hình dạng và kích th ước tương ứng với mỏ. Bề 
mặt phía trên của lưỡi có những gai rất nhỏ hoá sừng h ướng về cổ họng, có tác dụng giữ khối 
thức ăn trong miệng và đẩy chúng về phía thực quản. ở thuỷ cầm, theo mép viền của lưỡi có 
những gai cứng bằng sừng, cùng với những tấm nhỏ bên cạnh nằm ngang ở mỏ, chúng có tác 
dụng giữ thức ăn lại khi lọc n ước. 

Các cơ quan thị giác và xúc giác kiểm tra sự tiếp nhận thức ăn. Đối với gà và gà tây, các 
cơ quan vị giác và khứu giác rất kém phát triển. Khi không đủ ánh sáng, gà và gà tây sẽ ăn 
kém. Gia cầm thực hiện mổ và nuốt thức ăn nhờ các động tác nâng lên, hạ xuống linh hoạt của 
đầu. Gà thực hiện từ 180 - 240 động tác mổ trong 1 phút, gà tây 60. Số l ượng thức ăn mà gia 
cầm ăn được trong 1 đơn vị thời gian phụ thuộc vào mức độ hấp dẫn của thức ăn, loài và tuổi 
của gia cầm. Khi gia cầm đói, nó mổ nhanh và ăn nhiều. Gia cầm tiếp nhận thức ăn lỏng và 
nước bằng cách nâng đầu rất nhanh rồi ngửa cổ lên để nuốt. Riêng chim bồ câu uống n ước 
bằng cách thả mỏ, hút nước vào nhờ áp lực âm trong xoang miệng. 

Việc điều khiển lượng thức ăn ở gia cầm được thực hiện bởi các trung tâm thần kinh của 
vùng dưới đồi thị. Các trung tâm này bị kích thích hoặc ức chế do ảnh h ưởng của các yếu tố 
ngoại sinh (thành phần và tính chất của thức ăn, tần số và thời gian cho ăn) và nội sinh (mức 
độ của các quá trình trao đổi chất). 

Khi thức ăn đi trong khoang miệng, nó ® ược thấm ướt nước bọt đẻ dễ nuốt. Các tuyến 
nước bọt của gia cầm phát triển kém. Động tác nuốt ở gia cầm được thực hiện nhờ chuyển 
động rất nhanh của lưỡi, khi đó thức ăn được chuyển rất nhanh vào vùng trên của hầu vào thực 
quản. Thanh quản  được nâng lên phía trước và lên trên, lối vào thanh quản bị ép tới đáy của 
xương dưới lưỡi và gốc lưỡi, ngăn không cho thức ăn rơi vào ® ường hô hấp. Viên thức ăn thu 
nhận được ở cuống lưỡi được đẩy vào lỗ thực quản và sau đó, do những co bóp nhu động của 
thành thực quản, nó được đẩy vào diều.ở gia cầm đói, thức ăn được đẩy thẳng vào dạ dày, 
không qua diều. Trong thành thực quản có các tuyến nhầy hình ống, tiết ra chất nhầy, cũng có 
tác dụng làm ướt và trơn thức ăn khi nuốt. 
1.5.2.  Tiêu hoá ở diều  

ở gà, gà tây, gà phi và chim bồ câu, diều là một chỗ phình rộng hơn, hình túi. ở vịt và 
ngỗng, diều là phần giãn rộng không lớn lắm nh ưng rất dài của thực quản, làm cho nó có thể 
chứa được một lượng thức ăn cực lớn (để phục vụ cho việc nhồi thức ăn). Diều nằm bên phải, 
chỗ đi vào khoang ngực, ngay tr ước chạc ba nối liền 2 xương đòn phải trái. Mặt ngoài của diều 
được tiếp xúc trực tiếp với cơ da, cơ này giúp cho nó giãn nở rộng khi thức ăn rơi vào. Các lỗ 
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dẫn vào và dẫn ra của diều rất gần nhau và có các cơ thắt. Giữa các cơ thắt lại có ống diều - là 
một phần của diều. Khi gia cầm đói, thức ăn theo ống này đi thẳng vào dạ dày, không qua túi 
diều. ở gà, diều chứa được 100 - 120g thức ăn. Thức ăn ở diều ® ược làm mềm ra, quấy trộn và 
được tiêu hoá từng phần bởi các men của thức ăn và các vi khuẩn nằm trong thức ăn thực vật.  

Nếu làm thí nghiệm cắt diều của gà đi, thức ăn đi qua ống tiêu hoá nhanh hơn nh ưng sự 
tiêu hoá lại giảm đi một cách đáng kể, gà đẻ sút cân. Sau một thời gian, cơ thể sẽ lại tạo ra một 
cái diều mới,  bên trên chỗ diều cũ. 

1.5.3.  Tiêu hoá ở dạ dày . Dạ dày gia cầm gồm dạ dày tuyến và dạ dày cơ. Thức ăn từ 
diều được chuyển vào dạ dày tuyến, nó có dạng ống ngắn, vách dày, ® ược nối với dạ dày cơ 
bằng một eo nhỏ. Vách dạ dày tuyến cấu tạo gồm màng nhày, cơ và mô liên kết. Bề mặt của 
màng nhầy có những nếp gấp dễ thấy, đậm và liên tục. 

ở đáy màng nhầy có những tuyến hình túi phức tạp. ở giống gà Leghorn có 215 - 320 
thuỳ nhầy, những chất tiết của nó được đi ra bởi 50 - 74 lỗ trong các núm đặc biệt của các nếp 
gấp màng nhầy. Khối lượng của dạ dày tuyến ở gà vào khoảng 3,5 - 6g. Các mô có tuyến nhầy 
chiếm tới 51,4%. 

Dịch dạ dày được tiết vào trong khoang của dạ dày tuyến, có axit clohidric, enzim và 
musin. Cũng như ở động vật có vú, pepsin ® ược tiết ra ở dạng không hoạt động - pepsinogen 
và được hoạt hoá bởi axit clohidric. Các tế bào hình ống của biểu mô màng nhầy bài tiết ra 
một chất nhầy đặc rất giàu musin, chất này phủ lên bề mặt niêm mạc của dạ dày. Sự tiết dịch 
dạ dày ở gia cầm là liên tục, sau khi ăn thì tốc độ tiết tăng lên.  

Dịch dạ dày tinh khiết là một chất lỏng không màu hoặc hơi trắng đục, có pH axit. Độ pH 
của dịch dạ dày ở gia cầm trung bình là 3,0; th ường là 2,6. Độ pH sẽ giảm xuống sau khi tiếp 
nhận thức ăn giàu chất kiềm, cacbonat canxi, bột x ương. 

ở gà, số lượng dịch dạ dày và độ axit tăng dần lên cùng với độ tuổi. ở gà con vài ngày 
tuổi, dịch dạ dày có tính axit (pH = 4,2 - 4,4). Axit clohidric tự do không thường xuyên được 
tìm thấy  trong khối chứa trong dạ dày của gà con có độ tuổi từ 1 - 5 ngày. 

Kiểu cho ăn ảnh hưởng đến lượng chế tiết và hoạt tính proteolytic của dịch dạ dày. Nếu 
cho ăn thức ăn tổng hợp, có thêm củ cà rốt hoặc rau xanh nghiền nhỏ sẽ làm tăng sự chế tiết và 
sức tiêu hoá của dịch dạ dày ở gà con 1 - 5 ngày tuổi. 

ở gà con 31 - 40 ngày, độ axit đạt mức tối đa (pH = 1,15 - 1,55) và giữ ở mức độ đó với 
sự dao động không lớn trong các thời kỳ tiếp theo. 

Hoạt tính phân giải protein (proteolytic) của dịch dạ dày ở gà con 10 - 20 ngày tuổi đạt 
tới mức độ cao (1,36 - 2,00mm) và sau đó bị thay đổi rất ít đến 60 ngày tuổi. 

Dạ dày cơ (mÒ) có dạng hình đĩa, hơi bị bóp ở hai bên, nằm ở  phía sau thuỳ trái của gan 
và lệch về khoang bụng trái. ở những gia cầm ăn hạt (gà, gà tây, gà phi), dạ dày cơ lớn hơn 
một cách đáng kể so với ở thuỷ cầm. Lối vào và lối ra ở dạ dày cơ rất gần nhau, nhờ vậy, thức 
ăn được giữ lại tại đây lâu hơn, chúng sẽ bị nghiền nát bằng cơ học, trộn lẫn với men và ® ược 
tiêu hoá dưới tác dụng của các dịch dạ dày cũng nh ­ enzim và chất tiết của vi khuẩn. Dịch tiêu 
hoá không được tiết ra ở dạ dày cơ. 

Niêm mạc của mÒ rất dày và được cấu tạo từ hai lớp: biểu bì cùng với lớp màng bằng 
sừng và một lớp nhầy đặc chắc từ mô liên kết. 

Trong việc tạo thành màng sừng có các tuyến của màng nhầy, biểu bì của những chỗ 
trũng ở dạ dày tham gia. 
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Màng sừng của mÒ luôn bị mòn đi, nh ưng nhờ sự dày lên ở đáy nên chiều dày của nó 
được ổn định. Ngoài ý nghĩa cơ học, màng sừng còn giữ cho vách dạ dày khỏi bị tác động của 
những yếu tố bất lợi. Màng sừng bền với pepsin, không bị hoà tan trong các axit loãng, kiềm 
và các dung môi hữu cơ (Ju, T . Techver, 1984). 

Các sản phẩm tiêu hoá, thức ăn, vi khuẩn không ® ược hấp thu qua màng sừng, vách dạ 
dày. 

Chất lượng của màng sừng phụ thuộc vào kiểu cho ăn. Nếu trong thời gian dài chỉ cho gà 
ăn thức ăn ướt, thì màng sừng bị mềm đi và biến mất.  

Lớp cơ của mÒ cấu tạo từ mô cơ phẳng, một đôi cơ lớn chính có dạng hình tam giác 
hướng các đáy lại với nhau đã tạo nên khối cơ của vách mÒ. 

Sự co bóp nhịp nhàng của mÒ xảy ra trong 2 pha: trong pha đầu, 2 cơ chính co bóp; và sau 
đó là các cơ trung gian (pha thứ 2). Thời gian của mỗi nhịp co của 2 đôi cơ ở gà trong khoảng 
2 - 3 giây, còn cả chu kỳ co bóp là 20 giây. Tần số co bóp phụ thuộc vào độ rắn của thức ăn. 
Khi ăn thức ăn ướt có 2 lần co bóp, còn thức ăn cứng - 3 lần trong 1 phút.  

Tần số co bóp của mÒ trung bình ở gà là: khi đói 2,6; sau khi cho ăn 2,9; một giờ sau khi 
ăn 2,3 lần/ph. Sỏi và các dị vật chứa trong dạ dày có một ý nghĩa nhất định trong việc nghiền 
và làm sạch những tiểu thể thức ăn trong khoang dạ dày. Chúng làm tăng tác dụng nghiền của 
vách dạ dày. 

Đối với gia cầm, sỏi tốt nhất là từ thạch anh, chúng bền với axit clohidric của dịch dạ dày. 
Để hệ tiêu hoá hoạt động bình thường thì kích thước của các viên sỏi với gà con mới nở nên 
nhỏ (đường kính 2,5 - 3mm) và tăng lên theo tuổi. Gia cầm đã tr ưởng thành có thể nuốt ® ược 
loại sỏi có đường kính đến10 mm. Không nên thay sỏi bằng cát, đá vôi, thạch cao, vỏ sò, vỏ 
ốc hến, phấn. Cát sẽ đi rất nhanh từ dạ dày vào ruột và gây kích thích. Những chất khác đã kể 
trên sẽ bị axit clohidric hoà tan và gây rối loạn tiêu hoá ở dạ dày, sau đó là ở ruột. 

Nếu không có sỏi trong dạ dày cơ thì sự hấp thu các chất dinh d ưỡng và hệ số tiêu hoá 
thức ăn bị giảm xuống. ở gia cầm non, việc thiếu sỏi trong dạ dày làm giảm khối l ượng tuyệt 
đối của dạ dày 30 - 35%. Các cơ của dạ dày sẽ trở nên nhũn và xuất hiện những vết loét trên 
màng nhầy. 

Trong dạ dày cơ, ngoài việc nghiền thức ăn cơ học, còn sảy ra quá trình hoạt động của 
các men. Dưới tác động của axit clohidric, các phân tử protein trở nên căng phồng và dễ bị 
phân giải. 
1.5.4. Tiêu hoá ở ruột  

Quá trình tiêu hoá các chất dinh dưỡng đều xảy ra ở ruột non gia cầm. Nguồn các men 
tiêu hoá quan trọng nhất là từ dịch dạ dày, cùng với mật đi vào manh tràng, chất tiết của các 
tuyến ruột có ý nghĩa kém hơn. 

Dịch ruột gà là một chất lỏng đục, có phản ứng kiềm yếu (pH - 7,42) với tỷ trọng 1,0076. 
Trong thành phần dịch ruột có các men proteolytic, aminolytic và lypolytic và cả men 
enterokinaza. 

Dịch tuỵ là một chất lỏng không màu, hơi mặn, có phản ứng hơi toan hoặc hơi kiềm (pH 
7,2 - 7,5). Trong chất khô của dịch, ngoài các men, còn có các axit amin, lipit và các chất 
khoáng (NaCl, CaCl 2, NaHCO3 ...). 

Dịch tuỵ của gia cầm trưởng thành có chứa các men tripsin, cacbosipeptidaza, amilaza, 
mantaza, invertaza và lipaza. 
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Tripsin được bài tiết ra ở dạng chưa hoạt hoá là tripsinogen, dưới tác động của men dịch 
ruột enterokinaza, nó được hoạt hoá, phân giải các protein phức tạp ra các axit amin. Men 
proteolytic khác là các cacbosipeptidaza được tripsin hoạt hoá cũng có tính chất này. 

Các men amilaza và mantaza phân giải các polysacarit đến các monosacarit nh ­ glucoza. 
Lipaza được dịch  mật hoạt hoá, phân giải lipit thành  glyserin và axit béo. 

Cơ chế việc chế tiết tuyến tuỵ ở gia cầm giống với động vật có vú. ở gà 10 - 12 tháng 
tuổi, trước khi cho ăn, tuyến tiết ra một lượng dịch nhỏ: 0,4 - 0,8ml/giờ (sự chế tiết bình 
thường). Từ 5 - 10 phút sau khi cho ăn, mức độ chế tiết tăng 3 - 4 lần và giữ đến giờ thứ ba, 
sau đó việc tiết dịch dần dần giảm xuống, đến giờ thứ 9 - 10 sau khi cho ăn thì bằng mức độ 
ban đầu. 

Số lượng dịch và hoạt tính men thay đổi phụ thuộc vào thể tích và thành phần thức ăn. 
Thức ăn giàu protein sẽ nâng hoạt tính proteolytic của dịch lên đến 60%; thức ăn giàu lipit sẽ 
làm tăng cường hoạt tính lypolytic, hoạt tính này ® ược giữ ở mức độ cao đến 10 giờ. Bột đậu 
tương có chứa nhiều protein và dầu sẽ nâng mức độ chế tiết của tuyến lên 85% và đồng thời 
cũng nâng cả hoạt tính proteolytic và hoạt tính lypolytic của dịch lên t ương ứng đến 20% và 
16%. 

Mật được gan tiết ra không ngừng, một phần đi vào túi mật (gà, vịt, ngỗng), phần còn lại 
thì đổ trực tiếp và tá tràng. ở chim bồ câu, gà phi và đà điểu không có túi mật, tất cả mật tiết 
ra đều đổ thẳng vào tá tràng. 

Mật gia cầm là một chất lỏng màu sáng hoặc xanh đậm, kiềm tính (pH 7,3 - 8,5). Dịch 
trong túi mật đậm đặc hơn và có màu đậm hơn. Về thành phần mật, ở các loài gia cầm khác 
nhau  không giống nhau. L ượng chất khô chứa trong mật gan ở gà là 3 - 4%, còn trong túi mật 
7,9; độ đặc là 1,01 - 1,04. Các thành phần điển hình của mật là các axit mật, sắc tố, và 
cholesterin, ngoài ra còn có gluxit, các axit béo và các lipit trung tính, musin, các chất khoáng 
và các sản phẩm trao đổi chất có chứa nitơ. Ngoài sự tham gia vào quá trình tiêu hoá ở ruột, 
gan còn đóng vai trò quan trọng trong trao đổi protein, gluxit, lipit và khoáng. Trong gan, các  
axit uric, các chất cặn bã  khác,  hồng cầu chết bị phân huỷ, chất độc hại... ® ược trung hoà và 
thải vào nước tiểu. Trong các tế bào của gan có chứa glycogen, là nguyên liệu để tạo nên các 
vitamin quan trọng (A, D, và các vitamin khác). 

Các men trong ruột hoạt động trong môi tr ường axit yếu, kiềm yếu; pH dao động trong 
những phần khác nhau của ruột.  

Trong tá tràng, dưới tác động của axit clohidric và các men của dịch dạ dày (pepsin và 
chimosin), protein bị phân giải đến pepton và polypetit. Các men proteolytic của dịch tuỵ tiếp 
tục phân giải chúng đến các axit amin trong hồi tràng; gluxit của thức ăn ® ược phân giải đến 
các monosacarit, do tác động của amilaza của dịch tuỵ và một phần  do amilaza của mật và 
của dịch ruột; Sự phân giải lipit được bắt đầu trong tá tràng, dưới tác động của dịch mật, dịch 
tuỵ và tạo ra các sản phẩm là  monoglyserit, glyserin và axit béo. 

Các quá trình tiêu hoá và hấp thu ở ruột non xảy ra đặc biệt tích cực. Sự phân giải các 
chất dinh dưỡng không chỉ có trong khoang ruột (tiêu hoá ở khoang), mà cả ở trên bề mặt các 
lông mao của các tế bào biểu bì (sự tiêu hoá ở màng). Tiêu hoá ở khoang là sự thuỷ phân thức 
ăn, còn tiêu hoá ở màng là các giai đoạn tiếp theo, tạo ra các sản phẩm cuối cùng của sự tiêu 
hoá để hấp thu (A. M. Ugolep, 1980). Các cấu trúc phân tử và trên phân tử của thức ăn có kích 
thước lớn được phân giải dưới tác động của các men trong khoang ruột, tạo ra các sản phẩm 
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trung gian nhỏ hơn, chúng đi vào vùng có nhiều nhung mao của các tế bào biểu mô. ở đó, trên 
các nhung mao có các men tiêu hoá, tại đây diễn ra giai đoạn cuối cùng của sự thuỷ phân để 
tạo ra sản phẩm cuối cùng như axit amin, monosacarit chuẩn bị cho việc hấp thu. Quan hệ qua 
lại của quá trình tiêu hoá ở khoang, ở màng và vai trò của tiêu hoá màng ruột của gia càm hiện 
nay còn chưa được nghiên cứu đầy đủ. 

Sự tiêu hoá trong manh tràng của gia cầm nhờ có các men đã đi vào cùng với chymus từ 
phần ruột non và từ hệ vi khuẩn. Các vi sinh vật bắt đầu thâm nhập vào manh tràng gia cầm 
non ngay từ lần tiếp nhận thức ăn đầu tiên. ở đây, các vi khuẩn streptococei, trực khuẩn ruột, 
lactobasilli...sinh sản rất nhanh. Trong manh tràng cũng sảy ra quá trình tiêu hoá protein, 
gluxit và lipit. Ngoài ra, các vi khuẩn còn tổng hợp các vitamin nhóm B. 

Khả năng tiêu hoá chất xơ của gia cầm rất hạn chế. Cũng nh ­ ở động vật có vú, các tuyến 
tiêu hoá của gia cầm không tiết ra một men đặc hiệu nào để tiêu hoá xơ. Một l ượng nhỏ chất 
xơ được phân giải trong manh tràng bằng các men do vi khuẩn tiết ra. Những gia cầm nào có 
manh tràng phát triển hơn nh ­ đà điểu, ngan, ngỗng... thì các chất xơ ® ược tiêu hoá nhiều hơn. 
ở các loại gia cầm khác nhau thì chỉ có có trung bình từ 10 - 30% cất xơ ® ược phân giải. 
1.5.5. Sự hấp thu  

ở gia cầm, các quá trình hấp thu chủ yếu xảy ra ở ruột non. ở đây các sản phẩm phân 
giải cuối cùng protein, lipit và gluxit; n ước, các chất khoáng, các vitamin được hấp thu. 

Các chất chứa nitơ chủ yếu ® ược hấp thu dưới dạng các các axit amin. Cường độ hấp thu 
các axit amin riêng biệt không phụ thuộc vào khối l ượng phân tử của chúng. ở gà thấy có sự 
hấp thu một cách cạnh tranh giữa một số axit amin. Việc hấp thu metionin sẽ bị ngừng lại một 
chút khi có mặt phenilalanin; sự hấp thu lersin không bị thay đổi d ưới tác động của axit 
glutamic. Các chất đồng phân riêng biệt của metionin ® ược hấp thu nhanh hơn.  

Gluxit được hấp thu dưới dạng các đường đơn (monosacarit) và đường đôi (disacarit). 
Khả năng hấp thu đường ở gà được phát triển trong 14 ngày tuổi. Glucoza và galactoza ® ược 
hấp thu nhanh hơn một cách đáng kể so với fructoza và mantoza. 

Hấp thu mỡ. Trong ruột, dưới tác động của men lipaza, mỡ ® ược phân giải đến glyserin và 
axit béo. Các sản phẩm của sự phân giải mỡ, về cơ bản ® ược hấp thu trong phần mỏng của 
ruột. Glyserin được hoà tan rất tốt trong nước và được hấp thu rất nhanh. Các axit béo kết hợp 
với các axit mật, kali và natri tạo thành các hợp chất hoà tan ® ược trong nước sau đó mới được 
hấp thu. Người ta cho rằng một phần nhỏ của lipit d ưới dạng các nhũ tương có thể được hấp 
thu trực tiếp. 

Trong tương bào của biểu mô ruột, các axit béo bị tách ra khỏi các axit mật và một phần 
được tái tổng hợp thành các phân tử của lipit. Các axit béo ® ược giải phóng ra trong quá trình 
hấp thu kích thích sự hấp thu lẫn nhau, chẳng hạn, khi có các axit béo không bão hoà thì vận 
tốc hấp thu các axit béo bão hoà nh ­ palmitinic và stearinic được tăng lên trong ruột non gà 
con. Hiệu quả của việc bổ sung lipit vào khẩu phần của gà con phụ thuộc vào tỷ lệ giữa các 
axit béo bão hoà và không bão hoà trong khẩu phần. 

Hấp thu nước ở gia cầm được thực hiện trong tất cả các phần ruột non và ruột già. Có từ 
30 - 50% nước nước uống được hấp thu, quá trình này phụ thuộc áp suất thẩm thấu trong ruột, 
trong máu và các mô. Người ta đã xác định được rằng trong một số trường hợp, ở gia cầm có 
sự tuần hoàn nước, một phần nước đã được hấp thu từ ruột vào máu rồi lại bị bài tiết trở lại vào 
diều, làm nó căng phồng lên. 
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Các chất khoáng được hấp thu trên toàn bộ chiều dài ruột non. Diều, dạ dày và ruột già 
hấp thu các chất khoáng không đáng kể. Các muối natri, kali clorua hoà tan ® ược trong 
chymus, được hấp thu một cách chọn lọc và với tốc độ khác nhau, phụ thuộc vào nhu cầu về 
các chất đó của cơ thể. Natri clorua đặc biệt dễ ® ược hấp thu trong ruột gà con, vịt con và gà 
tây con. Khi cho ăn thừa, muối này sẽ sinh ra sự rối loạn trao đổi chất, gà sẽ bị nhiễm độc 
muối. 

Cường độ hấp thu canxi phụ thuộc vào nồng độ canxi trong máu, tính chất của khoáng 
trong thức ăn cũng như hàm lượng dịch mật và vitamin D 3 trong ruột. Khi gà bị bệnh còi 
xương thì sự hấp thụ canxi bị giảm xuống đột ngột. Canxi còn bị hấp thu ít hơn khi không có 
đủ vitamin D trong khẩu phần. Muối canxi clorua ® ược hấp thu tốt hơn so với các muối canxi 
khác. Lượng photpho quá cao trong khẩu phần sẽ làm ngừng việc hấp thu canxi. Tuổi và trạng 
thái sinh lý của gia cầm cũng ảnh h ưởng đến sự hấp thu canxi. Ng ười ta nhận thấy rằng, ở gà 
con 4 tháng tuổi chỉ có 25% canxi ® ược hấp thu, còn ở gà đẻ trứng từ 6 - 12 tháng tuổi là 50 - 
60%. Trong thời gian thay lông ở gà 14 tháng tuổi, có 32% canxi ® ược hấp thu. 

Sự hấp thu photpho phụ thuộc vào sự t ương quan của nó với canxi và ® ược xác định bởi 
nhu cầu trong cơ thể gia cầm. 

Vitamin A được hấp thu ở manh tràng. Gia cầm non hấp thu vitamin A nhanh hơn nhiều 
so với gia cầm trưởng thành: sau 1 - 1,5 giờ sau khi cho ăn đã tìm thấy vitamin này trong máu, 
còn ở gà mái đẻ chỉ thấy sau khi ăn 12 giờ. Trong ruột gia cầm, vitamin A được tìm thấy trong 
biểu mô của màng nhầy, ở dạng este. 

Sự hấp thu carotin xảy ra sau khi chúng vừa giải phóng khỏi các hợp chất béo và việc hoà 
tan chúng trong chymus. Các axit mật gây kích thích hấp thụ huyền dịch β- carotin. Việc hấp 
thu carotin bị giảm xuống khi cơ thể ® ược cung cấp vitamin A. 

Cường độ hấp thu vitamin B 1 phụ thuộc vào nhu cầu của cơ thể và vào nồng độ của nó có 
trong thức ăn. Sự hấp thu xảy ra tốt hơn ở những phần bên trên của ruột non. Việc bổ sung các 
chất kháng sinh vào thức ăn làm tăng c ường sự hấp thu tiamin ở gà con. 

Vitamin E ở gà con được hấp thu với sự tham gia của dịch mât. 
1.6. Hệ Bài tiết 

Trong quá trình bài tiết, cơ thể thải ra: các sản phẩm cặn bã cuối cùng của trao đổi chất; 
Các chất được tích tụ thừa trong cơ thể (n ước, gluco, các muối và các chất khác); Các chất lạ 
xâm nhập từ ngoài vào cơ thể (các thuốc màu, chất độc ….). 

Sự bài tiết các chất không cần thiết cho cơ thể động vật ® ược thực hiện một phần do phổi 
(qua không khí thở ra); ống tiêu hoá (các kim loại nặng, n ước, các chất sắc tố, các biểu mô bị 
tróc ra, các chất protein…) qua phân; da và các tuyến của da (n ước, các sản phẩm có chứa nitơ 
và chất béo, các muối…) qua tuyến bã, tuyến mồ hôi - phần này ở gia cầm rất hạn chế); qua 
thận (nước, chất khác có nguồn gốc nội sinh và ngoại sinh  qua n ước tiểu).  

Hệ thống bài niệu ở gia cầm có những điểm đặc biệt về hình thái học: tiểu cầu thận (tiểu 
cầu malpighi) ít bị phân nhánh, không có những ống uốn khúc loại thứ hai (các ống uốn khúc 
xạ và các núm lồi thận, các nephron ® ược sắp đặt ở trong lớp vỏ cũng nh ­ trong lớp tuỷ, bể 
thận (pelvis ranalis) không có, không có cả bóng đái, các niệu quản (ureter) ® ược bắt đầu 
trong các tiểu thuỳ và kết thúc ở ổ nhớp. 

Về tính chất và thành phần nước tiểu của gia cầm cơ bản khác với của động vật có vú. 
Trung bình, độ đậm đặc của nước tiểu ở gà là 1,005; ở vịt 1,0018; ở ngỗng 1,004. Độ pH của 
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nước tiểu là trung tính, kiềm nhẹ hoặc axit nhẹ. Khi gia cầm bị đói, n ước tiểu kiềm, khi được 
nuôi bằng thức ăn nhiều protein thì n ước tiểu sẽ có phản ứng axit. 

Các chất hữu cơ trong nước tiểu có chứa axit uric, urê, creatin, cretinin, amoniac, các axit 
amin, axit ornituric, guanin. Khác với động vật có vú, sản phẩm có nitơ cơ bản của n ước tiểu 
gia cầm không phải là urê mà là axit uric. Thành phần của nó ở vịt chiếm 77,88% nitơ của 
nước tiểu, còn ở gà 85,86% (bảng 1.3). Axit uric được tạo ra ở gan và là sản phẩm cơ bản cuối 
cùng của sự trao đổi protein. Do phôi chim phát triển trong vỏ bọc nhỏ và kín của trứng, lại 
không có sự hỗ trợ của cơ thể mẹ (theo kiểu hoạt động của nhau thai) nên rất cần thiết sao cho 
các sản phẩm cuối cùng của trao đổi chất phải ® ược cô đặc. Axit uric thoả mãn yêu cầu này tốt 
hơn urê, vì urê ở nồng đồ cao thì độc. Axit uric ở phôi được tích tụ trong xoang túi niệu. Sau 
khi nở, túi niệu đã khô, cùng với các sản phẩm bài tiết, nó ® ược giữ lại trong vỏ nên không gây 
độc cho gia cầm non. Cũng vì tính chất kết tủa nhanh của axit uric ngay sau khi ® ược tạo ra 
nên gia cầm không thể tích nước tiểu trong bàng quang mà phải thải ngay nó vào phân, đó 
chính là lý do ở loài chim, sản phẩm trao đổi cuối cùng của protein là axit uric và không có 
bóng đái. 
 

Bảng 1.3. Thành phần vô cơ của nước tiểu vịt và gà (theo Salagin và Kribuge, 1986) 
 

Vịt Gà 
Thành 

phần hóa 
học 

100g tro có 
chứa (g) 

Trong 1 
ngày đêm 

bài tiết 
được (mg) 

Trong 
100 ml 

nước tiểu 
(mg) 

100g tro có 
chứa (g) 

Sau 1 ngày 
đêm bài 
tiết được 

(mg) 

Trong 100 
ml nước 
tiểu (mg) 

CaO 2,36 7 31,1 9,93 35,2 391 

MgO các dấu vết - - các dấu vết - - 

K2O 7,04 18,8 83,6 6,08 21,6 240 

Na2O 12,23 33,8 145,7 14,30 50 564,7 

P2O5 71,31 91 848,9 65,23 231 566,8 
Cl2 4,47 12 53,3 4,39 15,6 173,3 
CO3 

0 75,6 336 0 79,9 799 
 

Khi nghiên cứu cấu trúc vi thể của n ước tiểu, người ta thấy có các hạt nước tiểu nhỏ cấu 
tạo từ axit uric, chúng có hình dạng không lớn (kích th ước gần như các hồng cầu) có cấu tạo 
dạng tia, xung quanh được kết hợp với nhau bởi chất nhầy và tạo nên một lớp màng đặc thù 
màu xám trắng trên phân. Nếu sự trao đổi chất bị phá vỡ, axit uric ® ược tạo thành nhiều đến 
nỗi nó có thể lắng đọng ngay trên bề mặt thận, gan và tim, bịt kín các ® ường dẫn nước tiểu và 
có thể dẫn đến cái chết. 

Số lượng urê, creatin và creatinin trong n ước tiểu gia cầm là không đáng kể. Nồng độ của 
chúng được tăng lên chỉ khi nào sự trao đổi chất bị phá vỡ, cụ thể là khi không có đủ các 
vitamin nhóm B. Guamin được tìm thấy trong nước tiểu của gia cầm chỉ khi nào nuôi chúng 
bằng bột cá. 

Bài tiết nước tiểu. Được tạo ra trong thận, nước tiểu đi vào các niệu quản. Sự chuyển động của 
nó theo các niệu quả tạo điều kiện cho những co bóp có nhịp điệu của chúng. Các cơ của các niệu 
quản thực hiện từ 3 - 6 lần co trong 1 phút. ở nơi các niệu quản đi vào ổ nhớp có các cơ thắt. Các 
dây thần kinh giao cảm làm co các cơ này và làm mềm vách niệu quản, tạo điều kiện giữ n ước tiểu 
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lại trong niệu quản. Khi kích thích các dây thần kinh phó giao cảm, các cơ thắt ® ược mở ra, các niệu 
quản bị co bóp và đẩy nước tiểu đi vào ổ nhớp. 
1.7.  Hệ nội tiết 

Hocmon của tuyến yên ţ c dụng lên hoạt động của hầu hết tất cả các tuyến nội tiết khác và có ý 
nghĩa quan trọng cho việc  ph ţ triển của cơ thể và hoạt động bình th ường của gia cầm. 

Adenohipofis (thuỳ trước tuyến yên) sản xuất 6 hocmon: tireostimulin, ACTH (Adreno - 
Cortico - Trophin - Hocmon), Gonadostimulin (foliculostimulin - FSH, luteinostimulin - LH và 
prolactin), Somatotropin (hocmon ph ţ triển). Tuyến yên thần kinh tiết ra 2 hocmon: oxitoxin và 
hocmon chống lợi tiểu (ADH). Hocmon của thuỳ trước và thuỳ sau tuyến yên là những protein 
thuộc nhóm polipetit và glucoproteit. Tireostimulin (hocmon kích tố giáp - TTH) được các tế 
bào ưa bazơ của tuyến yên tạo nên và là glucoproteit. Việc tạo ra hocmon này ở phôi gà đã 
được thấy ở ngày tuổi 11 - 13. ở phôi 15 - 17 ngày ấp đã quan sát thấy hoạt tính cao nhất của 
tuyến yên và tuyến giáp trạng. 

TTH điều khiển chức năng hoạt động của tuyến giáp. Sau khi cắt tuyến yên của gia cầm 
trưởng thành thì tế bào tuyến giáp bị teo và sản phẩm của nó là tiroxin bị giảm mạnh, trao đổi 
protein bị giảm sút. Nếu gia cầm đã bị cắt tuyến yên mà ® ưa TTH vào thì chức năng nội tiết của 
tuyến giáp dần dần được hồi phục. Việc thừa TTH sẽ dẫn tới phì đại tuyến giáp. TTH tác động lên 
tuyến giáp là chủ yếu vì nó làm tăng hoạt tính chuyển ho  ̧tế bào, đốc thúc sự bài tiết hocmon từ 
tuyến này, tăng tính thấm của màng tế bào với iot - một nguyên tố rất cần cho việc tạo nên 
hocmon của tuyến giáp. TTH dần dần mất hoạt tính khi tác dụng lên tuyến giáp. Hoạt động 
hocmon của tuyến giáp bị ức chế khi thừa iot trong cơ thể. 

TTH được tiết ra liên tục với một lượng nhỏ trong điều kiện chăn nuôi gia cầm bình 
thường. Mức độ sản xuất nó của tuyến yên phụ thuộc vào nồng độ hocmon tuyến giáp trong 
máu. Nếu hocmon này ít thì thuỳ tr ước tuyến yên tăng tiết TTH, và như vậy sẽ kích thích hoạt 
động của tuyến giáp. Việc thừa hocmon tuyến giáp sẽ ức chế việc tiết TTH của thuỳ trước 
tuyến yên. Mối liên hệ của tuyến yên với tuyến giáp ® ược hình thành theo nguyên tắc quan hệ 
ngược chiều. Vùng dưới đồi thị đóng vai trò lớn trong việc điều khiển chức năng chính thuỳ 
trước tuyến yên. Sau khi phá huỷ tế bào thần kinh ở các vùng t ương ứng của phần trước và 
dưới đồi thị thì việc tạo TTH bị ức chế. Việc giảm nhiệt độ môi trường xung quanh kích thích 
chức năng kích tố tuyến giáp và tăng hoạt động của tuyến giáp, tăng các quá trình trao đổi và 
tạo nhiệt, có ý nghĩa bảo vệ cho cơ thể. 

ACTH (Adreno-Cortico-Tropin-Hocmon) là polipeptit. ACTH kích thích sinh trưởng và 
phát triển của tuyến thượng thận và tạo nên hocmon Corticosteroit. Việc điều khiển hoạt động 
hocmon của tuyến thượng thận đã nhận thấy ở phôi gà 12 - 15 ngày tuổi. ở những phôi đã loại 
bỏ tuyến yên, có sự teo của tuyến th ượng thận. Việc đưa ACTH vào phôi sẽ bảo đảm tăng 
cường bài tiết corticosteroit và tăng khối lượng của tuyến thượng thận. Nồng độ ACTH cao 
dẫn tới việc giảm nhanh colesterin và axit ascorbic trong tế bào th ượng thận, và nồng độ 
chúng bị giảm đi nhanh chóng. Nh ­ vậy, ngay trong thời kỳ phôi thai, mối liên quan chặt chẽ 
giữa thuỳ trước tuyến yên và tuyến thượng thận đã được ổn định, cho phép cơ thể thích nghi 
với những tác động strees từ môi tr ường bên ngoài và bên trong, và bảo đảm các quá trình phát 
triển bình thường. 

ở gia cầm trưởng thành, trong các điều kiện nuôi d ưỡng bình thường, việc tạo ra ACTH 
phụ thuộc vào nồng độ corticosteroit trong máu. Sự giảm đi của chúng kích thích việc tạo nên 
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và bài tiết ACTH của thuỳ trước tuyến yên. Việc tăng bài tiết ACTH xảy ra dưới ảnh hưởng 
của các nhân tố strees (lạnh, nóng, kích thích thần kinh...) gây nên trạng thái căng thẳng trong 
cơ thể. Khi đó ACTH kích thích sự bài tiết glucocorticoit (corticosteron, hydrocortizon), 
chúng được gọi là hocmon thích ứng. Vỏ bán cầu não cũng tham gia điều chỉnh việc tạo thành 
ACTH, điều đó bảo đảm cho việc điều chỉnh nhanh và chính xác hoạt tính hocmon của vỏ 
thượng thận thông qua vùng d ưới đồi và tuyến yên, dưới tác dụng của những tác nhân stress. 

Hocmon hướng sinh dục (gonadostimulin) ở gia cầm kiểm soát chức năng hoạt động sinh 
dục của tuyến yên. Hocmon kích thích nang ( FSH) thúc đẩy sự phát triển nang ở buồng trứng 
của con cái, ở con đực là việc lớn lên của các ống sinh tinh và sự phát triển của tinh trùng 
trong tinh hoàn. Luteinostimulin ( LH) cần thiết để cho những trứng chín thoát ra khỏi nang, 
tạo ra sự rụng trứng và tạo nên các hocmon sinh dục của buồng trứng. ở con đực, hocmon này 
kích thích chức năng nội tiết của các tế bào kẽ ở tinh hoàn. Prolactin hay hocmon tạo 
luteinostimulin điều khiển sự phát triển bản năng ấp trứng ở gia cầm và đẩy mạnh hoạt động 
của tuyến ngực (ở chim bồ câu) kìm hãm việc tiết FSH và estrogen. Kết quả của chọn lọc định 
hướng ở một số giống gà đã loại bỏ bản năng ấp của chúng. 

Mối liên quan chức năng giữa tuyến yên và các tuyến sinh dục ® ược hình thành ngay ở 
thời kỳ phôi thai. Sau khi phá huỷ tuyến yên ở phôi gà thì các tuyến sinh dục không phát triển. 
Việc tiết FSH và LH được nhận thấy ở phôi gà 13 - 18 ngày, nh ưng trong thời kỳ phôi thai, 
những hocmon này ảnh hưởng rất yếu đến tuyến sinh dục. Cùng với việc tr ưởng thành sinh 
dục, vai trò của các hocmon hướng sinh dục thuỳ trước tuyến yên càng tăng. Việc cắt bỏ tuyến 
yên ở gia cầm trưởng thành dẫn tới sự xuất hiện những dấu hiệu đặc tr ưng cho con thiến: 
ngừng phát triển mào, teo nhỏ các tuyến sinh dục. 

ở gà, việc tiết LH xảy ra 6 - 8 tiếng trước khi rụng trứng. Lượng hocmon hướng sinh dục 
phụ thuộc vào trạng thái sinh lý của gia cầm. ở gà đẻ, lượng FSH và LH ít hơn ở gà chưa đẻ. 
ở gà trống trưởng thành, những hocmon này nhiều hơn ở gà mái đẻ. Khi tiêm hocmon vào thì 
buồng trứng gà trưởng thành phản ứng mạnh hơn (nhất là tr ước khi trứng rụng) so với gà ch ưa 
trưởng thành. Điều này được giải thích là trong các tế bào của tuyến yên tr ước khi trứng rụng, 
hocmon hướng sinh dục được tích luỹ; ở gà ấp LH nhiều hơn gà đẻ. Nếu đưa chiết suất 
hocmon gây ấp của thuỳ trước tuyến yên vào cho bồ câu, thì thấy hiện t ượng phát triển mạnh 
biểu mô diều và tạo nên "sữa diều". Có thông báo cho rằng việc thừa LH sẽ làm giảm chức 
năng của tuyến sinh dục. Việc ® ưa hocmon này vào gia cầm non gây teo tế bào sinh dục. Việc 
đưa FSH vào gia cầm sẽ trung hoà tác dụng của LH lên tuyến sinh dục. Sự xuất hiện bản năng 
ấp ở gà mái có thể ngừng nếu ® ưa estrogen vào. 

Chức năng hướng sinh dục của thuỳ trước tuyến yên phụ thuộc vào hàm l ượng hocmon 
sinh dục trong máu. Nếu số lượng chúng bị giảm, thì sản phẩm hocmon h ướng sinh dục tăng 
lên. Việc tăng hàm lượng estrogen trong máu sẽ hạn chế tiết FSH và kích thích việc tạo nên 
LH. Hocmon sinh dục tác dụng lên thuỳ tr ước tuyến yên qua vùng d ưới đồi. Việc đưa hocmon 
sinh dục vào cơ thể trong một thời gian dài sẽ làm giảm hoạt tính của tế bào vùng d ưới đồi, 
giảm việc tạo dịch tiết thần kinh của chúng, nh ­ vậy sẽ làm ngừng trệ sản xuất hocmon h ướng 
sinh dục. Tóm lại, chức năng hướng sinh dục của thuỳ trước tuyến yên được điều khiển theo 
nguyên tắc của các mối liên hệ ng ược chiều. 

Hocmon sinh trưởng hay somatotropin (STH), chưa được nghiên cứu đầy đủ ở gia cầm, 
có một số tác giả không chấp nhận nó. Dù vậy, sự phụ thuộc giữa sinh tr ưởng gia cầm với 
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tuyến yên được chứng minh trong thí nghiệm cắt bỏ tuyến yên. Cắt bỏ tuyến yên sẽ làm giảm 
khối lượng phôi gà, nhưng vẫn giữ được mối tương quan bình thường giữa các phần cơ thể. 
Trong thời kỳ sau phôi thai, quá trình phát triển x ương và các cơ quan nội tạng bị phá huỷ. 
Người ta cho rằng tác dụng kích thích sinh tr ưởng của STH được thể hiện với sự có mặt của 
các hocmon tuyến yên khác. 

Hocmon của thuỳ sau tuyến yên (thuỳ thần kinh) - hocmon chống lợi tiểu ( ADH) và 
oxitoxin, là những polipeptit. ADH tăng cường việc hấp thu lại nước qua vách ống thận, nh ­ 
vậy làm giảm việc bài tiết nước tiểu bằng thận và làm tăng tỷ trọng của nó. Thiếu ADH dẫn tới 
việc đái nhiều, có nghĩa là bài tiết từ cơ thể một l ượng nước giải lớn, như vậy sẽ dẫn tới rối 
loạn trao đổi nước. Ngoài ra, vazopressin còn có tác dụng lên vách mao mạch và động mạch 
nhỏ, tăng huyết áp máu. 

Oxitoxin kích thích sự co bóp các cơ trơn của ống dẫn trứng và ruột. Đưa chiết suất của 
thuỳ sau tuyến yên vào cơ thể gia cầm sẽ gây nên hiện t ượng đẻ trứng sớm. 

ảnh hưởng của hocmon tuyến giáp trạng lên sinh tr ưởng và phát triển của cơ thể được chứng 
minh bằng nhiều thí nghiệm với sự cắt bỏ tuyến này. Nếu cắt nó khi còn non, thì sự lớn lên bị 
ngừng và sự ph ţ triển cơ thể bị chậm lại; ở gia cầm việc dài ra của x ương ống bị ngừng lại đột 
ngột, các quá trình hoá xương của sụn bị phá huỷ, lông không phát triển. Gà con 17 ngày tuổi bị 
cắt bỏ tuyến này, khi 5 tháng tuổi có khối l ượng cơ thể 270g, trong khi đó gà đối chứng đạt 2kg. 
Nhiều tác giả cho rằng, những hocmon này có ý nghĩa quan trọng cho sự ph ţ triển bào thai và 
việc tăng cường các quá trình sinh hoá trong mô có liên quan với sự phát triển của tuyến này. 
Tuyến giáp trạng tiết ra 2 hocmon hoạt tính: tiroxin và triotironin. Hai hocmon này ® ược tạo thành 
trong tế bào nang của tuyến. Trong máu, globulin và anbumin huyết thanh hấp thụ các phân tử 
hocmon và đưa đến các mô. Việc kết hợp với protit huyết thanh giữ cho hocmon khỏi bị tác dụng 
phá huỷ của các men trong mô bào. Hocmon tuyến giáp thể hiện tác dụng đặc biệt lên mô, tự nó 
chuyển ho  ̧và phân giải để giải phóng iot, iot ® ược đưa ra ngoài cùng nước tiểu hoặc lại được sử 
dụng để tổng hợp hocmon. Hàm l ượng iot trong tuyến giáp của gia cầm cao hơn ở các động vật có 
vú, đạt tới 0,5 - 0,6% ở gà trưởng thành. 

Chức năng sinh lý của hocmon tuyến giáp rất đa dạng. Chúng đảm bảo các hoạt động bình 
thường của quá trình trao đổi chất, sự phát triển và lớn lên của gia cầm. Ng ười ta nhận thấy rằng 
hocmon tuyến này hoạt hoá men xúc tiến các phản ứng oxi hoá trong tế bào mô. Khi giảm chức 
năng tuyến giáp hoặc cắt bỏ, mức trao đổi cơ bản giảm xuống 50 - 60%, sinh nhiệt giảm, cơ thể hạ 
nhiệt. Việc tăng hoạt động hocmon của tuyến dẫn tới tăng các qu  ̧trình oxi hoá, tăng sự sinh nhiệt 
và tăng nhiệt độ cơ thể. Việc thay đổi chức năng của tuyến giáp dẫn tới việc rối loạn trao đổi 
protein, đường, mỡ, nước và muối khoáng. Khi thiểu năng tuyến giáp thì giảm sự phân giải 
protein, làm chậm quá trình oxi hoá đường, giảm hàm lượng lipaza và việc tạo ra cholesterin, hơi 
tăng việc tích mỡ trong mô. Hoạt động của tuyến giáp thay đổi theo lứa tuổi, trạng th i̧ sinh lý của 
cơ thể gia cầm, mùa vụ, loài, giống… 

Lượng tiroxin trong máu tăng ở thời kỳ phát triển mạnh của gia cầm non, thời kỳ thay 
lông thứ nhất. Ví dụ ở gà trống non giống Leghorn trắng, l ượng tiroxin lớn nhất mà tuyến giáp 
tiết ra là ở thời kỳ từ 4 -12 tuần tuổi. ở gà đẻ cao sản, lượng tiroxin trong máu cao so với gia 
cầm thấp sản. ở vịt Bắc Kinh, việc hoạt ho  ̧chức năng tuyến giáp th ường gặp từ tháng 12 đến 
tháng 2 và vào tháng 6 - 7, ở gà tây vào mùa thu. Việc tăng tiết tiroxin ở gia cầm lai cao hơn so với 
các dòng thuần. Khi tuổi tăng lên, chức năng kích thích của tuyến này giảm.  
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Người ta nhận thấy có mối liên quan chặt chẽ giữa chức năng điều tiết hocmon của tuyến 
giáp với hoạt động của các tuyến sinh dục. Sau khi cắt bỏ tuyến giáp ở gà trống và vịt đực, ng ười 
ta nhận thấy tinh hoàn bị bé đi và quá trình tạo tinh bị ức chế. Khi tiêm tiroxin sẽ gây nên sự tăng 
tuyến sinh dục. Nếu đưa một lượng nhỏ hocmon này vào gà m i̧ thì sẽ tăng độ chín của các nang 
buồng trứng. Liều tiroxin cao sẽ sức chế chức năng buồng trứng, kìm hãm các tế bào trứng chín. 
Nếu bổ sung nhân tạo các hocmon tuyến giáp vào cơ thể gia cầm thì sẽ gây ra thay lông sớm. Mối 
liên hệ giữa tuyến giáp và sự thay lông lần đầu tiên đã ® ược xem xét trong thí nghiệm cho gia cầm 
ăn tuyến giáp tươi hoặc khô. Hiệu quả tăng chức năng tuyến giáp không xuất hiện ngay, thay lông 
nhân tạo xảy ra sau 7 - 10 ngày, mạnh mẽ trong khoảng 5 - 10 ngày tiếp theo. L ượng hocmon của 
tuyến giáp cần để tạo ra thay lông phụ thuộc vào mùa trong năm. Tr ước khi xảy ra thay lông tự 
nhiên, cần phải có một liều tiroxin hoặc bột tuyến này sấy khô (15g) để gây nên việc thay lông 
cưỡng bức ở gà. Người ta nhận thấy ở gà bị cắt bỏ tuyến giáp, sự thay lông tự nhiên bị ngừng lại 
trong một thời gian dài. Thay lông xuất hiện trong thời gian nhất định trong năm trùng với thay 
đổi chức năng của tuyến giáp theo mùa. 

ảnh hưởng strees mạnh lên gia cầm (rút ngắn nhanh ngày chiếu sáng, không cho ăn) 
cũng gây ra thay lông sớm. Khi đó khối l ượng và hoạt tính hocmon đều tăng. 

Điều khiển chức năng tuyến giáp: ngoài tuyến yên và vùng d ưới đồi, còn có cấu trúc lưới 
và những vùng cấp cao của hệ thần kinh trung ương. 

Hoạt tính của tuyến giáp tăng khi nhiệt độ không khí thấp và chuyển gia cầm từ ngày ánh 
sáng dài sang ngắn. Sự thay đổi quá trình trao đổi chất trong cơ thể khi có tác dụng của những 
nhân tố stress chính là sự thích nghi và ® ược thực hiện dưới ảnh hưởng của hocmon tuyến 
giáp. Hoạt động của tuyến giáp cũng phụ thuộc vào hoạt tính chức năng của vỏ th ượng thận, 
tuyến sinh dục và các tuyến nội tiết. 

Tuyến cận giáp. 
 Chức năng chủ yếu của tuyến cận giáp là điều hoà trao đổi canxi và photpho trong cơ thể. 

Sau khi cắt bỏ tuyến cận giáp, nồng độ photpho tăng nhanh. Thừa parathocmon làm tăng mức 
canxi trong máu do huy động nó từ x ương, mức photpho trong huyết thanh máu giảm xuống. 
Parathocmon làm giảm nhanh tái hấp thu muối photpho ở thận, và với một l ượng lớn chúng được 
bài tiết cùng nước tiểu, đồng thời tăng bài tiết canxi. C ường năng tuyến cận giáp dẫn tới việc mất 
nhiều muối khoáng của cơ thể, các x ương mỏng và trở nên giòn. 

Parathocmon chỉ gây ảnh hưởng tới dạng ion của canxi và photpho, tác dụng của nó 
không lan rộng đến các muối liên kết với  protein ở trong mô, dịch của cơ thể. 

Tuyến thượng thận của gia cầm là một khối rắn chắc hình tròn hay hơi dài, màu vàng 
hoặc nâu đậm, nằm phía trước và hơi thấp ở đầu trên của thận trái và phải. 

Vỏ thượng thận tiết ra 2 hocmon: mineralococticoit và glucococticoit. Việc tạo ra chúng 
bắt đầu từ ngày thứ 11 - 12 khi ấp, khi l ượng colesterin và axit ascocbic mà từ chúng tạo nên 
hocmon cocticoit, tăng nhanh. ở gia cầm non và trưởng thành, hocmon vỏ thượng thận là 
steroit. Chúng được chia thành 3 nhóm: glucococticoit, mineralococticoit và hocmon sinh dục 
(andrensteroit). 

Nhóm glucococticoit có cocticosteron, hidrococtizon và coctizon. Tất cả chúng tác dụng lên 
trao đổi gluxit, protein và lipit. Glucococticoit tăng hàm l ượng gluxit trong máu, kích thích qu  ̧
trình tạo glucoza, đồng thời ức chế việc phân huỷ glucoza, thúc đẩy việc tạo nên glycogen ở gan. 
Glucococticoit thúc đẩy việc phân huỷ protein và thải nitơ ra khỏi cơ thể, hoạt hoá các tuyến của 
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đường tiêu hoá, kích thích bài tiết axit clohidric, pepsinogen và tripsinogen. D ưới tác dụng của 
coctizon, hàm lượng lipit trong máu tăng một cách rõ rệt. 

Thừa hocmon này dẫn tới giảm khối l ượng mô liên kết, limpho và cơ, thay đổi cấu trúc 
xương. 

Glucococticoit ức chế sự phát triển của các quá trình viêm trong cơ thể khi đáp ứng những 
kích thích, thương tổn và tác dụng của dị ứng nguyên, tham gia vào điều khiển trao đổi muối - 
nước. 

Nhóm mineralococticoit gồm: aldosteron, desoxicocticosteron và hidrococticosteron. Tác 
dụng chủ yếu của chúng là điều chỉnh hàm l ượng các chất điện giải và nước trong cơ thể; 
Aldosteron tăng bài tiết canxi và photpho cùng với n ước tiểu và giảm bài tiết natri clorua và nước. 
Deroxicocticosteron cũng có tác dụng tương tự như vậy. Hao hụt natri sẽ xảy ra mạnh khi thiếu 
mineralococticoit, dẫn tới thay đổi đột ngột môi tr ường bên trong và có thể gây chết. 

Vỏ thượng thận thay đổi phản ứng d ưới ảnh hưởng của những kích thích khác nhau bên ngoài 
và bên trong cơ thể. Cơ quá mệt mỏi, quá lạnh hoặc qu  ̧nóng, bất kỳ một sự căng thẳng nào (strees) 
đều làm tăng bài tiết hocmon adrenococticoit ( ACTH) của tuyến yên, dưới ảnh hưởng của nó, vỏ 
thượng thận đẩy mạnh việc tạo cocticosteroit. Việc rối loạn mối liên hệ thần kinh và nội tiết giữa 
vùng dưới đồi và tuyến yên sẽ làm ngừng phản ứng lên vỏ th ượng thận. 

Trong điều kiện nuôi cầm bình thường, việc tiết ACTH từ tuyến yên phụ thuộc vào lượng 
coctocosteroit trong máu. Việc giảm nồng độ của chúng trong máu sẽ kích thích tuyến yên tiết 
ACTH. 

Nhóm hocmon thứ ba của vỏ th ượng thận - hocmon sinh dục: estrogen, androgen và 
progesteron. Chúng tham gia vào điều khiển phát triển bình th ường của cơ và xương, phân hoá 
các cơ quan sinh dục, mọc lông và thể hiện chức năng sinh dục. 

Miền tuỷ thượng thận tiết ra 2 hocmon: adrenalin và noradrenalin, chúng làm tăng huyết 
áp và gây ảnh hưởng lên tim và mạch máu. Cũng nh ­ ở động vật có vú, adrenalin làm tăng 
nhịp tim, co mạch máu ngoại biên, giãn cơ phế quản, giảm co bóp dạ dày và ruột, tăng trao đổi 
gluxit, tăng phân huỷ glycogen ở gan và ® ưa glucoza vào máu. Tác dụng tăng đường huyết của 
noradrenalin thể hiện yếu hơn. Cả hai hocmon này đều gây ảnh h ưởng lên trao đổi protein, 
tăng phân huỷ protein, và đẩy mạnh các qu  ̧trình oxi ho  ̧trong cơ thể. Adrenalin kích thích chế tiết 
ACTH qua tuyến yên, ức chế tiết hocmon tireotropin và chống lợi tiểu. Hệ thần kinh giao cảm kiểm 
soát sự chế tiết của miền tuỷ tuyến thượng thận. 

Các tác nhân stress cùng với việc đưa vào máu một lượng adrenalin lớn sẽ làm giảm sản 
lượng trứng, ở con trống  có sự teo mô tinh hoàn. 

Tuyến tuỵ tiết ra h hocmon insulin và glucagon 
Insulin có ý nghĩa lớn trong việc điều khiển trao đổi gluxit. Nó kích thích quá trình biến 

đổi glucoza thành glucogen ở gan và cơ. Cơ chế tác dụng của hocmon này chủ yếu là tăng tính 
thẩm thấu của màng tế bào và làm giảm nhẹ việc chuyển glucoza trong tế bào của gan. Cơ tim, 
cơ vân, cơ trơn và các cơ quan khác. Khi thiếu insulin, tốc độ chuyển glucoza trong tế bào 
chậm đi 20 lần, hàm lượng đường huyết tăng nhanh, một phần bị ® ưa ra cùng nước tiểu. Tăng sử 
dụng glucoza ở tế bào, insulin kích thích qu  ̧trình tạo mỡ từ ® ường. Khi không đủ insulin, việc oxi 
hoá mỡ mạnh lên và xảy ra hiện tượng tích luỹ các thể xeton trong máu (axeton, axit axetoaxetic và 
oxi axit béo...) và được bài tiết cùng nước tiểu ở dạng muối natri và kali. Khi đó, kiềm dự trữ của cơ 
thể giảm và pH của máu chuyển sang phía axit. 
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Hocmon thứ 2 - glucagon kích thích phá huỷ glucogen trong tế bào gan và ® ưa glucoza 
vào máu. Tác dụng tăng đường huyết của glucagon là ảnh h ưởng nghịch của insulin, giảm 
đường máu. Ngoài ra, glucagon làm tăng oxi hoá glucoza của mô và tăng ng ưỡng của thận đối 
với natri, kali và photphat. 

Mức độ điều tiết insulin và glucagon ® ược điều chỉnh chủ yếu bằng chính hàm l ượng đường 
huyết. Tăng glucoza sẽ kích thích sản xuất insulin, giảm glucagon. Hocmon sinh tr ưởng của tuyến 
yên và androgen thúc đẩy hoạt động của đảo tuỵ và tăng chế tiết insulin và glucagon. 

Tuyến sinh dục ngoài chức năng sinh sản,  còn thực hiện vai trò của cơ quan nội tiết, tiết 
ra các hocmon sinh dục, ảnh hưởng lớn lên hình thái học và chức năng của cơ quan sinh dục, 
sự hình thành các dấu hiệu sinh dục thứ cấp, các quá trình phát triển và sinh tr ưởng của cơ thể. 
Tất cả các hocmon được tạo ra ở tuyến sinh dục con trống ® ược gọi là androgen, còn ở con 
mái- oestrogen.  

Nhóm androgen có những hocmon: testosteron, androsteron, dehidroandrosteron... Chất có hoạt 
tính mạnh nhất là testosteron. Đã thu được chất nhân tạo như testosteron: metiltestosteron có hoạt tính 
mạnh gấp 6 lần testosteron;  testosteron-propionat  là hocmon hoạt tính nhất từ androgen. 

Chức năng của androgen rất đa dạng. Nó ảnh h ưởng lên sự phát triển của các cơ quan sinh dục, 
các dấu hiệu sinh dục thứ cấp của gia cầm, điều khiển trao đổi chất, kích thích tổng hợp protein và 
phát triển mô, thúc đẩy việc giữ natri, kali, clorua và photphat trong cơ thể, tăng tạo hồng cầu và tăng 
tuần hoàn máu trong mô. Dưới ảnh hưởng của androgen, ở con đực ph ţ triển các dấu hiệu sinh dục 
thứ cấp: mào và tích, màu lông (bộ cáo cưới)... Sau khi thiến gà trống, mào và tích nhỏ đi, tính tình 
thay đổi, mất sự quyến rũ giới tính. Sau khi cắt buồng trứng, lông con m i̧ trở nên giống lông con 
trống, mào, cùa phát triển. Nếu gia cầm đã bị thiến mà cấy tuyến sinh dục của con khác vào thì xuất 
hiện những dấu hiệu và tính cách của giới mới ® ưa vào. Con trống trở nên giống con mái, còn con 
mái thì có những tính cách giống con trống. 

Oestogen được tạo thành trong buồng trứng trái của gia cầm trong tế bào vỏ và mô gian 
chất. Phần còn lại của buồng trứng phải không thực hiện chức năng nội tiết. Nhóm oestogen 
gồm có: oestogen (folliculin), oestradiol, oestriol,... Oestradiol có tác dụng mạnh nhất. Một 
lượng nhỏ androgen và hocmon thứ hai - progesteron cũng ® ược tạo ra ở buồng trứng. Các tế 
bào gian chất sản xuất androgen. 

Oestrogen kiểm tra qu  ̧trình phát triển của cơ quan sinh dục và sinh sản, hình thái và các dấu 
hiệu sinh dục thứ cấp, thể hiện "tính dục" của gia cầm. Ngoài ra, oestrogen còn gây ảnh h ưởng lên 
trao đổi chất, kích thích tổng hợp protein và sự ph ţ triển của x ương, tác dụng giữ natri, canxi, 
photpho và nước trong cơ thể. Oestrogen kiểm tra việc chế tiết phức tạp của các tuyến ở ống dẫn 
trứng, nơi tạo ra vỏ trứng. Sự phụ thuộc các dấu hiệu sinh dục thứ cấp vào oestrogen ở gia cầm mái 
thể hiện rõ trong thí nghiệm cắt bỏ buồng trứng. Những gia cầm mái bị thiến (gà, gà tây, chim trĩ) 
thay đổi màu lông và trở nên gần giống với lông con trống: cử chỉ trở nên giống nh ­ những con 
trống bị thiến. Việc đưa oestrogen vào con m i̧ chưa trưởng thành hoặc bị thiến làm hồi phục lại 
những dấu hiệu sinh dục thứ cấp, phản xạ sinh dục và những phản xạ đã mất. 

ở động vật có vú, progesteron do thể vàng tiết ra, ở gia cầm hocmon này ® ược tổng hợp ở 
buồng trứng, mặc dù nh ­ đã biết, thể vàng ở đó không ® ược rạo ra. Luteinostimulin của tuyến yên là 
chất kích thích tạo ra progesteron,  kiểm tra rụng trứng và đẻ trứng của gia cầm. 



 36 

Tăng hàm lượng progesteron trong máu có thể gây nên rụng trứng thêm trong khi ở tử cung 
đang có trứng. Việc tiết oxitoxin của thuỳ sau tuyến yên phụ thuộc vào mức progesteron trong 
máu. Oxitoxin được tiết ra trước khi đẻ trứng, khi lượng progesteron trong máu giảm đi. 
1.8. hệ Sinh dục 

Cũng như loài bò sát, gia cầm thụ tinh trong, đẻ trứng. ở gia cầm, trong quá trình tiến 
hoá, cùng với việc tăng kích thước trứng xảy ra việc thoái hoá phần bên phải của hệ sinh dục 
cái. ở con đực, đôi tinh hoàn nằm trong khoang cơ thể. Sự phát triển phôi xảy ra trong trứng 
tương đối lớn, được bảo vệ bằng một loại vỏ cứng. Gia cầm thành thục t ương đối sớm và khả 
năng đẻ cao. Những phẩm chất này chịu ảnh h ưởng của công tác giống, nuôi d ưỡng và chăm 
sóc tốt. Sự hiểu biết về những đặc tính hình thái và sinh lý của cơ quan sinh dục gia cầm có ý 
nghĩa lớn trong nghiên cứu và thực tiễn nhằm tăng hiệu quả chăn nuôi. 

 

1.8.1. Sinh lý sinh dục con mái 
Sự hình thành mầm của tuyến sinh dục cái xảy ra vào thời kỳ đầu của sự phát triển phôi: 

phôi gà vào ngày thứ 3, ở vịt và ngỗng ngày thứ 4 - 5. Thời kỳ phân biệt bộ sinh dục ở phôi gà 
được nhận thấy vào ngày ấp thứ 6 - 9. Tới ngày ấp thứ 9, ở buồng trứng đã thể hiện sự không 
đối xứng, buồng trứng bên phải ngừng phát triển và thoái hoá dần. Buồng trứng trái tiếp tục 
phát triển, phân ra thành lớp vỏ và lớp tuỷ. ở vỏ xảy ra quá trình sinh sản của các tế bào sinh 
dục đầu tiên - noãn bào. Vào ngày thứ 9, ở phôi gà đếm ® ược 28 nghìn, ngày thứ 17 - 680 
nghìn, đến cuối kỳ ấp số l ượng chúng giảm còn 480 nghìn tế bào sinh dục. Đến ngày ấp thứ 
12, ống dẫn trứng được phân thành loa kèn, phần tiết lòng trắng và tử cung. 
 

                                                  

Hình 1.6. Sơ đồ hệ sinh dục của gia cầm mái 
 

Buồng trứng nằm ở phía trái của khoang bụng, về phía tr ước và hơi thấp hơn thận trái, 
được đỡ bằng các nếp gấp của màng bụng từ trên xuống. Kích th ước và hình dạng buồng trứng 
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phụ thuộc vào trạng thái chức năng và tuổi gia cầm. ở gà con 1 ngày tuổi, buồng trứng có 
dạng phiến mỏng, kích thước 1 - 2 mm với khối lượng 0,03g, còn 4 tháng tuổi - phiến hình 
thoi có khối lượng 2,66g. Gà trong thời kỳ đẻ mạnh, buồng trứng có hình chùm nho, khối 
lượng đạt 55g, vào thời kỳ thay lông, khối l ượng buồng trứng giảm còn 5g. 

Buồng trứng có miền vỏ và miền tuỷ. Bề mặt vỏ ® ược phủ bằng một lớp biểu mô có lớp tế 
bào hình trụ hay lăng trụ thấp. D ưới chúng có 2 lớp nang với các tế bào trứng. Nằm ở lớp 
ngoài là những nang nhỏ có ® ường kính đến 400 micron, trong lớp sâu hơn có những nang lớn 
hơn với đường kính 800 micron hay to hơn.  

Chất tuỷ được cấu tạo từ mô liên kết, có nhiều mạch máu và dây thần kinh. Trong chất 
tuỷ có những khoang được phủ bằng biểu mô dẹt và tế bào kẽ. 
a. Sự tạo trứng 

 Sự phát triển tế bào trứng có 3 thời kỳ: sinh sản, sinh tr ưởng và chín... Quá trình phát 
triển tế bào sinh dục cái xảy ra không chỉ là sự thay đổi cấu trúc và kích th ước của nó mà còn 
thay đổi cả bộ máy thể nhiễm sắc của nhân tế bào. 

Thời kỳ sinh sản xảy ra trong quá trình phát triển phôi và kết thúc khi gà nở. Nh ­ đã kể 
trên, do kết qủa của rất nhiều lần phân chia liên tiếp, số l ượng noãn nguyên bào trong buồng 
trứng đạt đến 480 000 chiếc, nh ưng phần lớn các noãn bào này bị thoái hoá nên đến khi thành 
thục, số lượng của chúng bị giảm đi rất nhiều. Trước khi bắt đầu đẻ trứng, trong buồng trứng 
gà mái đếm được 3500 - 4000 noãn bào, ở thuỷ cầm 1250 - 1500. Khác với tế bào sinh tr ưởng, 
trong noãn bào có nhân to với hạt nhân nhỏ và thể nhiễm sắc, không có trung thể. Sau khi kết 
thúc quá trình sinh sản, các tế bào sinh dục ® ược hình thành gọi là noãn bào cấp I. 

Thời kỳ sinh trưởng được chia thành thời kỳ sinh tr ưởng nhỏ và thời kỳ sinh trưởng lớn. 
Thời kỳ sinh trưởng nhỏ kéo dài từ khi gà nở đến khi thành thục sinh dục. Đầu tiên là sự phát 
triển chậm của noãn bào cấp I. ở gà 1 ngày tuổi, đường kính noãn bào chỉ là 0,01 - 0,02mm, 
tới 45 ngày tuổi nó đạt 1mm. Thời gian này, nhân vẫn nằm ở trung tâm tế bào trứng, sau đó 
tương bào được chuyển sang bên cạnh và tạo đĩa phôi. ở gà con 2 tháng tuổi, quá trình tích 
luỹ lòng đỏ trong tương bào bắt đầu. Lòng đỏ ® ược đắp vào bởi những lớp màu sáng và màu 
sẫm. ở tâm có lòng đỏ sáng hình phễu, từ nó có vệt nhỏ đi ra rìa tế bào trứng - đó là rãnh lòng 
đỏ. Phía trên lòng đỏ là đĩa phôi. Các tế bào nang xung quanh noãn bào đóng vai trò quan 
trọng trong việc hình thành lòng đỏ. 

Thời kỳ sinh trưởng lớn dài 4 - 13 ngày và đặc tr ưng bằng sự lớn rất nhanh của lòng đỏ. 
Trong thời gian này lòng đỏ tích lỹ 90 - 95% vật chất, thành phần của nó gồm protein, 
photpholipit, mỡ trung tính, các chất khoáng và vitamin. Đặc biệt, lòng đỏ được tích luỹ mạnh 
nhất ở ngày thứ 9 đến ngày thứ 4 tr ước khi trứng rụng. Vào thời kỳ này trên bề mặt tế bào 
trứng hình thành lớp vỏ lòng đỏ đàn hồi với một hệ mao mạch phát triển, chúng mang chất 
dinh dưỡng đi vào lòng đỏ làm cho nó lớn lên rất nhanh. Việc tạo lòng đỏ có tính chu kỳ. 
Lòng đỏ sẫm được tích luỹ trong cả ngày đến nửa đêm, khi nồng độ cảoten trong máu còn 
cao; còn lòng đỏ sáng - trong phần còn lại của đêm, khi l ượng sắc tố trong máu đã giảm đi rất 
nhiều. Việc tăng quá trình sinh trưởng của tế bào trứng là do ảnh h ưởng của foliculin, việc chế 
tiết nó ở buồng trứng tăng đồng thời với lúc bắt đầu thành thục sinh dục. Vào cuối thời kỳ phát 
triển của tế bào trứng, giữa vỏ lòng đỏ và thành nang xuất hiện khoang gần lòng đỏ, chứa đầy 
limpho. Trong đó noãn bào bơi tự do và các cực của nó nằm theo cực h ướng tâm: cực anivan 
(cùng đĩa phôi) hướng lên trên, còn cực thực vật xuống d ưới. Noãn bào đã hình thành của gà 
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mái chính là lòng đỏ, có đường kính 35 - 40mm. Màu của lòng đỏ phụ thuộc vào các sắc tố 
trong máu: carotenoit, carotin và xantofil. Màu đậm nhất của lòng đỏ th ường gặp ở gia cầm 
được ăn đầy đủ carotenoit trong thức ăn.  

Thời kỳ chín của noãn bào: xảy ra 2 lần phân chia liên tiếp của tế bào sinh dục, số nhiễm 
sắc thể giảm đi 2 lần, vì vậy sự phân chia này ® ược gọi là giảm nhiễm hay phân bào giảm 
nhiễm. Trước khi bắt đầu phân chia chia lần thứ nhất, trong nhân của noãn bào cấp I (noãn 
nguyên bào) xảy ra việc kéo dài nhiễm sắc thể và số l ượng của chúng tăng gấp đôi. Nhân tiến 
dần đến bề mặt của noãn bào. Những nhiễm sắc thể giống nhau xích gần nhau để tạo thành 
từng cặp, còn màng nhân biến mất. Kết quả lần phân chia thứ nhất tạo thành 2 tế bào: noãn 
bào cấp II và tiểu thể thứ nhất (thể cực thứ nhất) mà trong hạt nhân của chúng có bộ nhiễm sắc 
thể 1n. Quá trình này được hoàn thành ở buồng trứng tr ước khi trứng rụng. Sự phân chia lần 
thứ hai ở phễu của ống dẫn trứng. Khi đó từ noãn bào cấp II tạo nên tế bào trứng chín và tiểu 
thể thứ hai (cực cầu) cũng có bộ nhiễm sắc thể đơn bội 1n. Nh ­ vậy, do kết quả phân chia 
giảm nhiễm, trong tế bào trứng chín có một nửa số nhiễm sắc thể. Tiểu thể thứ nhất có thể 
phân chia làm hai cực cầu khác. Các cực cầu không phát triển và dần dần bị tiêu biến. 

Quá trình thoát khỏi buồng trứng của tế bào trứng chín gọi là sự rụng trứng. Trong nang 
đã chín, áp suất thẩm thấu của dịch nang tăng lên, dẫn tới sự phá vỡ vách nang tại vùng lỗ thở 
(đai trứng – stigma) - chỗ đối diện với đĩa phôi, vách nang  mỏng đi do những thay đổi thoái 
hoá dưới tác dụng của các hocmon, nên nó bị vỡ ra. Có ý kiến khác cho rằng, lỗ thở bị kéo ra 
bằng các sợi cơ riêng, khi đó các mạch máu ở vùng lỗ thở co lại và nang vỡ không bị chảy 
máu. Nang vỡ trong khoảnh khắc. Qua kẽ nứt mới ® ược tạo ra, tế bào trứng rơi vào loa kèn hay 
là phễu của ống dẫn trứng. Do chuyển động liên tục của thành phễu mà phễu thu ® ược trứng ở 
đây. Nếu có tinh trùng thì việc thụ tinh tế bào trứng sẽ xảy ra ở ngay trên thành phễu. 

Sự rụng trứng ở gà xảy ra một lần trong ngày, th ường là sau khi gà đẻ trứng 30 phút. Nếu 
gà đẻ sau 16 giờ thì sự rụng trứng sẽ chuyển đến buổi sáng ngày hôm sau nữa. Trứng bị giữ lại 
trong ống dẫn trứng làm ngừng trệ sự rụng trứng tiếp theo. Nếu lấy trứng ra khỏi tử cung, thì 
cũng không làm tăng nhanh sự rụng trứng ® ược. Sự rụng trứng ở gà th ường xảy ra trong thời 
gian từ 2  tới 14 giờ hàng ngày. 

Tính chu kỳ của sự rụng trứng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: điều kiện nuôi d ưỡng và chăm 
sóc, lứa tuổi và trạng thái sinh lý của gia cầm... việc nuôi d ưỡng kém, không đủ ánh sáng và 
nhiệt độ không khí trong chuồng cao cũng làm chậm sự rụng trứng và đẻ trứng. Ng ười ta đã 
biết được mối liên quan giữa việc rụng trứng và chế độ ngày chiếu sáng. Nếu nuôi gà ban ngày 
trong nhà tối, còn ban đêm cho ánh sáng nhân tạo, thì sự rụng trứng và đẻ trứng sẽ chuyển 
sang ban đêm. 

Sự rụng trứng ở gia cầm chịu sự điều khiển của các nhân tố hocmon. Các hocmon FSH và 
LH kích thích sự sinh trưởng và sự chín của các tế bào sinh dục trong buồng trứng. Phần mình, 
các tế bào nang tiết estron trong khi trứng rụng, kích thích hoạt động của ống dẫn trứng. 
Estron ảnh hưởng lên tuyến yên, ức chế việc tiết FSH, như vậy sẽ làm chậm việc chín tế bào 
trứng ở buồng trứng. Hocmon LH điều khiển việc rụng trứng của gia cầm. Tuyến yên ngừng 
tiết nó khi trong ống dẫn trứng có trứng, do đó ức chế sự rụng trứng của tế bào trứng chín tiếp 
theo. LH chỉ được tiết vào buổi tối, sự chiếu sáng làm ngừng trệ việc tiết nó, do vậy, sự rụng 
trứng sẽ bị ngừng lại. Người ta cho rằng ở gà từ lúc bắt đầu tiết LH đến lúc rụng trứng kéo dài 
khoảng 6 - 8 giờ. Vì vậy việc chiếu sáng thêm vào các giờ buổi chiều và tối làm chậm việc tiết 
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LH, do đó làm chậm quá trình rụng và đẻ trứng 3 - 4 giờ. Tăng giờ chiếu sáng lên 14- 17 giờ/ 
ngày làm tăng sản lượng trứng của gia cầm mái nh ưng không nên tăng vào buổi chiều và buổt 
tối là vì vậy. 
b. Chức năng của ống dẫn trứng   

ống dẫn trứng có hình ống, ở đó xảy ra việc thụ tinh và hình thành vỏ trứng. Kích th ước 
ống dẫn trứng thay đổi theo lứa tuổi và tình trạng hoạt động của hệ sinh dục. Khi bắt đầu 
thành thục sinh dục, ống dẫn trứng là một ống trơn, thẳng có ® ường kính như nhau trên toàn 
bộ ống. Sau khi đẻ quả trứng đầu tiên, ống dẫn trứng của gà có chiều dài 68 cm, khối l ượng 
77g. Vào thời kỳ đẻ trứng mạnh, chiều dài của nó tăng tới 86cm, còn ® ường kính đến 10cm. ở 
gà không đẻ trứng, chiều dài ống dẫn trứng giảm đến 11 - 18cm, ® ường kính 0,4 -  0,7cm, còn 
thời kỳ thay lông, chiều dài là 17cm. 

ở gia cầm thành thục sinh dục, ống dẫn trứng có 5 phần sau: phễu, phần lòng trắng, cổ, tử 
cung và âm đạo. 

Phễu - phần mở rộng của phía đầu ống dẫn trứng, dài 4 - 7cm, ® ường kính 8 - 9cm, nằm 
dưới buồng trứng. Bề mặt niêm mạc phễu xếp nếp, không có tuyến.  

Chuyển động nhu mô của phễu có khả năng bắt lấy tế bào trứng khi nó rụng xuống từ 
buồng trứng. Lòng đỏ nằm ở phễu khoảng 15-29 phút. Lớp lòng trắng đầu tiên ® ược bao bọc 
xung quanh tế bào trứng tiết ra ở cổ phễu. Lòng trắng này đặc, quấn ngay lòng đỏ. Khi đi qua 
phần đầu của ống dẫn trứng, lòng đỏ lăn chậm trong lòng cổ phễu, làm cho lớp lòng trắng đặc 
xung quanh mình nó vặn xoắn lại, tạo ra 2 cuộn dây chằng ở 2 đầu lòng đỏ, có tác dụng giữ 
cho lòng đỏ luôn nằm ở tâm trứng. Trên các nếp nhăn của phễu th ường có rất nhiều tinh trùng, 
chúng sống nhờ một phần dinh d ưỡng trong dịch ở các nếp này và thụ tinh ngay khi gặp lòng 
đỏ vừa rụng xuống. 

Phần tạo lòng trắng  - là phần dài nhất của ống dẫn trứng, khi gà đẻ mạnh, phần này dài 
đến 30 - 50cm. Niêm mạc của ống có nhiều nếp xếp dọc. Trong đó có nhiều tuyến hình ống, 
cấu tạo giống như tuyến ở cổ phễu. Chất tiết của tuyến là lòng trắng, bao quanh lòng đỏ, 
chúng gồm nhiều lớp: phía trong đặc, phía ngoài loãng. Thời gian trứng ở trong phần tạo lòng 
trắng không quá 3 giờ. 

Cổ (eo) là phần hẹp lại của ống dẫn trứng, dài 8cm. Niêm mạc có những nếp xếp nhỏ. ở 
đó lòng trắng loãng được bổ sung thêm, đồng thời các tuyến ở eo tiết ra các sợi chắc, đan vào 
nhau để hình thành 2 lớp màng chắc dính sát vào nhau, chỉ tách nhau ở đầu lớn của trứng, đó 
là màng dưới vỏ cứng. Hình dạng của trứng ® ược quyết định ở đây. Trứng nằm trong đoạn eo 
gần 1 giờ. 

Dạ con là đoạn tiếp theo của eo, đó là phần mở rộng , thành dày, chiều dài 10 - 12cm. 
Các nếp nhăn của niêm mạc phát triển mạnh, và xếp theo h ướng ngang và xiên. Tuyến của 
vách dạ con tiết ra chất dịch lỏng, bổ sung vào lòng trắng, chúng thấm qua các màng d ưới vỏ 
trứng vào lòng trắng. Trong thời gian trứng ở dạ con, khối l ượng trứng tăng gần gấp đôi. Vỏ 
trứng được hình thành do chất tiết của tuyến dạ con. Vỏ trứng ® ược cấu tạo từ cốt hữu cơ và 
chất trung gian. Cốt được hình thành bằng những sợi protein dạng colagen nhỏ chồng chéo lên 
nhau. Chất trung gian cấu tạo từ những muối canxi ở dạng hợp nhất không tan - canxi 
cacbonat (99%) và canxi photphat (1%). Sự tổng hợp chất vôi ® ược tiến hành trong suốt thời 
gian trứng nằm ở dạ con (18 - 20 giờ), lúc này bề mặt của các màng d ưới vỏ dính chặt vào 
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thành dạ con, do đó các màng này giãn ra. Tr ương lực của cơ dạ con tăng đồng thời, nó tiếp 
xúc chặt với trứng và  tiết chất khoáng lên bề mặt màng vỏ trứng. 

Đầu tiên lớp vỏ ngoài được tạo thành, được cấu tạo từ những nhú, đầu trên của nhú cắm 
sâu vào bề mặt ngoài của lớp dưới vỏ, còn phần chân rộng thì h ướng vào vách dạ con. Nhú cấu 
tạo từ tinh thể canxi cacbonat (canxita). Lớp nhú chiếm 1/3 độ dày vỏ. Từ bên ngoài, lớp nhú 
được phủ một lớp màng bền chắc. Nền móng của lớp này là các sợi collagen ® ược tạo bởi chất 
dịch của tuyến ở phần trước dạ con. Phần trung gian giữa các sợi chứa muối canxi, làm cho vỏ 
trứng được chắc. 

Khoảng không gian của các nhú không chứa chất khoáng, ở đây có các lỗ khí, các lỗ này 
xuyên qua độ dày bền chắc và ® ược mở ra trên bề mặt của vỏ trứng. Số l ượng các lỗ phù hợp 
với số lượng lỗ ống của tuyến dạ con. Các lỗ phân bố trên bề mặt vỏ trứng không đều: phần 
nhiều là tập trung trên đầu tù của trứng, vùng buồng khí và ít hơn cả là ở đầu nhọn của trứng. 
Trong một vỏ trứng gà có tới 8 nghìn lỗ khí. Tuyến dạ con còn sản xuất ra các sắc tố làm cho 
vỏ trứng có màu khác nhau. 

Men cacbonic anhydraza và photphataza kiềm tham gia tích cực vào trong quá trình hình 
thành vỏ trứng, Cacbonic anhydraza xúc tác vào sự hình thành anion cacbonat từ axit cacbonic 
và nước. Phophataza kiềm xúc tác quá trình chuyển ion canxi để tổng hợp các chất vô cơ của 
vỏ. Người ta đã luận rằng ở gà đẻ, trong biểu mô dạ con chứa một l ượng cacbonnic anhydraze 
nhiều hơn hẳn ở gà không đẻ. Các chất ức chế cacbonnic anhydraze phá huỷ quá trình hình 
thành vỏ trứng... Nếu thừa chất đó thì trứng đẻ ra không có vỏ. 

Âm đạo là đoạn cuối cùng của ống dẫn trứng. Từ dạ con, âm đạo ® ược tách ra bằng phần 
thu hẹp cổ tử cung, nơi đó có van cơ. Phần cuối cùng của âm đạo ® ược mở ra và đi vào đoạn 
giữa ổ nhớp, gần niệu quản trái. Âm đạo dài 7 - 12 cm. Niêm mạc nhăn, không có tuyến. Lớp 
biểu mô của âm đạo sản xuất ra dịch tiết, tham gia vào sự hình thành lớp màng trên vỏ, lớp cơ 
phát triển tốt, nhất là lớp cơ vòng, nhờ sự co bóp của lớp cơ này mà quả trứng ® ược đẩy ra 
ngoài qua lỗ huyệt. 

Động tác đẻ trứng là quá trình phản xạ phức tạp. Những thụ cảm niêm mạc âm đạo ® ược 
kích thích bằng quả trứng nằm trong nó. Những xung động từ cơ quan thụ cảm làm cho cơ âm 
đạo và dạ con co bóp mạnh. Nhờ có co bóp đồng thời của cơ dạ con và cơ âm đạo nên trứng 
được đẩy qua ổ nhớp mà không chạm vào vách, nên bề mặt vỏ trứng mới không bẩn. Th ường 
gà đẻ trứng ở tư thế đứng. 

Trong sự điều chỉnh đẻ trứng có sự tham gia của hocmon ® ược hình thành trong nang 
trứng. Sau khi cắt bỏ nang trứng, gà ngừng đẻ 9 - 36 giờ. Động tác đẻ trứng nằm dưới sự điều 
khiển của các vùng cao cấp của hệ thần kinh trung ương. 

Thay đổi liên tục điều kiện nuôi d ưỡng (thay đổi chuồng, chuyển gà từ nhà này sang nhà 
khác, thay đổi ché độ nuôi d ưỡng...) có thể làm cho gà ngừng đẻ một thời gian dài. 

Chu kỳ đẻ trứng. Đẻ trứng là bản năng của quá trình sinh sản. Chim rừng thể hiện rõ hoạt 
tính sinh dục có chu kỳ theo mùa và do đó chu kỳ đẻ trứng phụ thuộc vào điều kiện ngoại 
cảnh. ở một số giống gà công nghiệp cao sản, tính đẻ trứng theo mùa không còn nữa. Điều 
chỉnh chế độ nuôi dưỡng tốt thì duy trì được sản lượng trứng cao trong thời gian dài. Gà cao 
sản có thể đẻ trên 300 trứng trong một năm. 

Phần lớn gà đẻ mỗi ngày 1 quả, không nghỉ trong một thời gian có thể dài hoặc thời gian 
ngắn. Thời gian gà đẻ trứng liên tục, không nghỉ gọi là chu kỳ đẻ trứng. Các chu kỳ có thể dài 
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hoặc ngắn. Thời gian kéo dài của chu kỳ phụ thuộc vào thời gian hình thành 1 quả trứng. ở gà 
đẻ, thời gian cần thiết để hình thành 1 quả trứng là 24 đến 28 giờ (trung bình là 25 giờ). Nếu 
trứng được hình thành dưới 24 giờ thì gà đẻ liên tục (ngày một) và chu kỳ đẻ trứng có thể kéo 
dài (4 - 6 trứng và hơn). Gà đẻ kỷ lục có thể đẻ tới trên 200 trứng trong một chu kỳ. Nếu nh ­ 
trứng được hình thành trên 24 giờ thì gà sẽ đẻ cách nhật. Sự kéo dài quá trình hình thành trứng 
ở gà đẻ sẽ làm cho trứng nằm trong dạ con lâu. Nếu nh ­ vào nửa ngày thứ hai mà không có 
hiện tượng rụng trứng, thì gà sẽ đẻ trứng cách nhật. Ví dụ, quả trứng hình thành trong 26 giờ 
thì trứng đẻ vào những ngày sau sẽ lệch sang 8, 10, 12, 14 giờ của ngày, và sau đó là cách 
nhật. Như vậy, thời gian cần thiết để hình thành quả trứng càng nhiều thì chu kỳ đẻ trứng càng 
ngắn và càng kéo dài thời gian cách nhật. Ng ược lại, chu kỳ càng dài thì thời gian nghỉ càng 
ngắn.  

 

Bảng 1.4. Mối liên hệ giữa thời gian tạo trứng (giờ) và chu kỳ đẻ trứng của gà mái 
 

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Mái I 

27g/ trứng 
+ + + - + + + - + + + - 

Mái II 
26g/ trứng 

+ + + + + - + + + + + - 

Mái III 
25g/ trứng 

+ + + + + + + + + - + + 

Chú thích:  (+) ngày đẻ trứng 
        (-) ngày không đẻ 

  
Chu kỳ đẻ trứng của gà đẻ gồm chu kỳ ổn định và không ổn định. Gà đẻ trứng tốt có chu 

kỳ ổn định và kéo dài. Những gà đẻ kém chu kỳ th ường ngắn, còn thời gian giữa các chu kỳ 
thì dài, cho nên sản lượng trứng thấp. Gà tây, vịt và ngỗng chu kỳ đẻ trứng khác hơn ở chỗ kéo 
dài hơn và theo mùa. Gà đẻ tốt trong một năm cho tới  trên300 quả, vịt 120 - 180 quả, gà tây 
100 - 150, ngỗng 50 - 80 quả. Yếu tố mùa đẻ trứng của vịt và ngỗng liên quan đến hoạt động 
của hocmon FSH và LH và hoạt động của vùng dưới đồi thị. 

Vịt bắt đầu đẻ khi 7 - 8 tháng tuổi và đẻ trong 6 tháng cho đến thời kỳ thay lông. Trong 
thời gian đó vịt đẻ bình quân 120 - 130 quả trứng. Sau đợt thay lông, khả năng đẻ trứng ® ược 
khôi phục (chu kỳ thứ II) và kéo dài 5 tháng, trong thời gian này vịt đẻ 80 - 90 quả trứng. 
Hàng ngày vịt đẻ rất sớm, thường vào 3 - 4 giờ sáng. Đến 5 giờ sáng có tới 70% vịt đẻ, còn 
đến 6 giờ vịt đã đẻ xong. 

Bản năng ấp trứng liên quan đến khả năng đẻ trứng và phản xạ không điều kiện. Gà tây 
thể hiện rõ bản năng ấp trứng hơn, th ường là sau khi đẻ được 15 - 17 trứng. ở vịt, bản năng 
này xuất hiện nếu những trứng đẻ ra vẫn ở trong ổ. ở gà chuyên trứng đã mất bản năng ấp 
trứng nên có năng suất trứng cao. ở gà giống thịt, sự ấp trứng thể hiện mạnh hơn, làm giảm 
sản lượng trứng.  

Vào thời điểm đẻ trứng, tuyến yên tiết oxitoxin tăng lên, này kích thích co bóp các cơ 
trơn của thành ống dẫn trứng. 
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Toàn bộ các quá trình sinh sản được điều khiển bởi hoạt động của tuyến yên và vùng d ưới 
đồi thị. Tỷ lệ đẻ của gà phụ thuộc vào nhiều yếu tố: loài, giống, lứa tuổi, trạng thái sinh lý, đặc 
điểm cá thể, điều kiện ngoại cảnh, điều kiện nuôi d ưỡng… 

Trong các yếu tố môi trường thì ánh sáng có ảnh hưởng nhất đến sự phát triển và chức 
năng của cơ quan sinh dục con mái. Kéo dài sự chiếu sáng khác nhau thì kích thích hoặc ức 
chế hoạt tính sinh dục của gà. Nuôi gà con trong điều kiện ngày chiếu sáng dài hơn thì thời 
gian thành thục sinh dục rút ngắn đi. Vịt Bắc Kinh nuôi d ưỡng từ bé ở điều kiện ngày chiếu 
sáng 16 giờ thì sự thành thục sinh dục bắt đầu khi 135 ngày tuổi, còn trong điều kiện chiếu 
sáng tự nhiên thì phải đến 240 ngày tuổi. Ngỗng rút ngắn thời gian thành thục sinh dục, khi 
chiếu sáng 13 giờ. Dùng thêm ánh sáng nhân tạo, sự thành thục sinh dục ở gà và gà tây sẽ sớm 
hơn. Nhưng nếu sự thành thục sinh dục quá sớm thì gà có khối l ượng bé và sẽ đẻ trứng bé. Khi 
sự thành thục sinh dục muộn thì gà đẻ trứng to hơn. Trong điều kiện chăn nuôi gà công 
nghiệp, sự điều chỉnh chế độ ánh sáng và dinh d ưỡng cần được hết sức chú ý sao cho gia cầm 
đẻ đúng tuổi, khi cơ thể đã t ương đối hoàn chỉnh và có khối l ượng chuẩn, nhằm tăng năng suất 
sinh sản. 
1.8.2. Sinh lý sinh dục con trống 

Cơ quan sinh dục của gà trống gồm tinh hoàn, mào tinh hoàn, ống dẫn tinh và cơ quan 
giao cấu (bộ phận này khá phát triển ở thuỷ cầm, đà điểu). 

Tinh hoàn là cơ quan đôi, hình ôvan hoặc hình hạt đậu, màu trắng ngà, nằm trong khoang 
bụng, ở vị trí trước thận. ở gà trống trưởng thành, trong thời kỳ hoạt động sinh dục, tinh hoàn 
dài tới 4,7, đường kính 2,5 - 2,7 cm, khối l ượng 17 - 19g. Thời kỳ thay lông, khối l ượng giảm 
tới 3 - 5g. ở ngỗng và vịt trống có sự thay đổi theo mùa của khối l ượng tinh hoàn. Vào khoảng 
tháng 12, tinh hoàn của vịt trống có khối l ượng 2,6g, còn trong tháng 6: 3,9g. 

Tinh hoàn được bọc một lớp màng trắng, từ lớp màng này ăn sâu vào là những sợi liên kết 
yếu. Những ống sinh tinh gấp khúc nối với nhau, tạo thành mạng l ưới dày. Những phần riêng 
biệt của ống sinh tinh hơi phình to. ở đây diễn ra sự hình thành tế bào sinh dục. Trên bề mặt 
cắt ngang của ống gấp khúc, ta thấy lớp ngoài cùng là mô liên kết hình sợi, mô này tạo ra 
màng đáy. Bên trong nó có 5 - 6 lớp tế bào tạo thành độ dày thành ống. Giữa các lớp đó có 
những tế bào hình chóp - tế bào sertoly, chân những tế bào này nằm ở màng đáy, còn đỉnh của 
chúng hướng vào giữa ống. Những tế bào này đảm nhiệm chức năng dinh d ưỡng, giữa chúng 
có tế bào tinh trùng ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Gần màng đáy, ống sinh tinh là 
nguyên bào tinh (spermatogonium), trên nó là tinh bào sơ cấp (cấp I) và tinh bào thứ cấp (cấp 
II), sau đó là tiền tinh trùng và tinh trùng. Tinh trùng tr ưởng thành xâm nhập vào ống dẫn tinh, 
từ đó vào mào tinh hoàn và vào ống dẫn tinh. 

Mào tinh hoàn của gia cầm phát triển yếu, một số l ượng lớn ống dẫn từ mạng l ưới tinh 
hoàn ăn sâu vào đó. Những ống dẫn nhỏ này tạo thành ống dẫn, là nơi bắt đầu của ống dẫn 
tinh. Trong mào tinh hoàn, tinh trùng tiếp tục hoàn thiện và tăng thêm khả năng thụ tinh của 
chúng. Tinh dịch được hình thành ở những ống gấp khúc trong tinh hoàn. Nó tạo ra môi 
trường cần thiết để đảm bảo hoạt động sống của tế bào sinh dục. 

ống dẫn tinh có dạng hình ống, nhỏ, gấp khúc, thành ống cấu tạo bởi lớp niêm mạc, cơ và 
thanh mạc. ống dẫn tinh nối với ống dẫn của mào tinh hoàn và vào tận phần giữa của ổ nhớp. 
Phần cuối cùng ống dẫn tinh là chỗ phình to hình bong bóng. Đây là nơi tích tụ tinh dịch. Trong 
huyệt, ống dẫn tinh được kết thúc bằng những gờ nhỏ nằm ở phía ngoài ống dẫn n ước tiểu. Cấu tạo 
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của ống dẫn tinh thay đổi phụ thuộc vào trạng thái chức năng của bộ máy sinh dục. Trong thời 
gian hoạt động sinh dục, ống dẫn tinh to ra, thành ống dày lên, tăng số l ượng gấp khúc. 

 

 
Hình 1.7. Sơ đồ cấu tạo cơ quan sinh dục của con trống 

Cơ quan giao cấu của gà trống và gà tây không phát triển. Nó chỉ là chỗ phình hình bong 
bóng của ống dẫn tinh, nó nở to khi có kích thích sinh dục. Ngoài ra, khi tinh hoàn hoạt động 
còn có sự tham gia của những nếp nhăn limpho và những thể ống, nằm ở tận cùng của ống dẫn 
tinh. Khi giao cấu, ổ nhớp con trống áp sát với lỗ huyệt con mái. Lúc này âm đạo ® ược bộc lộ 
ra và tinh trùng được phóng vào lỗ huyệt của  con mái. 

ở ngỗng đực, cơ quan sinh dục ngoài cấu tạo từ hai thể xơ, nó phồng lên khi bị c ương cứng bởi 
dòng limpho. Giữa các thể này có các lớp niêm mạc tạo thành rãnh dọc, tinh dịch ® ược dẫn theo 
rãnh này. Lúc bình thường, bộ phận sinh dục nằm trong ổ nhớp trên ruột già, khi giao cấu, nó lồi ra 
từ ổ nhớp do sự co bóp của cả 2 cơ đặc biệt. 
a.  Sự tạo tinh trùng 

Quá trình phát triển tế bào sinh dục đực ® ược chia làm 4 giai đoạn: sinh sản, sinh trưởng, 
trưởng thành và chín. Cũng nh ­ quá trình hình thành trứng, trong tất cả các giai đoạn này có sự 
cấu trúc lại thể nhiễm sắc của nhân tế bào sinh dục và giảm số l ượng nhiễm sắc thể. Do đó trong 
tinh trùng cũng như trong tế bào trứng đều có bộ nhiễm sắc thể đơn bội. 

Các giai đoạn tạo tinh trùng của gà phát triển đồng thời với sự tr ưởng thành và biệt hoá bộ 
máy sinh dục, dưới tác động của hệ thống thần kinh và hocmon. ở gà trưởng thành, tính chất 
chu kỳ của sự tạo tinh trùng có thay đổi theo mùa của hoạt  động sinh dục. 

Trong giai đoạn sinh sản, nguyên bào ở màng đáy thành ống, ® ược phân chia nhiều lần 
bằng cách gián phân nhằm làm tăng số l ượng. Sau đó, chúng ngừng sinh sản và bắt đầu vào 
giai đoạn thứ hai - giai đoạn sinh tr ưởng. Những tế bào này nằm trong vùng sinh tr ưởng, ống 
dẫn chất dinh dưỡng to ra, và tế bào tăng về kích thước. Những tế bào như vậy gọi là tinh bào 
thứ nhất. Trong nhân những nhân tế bào này, thể nhiễm sắc của nhân hình thành từng cặp, sau 
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đó xảy ra quá trình tiếp hợp nhiễm sắc. Trong thời điểm này, chất dinh d ưỡng vào nguyên bào 
chậm dần và giai đoạn sinh trưởng cũng không được tiến hành nữa.  
 

 
 

Hình 1.8. Tinh trùng của các loài gia cầm trống 
A -  Gà trống, B - Vịt đực, C - Đầu tinh trùng ngỗng đực 

1. Đầu, 2. Cổ, 3. Phần liên kết, 4 -Phần giữa, 5- Đuôi 

Trong nhân tế bào xuất hiện những nhiễm sắc tứ liên, trong lúc đó số l ượng nhiễm sắc tứ 
liên trùng với số đôi nhiễm sắc trong nguyên bào tinh. Tiếp theo là giai đoạn tr ưởng thành. 
Giai đoạn này gồm hai lần phân chia liên tiếp. Sau lần chia thứ nhất, mỗi tinh bào thứ nhất tạo 
thành 2 tinh bào thứ hai. Sau đó bắt đầu phân chia lần thứ hai và mỗi tinh bào thứ hai tạo thành 
hai tế bào mới - tiền tinh trùng, trong nhân của nó có bộ nhiễm sắc thể đơn bội (1n). Tiền tinh 
trùng có hình cầu và nhân tròn. Trong giai đoạn thứ 4 - tiền tinh trùng dần dần biến thành tinh 
trùng. Nhân lệch về một phía. Tương bào dài ra. Tâm tế bào nằm vuông góc với bề mặt của 
nhân. Nhân được bao phủ chỉ bởi một lớp mỏng t ương bào. Phần này của tế bào tạo thành 
phần đầu tinh trùng. Trong phần kéo dài của tế bào hình thành đuôi, quanh nó có t ương bào co 
bóp được. Tinh trùng hình thành hoàn chỉnh ® ược bao bọc đầu (chỏm) trong t ương bào tế bào 
Sertoli, nơi mà sau một thời gian ngắn, tinh trùng hoàn thiện, sau đó từ ống sinh tinh gấp khúc, 
tinh trùng đi vào mào tinh hoàn và vào ống dẫn tinh. 

Khả năng chuyển động và thụ tinh của tinh trùng ở các phần khác nhau của bộ máy sinh 
dục con trống không giống nhau. Tinh trùng từ ống sinh tinh của tinh hoàn, không chuyển 
động và không có khả năng thụ tinh. Tinh trùng từ ống của mào thụ tinh ® ược 13%, còn từ ống 
dẫn tinh - 74%. Tinh trùng từ mào của tinh hoàn ít chuyển động. Tinh trùng ở ống dẫn tinh có 
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khả năng chuyển động mạnh nhất. Thời gian tạo tinh trùng ở gà trống là 14 - 15 ngày, tức là 
bằng một nửa thời gian tạo tinh trùng của gia súc khác. 

ở con trống đang phát triển, hocmon tuyến yên kích thích sự phát triển tế bào sinh dục, 
sự phát triển ống sinh tinh và sự tạo thành tế bào sinh dục tăng lên. Thời gian sinh tr ưởng sinh 
dục của con trống phụ thuộc vào giống, điều kiện thức ăn, chăn nuôi và nhiều nhân tố khác. 
Yếu tố tác động mạnh nhất là ánh sáng, nó tác dụng tới tuyến yên, và thông qua nó, tác dụng 
tới tuyến sinh dục. Thời gian kéo dài và mức độ chiếu sáng có ảnh h ưởng lớn tới sinh trưởng 
và phát triển của tinh hoàn ở động vật non và quá trình hình thành tinh trùng của con trống 
trưởng thành. Thành phần quang phổ của ánh sáng cũng có ý nghĩa. Mức độ tác động lên 
tuyến yên và tuyến sinh dục ® ược sắp xếp theo thứ tự sau: đỏ, da cam, vàng, xanh và xanh da 
trời. 

Thời gian trải qua các giai đoạn khác nhau của sự tạo tinh tinh trùng ở gà con, gà dò phụ 
thuộc vào khả năng phát dục của giống. Nh ­ là trống Plymouth rock, nguyên bào thứ nhất 
xuất hiện vào tuần thứ 6, nguyên bào thứ 2 vào tuần tuổi thứ 10, tiền tinh trùng vào tuần tuổi 
thứ 12, còn tinh trùng vào tuần tuổi thứ 16 - 20. Trống Leghorn, tinh trùng xuất hiện vào tuần 
tuổi thứ 12, còn vào tuần tuổi 24 - 26, tinh trùng hoàn toàn có khả năng thụ tinh ® ược. 
b. Đặc điểm hình thái và sinh lý của tinh trùng gia cầm 

Tinh trùng gia cầm, cũng như của động vật có vú đều có ngoại hình nh ­ nhau: đầu, cổ, 
thân và đuôi. Các loại gia cầm khác nhau thì tinh trùng của chúng  khác nhau về chiều dài và 
hình dạng của đầu  

Độ dài của tinh trùng trung bình là 40 - 60 micron. Đầu tinh trùng của ngỗng dài, trên 
phần chỏm thì nhọn hoặc có hình xoắn. Đầu tất cả  các loại tinh trùng, trừ phần tr ước của nó - 
hình mũ chụp và chứa nhân đồng nhất. Phía tr ước nhân có tiểu thể nhỏ, tiểu thể này là sản 
phẩm của bộ Golgi. Cổ - phần không lớn lắm, hơi bị thắt lại, nối với đầu và thân. Phía trên cổ, 
ở dưới nhân có trung thể. Gần nó là nơi bắt đầu sợi trục, sợi này cấu tạo bởi những sợi fibrin 
nhỏ kéo dài xuống tới đuôi. Quanh trục này có 2 sợi fibrin quấn quanh nh ­ hình lò xo. Hai sợi 
này dễ tách ra ở thân và đuôi. Phần tròn của đuôi chỉ có sợi trục, bao quanh nó là một lớp 
mỏng bào tương. Phần tạo ra cử động chính của tinh trùng là sợi trục. Càng gần tới phần cuối 
của đuôi, độ cong và tốc độ chuyển động sóng của sợi trục càng ít. Tinh trùng gia cầm cũng 
như của những động vật thụ tinh trong, đều chuyển động thẳng do những chuyển động quay 
quanh trục dọc của đuôi.  

Tốc độ chuyển động của tinh trùng gia cầm trung bình là 1 - 1,5 mm/phút. Để chuyển 
động được, tinh trùng cần phải có lượng năng lượng lớn, được tạo ra ở phần giữa của đuôi khi 
xảy ra quá trình oxi hoá photpholipit và hidrat cacbon. Tính chuyển động của tinh trùng chỉ 
tồn tại trong những điều kiện thích hợp, quan trọng nhất là nhiệt độ và pH môi tr ường. ở nhiệt 
độ trên 48o C và 0oC gây ảnh hưởng không tốt. Môi trường thích hợp nhất là trung tính, kiềm 
yếu hoặc axit yếu. 

Khối lượng tinh phóng ra của con trống khi giao cấu không giống nhau ở các loại gia cầm 
khác nhau. Gà trống trong 1 lần giao cấu phóng ra 0,6 - 2ml tinh dịch, trong 1 ml tinh có 3,2 
tỷ tinh trùng; ngỗng trống khối l ượng tinh phóng ra là 0,1 - 2ml với nồng độ 340 - 350 triệu 
tinh trùng/ml; vịt đực 0,1 - 1ml và 0,7 - 3,5 triệu/ml. Tinh trùng gà trống màu trắng, pH = 7,04 
- 7,27; của vịt đực pH = 6,6 - 7,8. 
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Khối lượng tinh phóng ra và nồng độ tinh trùng là những chỉ số đánh giá chức năng của 
dịch hoàn, phụ thuộc vào đặc điểm cá thể của con trống, số lần giao cấu, mùa trong năm và 
những yếu tố khác. Kết quả cho thấy rằng trong suốt một ngày đêm, l ượng tinh trùng sản xuất 
ra không bằng nhau,  tăng lên vào ban đêm và sáng sớm, ban ngày sự tạo tinh trùng giảm. Số 
lượng và chất lượng tinh trùng trong tinh dịch phóng ra của con trống phụ thuộc vào tỷ lệ 
trống mái trong đàn. 
c.  Phản xạ sinh dục và động tác giao cấu  

Gà trưởng thành sinh dục khi cơ quan sinh sản phát triển, đã hoàn chỉnh và bắt đầu có 
phản xạ sinh dục. Phản xạ sinh dục không điều kiện phức tạp của gia cầm cũng nh ­ của động 
vật có vú bao gồm: a) Phản xạ lại gần; b) Chuẩn bị cơ quan giao hợp; c) Phản xạ giao hợp; d) 
Phóng tinh. 

Những phản xạ sinh dục có liên quan với nhau, phản xạ giao hợp không xuất hiện khi 
không có phản xạ lại gần. Để có được hiện tượng phóng tinh, cần có sự chuẩn bị của cơ quan 
giao hợp. Nếu như một phản xạ nào đó mất đi thì các tổng hợp phản xạ không thể  có ® ược. 

Phản xạ tiến lại gần của con trống ở dạng săn sóc sinh dục. Gà trống có điệu nhảy sinh 
dục rất điệu nghệ, khi nó xoè một cánh xuống và vỗ vỗ, đi những b ước rất ngắn và uyển 
chuyển quanh gà mái, đồng thời cất tiếng kêu đặc biệt nhằm mê hoặc con mái. Dạng khác của 
phản xạ lại gần là săn sóc ăn uống. Gà trống kiếm hạt thức ăn hoặc một vật gì đó, cũng nâng 
lên hạ xuống liên hồi và kêu những tiếng đặc tr ưng nhằm quyến rũ gà mái. Những dạng khác 
của phản xạ tiến lại gần cũng có thể có. Gà trống có thể giao cấu 25 - 41 lần/ngày. Nếu gà 
trống bị nhốt riêng, khi gặp gà mái, có thể giao phối tới 13 -29 lần/giờ. 

Nếu hiện tượng giao cấu sảy ra nhiều thì sẽ giảm l ượng tinh phóng ra và nồng độ tinh 
trùng, nghĩa là giảm tỷ lệ thụ tinh. Trong một đàn nhiều trống mái, th ường có hiện tượng chọn 
lọc trong giao phối giữa một số cá thể với nhau. Hiện t ượng này phổ biến ở đàn ngỗng vì tỷ lệ 
thụ tinh của ngỗng thấp. 

Phản xạ giao hợp ở gà là sự dính sát vào nhau của 2 ổ nhớp. Của thuỷ cầm, đà điểu là  sự 
xâm nhập cơ quan giao cấu của con trống vào ổ nhớp của con mái. Độ sạch của ổ nhớp có ý 
nghĩa rất quan trọng trong phản xạ giao cấu và ảnh h ưởng rất rõ đến tỷ lệ thụ tinh. Trong chăn 
nuôi, cần hết sức chú ý đến vấn đề này. Theo kinh nghiệm của nông dân, để trứng có tỷ lệ thụ 
tinh cao, mỗi tuần cần rửa sạch phân ở khu vực xung quanh lỗ huyệt của cả gà trống và mái, 
thậm chí, nhổ bớt lông xung quanh lỗ huyệt của gà trống nhằm làm cho lỗ huyệt của cả hai áp 
sát vào nhau khi đạp mái. Gà trống sẽ phóng hết tinh vào lỗ huyệt gà mái dễ dàng và trọn vẹn. 

Khi phóng tinh, con trống th ường phóng ít một nhờ cơ của cơ quan sinh dục co bóp. 
Trung tâm thần kinh của sự phóng tinh nằm ở phần hông tuỷ sống. Thần kinh phó giao cảm đi 
tới tận cơ quan sinh dục, kích thích những thần kinh này làm giảm sự phóng tinh, còn kích 
thích thần kinh giao cảm làm tăng sự phóng tinh. 

ở gia cầm, ngoài phản xạ không điều kiện, có thể tạo phản xạ có điều kiện trong tr ường 
hợp, nếu một vật kích thích nào đó từ môi tr ường xung quanh trùng với phản xạ không điều 
kiện trong cùng một thời gian. Ng ười ta thường tạo ra các phản xạ có điều kiện để khai thác 
tinh dịch của gia cầm trống để thụ tinh nhân   

 
 
 



 47 

Câu hỏi ôn tập chương 1 
 

1. Trình bày các đặc điểm giải phẫu sinh lý quan trọng của gia cầm, ứng dụng các hiểu biết 
đó trong thiết kế chuồng trại, chăm sóc và nuôi d ưỡng gia cầm để cho năng suất cao? 
2. Trình bày sự ảnh hưởng của ánh sáng đến sinh lý gia cầm, ứng dụng chế độ chiếu sáng 
trong chăn nuôi các loại gia cầm để cho năng suất cao? 
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Chương II     

 Các giống gia cầm  
 
Mục tiêu: 

- Nắm được được tên, nguòn gốc, đặc điểm ngoại hình và tính năng sản xuất của một số 
gióng gia cầm hiện đang có ở n ước ta. 

- Phân biệt được sự khác nhau giữa các giống gia cầm h ướng thịt, hướng trứng và kiêm 
dụng. 

- Biết  được  ưu, nhược điểm chính của các giống gia cầm có ý nghĩa kinh tế  trong chăn 
nuôi ở nước ta. 
Tóm tắt nội dung: 

Một số giống gà; một số giống vịt; một số giống ngan; một số giống ngỗng; một số gióng 
gà tây. 
 
 
2.1. Các giống gà 
2.1.1. Các giống gà nội 

Việt Nam có nhiều giống gà nội được chọn lọc thuần hoá từ lâu đời nh ­ gà Ri, gà Mía, gà 
Hồ, gà H’Mông, gà Tre, gà ác v.v...Một số giống trong đó có chất lượng thịt trứng thơm ngon 
như gà Ri, gà Hơ Mông. Tuy nhiên, do không ® ược đầu tư  chọn lọc lai tạo nên năng suất còn 
rất thấp (khối lượng xuất chuồng chỉ đạt 1,2- 1,5 kg/con với thời gian nuôi kéo dài 6-7 tháng, 
sản lượng trứng chỉ đạt 60-90 quả/mái/năm. Một số giống quý nh ưng chỉ tồn tại ở một số địa 
bàn rất hẹp như gà Hồ, gà Đông Tảo, gà Mía. Việc sản xuất và cung cấp con giống diễn ra tại 
các hộ gia đình chăn nuôi chủ yếu theo hình thức tự sản, tự tiêu tại địa ph ương. Hiện nay, cả 
nước chỉ có một cơ sở nghiên cứu chọn lọc, cải tạo giống gà Ri nh ưng quy mô quần thể và đầu 
tư kinh phí còn rất hạn chế, giống ® ược cải tiến chậm, chất lượng chưa cao, số lượng đưa ra 
sản xuất chưa nhiều.  

Trong thực tế, việc sản xuất con giống chủ yếu là tù cung, tự cấp, không có cơ sở giống 
gốc, không có chọn tạo... dẫn đến con giống có thể bị đồng huyết làm giảm năng xuất, hiệu 
quả chăn nuôi của các giống nội địa, thậm chí còn nguy cơ tu yệt chủng một số giống quý 
hiếm. Các giống gà nội cần ® ược quan tâm để bảo tồn và phát huy các những tính năng ưu việt 
phù hợp với chăn nuôi nông hộ, nhất là tại các vùng nông thôn, trung du, miền núi. 
a. Gà Ri 

Gà Ri là giống phổ biến nhất ở n ước ta và có phân bố rộng rãi trong cả n ước. ở miền 
nam còn gọi là gà Ta vàng hay gà Tàu vàng, cũng có những đặc điểm giống nh ­ gà Ri và 
chúng đều có chung một nguồn gốc. Nhìn chung gà Ri pha tạp nhiều, vì vậy nhiều ng ười còn 
gọi là gà Ri pha.  

Gà Ri có tầm vóc nhỏ, thân hình thanh tú, nhỏ x ương, thịt thơm ngon. Màu lông không 
đồng nhất, gà mái thường có màu vàng và nâu nhạt hoặc thẫm, gà trống có lông màu đỏ tía, 
cánh và đuôi có điểm lông màu đen. Đầu gà Ri thanh, hầu hết có mào đơn, đôi khi có con mào 
nụ. Da màu vàng. Gà Ri có tính đòi ấp, chúng ấp trứng và nuôi con khéo. Trứng gà Ri nhỏ, 
vỏ có màu nâu nhạt, gà càng già thì khối l ượng trứng càng cao hơn. Gà Ri có khối l ượng 
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cơ thể ở tuổi trưởng thành như sau: con trống từ 1.800 – 2.500g, con mái từ 1.300 – 
1.800g. Sản lượng trứng của gà mái trong một năm đẻ từ 80 – 120 quả, khối l ượng trứng 
bình quân 38-42g. Gà mái có tuổi đẻ những quả trứng đầu tiên là 140 – 180 ngày. Tỉ lệ 
trứng có phôi cao là 95%. Tỉ lệ ấp nở trên tổng số trứng ® ưa vào ấp từ 70-75%. Tỉ lệ nuôi 
sống gà con từ mới nở đến hai tháng tuổi là 80-90%.  

Đây là giống gà thích hợp với khí hậu và điều kiện chăn nuôi quảng canh ở n ước ta. Gà 
rất chịu khó kiếm ăn khi nuôi chăn thả trong v ườn hay ngoài đồng. Hàng ngày ng ười nuôi chỉ 
phải cho ăn ít, một vài nắm thóc vãi cho cả đàn khi gọi chúng về chuồng, ngoài ra chúng tự 
kiếm đủ khi được thả ngoài vườn.  
b. Gà Đông Tảo  

Gà Đông Tảo hay còn gọi là gà Đông Cảo, mang tên thôn Đông Cảo, xã Đông Tảo huyện 
Khoái Châu (nay gọi là huyên Châu Giang) tỉnh H ưng Yên.  

Gà Đông Tảo có tầm vóc tương đối to, gà trống có lông màu đỏ sẫm pha đen, còn gọi là 
gà trống tía, con mái lông màu nâu hoặc vàng nhạt, lông cổ có màu nâu sẫm hơn. Giống gà 
này có đầu to, mắt sâu, mào nụ. Ngoại hình của gà rất thô, đặc biệt là x ương ống chân tất to, 
có nhiều hàng vẩy sừng xù xì. Gà con, sau khi rụng lớp lông tơ sơ sinh, lông chính thức mọc 
lại rất chậm nên một thời gian dài, từ 1-3 hay 4 tháng tuổi rất ít lông, nếu gặp thời tiết lạnh 
trong mùa đông thì tỷ lệ nuôi sống sẽ rất thấp. Gà Đông Tảo có tiếng gáy đục và ngắn, khác 
với gà Ri có tiếng gáy vang và dai.  

Số lượng gà thuần chủng hiện nay còn rất ít. Tr ước đây, người dân Đông Cảo không cho 
phép nuôi các giống lạ, người làng giữ giống của mình không bị pha tạp để phục vụ cho việc 
thờ cúng, tế lễ. Những đến nay, tục lệ này không giữ ® ược, việc giao lưu tự do đã dẫn đến tình 
trạng giảm sút số lượng gà thuần chủng.  

Gà Đông Tảo ở tuổi trưởng thành, con trống nặng 3,2 – 4,0 kg, con mái 2,0 – 3,0 kg. 
Sản lượng trứng: 55-60 quả/ mái/năm. Khối l ượng trứng 50-60g/quả. Tuổi đẻ quả trứng đầu 
tiên khoảng 200 ngày. Tỉ lệ trứng có phôi bình quân là 85%. Tỉ lệ ấp nở trên tổng số trứng ® ưa 
vào ấp từ 60-70%. Tỉ lệ nuôi sống đến hai tháng tuổi là  80-90%. Gà mái có tình đòi ấp nh ưng 
khả năng ấp kém vì gà nặng nề, lên xuống ổ vụng, chân to nên trứng dễ vỡ ; gà mái dùng chân 
và mỏ đảo trứng không ® ược đều, do vậy tỉ lệ ấp nở thường thấp.  

Khả năng tự tìm kiếm thức ăn của gà Đông Tảo không cao, chúng đi lại chậm chạp quanh 
nhà, gà còn khoẻ mạnh nhưng khó nuôi do gà lúc nhỏ ít lông, về chết rét.  
c. Gà Hồ 

Gà Hồ còn được gọi Đông Hồ hay gà Tồ. Chúng có nguồn gốc từ làng Hồ, nay là làng 
Lạc Thổ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.  

Gà Hồ có tầm vóc tương đối lớn, ngoại hình thô, đi lại chậm chạp. Gà trống có màu lông 
tía, con mái có màu nâu xám hoặc màu vàng nhạt pha màu đất sét hay ngả màu trắng sữa, 
nhiều con rất giống màu lá chuối khô. Đầu hơi thô, màu nụ, mỏ và chân vàng nhạt. Da có màu 
đỏ, gà con ít lông, khi lớn lông mới phủ kín thân. Nhìn chung, gà Hồ có ngoại hình t ương đối 
giống gà Đông Tảo, nhất là về màu lông, nh ưng cơ thể cân đối, thanh hơn, đặc biệt là chân to 
vừa phải. 

ở tuổi trưởng thành: con trống nặng 3,0 – 4,0 kg, con mái nặng 2,0 – 3,0 kg. Sản l ượng 
trứng 55-60 quả/ mái/năm, khối l ượng 52-58g/quả. Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên khoảng 210 
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ngày, tỉ lệ trứng có phôi bình quân 85%. Tỉ lệ ấp nở khoảng 60-65% trên tổng số trứng ® ưa 
vào ấp. Tỉ lệ nuôi sống gà con đến hai tháng tuổi  từ 80-85%.  

Gà Hồ có tính đòi ấp nhưng khả năng ấp kém cũng có những nh ược điểm như gà Đông 
Tảo. Gà mái nuôi con không khéo, khả năng tự kiếm mồi không cao và chúng chậm chạp hơn 
so với giống gà Ri. Gà giống thuần chủng hiện nay rất hiếm. 
d. Gà Mía  

Gà Mía có nguồn gốc ở làng Mía, xã § ường Lâm, huyện Tùng Thiện nay là huyện Ba Vì, 
tỉnh Hà Tây. Gà Mía có tầm vóc tương đối lớn, ngoại hình thô, đi lại chậm chạp. Lông gà 
trống màu tía, gà mái màu nâu xám hoặc vàng, cổ có điểm lông nâu, cánh và đuôi có điểm 
lông đen. Đầu to, mắt sâu, mào đơn rất phát triển, chân thô vừa phải, da bụng đỏ. Tiếng gáy 
ngắn và đục. Gà con ít lông, khi lớn lông mới phủ kín thân. ở tuổi trưởng thành, con trống 
nặng 3,0 – 4,0 kg, con mái nặng 2.5 – 3,0 kg. Sản l ượng trứng 55-60 qủa/mái/năm, khối 
lượng trứng 55-58g. Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên vào khoảng 200 ngày. Tỉ lệ trứng có phôi là 
85%, tỉ lệ ấp nở khoảng 60-70% trên tổng số trứng ấp. Tỉ lệ nuôi sống đến hai tháng tuổi 
khoảng 80-90%.  

Gà Mía có tính đòi ấp cao, tuy vậy con mái ấp trứng vụng và nuôi con không khéo, gà 
con mọc lông muộn, th ường đến 15 tuần tuổi gà mới mọc đủ lông.  
®.. Gà ác 

Gà ác  được thuần dưỡng phát triển đầu tiên ở các tỉnh Trà Vinh, Long An, Kiên Giang... 
Đặc điểm ngoại hình: thân hình nhỏ, nhẹ, thịt x ương màu đen, lông trắng tuyền xù nh ­ bông, 
mỏ, chân cũng màu đen, mào cờ phát triển, màu đỏ tím khác với các giống gà khác, chân có 5 
ngón (nên còn gọi là gà  Ngũ chảo) và có lông chiếm đa số. 

Gà trên 4 tháng tuổi có khối lượng trung bình 640 -760 g. Tuổi đẻ trứng đầu tiên là 110 -
120 ngày, sản lượng trứng 70 - 80 quả/mái/năm, trứng nặng 30 - 32 g (H ội chăn nuôi Việt 
nam - 2002 ), tỷ lệ trứng có phôi 90%, tỷ lệ ấp nở /trứng đẻ ra xấp xỉ 64%. Gà mái có thể sử 
dụng tới 2,5 năm ( Bùi Đức Lũng và Lê Hồng Mận - 2003 ) 

Gà ác có khối lượng nhỏ, tỷ lệ ít nhưng lại là loại gà thuốc để bồi dưỡng sức khỏe rất tốt 
(tỷ lệ sắt trong thịt cao hơn gà thường 45%, tỷ lệ axit amin cao hơn 25%). Gà ác được nuôi 
chủ yếu để  hầm với thuốc bắc hoặc ngâm r ượu để bồi bổ sức khoẻ và trị bệnh. 
e. Gà Mán 

Gà Mán là vật nuôi truyền đời của đồng bào Dao, H’Mông, Nùng ở các huyện của tỉnh 
Cao Bằng và một số tỉnh miền núi phía Bắc. 

Đặc điểm ngoại hình nổi bật của gà Mán là có chân màu vàng, trên da có những chấm 
xanh, màu hoa mơ. Lông màu hoa mơ hoặc nâu thẫm. Con trống tr ưởng thành mào đơn hoặc 
mào nụ rất phát triển, thân dài, ngực rộng và sâu, lông đuôi cong dài. Gà Mán có nhiều màu 
sắc: xám, vàng, nâu đất. Đặc biệt, hầu hết các con mái trưởng thành (80%) có  bộ râu  rất phát 
triển, đó là một chùm lông vũ mọc d ưới cằm của gà. Chùm lông này phát triển trở thành một 
đặc điểm ngoại hình đặc trưng của gà Mán để phân biệt với các giống gà khác. 

Gà Mán có tầm vóc tương đối lớn so với các giống gà nội khác. Khối l ượng cơ thể khi 
mới nở là 34g,  24 tháng tuổi, gà trống có thể đạt 4,5 – 5,0kg, gà mái 3,0 - 3,5kg . 

Gà Mán thành thục sinh dục muộn, 200 ngày tuổi mới bắt đầu đẻ quả trứng đầu tiên. Sản 
lượng trứng 48 - 50 quả/mái/năm . Khối l ượng trứng 50,34g/quả, trứng có phôi đạt tỷ lệ 
95,35%, tỷ lệ nở chiếm 85,66% ( Bùi Hữu Đoàn - 2003  ). Gà Mán có bản năng ấp rất cao và 
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tốt, nuôi con khéo và kéo dài, tầm vóc lớn nh ưng đẻ ít, khả năng tăng đàn chậm, vì vậy mà gà 
Mán thường được nuôi để lấy thịt. 
f. Gà H’M«ng 

Gà H’Mông là vật nuôi truyền đời của đồng bào H’Mông, Dao, Tày, Nùng.. ở các tỉnh 
vùng núi Tây Bắc. 

Đặc điểm nổi bật là bộ lông pha tạp nh ­ nâu, hoa mơ, vàng sẫm...  nh ưng chủ yếu là màu 
đen. Chân, da (và nhiều con có cả mào) màu đen. Tầm vó gà vừa phải, thanh gọn. Khối l ượng 
gà trưởng thành, con trống là 1,8 -2,2 kg; mái là 1,4-1,7 kg. Sản l ượng trứng 80-100 quả/năm, 
khối lượng 40-45 g/quả, màu trắng. Gà H’Mông có sức kháng bệnh rất tốt, rất thích nghi với 
điều kiện chăn thả tại nông hộ nhờ khả năng tự kiếm mồi cao. Chất l ượng thịt đặc biệt thơm 
ngon và cũng có màu đen rất đặc biệt nên ® ược thị trường ưa chuộng. 
g. Gà chọi 

Số lượng không nhiều, rải rác nhiều nơi, th ường tồn tại chủ yếu ở những địa ph ương có 
truyền thống  chơi chọi gà  như Hà Nội, Bắc Ninh, Huế, Thành Phố Hồ Chí Minh... 

Đặc điểm ngoại hình: chân cao, mình dài, cổ cao, mào xuýt (mào kép) màu đỏ tía; cùa 
sắc và dài (con trống có lông màu mận chín pha lông đen ở cánh, đuôi, đầu). Tích và dái tai 
màu đỏ, con mái màu xám (lá chuối khô) hoặc màu vàng nhờ điểm đen, mỏ và chân màu chì, 
mắt đen có vòng đỏ. 

Gà trống 1 năm tuổi đạt 2,5 – 3,0 kg, gà mái 1,8 - 1,9 kg (H ội chăn nuôi Việt nam -
2002)...Khi trưởng thành gà trống 3-4kg, gà mái 2,0 - 2,5kg ( Sử An Ninh và CTV - 2003) . 

Sản lượng trứng 50 - 70 quả/mái/năm, vỏ trứng màu hồng. Khối l ượng trứng 50 - 55 
g/quả. Gà có sức khoẻ tốt nhưng đẻ ít, khả năng tăng đàn chậm. Được người dân nuôi để làm 
gà chọi trong các cuộc lễ hội. Một số địa ph ương thường cho lai với gà ta để nuôi lấy thịt. 
h. Gà đen (gà ¤) 

Gà đen còn được người địa phương gọi là gà ô hay ô kê. Chúng  được nuôi ở vùng biên 
giới Việt Trung  như bản Mễ thuộc huyện Bắc Hà, một số xã của huyện M ường Khương. 

Đặc điểm  ngoại hình: gà có tầm vóc nhỏ, có nhiều màu lông khác nhau, nh ưng màu đen 
tuyền chiếm đa số, mào cờ (mào đơn) màu đen nhạt, chân, da, thịt, x ương, mÒ, mỡ màu đen. 
Khối lượng gà lúc lên đẻ từ 1 - 1,3kg sản l ượng  trứng 90 - 100 quả/ mái/ năm. Ngoài ra còn 
có  loại  gà  ¤  to hơn (hướng thịt), màu lông chủ yếu là màu vàng đất, xám, có lòng bàn 
chân, đa số mào trụ (mào kép) màu hồng xám. Khối l ượng cơ thể lúc trưởng thành, con mái 
2,8 – 3,0 kg, con trống 2,8 - 3,2 kg (Bùi Đức Lũng và Lê Hồng Mận - 2003) . Gà có sức sống 
và chống bệnh cao nhưng khối lượng cơ thể nhỏ. Đây là loại gà được sử dụng để bồi bổ cơ thể 
rất tốt. 
i.  Gà Tre 

Được nuôi ở các tỉnh Nam Bộ, vóc dáng nhỏ, thịt thơm ngon. Sáu tháng tuổi, con trống 
nặng 800 - 850 g, con mái nặng 600 - 620g. Đầu nhỏ, mào hạt đậu, con trống th ường có màu 
vàng ở cổ và đuôi, phần còn lại màu đen, lông con mái th ường màu xám xen lẫn màu trắng. 
Sản lượng trứng 50 - 60 quả / mái/ năm, nặng 21 - 22 g. Gà Tre ® ược dùng làm cảnh và thi 
chọi ở nhiều nơi trong nước.kl. Gà Văn Phú  

Gà Văn Phú có nguồn gốc ở thôn Văn Phú, huyện Cẩm Khê, tỉnh Vĩnh Phúc, Giống 
gà thuần chủng hiện nay rất hiếm. Gà Văn Phú dễ nhận biết do sắc lông đen toàn thân. Gà 
có mào đơn, da trắng nh ưng có chân chì (mầu đen xám).  
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Khối lượng gà trưởng thành, con trống nặng 2,0 – 2,0 kg, con mái nặng 1,0 – 1,8 kg. 
Nhìn chung gà Văn Phú có tầm vóc nhỏ. Sản l ượng trứng trung bình từ 60-80 quả/mái/ năm, 
nếu nuôi tốt có thể đạt 100 – 110 quả. Do gà có tầm vóc nhỏ nên chúng phát dục sớm và khối 
lượng trứng cũng nhỏ, th ường từ 30-45g. Tuổi đẻ trứng thường từ 5-6 tháng tuổi.  

Gà Văn Phú có tính đòi ấp mạnh, chúng ấp và nuôi con khéo nên tỉ lệ nở và tỉ lệ nuôi 
sống khá cao, tương đương với gà Ri. Gà Văn Phú thuần chủng hiện nay còn rất ít.  
l. Gà Rốt Ri 

Gà Rốt Ri được lai tạo tại Viện Chăn nuôi quốc gia từ năm 1976 đến năm 1984 và đã 
được công nhận là một nhóm giống.  

Từ giống gà Rôt thuần nhập từ Cuba cho lai với gà Ri thuần (có nguồn gốc gà Hải 
Dương). Qua nhiều bước lai tạo và chọn lọc theo gia đình để lấy những cá thể tốt và tạo ra đàn 
giống ổn định. Đến năm 1984 đàn giống đã cho kết quả phù hợp với mục tiêu đề ra. Nguyễn 
Hoài Tao, Bùi Quang Tiến và cộng tác viên đã công bố khả năng sản xuất của gà Rôt Ri nuôi 
tại Viện Chăn nuôi.  

Theo các tác giả gà Rôt Ri cho sản lượng trứng trung bình là 161 quả/năm (Gà Ri 113 
quả /năm; gà Rôt nuôi ở Việt Nam 154,8 quả/năm). Khối l ượng trứng bình quân là 49,30g/quả 
(Gà Ri  44,20g/quả; gà Rốt 53,45g/quả). Tiêu tốn thức ăn để sản xuất m ười quả trứng là 
2,83kg (gà Ri 4,72kg; gà R«t 2,800kg). 

Trước khi chuyển sang trình bày về các  giống gà nhập nội , chúng tôi muốn  nhấn mạnh là 
các giống gà nội của nước ta là tài sản vô giá, cần phải được bảo tồn và phát triển. Phương 
hướng nghiên cứu và sử dụng các giống gà này sẽ ® ược trình bày trong mục  3.8.6. của ch ương 
tiếp theo. 
2.1.2. Các giống gà nhập nội 

Trong những năm qua, nước ta đã nhập 14 giống gà. Các giống nhập khẩu chủ yếu là bố 
mẹ và một số ít giống ông bà. Do công nghệ chăn nuôi ch ưa hòan toàn đồng bộ nên năng suất 
của các giống nhập khẩu nuôi ở n ước ta chỉ đạt 85-90% so với năng suất chuẩn của giống. Các 
giống nhập khẩu được nuôi tại các cơ sở giống của nhà n ước, công ty nước ngoài và trong nư-
ước được trình bầy trong bảng 2.1. 

 Các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị nghiên cứu khoa học về chăn nuôi gia cầm; các 
doanh nghiệp có vốn nước ngoài (có 3 công ty lớn là C.P . group, Japfacomfeed, T opmill); các 
trang trại gia cầm tư nhân. 

Cả nước hiện có 11 cơ sở giống trực thuộc Trung ương chăn nuôi gà giống gốc với số l-
ượng giống nuôi giữ gần khoảng 3.000 con gia cầm cụ kỵ và 18.000  gia cầm giống ông bà). 
Bên cạnh đó, còn có 106 trại giống thuộc các thành phần kinh tế khác nhau (10 cơ sở của các 
công ty có vốn nước ngoài, 20 cơ sở của các doanh nghiệp địa ph ương, số còn lại là của trang 
trại tư nhân).  

Do các đơn vị chỉ nhập khẩu giống bố mẹ và số l ượng ít giống ông bà, không giữ ® ược 
giống lâu dài, nên hàng năm các cơ sở này phải nhập giống mới thay thế. Nh ­ vậy, chăn nuôi 
gà hoàn toàn lệ thuộc vào nước ngoài về các giống có năng suất cao. Những năm qua, cả n ước 
nhập khẩu khỏang 1 triệu gà bố mẹ, và 4.000-5.000 gà ông bà mỗi năm để sản xuất giống 
thương phẩm cung cấp cho chăn nuôi gà trong n ước. Đây là tồn tại lớn trong ngành chăn nuôi 
gà nước ta cần có sự thay đổi, đầu t ­ lớn trong chính sách đề xuất để có thể chủ động con 
giống chất lượng cao các giống cao sản cung cấp cho sản xuất (Dần theo Bộ Nông nghiệp và 
PTNT). 
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Bảng 2.1.  Các giống gà được nhập nội từ năm 1990 đến nay 
 

TT Giống Nguồn gốc 
Năm nhập 
đầu tiên 

Hiện trạng 

Các giống gà chuyên thịt 

1 BE.88 Cu Ba 1993 Không còn 

2 AA (Arbor Acress) Mỹ 1993 Phát triển 

3 ISA Vedette Pháp 1994 Không còn 

4 ISA. MPK Pháp 1998 Phát triển 

5 Avian Mỹ 1993 Phát triển 

6 Ross – 208, 308, 408 Anh 1993 Phát triển 

7 Lohmann meat Đức 1995 Phát triển 

8 Cobb Mỹ 1997  Phát triển 

Các giống gà chuyên trứng 
1 Goldline. 54 Hà Lan 1990 Không còn 

2 Brown Nick Mỹ 1993 Phát triển 

3 Hisex Brown Hà Lan 1995 Phát triển 

4 Hyline Mỹ 1996  Phát triển 

5 ISA Brown Pháp 1998 Phát triển  

6 Babcobb -B380 Pháp 1999  Phát triển 

7 Lohmann Brown Đức 2002 Đang phát triển 
Các giống gà kiêm dụng 

1 Tam Hoàng 882 Trung Quốc 1992 Còn lại không nhiều 

2 Tam Hoàng Jiangcun Hông Công 1995 Còn lại không nhiều 

3 Lương Phượng Trung Quốc 1997 Phát triển mạnh 

4 ISA- JA 57 Pháp 1997 Còn lại không nhiều 

5 Sasso (SA 31) Pháp 1998 Phát triển  

6 Kabir Israel 1997 Phát triển  

7 ISA. Color Pháp 1999 Phát triển  

8 Ai Cập Ai cập 1997 Phát triển  

9 Hubbard Plex Pháp 2000 Phát triển  
10 Newhampshire Hungari 2002 ít phát triển 

11 Yellow Godollo Hungari 2002 ít phát triển 

12 Gà Sao Hungari 2002 Đang phát triển 

(Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT)  
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Để tiện theo dõi, căn cứ vào hướng sản xuất, chúng tôi chia nhóm các giống gà nhập nội 
thành 3 nhóm :  

Giống gà hướng trứng; giống gà hướng thịt và giống gà thả vườn (lông màu) 
a.  Các giống gà hướng trứng 

- Gà Lơ go (Leghorn) 
Có nguồn gốc từ Italia do lai gà địa ph ương của Italia với gà Yokohama, gà Vianđôt màu 

trắng bạ và gà Đôminich để tạo ra các dòng có màu lông trắng, vàng và vằn. Nhiều nhất vẫn là 
dòng Lơgo trắng. Trên cơ sở đó, các nhà chọn giống đã chọn ra giống gà có sức đẻ trứng cao, 
trứng vỏ trắng, trứng to và có hình dạng đẹp. Lơ go là một giống gà siêu trứng nổi tiếng nhất thế 
giới, hầu hết các giống gà siêu trứng hiện nay đều có máu của giống gà này. 

Nước ta đã nhập giống gà Lơgo vào nuôi từ lâu, nh ưng thường với số lượg ít. Đến năm 
1974 nước ta mới thực sự nhập với số lượng lớn gồm hai dòng gà thuần chính là dòng X và 
dòng Y từ Cuba. Những dòng này ® ược tạo ra từ những năm 50 ở Canada. Hãng gia cầm Sa vơ 
(Shaver) bắt đầu xuất khẩu rộng rãi từ những năm 1960. Những đàn giống dòng thuần ® ược 
nuôi giữ tại xí nghiệp và giống gà Ba Vì với ph ương thức chọn lọc theo gia đình  Đặc điểm 
của dòng X (dòng trống) 

Gà trưởng thành có thân hình gọn gàng, thon nhẹ, thân hơi dài. Da, mỏ và chân có màu 
vàng. Chân hơi cao và không có lông ở chân. Dáng nhanh nhẹn. Lông màu trắng hơi có ánh 
vàng. Mào đơn to có màu đỏ tươi,  mào có năm răng cưa. Gà trống mào thẳng đứng, gà mái  
mào ngả sang một bên.  Dái tai màu trắng xanh. 

Gà con dòng X khi mới nở lông có màu vàng sẫm hơn gà con dòng Y. Thể trọng bình 
quân lúc 9 tuần tuổi gà trống nặng 700 – 800g, gà mái nặng 600 – 7000g. Đến 133 ngày 
tuổi là thời điểm chọn lọc, con trống có khối l ượng 1700 – 1700g, con mái 1200 – 1400g. 
Sản lượng trứng trong một năm đẻ là 260 quả. Trứng có khối l ượng từ 52 – 54g. Tuổi thành 
thục sinh dục là 140 ngày tuổi. 

Dòng X được dùng làm dòng trống trong công thức lai tạo ra gà mái th ương phẩm cho 
sản lượng trứng cao. 

Tỉ lệ chọn trứng ấp từ tuần tuổi 28 đến hết đẻ là 95%. Tỉ lệ trứng có phôi đạt 95 – 97%. Tỉ lệ 
trứng ấp nở trên tổng số trứng là 75 – 85%. Tỉ lệ nuôi sống từ 1 – 63 ngày tuổi là 96%. 

Đặc điểm của dòng Y (dòng mái) 
Gà trưởng thành có thân hình gọn gàng, thon nhẹ, ngoại hình đẹp. Da, mỏ, chân màu 

vàng. Chân cao, không có lông ở chân. Dáng nhanh nhẹn, lông màu trắng tuyền . Mào đơn, to 
có màu đỏ tươi, mào có năm răng cưa. Gà con mới nở có màu lông vàng nhạt hơn dòng X và 
không lẫn màu lạ. Gà trống dòng Y có chân cao hơn gà trống dòng X. 

Thể trọng bình quân lúc 9 tuần tuổi gà trống nặng 700 – 800g, gà mái nặng 600 – 
700g. Đến 133 ngày tuổi con trống nặng 1700 – 1800g, con mái nặng 1200- 1400. Nhìn 
chung khối lượng cơ thể của hai dòng X và Y là tương đương. Sản lượng trứng của gà mái 
dòng Y trong một năm đẻ là 255 quả. Khối l ượng trứng bình quân là 53 – 55g. Tuổi thành 
thục sinh dục 140 ngày. Dòng Y được chọn làm dòng mái trong công thức lai tạo ra gà mái 
thương phẩm XY cho năng suất cao hơn các dòng thuần. Trứng ấp ® ược chọn  đến 95% trong 
tổng số trứng đẻ ra từ tuần tuổi 28 đến hết đẻ. Tỉ lệ trứng có phôi đạt 95 – 97%. Tỉ lệ ấp nở 
trên tổng số trứng là 75%. Tỉ lệ nuôi sống từ lúc mới nở đến 63 ngày tuổi là 96%. 

-  Gà Lô man Brao (Lohmann Brown)  
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Là giống gà đẻ trứng nâu ® ược nhập từ Đức. Gà mái thương phẩm có lông màu nâu. Cũng 
giống như hai loại gà chuyên trứng nêu trên, chúng có thể phân biệt trống mái theo màu lông, 
nghĩa là loại bỏ những con đực màu trắng và để lại những con mái màu nâu để nuôi lấy trứng 
thương phẩm.  

Gà thương phẩm có tuổi đạt tỉ lệ đẻ  50% ở152 – 158 ngày; tỉ lệ đẻ đỉnh cao là  90 – 
93%; sản lượng trứng trong 12 tháng đẻ  là 285 – 295 quả và 14 tháng đẻ  là 320 – 330 quả 
Lượng thức ăn tiêu thụ từ 1 – 20 tuần tuổi cho một gà hậu bị 7,4 – 7,8kg; thời kỳ đẻ, trứng 
115 – 122g/con/ngày. Tiêu tốn thức ăn để sản xuất 1kg trứng từ 2,3 – 2,4kg. Tỉ lệ nuôi sống 
trong thời kỳ gà con 97 – 98%, thời kỳ gà đẻ 94- 9 6%. Khối l ượng cơ thể đến 20 tuần tuổi 
1,5 – 1,6kg; đến kết thúc đẻ trứng 2,2 – 2,4kg. 

Gà Lô man Brao giống bố mẹ có tuổi đạt tỷ lệ đẻ 50% ở 23 – 24 tuần; tỉ lệ đẻ cao nhất            
90%. Sản lượng trứng giống đến 68 tuần tuổi 225 – 236 quả/mái và đến 72 tuần tuổi 237 – 
248 quả/mái. Số gà con loại 1 đến 68 tuần tuổi là 90 – 95 con và đến 72 tuần tuổi 95 – 100 
con. Tỉ lệ nuôi sống giai đoạn gà con 96 – 98%, giai đoạn gà đẻ 94 – 96%. L ượng thức ăn 
tiêu thụ từ  1 – 20 tuần tuổi khoảng 8,0kg/con; từ 21 – 68 tuần tuổi 41,5kg/con. 

 - Gà Gôn lai  54 (Goldline 54)  
Gôn lai 54 là giống gà đẻ trứng nâu của hãng Hypeco - Hà Lan, nhập vào Việt Nam năm 

1989, nuôi tại Xí nghiệp gà giống Ba Vì. Gà giống ông bà có bốn dòng A,B,C và D.  
Đặc điểm về màu lông của từng dòng nh ­ sau: 
A: dòng trống ♂  có lông màu đỏ  
B: dòng trống ♀  có lông màu đỏ  
C: dòng mái ♂  có lông màu trắng  
D: dòng  mái ♀  có lông màu trắng  
Sau đây là sơ đồ giống để sản suất gà đẻ Gôn lai th ương phẩm trứng. 

 
 

 
  

Hãng Hypeco không bán gà dòng thuần và ta chỉ có thể nhập các dòng ông bà. Đây là 
đàn giống được chọn lọc trống mái lúc mới nở một ngày tuổi bằng tốc độ mọc lông nhanh 
hoặc chậm. Sau đây là đặc điểm mọc lông của từng dòng. 

Dòng ông bà ♂ A mọclông nhanh 
                     ♀ B mọc lông chậm. 
Khi cho lai ♂ A x ♀ B ông bà để có đời bố, con trống  AB sẽ có tốc độ mọc lông chậm. 
Dòng ông bà ♂ C mọc lông nhanh 
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                      ♀  D mọc lông chậm 
Khi cho lai lai ♂  C x ♀D để có đời mẹ, con mái CD sẽ tốc độ mọc  lông nhanh. 
Gà mái thương phẩm có màu nâu, 20 tuần tuổi có khối l ượng cơ thể là 1670 g. Sản lượng 

trứng 260-280 trứng/năm; khối l ượng trứng 55-65 g/quả; trứng có vỏ màu nâu, vỏ dày. Khi 
loại thải, gà mái nặng 2,1-2,3 kg. 

-  Gà Hai - sªch Brao (Hisex Brown) 
Là giống gà chuyên trứng màu nâu có nguồn gốc từ hãng Euribreed - Hà Lan 
Gà giống bố mẹ có khối lượng cơ thể đến 17 tuần 1400g; tỉ lệ nuôi sống 97%.L ượng thức 

ăn tiêu thụ từ 18-20 tuần 5,5kg/con. Tuổi đạt tỷ lệ đẻ 50% ở 152 ngày. Sản l ượng trứng đến 78 
tuần tuổi 315quả/mái; khối lượng trứng 63g. Lượng thức ăn tiêu thụ  từ 140 ngày tuổi là 
116g/con/ngày. Tiêu tốn thức ăn cho 1kg trứng là 2,36kg và cho 10 quả trứng là 1,49kg. Khối 
lượng cơ thể vào cuối thời kì đẻ là 2150g/mái. 

 Gà mái đẻ thương phẩm đạt tỷ lệ đẻ 5% ở 20 tuần tuổi, đỉnh cao tỷ lệ đẻ khoảng 92%. 
Thời gian đạt tỷ lệ đẻ cao trên 90% kéo dài khoảng 10 tuần. Khối l ượng trứng trong tuần đẻ 
đầu là 46 g và tăng dần cho đến khi kết thúc là 67g. Sẩn l ượng trứng đến 78 tuần tuổi là 307 
quả/mái. Tỉ lệ chết trong thời kỳ đẻ trứng là 5,8%. Khối l ượng gà mái khi kết thúc đẻ khoảng 
2,15kg/con. Lượng thức ăn tiêu thụ  đến hết 78 tuần tuổi là 47kg/con. 

- Gà Hai- lai Brao (Hyline Brown)  
Đã được Xí nghiệp gà giống trứng dòng thuần Ba Vì nhập năm 1995 từ Mỹ, đây là giống 

chuyên trứng cao sản, màu lông vàng xẫm, mào đơn, da vàng, trứng có vỏ màu nâu.  
Kết quả nuôi đàn bố mẹ tại Ba Vì cho biết: Khối l ượng cơ thể ở 9 tuần tuổi: 698 – 

752g/con (đạt 90 – 95% khối l ượng chuẩn); 18 tuần tuổi: 1505 – 1550g (đạt 96 – 99% 
khối lượng chuẩn); 38 tuần tuổi: 195 – 2012 g (92 – 93% khối l ượng chuẩn). Tuổi đẻ quả 
trứng đầu tiên: 116 ngày. Tuổi đạt tỷ  lệ đẻ 50% ở 144 ngày; Sản l ượng trứng  260 – 270 
quả/mái/năm. Khối lượng trứng ở 38 tuần là  62,0 – 62,5g. Tỉ lệ trứng có phôi từ  92,5 – 
95,8 %. Tỉ lệ nở so với trứng ấp đạt 81 – 84,8%. Tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng từ 1700 – 
1825 g (tiêu chuẩn là 1600g).  Tỉ lệ nuôi sống từ 1 – 18 tuần tuổi là 94,5 – 95,8%; 23 – 38 
tuần tuổi là 93,3 – 94.2%. Tỉ lệ loại thải trong giai đoạn đẻ trứng trung bình  là 1,1% tháng. 

Gà mái thương phẩm có khối lượng cơ thể ở 126 ngày tuổi là 1550 – 1580g. Sản l ượng 
trứng 12 tháng đẻ là 185 – 189 quả. Khối l ượng  trứng ở 38 tuần tuổi từ 62,4 – 63,12g. Tiêu 
tốn thức ăn cho 10 quả trứng từ 1428 – 1448g. Tỉ lệ nuôi sống từ 1 – 18 tuần tuổi là  95,6 – 
96,8%; 23 – 38 tuần  93,5 – 94,0% 

- Gà Ai Cập 
Đây là giống gà nuôi thả vườn của Ai Cập, đã được đưa vào Việt Nam từ tháng 4/1997. 
Gà Ai Cập có mào đơn dựng đứng, thân phủ lông màu đen đốm trắng. Thân hình nhỏ, da 

trắng, chân cao, màu chì. Nhìn chung gà Ai Cập lớn hơn gà Ri  một chút. Khi nuôi đến ba 
tháng rưỡi, gà trống nặng 1,3 – 1,5kg, gà mái nặng 1,0 – 1,1kg, đến bốn tháng r ưỡi gà trống 
nặng 1,7 – 1,8kg, gà mái nặng 1,3 – 1,4kg. 

Tuy là gà thả vườn, nhỏ nhưng năng suất trứng tương đối khá. Nuôi đẻ từ 22 – 64 tuần, 
gà mái cho 158 quả và tỉ lệ đẻ đạt 52,8% (Phùng Đức Tiến, 1999). Tỉ lệ nuôi sống đàn mái đạt 
91%. Gà mái bắt đầu đẻ trứng khoảng 140 ngày tuổi. Sau khoảng ba tuần, gà mái đã đạt tỉ lệ 
đẻ tới 50% trong đàn. Trứng có màu hồng nhạt và nhỏ. Khối l ượng trứng khoảng 35 – 45g, 
tương đương với trứng gà Ri của ta và được khách hàng ưa chuộng. 
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Trứng  giống cho tỉ lệ có phôi bình quân 95% và tỉ lệ nở 80 – 90%/số trứng có phôi. 
Kết quả nuôi tại hộ gia đình cho thấy ở các giai đoạn nuôi có tỉ lệ nuôi sống cao: gà con 

94%, gà dò 96% và gà sinh sản 91%. Khối l ượng cơ thể gà con 650g, gà dò 1350g, gà sinh sản 
142g. Năng suất trứng của mỗi mái trong một năm đẻ bình quân là 181 quả. Nếu nuôi con mái 
đến 61 tuần tuổi thì năng suất trứng từ 146 – 163 qủa. Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng từ 2,07 – 
2,27kg.  
b. Các giống gà hướng thịt 

- Gà R«t (Rhode Island) 
Gà có nguồn gốc từ Mỹ. Giống này ® ược tạo ra trên cơ sở lai giữa gà địa ph ương với gà 

Thượng Hải lông màu vàng nhạt, gà Mailaixia nâu đỏ. Gà lai lúc đầu có năng suất thấp, vì vậy 
người ta đã tiếp tục cho lai với gà Leghorn màu nâu đỏ. Đây là một giống kiêm dụng thịt 
trứng. Ngoại hình của giống cũng thể hiện khá rõ đặc điểm này. 

Gà Rôt có mình dài, ngực rộng, bụng nở. Chân chắc chắn và hơi choãi ra, có màu vàng. 
Đầu có mào thẳng, hình răng c ưa nhỏ hơn so với gà Leghorn. Tích to, màu đỏ thẫm. Lông dầy 
và có màu nâu đỏ. Đuôi có lông màu đen ánh xanh, phần cuối lông đuôi có màu đen. 

ở nước ta trước đây đã nhập gà Rôt, nuôi ở các hợp tác xã nông nghiệp từ những năm 
1960 – 1970 và có kết quả tốt. Gà Rôt cũng ® ược nhập vào nuôi tại Viên Chăn nuôi từ tr ước 
năm 1970. Chính đàn gà Rôt này ® ược dùng để lai tạo ra nhóm giống Rôt Ri ngày nay . 

Gà Rôt trưởng thành, con mái có khối lượng cơ thể gần 3kg, con trống 3,5kg. Sản l ượng 
trứng là 180quả/năm, khối l ượng 56 – 58g, có vỏ màu nâu nhạt. Gà mái đẻ khi 180 – 200 
ngày tuổi. 

 Nếu gà Rôt sử dụng để nuôi lấy thịt phải nuôi dài ngày hơn các loại gà chuyên thịt 
khác. Nuôi đến 4 tháng tuổi, gà mái nặng 1,2 – 1,5kg, con trống nặng 1,8 – 2kg; tiêu tốn 
2,8kg  - 30 kg thức ăn/1 kg thịt hơi; 2,5 – 2,8 kg thức ăn/ 10 trứng. 

 Vào giữa những năm 1980, gà Rôt đã ® ược nhập nội từ Cuba vào  nuôi tại Xí nghiệp gà 
Châu Thành, Nam Định, được chọn lọc và nuôi dưỡng tốt nên kết quả của đàn cũng cao hơn. 

Gà Rôt ít được sử dụng rộng rãi vì tính kiêm dụng. Tuy vậy, giống Rôt hay ® ược chọn lọc 
và sử dụng vào việc tạo ra các giống đẻ trứng nâu. Những dòng chọn lọc  theo h ướng này đều 
có khối lượng nhỏ hơn, ở 120 ngày tuổi, gà mái nặng 1,2 – 1,4kg, gà trống nặng 1,8  -2,0kg, 
sản lượng trứng có thể đạt được 220 – 250 quả/năm. Thành thục sinh dục ở 140 ngày tuổi. 
Trứng chọn vào ấp với tỉ lệ 92 – 95%, tỉ lệ có phôi 95%, tỉ lệ ấp nở/ số trứng ấp 80%. Tiêu 
tốn thức ăn/ 10 trứng, d ưới 2kg. 

Cũng có thể lai với gà Rôt trắng để có con lai phân biệt giới tính bằng màu sắc lông. ở 
con lai trống có màu lông trắng, con mái có màu lông nâu. 

- Gà Plymut Rèc (Plymouth Rock)  
Gà có nguồn gốc từ  Mỹ, được tạo ra từ trên 100 năm do lai giữa các giống gà Đominic, gà 

Lang san, gà Bram, gà Côchinchin và gà Iavan. Gà Plymut Rôc gọi tắt là Plymut, ® ược đưa vào 
nước ta đã từ lâu nhưng với số lượng ít. Đến năm 1974, chúng ta đã nhập với số l ượng lớn từ Cuba 
với 3 dòng gà thuần chủng là 488, 433 và 799, nuôi ở xí nghiệp Tam Đảo (Vĩnh Phú) theo ph ương 
thức nuôi chọn lọc theo gia đình và chúng đã mang tên mới là TĐ - 8, TĐ - 3 và TĐ - 9. 
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Sơ đồ tạo con thương phẩm từ 3 dòng ông bà: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Đặc điểm của dòng 488 
Dòng 488 có màu lông trắng, mào đơn, màu đỏ nhạt. Gà mái có mào bé, da vàng, thân 

tròn hình trụ; xương lưỡi hái to; dáng chậm chạp. Chân không có lông. Trứng có vỏ màu nâu 
hồng nhạt. Dòng 488 là dòng trống nên có ngoại hình cho thịt rõ, khả năng chịu nóng kém 
hơn dòng 433, nhưng khả năng phát triển cơ thể lớn hơn. Lúc tr ưởng thành, con trống nặng 
4,00 – 4,5 kg, con mái nặng 3,00  - 3,50 kg. 

Sản lượng trứng/mái trong một năm đẻ là 170 – 180 quả. Khối l ượng trứng 56 – 60g. Tỉ 
lệ trứng có phôi từ 90 – 95%. Tỉ lệ nuôi sống gà con mới nở đến tám tuần tuổi là 95%. Dòng 
488 có tỷ lệ đẻ trứng cao nhất lúc 30 – 33 tuần tuổi, tới 70 – 75%, tỉ lệ trứng chọn ấp tới 90 
– 95%. 

Đặc điểm của dòng 433 
Người ta dùng mái 433 (TĐ -3) để lai với gà trống dòng 488. Dòng này có màu lông 

trắng, ngoại hình thon nhẹ hơn dòng 488, nhất là con trống. Sản l ượng trứng cao hơn các dòng 
khác, chịu nóng tốt hơn. Các cá thể có ngoại hình t ương tự như dòng 488. 

Gà trưởng thành con trống nặng 3.900 – 4.100g, con mái nặng 2.900 – 3.200g. Dòng 
433 có năng suất trứng 180 – 190 quả/ năm, khối l ượng trứng 55 – 62g, tương tự dòng 488. 
Tỉ lệ trứng có phôi là 90 – 95%.  

Đặc điểm của dòng 799 
Dòng 799 (TĐ - 9) là dòng trống chuyên dụng, dùng để lai với gà mái 132 A (kết quả 

lai 2 dòng 488 x 433) tạo ra gà thịt 791. 
Dòng 799 thuộc giống gà Plymut Rôc vằn có lông vằn đen và trắng xen kẽ nhau, có bộ 

ngực nở nang, xương to và chắc chắn. Các vằn đen trắng ở gà trống t ương đương nhau nên 
màu lông hơi sáng, còn ở gà mái, tỉ lệ các vằn đen th ường gấp đôi vằn trắng nên màu lông sẫm 
hơn. Chi phí thức ăn thấp hơn hai dòng trên do gà sinh tr ưởng nhanh. Tỉ lệ nuôi sống của 
dòng 799 thấp hơn hai dòng trên khoảng 2%. Con lai 132 A cho sản l ượng trứng, tỉ lệ nở cao 
hơn cả hai dòng bố mẹ, khối l ượng gà lai nặng hơn 50 – 100g ở 56 ngày tuổi. Gà lai có sức 
sống và tỉ lệ nuôi sống cao. 

- Gà Cooc – nis trắng (Cornish)  
Gà Cooc – nis trắng có nguồn gốc từ giống gà chọi. Năm 1850, các nhà chọn giống 

người Anh đã cho pha máu gà chọi địa phương với gà chọi Malixia và các già chọi Azil để có 
giống gà mới mang tên Cooc – nis. Đây là  giống gà nặng cân chuyên dùng cho việc sản xuất 
thịt. Gà Cooc – nis được dùng làm dòng trống lai với các giống nặng cân trung bình sẽ cho 

♂ Dòng 488 – x – ♀ Dòng 433 
 

♂ Dòng 479 X –––– x  –––– 
♀ 132A 

791b
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hiệu quả kinh tế cao. Nước ta đã nhập gà Cooc – nit dòng K để khảo sát các công thức lai  
lấy thịt. 

Những năm đầu, giống này tuy cho nhiều thịt nh ưng sản lượng trứng, khối lượng trứng 
còn thấp, tỉ lệ nở kém, gà con mọc lông chậm. Sau này, ng ười ta tiếp tục lai tạo và chọn lọc để 
nâng cao khả năng sản xuất của chúng và đã đạt ® ược hiệu quả cao. 

Gà Cooc – nis trắng có đầu ngắn và rộng. Mào nụ hay xoăn, tích nhỏ. Mỏ ngắn chắc 
khoẻ. Cổ tương đối dài. Lông cổ ngắn, phân bố đến tận vai. Mình nhô ra phía tr ước, vai rộng, 
đùi dài, nở nang. Lông màu trắng ánh bạc, trứng màu nâu sáng. 

Sản lượng trứng 160 quả/mái/năm; khối l ượng 50 – 60 g/quả; tỷ lệ ấp nở 70%/ trứng ấp; 
chi phí 2,4 kg thức ăn/ kh thịt hơi. 

- Gà Hybr« (Hybro)  
 Bộ giống gà Hybrô được nhập vào nước ta từ Cu Ba năm 1985, với ba dòng thuần chủng, 

được nuôi tại xí nghiệp và T am Đảo. Đây là bộ giống của Hà Lan và đã ® ược nuôi phổ biến ở 
nhiều nước trên thế giới. Năm 1988,  bộ giống này đã ® ược giám định năng suất tại Italia và đã 
đạt được các chỉ tiêu: gà thịt  51 ngày tuổi có khối l ượng trung bình là 2.304g, thức ăn tiêu tốn 
cho một kg thịt tăng là 2.140g. Khả năng tăng trọng bình quân mỗi ngày là 45,2g. Tỉ lệ nuôi 
sống đạt 94%. 

Bộ giống Hybrô có bốn dòng thuần chủng. N ước ta chỉ nhập nội ba dòng là P 1, B7 và B1.  
Sau một thời gian nuôi thích nghi và chọn lọc, bộ giống ® ược mang tên mới là gà Hybro – HV 
– 85. Các dòng P1 được gọi là V1, B7 gọi là V3và B7 gọi là V5. Con lai thương phẩm  thịt của ba 
dòng trên gọi là V135. Công thức lai ở Việt Nam như sau: 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gà thương phẩm thịt V135  đã cho năng suất thịt cao hơn hẳn gà th ương phẩm thịt 791 của 

giống Plymut. Gà nuôi đến 56 ngày tuổi th ường đạt 2,0kg. Thức ăn tiêu tốn cho 1kg thịt hơi 
khoảng 2,2kg. Tỉ lệ nuôi sống đạt 96%. 

- GÀ BE 

♂ V1 ----x ----♀ V1 
 

V135 

Dòng trống Dòng trống 

♂ V3 ----x ----♀V5 

 

♂ V1–––––– x––––––♀ V35 
 

Đời ông bà 

Đời bố mẹ 

Gà thương phẩm  

(Gà thương phẩm thịt)  
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Gà giống BE là giống chuyên sản xuất thịt có năng suất cao. Đàn giống ® ược nhập vào nước ta 
từ năm 1993 từ Cuba, gồm bốn dòng thuần và ® ược nuôi và chọn lọc tại xí nghiệp Tam Đảo, Vĩnh 
Phú. Công thức lai để tạo ra th ương phẩm thịt BE88 như sau: 

 
 Gà bố mẹ dùng con trống BE 11 là con lai giữa hai dòng gà Cooc – nish, còn con mái 

BE43 là con lai giữa hai dòng gà Plymut. 
Gà dòng mẹ BE 43 cho đặc điểm di truyền liên kết giới tính, khi gà con mới nở, con trống 

mọc lông chậm, gà mái mọc lông nhanh. Do vậy, có thể phân biệt trống mái dễ dàng dựa trên  
tốc độ mọc lông. Toàn bộ  gà mái được giữ lại làm giống, còn gà trống loại bỏ để nuôi gà 
thương phẩm. Gà broiler nuôi 8 tuần tuổi đạt 2,2kg/con mái; 2,7 kg/con trống; tiêu tốn 2,16 kg 
thức ăn/kg tăng trọng. Tỷ lệ thân thịt 68,3%; tỷ lệ thịt ngực 14,3%; thịt đùi 23,9%. 

Một số chỉ tiêu kinh tế: 
Sản lượng trứng từ 23-64 tuần tuổi của gà mái BE 43 là 167-173 trứng, đẻ cao nhất lúc31-

38 tuần tuổi, đạt 71-74%; tỷ lệ ấp nở đạt 82%. 
Gà broiler 50 ngày tuổi nặng 2,55 kg, 56 ngày là 3,05 kg; tỷ lệ nuôi sống đạt 96%; tiêu 

tốn thức ăn 1,96 – 2,25 kg tuỳ thuộc vào tuổi xuất chuồng. 
- Gà L«man thịt (Lohmann meat)  
Giống gà Lôman thịt nhập từ Đức. Gà  giống hiện đang ® ược nuôi tại Xí nghiệp gà Tam 

Dương, Vĩnh Phú, là giống chuyên dụng để sản xuất ra gà broiler. Gà th ương phẩm có lông 
màu trắng, chân và mỏ vàng, chóng lớn. ở nước ta nuôi đến chín tuần tuổi, nặng khoảng 3kg. 
Có thể bán thịt khi gà nặng khoảng 2,2 – 2,5kg lúc 7 – 8 tuần tuổi. Tiêu tốn thức ăn/1kg thịt 
hơi khoảng 1,9 – 2,0kg. 

Theo tiêu chuẩn của hãng Lohman Tierzucht tỷ lệ nuôi sống trong thời kỳ sinh tr ưởng 94 
– 96%; thời kỳ đẻ trứng 90 – 95. Tính theo số  gà đầu kỳ, sản l ượng trứng trong 36 tuần  đẻ 
160 – 170 quả/mái và trong 40 tuần đẻ 173 – 183 quả/mái. Sản l ượng trứng giống trong 36 
tuần đẻ 150-160 quả/mái; trong 40 tuần đẻ 165-175 quả/mái.Tỉ lệ ấp nở bình quân trong 36 
tuần đẻ 84-86%; trong 40 tuần đẻ 83-85%. Số gà con loại 1trong 36 tuần đẻ 129 – 
138con/mái; trong 40 tuần đẻ 139 – 148 con/mái. Tiêu tốn thức ăn bình quân  (gồm cả thời kỳ 
bị bậu bị và cả trống ) cho 1 quả trứng 315 – 330g; cho 1 gà con loại 1 390 – 410g. Khối l ượng cơ 
thể bình quân của gà mái  ở  26 tuần tuổi 2,25-2,75kg; ở 66 tuần tuổi 3,30-3,50kg. 

Gà broiler 49 ngày tuổi nặng 2,2 kg; tỷ lệ thân thịt 78%, tỷ lệ thịt l ườn 21%; đùi 23%; 
tiêu tốn 2,0 kg thức ăn cho 1kg tăng khối l ượng. 

- Gà Ross - 208 
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Đây là gống gà chuyên thịt. Năm 1992, Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ Ph ương 
thuộc viện chăn nuôi quốc gia nhập  2520 quả trứng giống gồm hai dòng trống mái từ  
Hunggary. Đàn giống nuôi đến thế hệ thứ hai và ba thì ổn định hơn nhờ chăm sóc tốt và chọn 
lọc chặt chẽ, hệ số biến dị giảm dần qua các thế hệ. Tỉ lệ nuôi sống cao đến 96 – 98%, ngay 
cả lúc thời tiết nóng ẩm ở nước ta. 

Kết quả nghiên cứu chọn lọc nâng cao 2 dòng gà này ở  thế hệ thứ hai cho thấy: 
- Hai dòng gà Ross – 208 có khả năng sinh tr ưởng tốt ở các giai đoạn nuôi khác nhau, 

gà con nuôi sống 95%. 
- Gà dòng trống có con mái cho sản l ượng 106 quả trong chín tháng đẻ. Tỉ lệ đẻ bình 

quân là 39%. Thức ăn/ 10 trứng là 4,4kg. Tỉ lệ nuôi sống dòng trống đến 9 tháng đẻ chỉ còn 
90%. 

- Gà dòng mái có con mái cho sản lượng trứng 151quả trong 9 tháng đẻ. Tỉ lệ đẻ bình 
quân là 54,8%. Thức ăn/10 trứng là 3,2kg. Tỉ lệ nuôi sống dòng mái đến 9 tháng  đẻ là 93%. 

Một đặc điểm chung là khi đàn giống vào thời kỳ nắng nóng thì gặp khó khăn  hơn,  tỉ lệ 
đẻ giảm, số gà mái đẻ chết vào thời kỳ này cũng cao ở cả dòng trống. Khối l ượng  trứng của 
hai dòng từ 52 – 57g (ở tuần tuổi 27 – 42); tỉ lệ trứng có phôi 90%; tỉ lệ gà loại  I là 70 – 
72%  trên tổng số trứng ấp. 

Khi cho lai hai dòng để sản  xuất gà thịt th ương phẩm thì các tỉ lệ này cao hơn. Tỉ lệ có 
phôi 95%;  tỉ lệ nở 80%. Gà thịt thương phẩm  nuôi vào mùa nóng chậm lớn hơn gà nuôi vào 
mùa mát và có khối lượng cơ thể ở 56 ngày thấp hơn 8 – 10% 

Khối lượng cơ thể lúc tám tuần: con trống 2,7kg, con mái 2,2kg, tỷ lệ thịt l ườn là 16-
17%, thịt đùi là 15 – 16%, chất lượng thịt tốt nên được thị trường chấp nhận. 

-  Gà AA (Arbor Acsres) 
Đây là giống gà cao sản, có nguồn gốc từ Mỹ, nhập vào n ước ta qua Malayxia, Thái 

Lan…Đặc điểm là lông màu trắng tuyền, vỏ trứng màu nâu, mào đơn. 
Năng suất của đàn bố mẹ: khối l ượng lúc 20 tuần tuổi là 2,8 -3,0 kg/con trống; 2,0 – 2,2 

kg/con mái. Năng suất trứng đén 66 tuần tuổi là 191 trứng/mái, tuổi đẻ 5% là 25 tuần, đẻ đỉnh 
cao (85 – 86%) lúc 31 – 34 tuần tuổi, gà broiler 1 ngày tuổi/mái đầu kỳ là 155 con. Gà 
broiler 49 ngày tuổi nặng 2,2-2,5 kg; tiêu tốn 2,1-2,2 kg/kg tăng trọng. 
c. Gà thả vườn (lông màu) 

-  Gà Tam Hoàng 
Có nguồn gốc từ Trung Quốc và đã ® ược nuôi nhiều ở các vùng Quảng Đông, Quảng Tây. 

Gà Tam Hoàng có nhiều dòng khác nhau nhưng sự khác nhau không lớn lắm. 
Ban đầu,  giống gà địa ph ương  được xuất qua cửa khẩu Thạch Kỳ nên ® ược gọi là gà 

Thạch Kỳ. Gà  Thạch Kỳ thuần có khả năng sinh tr ưởng và đẻ trứng không cao, tầm vóc nhỏ, 
vì vậy, vào cuối những năm 1970, ở Hồng Kông ng ười ta đã lai gà Thạch Kỳ với giống và 
Kabia (Kabir) của Israel để tạo ra con lai, gà này lại  trở về Công ty Trung Sơn của Trung 
Quốc và đã được chọn lọc qua nhiều thế hệ để hình thành ra  các dòng gà có những điểm khác 
nhau và gọi chung là giống gà Tam Hoàng. 

 Giống Tam Hoàng 822 đã được nhập vào Việt Nam từ năm 1993 và đựơc nuôi ở Viện 
Chăn nuôi quốc gia, đến năm 1995, lại tiếp tục nhập thêm dòng gà T am Hoàng Jiangcun vàng 
từ Hồng Kông. Cả hai dòng gà này đều cho chất l ượng trứng, thịt tốt, năng suất cao hơn giống 
gà nội. 
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Đặc điểm: 
 Dòng 822 có màu lông kh  ̧thuần nhất, màu vàng rơm, chân vàng, da vàng. Con trống to, mào đơn 

và  chân thấp hơn gà Tầu vàng của Việt Nam, thân bầu bĩnh hơn dòng Jiangcun vàng, chúng có khả 
năng xuất thịt tốt hơn so với dòng T am Hoàng khác, tỉ lệ thịt đùi và l ườn khá  cao, đạt tới 58% 
so với thân thịt. Thịt thơm ngon và có chất lượng  cao. 

Gà Jiangcun vàng nhỏ hơn các dòng Tam Hoàng khác nhưng có phẩm chất thịt tốt, thơm 
ngon và tỉ lệ các phần thịt như lườn, đùi  đạt yêu cầu, đẻ tốt hơn Tam Hoàng 822 

Gà Lương Phượng (hay Hoa Lương Phượng) có màu lông giống gà Ma Hoàng nh ưng 
năng suất thịt và trứng cao hơn gà Ma Hoàng, có màu lông vàng sẫm, xen kẽ có nhiều sọc đen 
ở vùng cổ, đuôi. Chúng có nh ược điểm là tỉ lệ phần thịt có giá trị thấp hơn, vì vậy thị tr ường 
Hồng Kông không ưa chuộng gà Lương Phượng bằng gà Jiangcun, nh ưng chúng sản xuất 
trứng tốt. 

Gà Tam Hoàng được chọn lọc và nhân giống chủ yếu ở vùng Quảng Đông, còn gà L ương 
Phượng được nuôi và nhân giống ở Vùng Quảng Tây. 

 Dòng Tam Hoàng 822  
Năm 1997,  gà Tam Hoàng 822 ông bà lần đầu tiên đã ® ược nhập từ Công ty phát triển 

gia cầm quốc doanh Bạch Vân, Quảng Châu, Trung Quốc, nuôi tại Xí nghiệp gà L ương Mỹ, 
gồm bốn dòng A,B,C,D. Sau đây là công thức lai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Đặc điểm về màu sắc lông của từng dòng 
Dòng mái A. Lông toàn thân màu vàng, lông cổ c ườm điểm nhiều lông đen, cánh và 

đuôi có lông màu đen. 
Dòng trống B. Lông toàn thân màu vàng tía đậm. Mào răng c ưa. Mỏ vàng, chân vàng. Cánh và 

đuôi có màu lông đen ngà. Mào đơn đỏ t ươi . Mỏ vàng, chân vàng, da vàng. Đuôi có lông màu đen. 
Dòng trống D. Lông toàn thân màu vàng nhạt, gốc lông màu trắng ngà. Mào đơn đỏ 

tươi. Mỏ vàng, chân vàng, da vàng. Lông cổ có màu vàng ánh c ườm. Đuôi có lông màu đen. 
Khả năng sinh trưởng 
Nuôi đến 20 tuần tuổi, khối l ượng cơ thể của từng dòng nh ­ sau: 
Dòng ông bà: Mái A có khối lượng trung bình là  1890g 
   Trống B có khối lượng trung bình là   2490g 
   Mái C có khối lượng  trung bình là  1970g 
   Trống D có khối lượng trung bình là  2550g 
Dòng bố mẹ: mái BA có khối lượng trung bình là  1900g 

♂ D     X      ♀ C 
 

DCBA 

♂ B      X       ♀A 
 

♂ D–––––– X––––––♀ BA 
 

Đời ông bà 

Đời bố mẹ 

Gà thương phẩm  
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   Trống DC có khối lượng trung bình là 2510g 
Tỉ lệ nuôi sống đến 20 tuần tuổi, các dòng ông bà đều đạt từ  90 – 95%; dòng bố mẹ đạt từ 95 

– 97%. Thời kỳ đẻ trứng, các dòng ông bà và bố mẹ t ương đương nhau, tỉ lệ sống đạt từ 98 – 92%. 
Sản lượng trứng đến 68 tuần tuổi bình quân là 142 quả/mái. Tỉ lệ đẻ bình quân là 44,8%; 

tiêu tốn thức ăn để sản xuất 10 quả trứng là 3,27kg. Tỉ lệ có phôi của trứng ấp là 94,7%.  Tỉ lệ 
nở trên số trứng có phôi là  83,4%; tỷ lệ nở trên số trứng ấp là 79,0%. 

Gà thịt dòng T am Hoàng 882 giết thịt có hiệu quả nhất từ 11 – 13 tuần tuổi, khi khối 
lượng đạt từ 1650k – 1920g; tiêu tốn thức ăn/ 1 kg tăng trọng là 3,1 – 3,2kg. Tỉ lệ thịt l ườn 
và thịt  đùi của gà Tam Hoàng 882 là 58% 

 Dòng Lương Phượng 
Gà được nhập vào nước ta năm 1998, nuôi tại trại gà Liên Ninh, Trung tâm nghiên cứu gia cầm 

Vạn Phúc, gồm 1900 con. Kết quả  theo dõi hai đời nh ­ sau: 
Đặc điểm về màu sắc lông ở gà 20 tuần tuổi  đời 1: lông màu vàng rơm 32%, còn lại là 

mầu sọc đưa, đốm hoa đen, đốm hoa là 68%; đời 2:  lông mầu vàng  rơm  25%, còn lại các mầu nh ­ 
trên là 75%  

 Tỉ lệ nuôi sống: giai đoạn gà con, gà dò và gà đẻ đều đạt trên 97%, gà có sức đề kháng 
cao. 

 Khả năng sinh trưởng và phát triển:  khối lượng mới nở là 34,5g, tương đương với gà Tam 
Hoàng 882 và cao hơn gà Ri (29,7g). Đến 5 tuần tuổi, khối l ượng trung bình trống m i̧ là 627g. Đến 
20 tuần tuổi, khối lượng trung bình gà trống đạt 2639 g và gà mái đạt 2035g. 

 Khả năng sản xuất trứng đời 1:  đến 64 tuần tuổi, mỗi mái đẻ ® ược 165 quả, đời 2 là 
171quả. Tỷ lệ đẻ bình quân của đời I là 54%, đời II là 58%. Gà đời I đẻ cao nhất là 75% lúc 
27 tuần tuổi, đời II là 71% lúc 29 tuần tuổi (nh ưng đời II có thời gian khai thác dài hơn nên 
sản lượng trứng không kém đời I). Khối l ượng trứng 52 – 55 g/quả. Tỷ lệ trứng có phôi là 95 
– 96%; tiêu tốn thức ăn/10 trứng, giai đoạn từ 23 – 38 tuần tuổi là 2,3 – 2,5kg; nếu tính 
trên 10 tháng đẻ là 2,5-2,6 kg, thấp hơn gà Tam Hoàng 882 và gà Ri. 

Có thể khẳng định, dòng L ương Phượng phù hợp với điều kiện chăn nuôi và thị hiếu 
người tiêu dùng nước ta nên phát triển rất nhanh, số l ượng gà đã lên đến hàng triệu con và 
được chăn nuôi ở khắp các vùng trong n ước. 

 Gà Jiangcun vàng  
Đặc điểm ngoại hình: gà trưởng thành có lông vàng sáng, bóng; mào đơn, cứng, màu đỏ 

tươi. Da vàng, chân vàng, cao vừa phải, gà có tầm vóc nhỏ, thanh hơn dòng 882. 
Tỷ lệ nuôi sống: từ 0- 6 tháng tuổi là 95%; giai đoạn gà dò, hậu bị là 96%; gà có sức 

kháng bệnh tốt và thích nghi với điều kiện chăn thả trong nông hộ. 
Khả năng sinh trưởng: lúc 6 tuần tuổi, gà mái nặng 495 – 635 g; gà trống nặng 567 – 

758g, tuỳ thế hệ. Lúc 19 tuần tuổi, gà mái nặng 1,5 -1,7kg; gà trống nặng 2,1 – 2,3kg. Nhìn 
chung gà Jiangcun nhẹ cân hơn gà 882. 

Khả năng đẻ trứng: tuổi đẻ trứng đầu là 140 – 145 ngày, khi gà mái nặng 1,7 kg;  
Tỷ lệ đẻ bình quân là 48%; sản lượng trứng đến 68 tuần tuổi là 158 quả/mái; tiêu tốn 2,9 

kg thức ăn/10 trứng; tỷ lệ trứng có phôi là 96%/trứng ấp; tỷ lệ nở/ trứng ấp là 80%. Số gà 
con/mái là121con, cao hơn dòng 882. 

Khả năng cho thịt :gà broiler nuôi 13 tuần tuổi nặng 1,8 kg; tiêu tốn3,3 kg thức ăn/kg tăng 
trọng (trong cùng điều kiện, gà dòng 882 nặng 1,9 kg, tốn 3,2 kg thức ăn). Gà giết thịt tốt khi 
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11-13 tuần tuổi với khối lượng trên 1,6 kg. Tỷ lệ thịt đùi, l ườn/ thân thịt là 47%, thấp hơn gà 
882. 

- Gà Kabia (Kabir)  
Giống gà Kabia có lông màu đỏ, mỏ vàng, da vàng và cho thịt ngon … là giống gà thả 

vườn. Nước ta đã nhập gà giống bố mẹ, nuôi tại Xí nghiệp gà Châu Thành, Nam Định. 
Gà Kabia có tỷ lệ nuôi sống cao, ít bệnh tật, qua giai đoạn gà úm khoảng 4 tuần, có thể 

chuyển ra nuôi ngoài vườn. Gà không đòi hỏi thức ăn có nồng độ dinh d ưỡng cao. Đây là 
giống gà tính kiêm dụng, khả năng sản xuất trứng t ương đối khá, gà cho thịt nhiều hơn gà Ri, 
nặng khoảng 2kg ở 10 tuần tuổi. 

Gà Kabia có nhiều dòng khác nhau. Từ những năm 1950 ng ười ta tạo ra dòng K400 từ dòng 
Cooc – nis màu đỏ, mỗi m i̧ đẻ khoảng 140 – 145 trứng. Đến năm 1970, tạo ra dòng K900 từ 
giống gà Rock màu trắng, cho sản l ượng trứng khá hơn, khoảng 165 – 175 quả/mái. Cũng năm 
đó, tạo ra dòng K2700, có chấm đen ở lông cổ, có gen mọc lông nhanh và cho sản l ượng trứng 
tương tự như K900. Đến năm 1989, dòng K100 ® ược tạo ra từ giống gà Tam Hoàng, có gen mọc 
lông chậm, lông màu vàng có chấm đen, sức sống tốt nh ưng sản lượng trứng thấp hơn dòng K400. 

Những dòng kể trên đều là các dòng mái. Th ường người ta nuôi gà Kabia để lấy thịt. Gà 
thương phẩm nuôi thả vườn dài ngày có chất lượng thịt chắc hơn và ít mỡ. Bình th ường có thể 
nuôi đến 80 – 100 ngày mới bán. Gà có thể bán ® ược giá cao hơn nếu đảm bảo đựơc nuôi 
theo yêu cầu chất lượng gà thịt sạch của Châu Âu: không có bệnh, ® ược nuôi bằng thức ăn tinh 
bột và không có protein động vật, thức ăn bổ sung hoá học, kháng sinh  và thuốc trừ sâu … 

Tháng 12/1998, xí nghiệp gà Châu Thành nhập bổ sung gà Kabia từ hãng Kabir chicks – 
Israel. Gà thương phẩm có lông màu nên phù hợp hơn với thị tr ường trong nước. Công thức tạo 
con thương phẩm như sau (theo tên mới). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Đặc điểm ngoại hình 
- Gà dòng bố có lông  đỏ, mọc lông nhanh 
- Gà dòng mẹ mọc lông màu nâu đỏ, mọc lông chậm. 
Tỉ lệ nuôi sống của gà Kabia CT – 3 
- Giai đoạn 1 – 42 ngày tuổi 97,1 – 98,6%  
- Giai đoạn 43 – 140 ngày tuổi 98,2 – 98,9% 
- Giai đoạn gà đẻ (21-6 tuần) 98,5 -99,1 % 
Khối lượng  cơ thể đạt được tương tự như chỉ tiêu của hãng, cụ thể: 
      Ngày tuổi                            Gà trống                          Gà Mái 
 42 ngày tuổi (g)    1025     854 
140 ngày tuổi (g)              2450               1995 
25 tuần tuổi (g)   2950     2450 

CT – 13 
(Kabir label) 

♂ TC - 1–––––– x––––––♀ TC - 3 
 

Đời bố mẹ 



 65 

30 tuần tuổi (g)   3200     2750 
Tiêu tốn thức ăn 
Giai đoạn hậu bị, gà trống là 9,45kg, gà mái 8,15kg. 
Khả năng sinh sản 
- Gà mái CT – 3 bắt đầu đẻ ở 158 ngày tuổi (giữa tuần 23) 
- Tỉ lệ đẻ đạt 50% ở 193 ngày tuổi (đầu tuần 28) 
- Tỉ lệ đẻ đạt đỉnh cao  là 80,5% và lúc 225 ngày tuổi (đầu tuần 33) 
Khả năng sản xuất trứng 
Nhìn chung, gà Kabia CT – 3 có năng suất cao. Tỉ lệ đẻ ở mức 70 – 80% liên tục trong 4 

tháng. Tính đến 60 tuần tuổi, tức là 35 tuần, đẻ tỉ lệ bình quân đạt 64% 
Sản lượng trứng của một con mái đến 60 tuần tuổi  đạt157 quả (chỉ tiêu của hãng là 165 

quả) 
- Tỉ lệ trứng có phôi là 96 – 98% 
- Tỉ lệ nở là 89,6% 
Gà con nở ra có chân vàng, màu đặc tr ưng của gà CT –  3 và hoàn toàn không có lông 

màu trắng hoặc sọc đen ở lưng. 
 - Gà ISA – JA 57 
Đây là giống gà thịt lông màu, đàn ông bà gồm sáu dòng của hãng Hubbard – ISA của 

Pháp, nhập về từ tháng 4/1999, nuôi tại xí nghiệp gà giống Hoà Bình., gồm các dòng: 
S44A(♂) S44B(♀) S77A (♂) S77B (♀) JA55 (♂) JA77 (♀) công thức lai như sau: 
 
Đàn ông bà  
 
 
 
Đàn bố mẹ 
 

 
 
 
 
 
 
Cả hai loại gà thương phẩm S 457 và S757 đều có lông màu nâu nhạt, mào đơn, mỏ và 

chân vàng. Gà S457 có khối l ượng cơ thể lúc 70 ngày tuổi là 2303 – 2376 g (tiêu chuản là 
2325g) gà S757 là 2018 – 2179g (tiêu chuẩn 2035g); tỉ lệ nuôi sống trên 95% và tiêu tốn 
thức ăn /1kg thể trọng là 2,48 – 2,62kg (tiêu chuẩn của hãng 2,43 – 2,50kg) 

Tỉ lệ thân thịt 78,24 – 78,79%. Tỉ lệ thịt ngực của con S457 là 18,02% S757 là 18,76%. 
Tỉ lệ thịt đùi tương ứng là 20,27% và 20,81% 

- Gà Sac sô (Sasso)  
Giống gà Sasso có màu lông nâu đỏ, chân và mỏ có màu vàng, da vàng, thịt ngon, ® ược 

ưu chuộng. Đây là giống gà ® ược nhập từ Pháp, thích nghi với ph ương thức chăn nuôi bán 
công nghiệp hay nuôi thả vườn, gồm nhiều dòng khác nhau. 

+ Dòng SA31 

S44S    x    S44B S44S    x    S44B S44S    x    S44B 

S44S ——  x  —— S44B ———      x ——     S77 

S 457 
Nuôi nhốt 

S757 
  Nuôi bán chăn thả  
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Đây là dòng mái để sản xuất gà thịt, có sức sống tốt, phù hợp với khí hậu n ước ta. Khi kết 
thúc giai đoạn hậu bị, có khối l ượng khoảng 2kg, kết thúc giai đoan khai thác trứng, gà nặng 
khoảng 3kg. 

Sản lượng trứng của 1 con mái 160 – 170 quả. Tỉ lệ trứng ấp 92%. Tỉ lệ ấp nở khoảng 80 
– 82%/ trứng có phôi. Tỉ lệ nuôi sống gà con 95 – 97%. Tỉ lệ hao hụt gà mái đẻ 7 – 10%. 

Đàn gà thương phẩm 10 tuần tuổi có khối l ượng 2,2 – 2,4kg. Tiêu tốn thức ăn/ kg thịt 
hơi khoảng 2,4 – 2,5kg. 

+ Dòng SA51 
Đây là dòng gà nhẹ cân  hơn dòng SA31; gà hậu bị nặng 1,4 kg. Đến kết thúc giai đoạn 

đẻ trứng, gà chỉ nặng 2,2kg. Năng suất trứng của dòng này cao hơn dòng SA31và đạt 185 – 
190 quả. Tỉ lệ lấy trứng ấp 92-94%, tỉ lệ ấp nở /trứng có phôi 85%. Tỉ lệ nuôi sống gà con 95 
– 97%. Tỉ lệ hao hụt gà mái 6 – 8 %. 

Gà thương phẩm phải nuôi dài ngày, đến 11 tuần tuổi mới chỉ nặng khoảng 1,6kg, nếu 
nuôi đến 100 ngày gà nặng khoảng 2,1 – 2,2kg, tiêu tốn thức ăn cao, khoảng 3,5kg/1kg thịt. 
2.2. các giống vịt 
 2.2.1. Các giống vịt nội 
a. Vịt cỏ 

Vịt Cỏ chiếm một tỉ trọng cao trong tổng đàn vịt của cả n ước, phân bố rộng rãi, nh ưng tập 
trung nhiều nhất vẫn là vùng đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long …  

 Đặc điểm ngoại hình 
Vịt cỏ có đầu nhỏ, thanh tú, trán không dốc quá. Mỏ bẹt và dài, màu vàng da cam, con 

đực màu xanh lá cây nhạt. Mắt to và sáng. Cổ dài và thanh. Con đực cổ có lông màu xanh 
biếc, một số con đực có vòng lông trắng ở cổ, cánh dài và rộng vừa phải.  

Thân mình thon dài. Ngực hơi lép, con mái có bụng sâu, đuôi hơi cúp và cong về phía 
sau, ở con đực đuôi có lông cong về phía tr ước (lông móc), thường từ 1-3 cái.  

Chân vịt Cỏ hơi dài so với thân và th ường có màu vàng, một số con pha màu nâu 
hoặc đốm nâu, đen từ cổ chân đến ngón chân và màng bơi. Vịt Cỏ có dáng đi nhanh 
nhẹn, hơi lúc lắc sang hai bên nh ưng không nặng nề.  

Vịt Cỏ có lông không thuần nhất, một số lớn vịt có màu nâu xen lẫn màu nhạt gọi vịt “cà 
cuống”; một số lông màu trắng đục hoặc trắng pha đen, xám. Do màu lông không thuần  nhất 
nên ở miền nam vịt Cỏ được người nuôi chia làm nhiều loại khác nhau: loại có màu lông trắng 
tuyền được gọi là vịt Tầu Cò; lông trắng pha màu đen hay xám gọi là vịt Tầu Nổ (hay vịt 
Huế); vịt có lông xám có vằn như cà cuống gọi là vịt Tầu Rằn: lông xám có khoang trắng gọi 
là vịt Tầu Phèn.  

Trứng vịt Cỏ tương đối tốt, khối lượng trung bình 61,7 g; có vỏ màu trắng đục, đôi khi có  
màu xanh nhạt gọi là trứng “cà cuống”; vịt Cỏ đẻ từ 130 -160 trứng, ở những vùng có điều 
kiện đồng bãi tốt, vịt đẻ tới 170-190 quả/năm (8-12kg trứng/năm).  

Vịt Cỏ có khối lượng thấp, tỉ lệ thân thịt khoảng 50%, tỉ lệ x ương 15-16% ở vịt đã 
chéo cánh. Do vịt đẻ nhiều trứng, ấp nở cao nên ng ười nuôi vẫn nuôi vịt cỏ để bán thịt 
vào đúng mùa vụ gặt lúa hoặc dùng vịt Cỏ làm vịt mái nền cho lai  với các giống nặng 
cân như Bầu, Bắc kinh…để phát huy ưu thế lai và có thể nâng cao khối l ượng vịt thịt 
thương phẩm.  
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Vịt Cỏ không có khả năng tích luỹ mỡ nhiều, khó béo nên ng ười ta không vỗ béo, 
ngoài ra, do vịt nhút nhát, hiếu động, thực quản mỏng khi nhồi béo dễ vỡ, vì thế không  
nhồi béo và vỗ béo vịt cỏ.  
b.  Vịt Kỳ lừa 

Vịt Kỳ Lừa là giống vịt kiêm dụng và có năng suất trung bình, có nguồn gốc ở vùng 
Kỳ Lừa, Lạng sơn. Trước đây, tại Kỳ Lừa có nhiều lò ấp trứng thủ công để nhân giống ra 
nhiều vùng xung quanh nh ­ Cao Bằng, Quảng Ninh… và bị lai tạp nhiều, đến nay số 
lượng vịt thuần chủng còn lại không còn nhiều.  

Vịt Kỳ Lừa có đầu hơi to, trán hơi dốc hơn so với vịt Cỏ. Mỏ có màu xám hoặc 
vàng, con đực có mỏ màu xanh nhạt hoặc xám đen. Mắt sáng và lanh lợi. Cổ vịt Kỳ Lừa 
ngắn, ở con đực có màu lông xanh biếc, một số con có lông xanh xẫm óng ánh.  

Thân mình hơi rộng, không dài nên trông thân hình hơi ngắn. Cánh ngắn vừa phải. 
Ngực khá sâu, bụng sâu và rộng vừa phải. Chân vịt ngắn, có màu xám hoặc vàng, một số 
có đốm nâu, đen.  

Màu sắc lông của vịt Kỳ Lừa không thuần nhất, đa số vịt có lông màu nâu thẫm hoặc 
xám nhạt, một số con lông đen tuyền hoặc trắng xỉn, một số con loang trắng đen hoặc 
trắng nâu.  

Vịt Kỳ Lừa có dáng đi lúc lắc sang hai bên, thân mình hơi dốc so với mặt đất.  
Vịt nuôi đến 60-70 ngày nặng 1,3 – 1,5kg, đến 85-90 ngày nặng 1,6-1,8kg. Vịt Kỳ 

Lừa thường được bán thịt vào thời điểm này, tỉ lệ thân thịt so với khối l ượng sống đạt 
trên 50%.  

Sản lượng trứng 110-120quả/năm, khối l ượng là 65-75g/quả. Sau hai năm tuổi, con 
mái nặng 2,2 – 2,5kg, con đực 2,8-3,0kg. Chất l ượng thịt vịt Kỳ lừa rất thơm ngon, cao 
hơn rất nhiều so với vịt cỏ. 
c. Vịt Bầu bến 

Vịt Bầu  có nguồn gốc ở vùng Chợ Bến tỉnh Hoà Bình, vì vậy nhiều ng ười còn gọi là vịt 
Bầu Bến. Vịt Bầu nuôi nhiều ở vùng đồng bằng trồng lúa ở cả hai miền Bắc, Nam. Những 
năm gần đây, do vịêc nhập nội các giống nặng cân ở n ước ngoài nên số lượng vịt Bầu 
giảm sút nhiều.  

Vịt bầu đầu hơi to, mỏ màu vàng, con đực có màu xanh lá cây nhạt. Mắt sáng, cổ dài 
trung bình. Màu lông không thuần nhất, đa số có màu lông nâu, viền lông màu xẫm hơn 
nên thường gọi là vịt “cà cuống”. Một số con có lông loang trắng hoặc đen, xám, một số 
rất ít có màu đen hay trắng. Con đực cổ có lông màu xanh biếc, một số có thêm vòng 
lông trắng.  

Thân mình dài và rộng, không dốc nh ­ những giống vịt nội khác. Bụng sâu và rộng. 
Chân cao vừa phải, có màu vàng, một số con có đốm nâu, đen.  

Vịt Bầu có dáng đi nặng nề và lúc lắc sang hai bên.  
Vịt Bầu là giống chuyên sản xuất thịt; lớn nhanh hơn vịt Cỏ và vịt Kỳ Lừa. Khối l ượng 

vịt mới nở 43-45g, 30 ngày sau nặng khoảng 450g, 60 ngày nặng 1.300 – 1.600g; 60 
ngày tuổi  nặng 1,4-1,8kg, 75 ngày tuổi  nặng 1,8-2,0 kg, 85-90 ngày, nặng 2,2-2,4kg. Tỉ lệ 
thịt so với khối lượng sống đạt trên 50%, tỉ lệ x ương khoảng 15%. Tỷ lệ phần ăn ® ược 
64-66%. Vịt Bầu nuôi thịt có thể ® ưa vào chế biến xuất khẩu (làm vịt sấy , ướp đông hoặc 
làm đồ hộp).  
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Vịt Bầu có thể vỗ béo và nhồi béo, vịt nhồi lên cân nhanh và không bị vỡ điều.  
Sản lượng trứng bình quân của một mái từ 90-110 quả/năm. Nếu nuôi tốt có đàn cho 

sản lượng 120-135 quả/năm; khối l ượng trứng bình quân từ 75-85g, vỏ trứng có màu 
trắng đục, đôi khi có màu xanh nhạt gọi là trứng “cà cuống”.  
2.3.2. Những giống vịt nhập nội  
a. Vịt Chạy ấn Độ (Coureur Indien)  

Là giống vịt ở miền đông ấn Độ, nhập sang Anh năm 1850, tại đó được  cải tạo theo 
hướng chăn nuôi công nghiệp. Vịt có hình cái chai dựng đứng, chạy rất nhanh, linh hoạt, khả 
năng chạy đồng tốt, có thể nuôi tốt trên bãi. Màu lông trắng ngà hoặc màu da bò với ánh vàng. 
Bộ lông phát triển, ôm sát vào thân. Vịt chạy ấn Độ đẻ sớm và năng suất trứng cao 180 – 200 
trứng / năm, trứng thơm ngon. Khối l ượng vịt trưởng thành 1,7 - 1, 8kg. Giống vịt này đóng 
vai trò quan trọng trong việc tạo ra giống  vịt siêu trứng hiện nay. 
b. Vịt Kaki Camben (Kaki Campbell)  

Giống vịt này đựơc tạo từ nước Anh vào năm 1900, mang tên người phụ nữ đã lai tạo ra 
nó là bà Campbell.  

Đây là kết quả của phương pháp lai tạo nhiều lần để tạo ra một giống vịt h ướng trứng có 
năng suất cao. Người ta đã dùng vịt đực giống Rouen Clair cho cho phối với Cocureur Indien. 
ở những thế hệ sau, bổ sung thêm máu vịt cổ xanh để nâng cao tính chịu đựng và để có 
phẩm chất thịt ngon hơn. Cuối cùng đã tạo ra ® ược giống Kaki Camben. Sau đó, giống này 
được chọn lọc và cải lương ở Hà Lan.  

Toàn thân có lông màu hạt đẻ, màu nâu vàng như màu kaki, đuôi cánh có màu nâu thẫm,  
con đực có những vằn ngang, màu chì xám ở trên đầu, cổ cánh và đuôi. Vịt Kaki có đầu nhỏ 
vừa phải, mỏ con đực có màu xanh lá cây sẫm. Con cái có mỏ màu xám đen. Vịt Kaki có mắt 
màu đen, tinh nhanh. Cổ dài trung bình. Thân mình có cấu trúc hơi dài nh ưng vững chắc. 
Ngực rộng và sâu. Bụng mập tròn không xệ. Chân cao vừa phải, khỏe và có màu vàng da cam 
sẫm. Dáng đi của vịt Kaki nhanh nhẹn, thân hình có xu h ướng gần như nằm ngang so với mặt 
đất.  

Vịt Kaki mái đẻ trứng rất tốt, sản lượng trứng bình quân 200-280 quả/ mái, khối l ượng 
60-75g/quả. Vịt con nuôi đến 60 ngày tuổi nặng 1,3 - 1,5kg. Vịt tr ưởng thành con đực 2,5-
3,0kg, con mái 2,0-2,5kg.  
c. Vịt Triết Giang 

Vịt Triết Giang là giống vịt siêu trứng nổi tiếng, có nguồn gốc từ tỉnh Triết Giang của 
Trung Quốc, có màu lông cánh sẻ nhạt,  nhập vào n ước ta năm 2005, được các cơ sở giống 
tiến hành nuôi giữ, chọn lọc để có năng suất và chất l ượng cao. Vịt thích hợp với nhiều 
phương thức nuôi khác nhau, có thể nuôi trên khô không cần n ước bơi lội (nhốt trong chuồng, 
nuôi trên vườn cây) hoặc nuôi nhốt kết hợp với nuôi cá (cá - vịt), nuôi thả đồng có khoanh 
vùng kiểm soát. Là giống vịt chuyên trứng có năng suất cao nhất so với các giống vịt hiện có 
của Việt Nam. Kết quả nuôi khảo sát cho thấy vịt Triết Giang có khả năng thích nghi cao với 
điều kiện khí hậu nước ta. Vịt có khả năng chống chịu bệnh tất rất tốt, đạt tỷ lệ nuôi sống từ 
90- 92%.  

Vịt có ngoại hình điển hình của một giống siêu trứng (nông dân còn gọi là giống “siêu 
cò” hay “siêu cổ cò”: cổ cao, mỏ dài, ngực hẹp, háng rộng và bầu. Vịt có tuổi đẻ trứng đầu 
sớm (110-112 ngày tuổi); khối lượng cơ thể lúc vào đẻ thấp: 1,3-1,5 kg; tỷ lệ đẻ rất cao 98%- 
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100% ; năng suất trứng bình quân/ mái đạt 227 -  239 quả (trong 10 tháng đẻ), khối l ượng 60-
70 g/qu¶.  

Khả năng sinh sản: tỷ lệ trứng có phôi là 93%, tỷ lệ trứng loại là 5,6%, tỷ lệ trứng sát: 
5,1%, tỷ lệ ấp nở 89,3%, tỷ lệ trứng nở/ tổng số trứng ® ưa vào ấp đạt 83,7%. 

Do có năng suất cao, thích nghi với nhiều vùng sinh thái và nhiều ph ương thức nuôi nên 
trang những năm gần đây, vịt Triết Giang phát triển với tốc độ hết sức nhanh chóng, trở thành 
giống vịt có đầu con đứng thứ 2 sau vịt cỏ. 
d. Vịt Bắc Kinh 

Đây là giống vịt cho thịt nổi tiếng và ® ược nuôi ở nhiều trên thế giới. Giống này 
được hình thành khoảng trên 300 năm tr ước đây ở vùng Ngọc Tuyền Sơn, tỉnh Bắc Kinh, 
Trung Quốc, đó là một vùng hồ rộng, có nhiều động thực vật thủy sinh, nhờ loại thức ăn 
này mà chúng cho chất l ượng thịt tốt.  

Vịt Bắc kinh có lông màu trắng sáng, trong thời kỳ đẻ, lông có sự biến đổi pha trộn màu 
vàng xỉn; dáng đi hơi lạch bạch, nặng nề và lúc lắc sang hai bên, biểu hiện rõ rệt là một giống 
chuyên thịt.  

Vịt Bắc Kinh cổ xưa đầu hơi ngắn so với vịt Bắc Kinh từ Âu - Mỹ sau này, có đầu dài. 
Trán rộng và tương đối dốc. Mỏ có màu vàng da cam, dài trung bình, khẻo và hơi cong xuống. 
Mắt to và sáng, hơi sâu vào bên trong và ở vào khoảng 1/3 phía trên đầu. Cổ to vừa phải và dài 
trung bình, hơi cong và ưỡn ra phía trước. Cánh tương đối rộng, nhưng so với toàn thân thì hơi 
nhỏ.  Thân mình dài, rộng và sâu. § ường cổ vuông góc với đường thân. Thân nằm hơi chếch 
và làm thành một góc khoảng 30 0 so với mặt đất. Ngực sâu và rộng, cong đều và hơi nhô ra 
phía trước. Bụng con cái hơi xệ so với con đực. Đuôi ngắn, rộng và hơi xoè ra. Con đực trung 
bình có 2-3 lông móc ở đuôi cong về phía đầu. Chân ngắn và khoẻ, đùi to và ngắn. Chân nằm 
ở phía 1/3 thân phía sau. Bàn chân ngắn, ngón chân dài, khoảng cách giữa hai chân khá rộng 
và thẳng. Vịt Bắc Kinh sinh trưởng nhanh, vịt con mới nở nặng 50-60g, nuôi đến tám tuần tuổi 
nặng từ 2,0-2,5kg. Thân thịt vịt Bắc Kinh đẹp do sau khi giết mổ không còn chân lông màu 
đen sót lại  trên da. Khối lượng sau khi mổ giết ở 60 ngày tuổi (bảng 2.2) 

Bảng 2.2. Một số chỉ tiêu năng suất thịt của vịt Bắc Kinh 
 

Chỉ tiêu Vịt đực Vịt mái 

 Khối lượng sống (g) 2180 2042 

Khối lượng sau khi bỏ tiết, lông, lòng (giữ tim, gan, mÒ) (g) 1635 1512 

- Tỉ lệ với khối lượng sống (%) 75 74 

 Khối lượng bỏ thêm đầu, chân (g) 1526 1390 

- Tỉ lệ với khối lượng sống (%) 70 68 

Vịt thịt nuôi đến 56 - 63 ngày ® ưa vào mổ nặng 2,0-2,5 kg, rất thích hợp để làm vịt đông 
lạnh xuất khẩu. Vịt Bắc kinh cũng rất thích hợp để vỗ béo, vì chúng có khả năng tích luỹ mỡ 
cao, tính tình hiền lành, thực quản lớn nên cũng có thể nhồi béo dễ dàng. Một số n ước còn sử 
dụng giống này để sản xuất gan béo, sau khi nhồi, gan th ường có khối lượng từ 200 - 250g. ở 
nước ta mới chỉ nhồi béo vịt để lấy thịt. 
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Khả năng sản xuất trứng của vịt Bắc Kinh t ương đối cao, nuôi chăn thả có thể thu ® ược 
120 - 150 trứng/năm, màu trắng sáng. Khối l ượng trứng 80 - 90g. Giống vịt này có thể cho lai 
với ngan đực vì khối lượng cơ thể phù hợp với ngan đực khi giao phối. 
e. Vịt Anh Đào (Cherry Valley)  

Là giống vịt được tạo ra từ Hãng Cherry Valley Farms Ltd. của nước Anh, gồm rất nhiều 
dòng,  mang nhiều tên khác nhau. Những năm đầu tiên, số l ượng vịt lên đến trên bốn vạn con 
mái, hãng này đã trở thành nguồn cung cấp vịt thịt lớn nhất không những ở n ước Anh mà còn 
cả trên thế giới. 

 Đặc điểm ngoại hình 
Nước ta chỉ nhập vào những dòng vịt thịt màu trắng nặng cân trung bình nên chúng đều dài, 

ngực rộng và hơi nhô ra, bụng sâu và rộng, lông màu trắng tuyền, chân và mỏ đều có màu vàng da 
cam. Những đặc điểm này rất giống với vịt Bắc Kinh, là giống gốc tạo ra vịt Anh Đào. Vịt Anh 
Đào rất dễ béo, do đó phải nuôi hạn chế  để  nâng cao khả năng sản xuất của chúng.  

Khả năng sản xuất thịt . Dòng vịt nặng cân nhất của hãng Cherry Valley tạo ra con lai X 11 
có khối lượng ở 49 ngày tuổi là  3,0 kg và tiêu tốn thức ăn/ 1 kg thịt hơi là 2,8-2,9kg. Các 
dòng ở Việt Nam cho khối lượng thấp hơn; dòng CV - super M nặng 2,8-2,9kg khi nuôi đến 
56 ngày tuổi và tiêu tốn thức ăn khoảng 2,9-3,0kg. Khii chăn thả, nếu muốn đạt khối l ượng 
trên phải mất ít nhất 75 ngày và vẫn phải bổ xung một phần thức ăn công nghiệp.  
f. Vịt Bầu cánh trắng (vịt khoang) 

Có xuất xứ từ Trung Quốc, được nhập vào nước ta theo con đường tiểu ngạch.  
Đặc điểm ngoại hình: vịt có bộ lông màu trắng là chính, trên thân có một số đốm nhỏ 

màu nâu nhạt hoặc cánh sẻ nhạt (nông dân còn gọi giống vịt này với các tên khác là “vịt 
khoang”, “vịt lang”) mỏ và chân có màu vàng nâu. 

Khả năng sản xuất: vịt có thân hình nở nang, đầu to, cổ ngắn. Vịt Bầu cánh trắng có ngoại 
hình đặc trưng của một giống vịt siêu thịt, tương tự như vịt Bắc Kinh. Khối lượng cơ thể 
trưởng thành của con trống là 3,6-4,2 kg; con mái là 3,5-3,8 kg. Năng suất trứng trung bình 
của đàn bố mẹ là 150 – 170 trứng/mái/năm; khối l ượng trứng 80-90 g/quả. Vịt broiler nuôi 
52-55 ngày nặng 2,3-2,6 kg, tỷ lệ thân thịt trên 70%, tiêu tốn 2,5-2,7 kg thức ăn/kg vịt hơi. 
Đặc biệt, vịt có tỷ lệ thịt đùi và lườn cao, chất lượng thơm ngon nên rất ® ược thị trường ưa 
chuộng, cộng với khả năng tự kiếm mồi của vịt t ương đối tốt nên có thể nuôi vịt chạy đồng, do 
đó, chỉ sau một thời gian có mặt trên thị tr ường, vịt Bầu cánh trắng đã phát triển rất nhanh, đến 
nay, giống vịt này đã chiếm một tỷ lệ rất đáng kể trong tổng đàn vịt thịt của cả n ước. 
2.4. Các giống ngan 
 2.4.1. Ngan nội  

Ngan nội, còn gọi là vịt Xiêm, có nguồn gốc xa x ưa ở Nam Mỹ, thuộc vùng khí hậu nhiệt 
đới. Theo phân loại học, ngan được xếp vào họ Vịt (Antidea),  bắt nguồn từ hai loài hoang dã: 
Anas phatyrphynchos f.domesidea, tổ tiên của các loài vịt nhà, Carina moschata, tổ tiên của 
các loài ngan. Tại bán đảo Ukatan của Mêhicô, còn giữ ® ược loài ngan nguyên thuỷ.  

Ngan nội được nuôi nhiều ở nhiều nơi thuộc vùng ồng bằng Sông Hồng. Có 3 loại màu 
lông: trắng (ngan Ré), loang trắng đen (ngan Sen) và màu đen (ngan Trâu). Ngan Ré có khối 
lượng lúc 4 tháng tuổi con mái 1,7 - 1,8 kg/con, con đực 2,8 - 2,9 kg/con. 

Ngan Sen có khối lượng lúc 4 tháng tuổi, con mái 1,7 - 1,8 kg/con, con đực 2,9 - 3,0 
kg/con. 
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Ngan Trâu có tầm vóc to, thô, dáng đi nặng nề. Sau 5 tháng ngan bắt đầu đẻ. Một năm đẻ 
3 - 5 lứa, năng suất trứng 50 - 75 quả/mái/năm. Khối l ượng trứng 65 - 67 g/qủa. 

Ngan bạo dạn hơn so với các loại gia cầm khác, do vậy chúng thích hợp với việc vỗ béo. Ngan 
đực thường dữ tợn hơn ngan c i̧. Ngan đi lại  chậm chạp, có cái đầu gật gù theo nhịp đi nên dễ dàng 
phân biệt với vịt ngay từ xa. Tính hợp đàn kém các loại vịt khác.  

Khối lượng sơ sinh của ngan đực và mái là bằng nhau. Nh ưng càng nuôi thì tốc độ sinh 
trưởng càng khác nhau rõ rệt. Tốc độ sinh tr ưởng của ngan mái cao ở giai đoạn 2-  7 tuần tuổi, 
còn ngan đực từ 2-8 tuần tuổi. Trong giai đoạn này ngan nội có thể tăng tới 200g mỗi tuần, 
nếu là con mái và tăng tới 400g mỗi tuần nếu là con đực. Để sản xuất thịt, ng ười ta chú ý sự 
phát triển của cơ lườn và cơ đùi. ở tuần tuổi thứ chín, tốc độ sinh tr ưởng có giảm đi nhưng ta 
vẫn phải đợi đến 11 hoặc 12 tuần để đảm bảo cho cơ l ườn phát triển đầy đủ. Ngan mái có thể 
giết lúc 11 tuần và ngan đực lúc 12 tuần, vì đến 12 tuần ngan đực mới có lông cánh hoàn 
chỉnh và không có tuỷ trong ống lông nữa. Tỉ lệ thịt ức lúc này khoảng 14-15% khối l ượng 
sống, thịt đùi khoảng 15%.  

Do ngan nội có tính đòi ấp cao nên sản l ượng trứng rất thấp. Ngan Dé chỉ đẻ ® ược từ 36-
42 trứng/năm, ngan Trâu còn thấp hơn: 26-36 quả/năm.   
2.4.2.Ngan nhập nội 

 Ngan Pháp là tên gọi chung cho các dòng ngan của hãng Grimaud Freres của n ước Pháp, 
gồm một số dòng: dòng R51 có lông mùa trắng tuyền và trắng, có đốm đầu; dòng R31có màu 
lông loang xám, tốc độ sinh trưởng nhanh. Vào tuần thứ ba đã có sự chênh lệch về khối l ượng 
cơ thể giữa ngan trống và ngan mái. ở 12 tuần tuổi, con trống và mái dòng R51 là 3372 và 
2477g, tương tự như vậy ở dòng R31 là 4450g và 2488g.  

Bước sang giai đoạn sinh sản (tuần đẻ thứ 1 – 28) khối l ượng cở thể  của dòng R51  nh ­ 
sau. 

Khối lượng cơ thể lúc đẻ 5% trứng là:    2369g 
Khối lượng cơ thể lúc kết  thúc đẻ là:    3094g 
Trong quá trình sinh sản,  Ngan vẫn tiếp tục tăng trọng. 
Khả năng đẻ trứng: 63 tuần đẻ, ngan dòng R51 cho 140 quả mỗi mái. Tỉ lệ đẻ cao nhất là 

59%e ở tuần  đẻ thứ 11 – 12; ở tuần đẻ thứ 33 trở đi, ngan mái có hiện t ượng thay lông nên tỷ 
lệ đẻ giảm sút hẳn, kéo dài cho đến tuần 42 và tỉ lệ đẻ chỉ đạt 15 – 21% (trong 10 tuần đẻ). 
Riêng đàn R31 đưa vào nuôi tại nông hộ cho thấy, đến 28 – 29 tuần đẻ, dòng R31 cho 91 
– 118 quả/ mái. Khối lượng trứng của dòng R51 là 76g ở tuần tuổi 31 – 41. Dòng R31 
nuôi trong  nông hộ cho khối l ượng  trứng là 68g. 

Dòng ngan siêu thịt của Viện Chăn nuôi nhập tháng 5/1998 với số l ượng 500 con để khảo 
nghiệm, đến nay đã cho thấy một số kết quả, khối l ượng cơ thể dòng ngan này nuôi đến 12 
tuần tuổi (có cho ăn hạn chế đàn giống từ tuần thứ năm ) là: con trống dòng trống nặng 3711g 
và con mái dòng mái nặng 2304. Các chỉ tiêu phát dục nh ­ sau: 

 Dòng ngan siêu thịt có tuổi đẻ trứng đầu 185 ngày; tuổi đạt tỷ lệ đẻ  30% ở 206 ngày; 
khối lượng trứng đầu 69 gam; khối l ượng trứng khi tỷ lệ đẻ 30% là 71,75g. Khối l ượng cơ thể 
ngan mái  2393 – 2429g; ngan  trống 4639 g. 
2.5. Các giống ngỗng 
2.5.1. Giống ngỗng nội  
a.  Ngỗng cỏ  
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Ngỗng cỏ còn được gọi là ngỗng Sen, đã ® ược nuôi rất lâu đời ở nước ta. Về phân loại, 
ngỗng Cỏ thuộc loài ngỗng Cynopsis Sinensis, tổ tiên của chúng là giống ngỗng trời, c ­ 
trú ở vùng Xibia và miền bắc Trung Quốc. 

Ngỗng Cỏ đựơc nuôi nhiều ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ; ngỗng cỏ có hai loại 
hình chính là loại hình xám và loại hình trắng. Ngỗng xám có số l ượng nhiều hơn ngỗng 
trắng; Loại ngỗng xám có tầm vóc to lớn hơn  ngỗng trắng.  Ngoài ra, có ngỗng loang xám – 
trắng do sự pha tạp  giữa  hai loại trên.  

ở tuổi giết thịt 90 ngày tuổi, tỉ lệ thân thịt đạt 65 – 70% so với khối l ượng sống. Nhưng 
nếu giết  thịt muộn, vào lúc ngỗng bắt đầu thay lông thì ngỗng Cỏ gầy, tỉ lệ trên giảm đi rõ rệt. 
Khả năng nhồi béo của ngỗng cỏ kém so với các giống ngoại khác. ở nước ta cũng có nhiều 
nơi vỗ béo ngỗng bằng ngô và thóc để lấy thịt, ngỗng Cỏ không nên dùng để nhồi béo lấy gan 
vì trọng lượng gan tăng lên không đáng kể so với các giống ngỗng ngoại. 

Ngỗng Cỏ  thường đẻ theo mùa vụ rõ rệt,  bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau. Trong 
thời gian này, ngỗng thường đẻ 3 lứa: lứa đầu vào tháng 9, 10 ® ược khoảng 8 – 12 trứng, lứa 
hai vào các tháng 11 – 12, khoảng 10 – 14  trứng, lứa ba vào các tháng 2 – 3, khoảng 8 -12 
trứng. Lứa giữa bao giờ trứng cũng to hơn, phẩm chất trứng tốt hơn so với hai lứa đầu và cuối. 
Như vậy một ngỗng mái đẻ bình quân một vụ từ 26 – 38 trứng, khối l ượng 140 – 170g 
 2.5.2. Ngỗng nhập nội 
b. Ngỗng Sư tử 

Ngỗng Sư tử có nguồn gốc từ Trung Quốc, ® ược đưa vào  nước ta  từ rất lâu và đến nay nó 
gần như một giống nội, nhưng cho sản lượng thịt cao hơn hẳn ngỗng Cỏ. Tuy vậy ngỗng S ­ tử ở 
Việt Nam đã bị pha tạp nhiều. Chúng thích hợp với ph ương thức chăn thả trên đồng bãi nh ­ 
ngỗng Cỏ. 

Ngỗng Sư tử có tầm vóc  khá to, trông bên ngoài dữ tợn. Đặc điểm khác của ngỗng này là 
đầu to, mỏ đen thẫm, mào màu đen và rất phát triển, nhất là ở con đực. Mắt nhỏ và có màu nâu 
xám. Phần trên  cổ có một cái yếm da. Thân mình dài vừa phải, ngực khá dài nh ưng hẹp. 
Xương to và nặng. Thân thịt màu hơi trắng. Lông có màu xám thẫm chiếm phần lớn số con 
trong đàn, một số con có lông trắng pha nâu. 

Ngỗng Sư tử sinh sản theo mùa vụ, vụ đẻ kéo dài từ tháng m ười đến tháng tư năm sau. 
Trứng có khối lượng khá to, nặng 160 – 180g. Ngỗng cái đẻ trứng lúc 8 – 9 tháng tuổi, tuy 
vậy, những con nở sớm vào vụ xuân có thể đẻ sớm hơn do nhận đựơc ánh sáng ngày dài hơn, 
thời tiết ấm dần lên và thành thục sớm hơn. 

 Ngỗng cái cho sản lượng trứng không cao. Tại nhiều nông hộ nuôi chăn thả tận dụng, 
ngỗng cái  chỉ đẻ từ 20 -35 trứng một vụ. Tỉ lệ ấp nở 70 – 80% trứng ấp, ngỗng con dễ nuôi, 
tỉ lệ nuôi sống cao, khối lượng đến 90 ngày tuổi nặng khoảng 3 kg, nếu nuôi bằng thức ăn hỗn 
hợp, nặng tới 4,0kg. Vào tuổi tr ưởng thành, con đực nặng tới 6,0kg, con cái nặng 5,0kg. 

Đặc điểm thực quản của ngỗng S ­ tử mỏng nên khi nhồi béo dễ bị sây sát và vỡ thực 
quản,  vì vậy người ta không dùng ngỗng này để nhồi béo. 
b.  Ngỗng Rên (Rhein)  

Ngỗng Rên được tạo ra ở Phía bắc tỉnh Rheinnanie của n ước Đức, vào khoảng những năm 
1939 – 1940, hiện nay đựơc nuôi rất phổ biến ở nhiều n ước trên thế giới do có nhiều ưu 
điểm. 



 73 

Ngỗng Rên có đặc điểm ngoại hình đặc tr ưng của giống chuyên thịt. Thân nở, đầu to, mỏ 
ngắn và khoẻ, có màu vàng da cam. Mắt có màu xanh, mí mắt viền vàng sẫm, đầu không có 
mào như một số khác. Cổ to hơn hơi ngắn. Thân có kích th ước trung bình. Ngực rộng và sâu. 
Cánh to và khoẻ, nhờ đó ngỗng có thể xoè cánh bay là là trên mặt đất hay mặt n ước ao hồ. 
Chân khoẻ, màu vàng da cam. 

ở nước ta, bình quân ngỗng mái đẻ ® ược 45 – 55 quả mỗi vụ,  năm thứ hai ngỗng mái đẻ 
cao hơn, khối lượng từ 120 – 200g. Tỷ lệ ngỗng đực là 1/4. Tuổi đẻ của ngỗng mái khoảng 
220 – 250 ngày. 

Ngỗng Rên Có tốc độ sinh trưởng nhanh, đến tám tuần tuổi ngỗng có bộ khung to nh ưng 
chưa có nhiều thịt, phải nuôi thêm 2 – 3 tuần nữa thì mới có thể ® ưa vào chế biến và nhồi béo 
lấy gan. Khối lượng cơ thể 10 tuần tuổi đạt 3,7 - 3,9 kg. Nuôi nhốt công nghiệp có thể đạt 4,5 
kg, ngỗng cái nhỏ hơn ngỗng đực khoảng 0,5 – 0,8 kg tuỳ tuổi giết thịt. Ngỗng Rên rất phù 
hợp để nhồi lấy gan. 
2.6. Gà tây  

Gà tây được thuần hoá ở Mêxicô từ thế kỷ  thứ XIII, về sau được phát triển nhiều ở Châu 
Mỹ, Châu Âu, Châu ¸. 

ở Việt Nam, chưa xác định được thời gian xuất hiện của gà tây, nhiều thập  kỷ qua chúng 
được nuôi nhiều ở một số huyện của tỉnh H ưngYên, tỉnh Hà Tây, Bắc Ninh... 

Đặc điểm ngoại hình: thân hình cao to hơn các loại gà nội, lông có 3 loại màu: Màu đen, 
màu đồng (giống như đồng thau), màu trắng… nhưng  màu đen vẫn chiếm đa số,  chân đen, da 
trắng. Gà tây trưởng thành, con trống  mào phát triển chảy xuống  đến   mỏ, hoặc quá mỏ, da 
cổ phát triển thành yếm màu đỏ, khi thành thục mới chuyển thành màu xanh tím, đối với con 
mái mào và yếm kém phát triển. Rau cỏ là nguồn thức ăn chủ yếu của  gà  tây nội địa. 

Khả năng  sản xuất: gà thịt (lúc 28 tháng tuổi) gà mái nặng 3000g, gà trống 5155g. Tuổi 
đẻ quả trứng đầu tiên trung bình 227 ngày, năng suất trứng 47 - 53 quả/ mái/ năm, khối l ượng 
trứng 68 - 70g. Gà mái ấp 18 - 23 quả/ lứa: tỷ lệ có phôi cao: 91 - 92%, tỷ lệ nở 95 -  96%/ 
trứng ấp. Gà Tây  bố mẹ có thể sử dụng tối đa 2 - 3 năm.. 

Gà Tây nội có ngoại hình đẹp, khối l ượng cơ thể  và trứng lớn, tỷ lệ  nở cao, chất l ượng 
thịt thơm ngon, nhưng khả năng chống chịu kém với bệnh tật và thời tiết khắc nghiệt, rất thích 
hợp với điều kiện chăn nuôi chăn thả và bán chăn thả ở n ước ta.  
 
 
  

Câu hỏi ôn tập chương 2 

1. Đặc điểm chung của các giống gia cầm nội, nhập nội; gia cầm h ướng trứng, hướng thịt, kiêm dụng 
và gia cầm thả vườn? 
2. Nguồn gốc, đặc điểm, năng suất, ưu và nhược điểm của các giống gia cầm nội và nhập nội quan 
trọng,  có ý nghĩa kinh tế trong chăn nuôi gia cầm  ở n ước ta. 
 
 

Tài liệu tham khảo chương 2 
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Chương 3 
CÔNG TÁC GiốNG GIA CẦM 

Mục tiêu: 
Hiểu được mục đích, phương hướng tổ chức, quản lý trong công tác giống gia cầm. 
Nắm vững các phương pháp chọn lọc và nhân giống  trong chăn nuôi gia cầm 

Tóm tắt nội dung: 
Những thành tựu di truyền hiện đại ứng dụng trong chăn nuôi gia cầm.  
Hệ thống tổ chức công tác giống gia cầm.  
Các phương pháp chọn lọc trong chăn nuôi gia cầm. 
Các phương pháp nhân giống gia cầm. 
Phương hướng công tác giống gia cầm ở n ước ta. 

 
3.1. Sơ lược về di truyền học gia cầm 

Trong quá trình tiến hoá lâu dài, gia cầm cũng đã trải qua những thời kỳ phát triển phong 
phú theo qui luật tiến hoá của Darwin, tức là có sự di truyền và biến dị những tính trạng nhằm 
thích nghi với những thay đổi của môi tr ường sống và đáp ứng nhu cầu của con ng ười về sản 
phẩm chăn nuôi. ứng dụng thành quả của di truyền học, ng ười ta đã định hướng sự phát triển 
của các loài gia cầm theo chiều hướng có lợi về kinh tế, phục vụ cuộc sống của con ng ười. 

Cũng như các động vật khác, tác nhân di truyền cơ bản của gia cầm là gen, đó là những 
phần vật chất nằm trong nhiễm sắc thể ( NST)  của nhân tế bào, cấu trúc của gen liên quan đến 
tính trạng mà chúng quy định. Gia cầm có hệ thống gen rất phức tạp do kết quả của quá trình 
tiến hoá lâu dài. Các loài gia cầm khác nhau có bộ nhiễm sắc thể với số l ượng và hình dạng khác 
nhau, thậm chí từng giống gà, vịt cũng có bộ nhiễm sắc thể riêng của mình về số cặp nhiễm sắc 
thể, cấu trúc, hình dạng của từng cặp. Loài gà có bộ NST 2n là 60 cặp (từ 39 -72 cặp);  gà tây là 
41 cặp (41-68 cặp); vịt và ngỗng 64 cặp (64-68 cặp) ( Austic và N-eisheim, 1990). Trong bộ 
NST có khoảng10 cặp có kích th ước tương đối lớn nên được nghiên cứu kỹ. Trong bộ NST có 2 
loại là NST thường và NST giới tính, con trống có cặp NST giới tính là ZZ, con mái là ZW, 
chúng nằm ở vị trí số 5, trong đó NST Z mang nhiều thông tin quan trọng, còn NST W tương 
đương với NST Y trong bộ NST của động vật có vú. 

Trong quá trình phân bào để tạo ra tế bào sinh dục, có một lần phân bào giảm nhiễm để tạo 
ra giao tử có bộ NST đơn bội (1n) với 2 loại giao tử với  NST giới tính là Z và W ở con mái - tế 
bào trứng và chỉ với 1 loại giao tử Z -  tế bào tinh trùng ở con trống. Khi thụ tinh, tế bào trứng và 
tinh trùng kết hợp với nhau tạo thành hợp tử có bộ NST lưỡng bội 2n. Từ hợp tử đó sẽ ph ţ triển 
thành cá thể non. Quá trình lai giống, đặc biệt lai khác giống đã làm thay đổi số l ượng và kiểu 
cấu trúc bộ nhiễm sắc thể, dẫn đến xuất hiện những tính trạng mới, tạo ra ưu thế lai. ở Việt Nam, 
Viện chăn nuôi đã nghiên cứu bộ nhiễm sắc thể của gà ri là 56 cặp, gà rhode đỏ là 72, gà rhode  
ri là 64, ngan trắng Pháp là 68, ngan lai Pháp là 68 và ngỗng reinan là 64 cặp. 

Trên NST, những đoạn AND  nhất định chịu trách nhiệm truyền tải những thông tin di 
truyền thuộc những tính trạng đặc thù  của từng phần nhất định của cá thể trong từng loài nhất 
định, qua các thế hệ nối tiếp nhau ® ược gọi là gen, đó là đơn vị di truyền. D ưới kính hiển vi 
điện tử, có thể quan sát thấy nhiều gen nằm trên một NST. Trên cặp NST có 2 gen alen, mỗi 
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gen chịu trách nhiệm về tính chất lý học hoặc sinh lý của tính trạng. Ví dụ gen quy định tính 
trạng mào hoa hồng, luôn nằm ở vị trí nhất định trên 1 NST nhất định, vị trí đó gọi là locus. 
Ngày nay người ta đã lập được sơ đồ gen của rất nhiều loài, mở ra nhiều triển vọng ứng dụng 
kỹ nghệ gen trong di truyền và chọn giống động thực vật. Trong cặp alen chứa 2 gen giống 
nhau là đồng hợp tử, khi chứa 2 gen khác nhau là dị hợp tử. Trong trạng thái dị hợp tử thì gen 
trội sẽ lấn át gen lặn và tính trạng thể hiện ra ngoại hình theo gen trội. Trong quá trình di 
truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, các gen chịu tác động của các phản ứng hóa học hoặc 
các tác động tự nhiên dẫn đến thay đổi, gọi là hiện t ượng biến dị. Ngày nay, với tiến bộ của 
khoa học, người ta có thể gây nhiều tác động định h ướng làm thay đổi cấu trúc gen, gây đột 
biến, dẫn tới thay đổi tính trạng. Kết hợp với chọn lọc, công tác giống sẽ loại bỏ những tính 
trạng không mong muốn, đồng thời phát triển những tổ hợp gen mang tính trạng tốt theo mục 
đích của người chọn giống. 

Sự di truyền các tính trạng vô cùng phức tạp. Những tính trạng chất l ượng thường do 1 
cặp gen alen quy định nh ­ màu lông, hình dáng mào, màu da và màu chân, màu vỏ trứng. 
Những tính trạng này có tính di truyền cao, chúng ® ược thay đổi bằng con đường lai giống và 
chọn lọc. Những tính trạng số l ượng có ý nghĩa kinh tế thường do nhiều gen tác động tương 
tác nhau quy định như tố độ tăng trọng, tầm vóc và cấu trúc cơ thể, năng suất trứng, khối 
lượng trứng v.v Trong đó, những tính trạng như năng suất trứng, tỷ lệ ấp nở có tính di truyền 
thấp, chúng rất nhạy cảm với điều kiện nuôi d ưỡng và chăm sóc, khó có thể thay đổi chúng 
bằng công tác giống. Một số gen có khả năng bị bao trùm hoặc bị lấn át là gen lặn. Ví dụ nh ­ 
kiểu mào hoa hồng và mào dâu trội so với mào đơn, màu lông trắng do gen ức chế sắc tố màu 
quy định ở gà leghorn trội so với lông màu nh ưng ở các giống khác lại là gen lặn (viendot, 
plymouth). Khi lai gà viendot mào hoa hồng, lông đen với plymouth trắng mào đơn, ở F 1 toàn 
bộ gà con có lông màu đen và mào hoa hồng. Tiếp tục lai chúng với nhau thì ở F 2 xuất hiện 9 
gà con lông màu đen, mào hoa hồng, 3 gà con  lông trắng, mào hoa hồng, 3 con lông màu đen, 
mào đơn và 1 gà con lông trắng, mào đơn, tuân theo đúng sự phân ly tính trạng theo định luật 
của Mendel. 

Các tính trạng trội hoàn toàn cho khả năng tạo ưu thế lai trong các giống gà công nghiệp. 
Những tính trạng trội không hoàn toàn th ường cho ra các dạng trung gian, ví dụ nh ­ khi lai gà 
trắng với gà đen, cho ra gà có lông màu xám xanh (gà andalusia), gà leghorn trứng trắng lai 
với gà trứng nâu tạo ra gà lai đẻ trứng có vỏ màu kem. 
3.2. áp dụng nhữngthành tựu di truyền trong công tác giống 

Trong những năm gần đây, di truyền học hiện đại đã đạt ® ược rất nhiều thành tựu quan 
trọng, được ứng dụng tất rộng rãi trong chăn nuôi nói chung, chăn nuôi gia cầm nói riêng.  
Một trong những ứng dụng quan trọng đó là xác định ® ược bản chất di truyền của nhiều tính 
trạng quan trọng.  
3.2.1. Những tính trạng chất lượng 

Trong công tác giống gia cầm hiện nay, người ta rất chú trọng đến mục tiêu th ương phẩm 
nên một số  tính trạng chất lượng, tính trạng không thể đo l ường rất được coi trọng. 
a. Màu sắc lông 

Đối với gà thịt có bộ lông trắng hoặc sáng màu để khi giết thịt ng ười ta dễ dàng làm sạch 
lông. Gà có lông màu sẫm hoặc đen th ường để lại gốc lông với sắc tố đen trên da làm thân thịt 
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không đẹp, giảm sự hấp dẫn của sản phẩm thịt. Chính vì vậy, khi tạo các tổ hợp lai chuyên thịt 
người ta thường tạo ra gà có lông trắng hoặc vàng sáng. 

Màu lông liên kết giới tính ® ược ứng dụng nhiều trong công tác giống khi lai tạo gà 
chuyên trứng và chuyên thịt lông màu. Gen s (lặn) quy định màu lông nâu, gen S (trội) quy 
định màu lông trắng, nằm trên NST giới tính Z. Thường chọn gà trống bố ZsZs (nâu) cho phối 
với mái mẹ ZSW (trắng) cho ra đàn con khi mới nở có gà trống lông trắng (loại bỏ ngay) và gà 
mái lông nâu. 
 Cha   ZsZs (nâu)          x                     mái mẹ ZSW (trắng) 
  
            Giao tử                      Zs                                ZS, W 
  
            Con thương phẩm         gà trống Zs ZS (trắng)                gà mái ZsW (nâu) 

 Gà trống nâu hoặc nâu đỏ là từ những giống nh ­ new hampshire, rhod island đỏ và 
leghorn nâu. Gà mái trắng từ những  giống nh ­: susex, viandot và dorking. 

Bố lông đen cho phối với mái mẹ sọc trắng đen sẽ cho con mái đen và gà trống đen với 
chấm trắng sáng trên đầu nh ­ ở giống Bovan Nera. 
b. Màu da thân  và da chân 

Màu da và màu da chân thường do phức hợp sắc tố của lớp d ưới da quyết định. Màu chân 
đen hay màu xám là do sự xuất hiện của sắc tố melanin trong lớp mô d ưới da quy định, còn 
lớp biểu bì không chứa sắc tố. Nếu trong lớp mô d ưới da không chứa sắc tố melanin thì da và 
chân màu trắng, nếu chứa sắc tố carotenoid thì màu da và màu chân vàng. Theo thị hiếu của đa 
số người tiêu dùng thì màu da và chân vàng ® ược ưa chuộng hơn cả. Tuy nhiên, một số địa 
phương như ở Trung Quốc, Nhật Bản người ta thích ăn thịt gà có chân màu đen hoặc xám. 
Màu vàng của da và chân gà th ường được sử dụng như một chỉ tiêu đánh giá chất lượng thịt. 
c. Tốc độ mọc lông 

Tính trạng mọc lông nhanh sẽ nhận thuận lợi cho việ rút ngắn thời gian nuôi gà thịt 
broiler. Khi giết thịt ở lứa tuổi sớm, gia cầm sẽ có ít lông măng, gốc lông tr ưởng thành khô, 
không để lại những lỗ lớn. 

Gen quy định tính trạng mọc lông nhanh (k) nằm trên NST giới tính Z là gen lặn thường 
được sử dụng nhiều trong công tác giống để tạo ra tổ hợp lai broiler th ương phẩm. Có thể phân 
biệt trống mái qua tốc độ mọc lông cánh sơ cấp ngay từ khi mới nở. Khi chọn tổ hợp lai giữa 
gà trống bố mang gen kk (lặn), mọc lông cánh nhanh và gà mái mẹ mang  gen KW, mọc lông 
cánh chậm (K là gen trội). Trong đàn con nở ra, gà trống có kiểu gen Kk sẽ mọc lông cánh 
chậm, lông cánh sơ cấp hình kim; gà mái có kiểu gen kW sẽ mọc lông nhanh nên lông cánh sơ 
cấp có cờ trên chóp lông. 
Cha            kk     (mọc lông nhanh)         x               Mẹ          KW (mọc lông chậm) 
 
Giao tử            k                                             K; W 
  
Con:             gà trống Kk (mọc lông chậm),  gà mái kW (mọc lông nhanh) 
  

Tốc độ mọc lông được xác định trên lông cánh của gà con mới nở và ở gà 10 ngày tuổi và 
lông đuôi. Gà mọc lông nhanh sẽ có lông đuôi ở lúc 10 ngày tuổi, gà mọc lông chậm thì đuôi 
chưa mọc lông (Richard và Malden, 1990). 
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d. Nhóm máu 
Dựa vào dạng kháng nguyên trong hồng cầu ng ười ta chia tay ra làm 12 nhóm máu khác 

nhau ở gà. Các nhóm máu này có liên quan chặt với các tính trạng sản xuất nh ­ năng suất 
trứng cao, tỷ lệ chết thấp... Căn cứ vào đó mà ng ười ta tiến hành chọn lọc thông qua nhóm 
máu. 
3.3.3. Những tính trạng số lượng  

Các tính trạng số lượng là những tính trạng có thể xác định ® ược bằng những dụng cụ đo 
lường, thường là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng nên ® ược sử dụng để đánh giá phẩm chất 
giống. Những tính trạng số l ượng do nhiều gen tương tác quy định nên có hệ số di truyền thấp, 
chịu ảnh hưởng nhiều bởi tác động của ngoại cảnh, vì vậy chúng có khoảng dao động lớn. Có 
nhiều gen cùng quy định một tính trạng số l ượng, ví dụ như năng suất trứng. Khi muốn tăng số 
trứng đẻ ra từ 1 gà mái, tức là số gen quy định tính trạng đẻ nhiều ở gà mái đó phải ở dạng 
đồng hợp tử. Tuỳ theo số gen đồng hợp tử này nhiều hay ít mà số trứng đẻ ra nhiều hay ít. Nh ­ 
vậy trong 1 đàn, gà mái nào đẻ nhiều trứng có thể có số gen đồng hợp tử nhiều, khi cho phối 
những các thể này với nhau thì sẽ thu ® ược những cá thể có nhiều đồng hợp tử trội và tính 
trạng đẻ nhiều cũng từng b ước được củng cố để có thể di truyền tính trạng này cho đời sau. Để 
cải thiện các chỉ tiêu số lượng thì phải tuyển chọn theo quần thể có số l ượng cá thể lớn.  
a. Sức đẻ trứng  

Sức đẻ trứng là một tính trạng quan trọng trong chăn nuôi gia cầm, ® ược đánh giá qua các 
chỉ tiêu: tỷ lệ đẻ, năng suất trứng bình quân và khối l ượng trứng.  

Sức đẻ trứng phụ thuộc vào tuổi thành thục sinh dục và nhiều yếu tố khác. Tuổi thành 
thục sinh dục là tuổi mà gà mái đẻ quả trứng đầu tiên, gà trống đạp mái có thể cho trứng thụ 
tinh. Tuổi thành thục sinh dục sớm hay muộn do yếu tố di truyền quy định. Nhiều ý kiến cho 
rằng một số gen ảnh hưởng đến tuổi đẻ trứng và có liên kết giới tính. Gà đẻ sớm th ường có khả 
năng đẻ nhiều trứng, song nếu đẻ quá sớm, khi gà mái ch ưa đủ khối lượng nhất định thì trứng 
đẻ ra nhỏ, thời gian khai thác trứng ngắn. Tuổi đẻ trứng đầu phụ thuộc vào chế độ nuôi d ưỡng 
và chăm sóc gà hậu bị. Gà hậu bị nuôi trong điều kiện chiếu sáng ít sẽ đẻ muộn hơn gà nuôi 
trong thời gian chiếu sáng dài.  

Trong công tác giống nên chọn giống thành thục sớm, nh ưng khi nuôi gà hậu bị phải tác 
động sao cho tuổi đẻ trứng phù hợp với sự phát triển cơ thể, đạt khối l ượng nhất định để khi 
bắt đầu đẻ, gà vừa cho năng suất cao vừa đạt khối l ượng trứng theo yêu cầu, thời gian khai 
thác trứng dài. 

Những giống gà chuyên trứng thành thục sinh dục sớm hơn so với các giống kiêm dụng 
và chuyên thịt. Gà leghorn bắt đầu đẻ vào lúc 18 - 19 tuần tuổi trong khi gà plymouth bắt đầu 
đẻ lúc 22 - 23 tuần tuổi, gà hybro lúc 24 - 25 tuần.  

Điều quan trọng là tuổi thành thục đồng thời của đàn giống. Đàn  giống tốt khi 75% số gà 
mái cùng bắt đầu đẻ ở một thời điểm nhất định. Ng ười ta có thể dụ đoán tỷ lệ đẻ qua công 
thức (1) và khối lượng trứng qua công thức (2). 

 
 

                    Y = 100 x 







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



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
+

d  X) x (c -
)b x a(1

1
 (1) 

 Trong đó: 
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 Y: Tỷ lệ (số đẻ trứng /100 mái /ngày) 
 X: Só tuần từ khi đẻ trứng đầu của quần thể 
 Hệ số a = 39,6; b = 0,3; c = 0,0035 (h ướng trứng); 0,012 (hướng thịt); 0,004 (vịt, chim 
cút); d = - 0,03 (hướng trứng); - 0,08 (h ướng thịt). 
  Công thức dự đoán khối  l ượng trứng 
                                  p = a  (b x 0,9 x ).(2) 

Trong đó:  
p: khối lượng trứng (g); x: số tuần đẻ 

 

Hệ số Gà hướng trứng Gà hướng thịt Chim cút Vịt Ngỗng 

a 62 68,7 11,2 66,5 140 

b 18 23 4 19 60 

b. Tỷ lệ thụ tinh 
Tỷ lệ thụ tinh được xác định bằng cách soi trứng sau 6 - 7 ngày ấp. 
Trứng thụ tinh là trứng có phôi phát triển tốt, d ưới đèn soi thấy hệ thống mạch máu lan khắp 

vỏ trứng, vỏ trứng ánh lên màu hồng. Trứng không thụ tinh d ưới đèn thấy trứng sáng đều, còn gọi 
là trứng trong hoặc trứng sáng. Những trứng chết phôi sớm cho thấy hệ thống mạch máu bị đứt 
quãng, tạo những điểm tụ máu trong trứng, vỏ trứng màu trắng xám. 
c. Tỷ lệ ấp nở  

Tỷ lệ ấp nở có thể tính trên số trứng đẻ ra, số trứng đem ấp hay số trứng có phôi. Tỷ lệ 
này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. 
d. Tỷ  lệ nuôi sống 

Tỷ lệ nuôi sống là chỉ tiêu đánh giá sức sống và sự thích nghi của đàn gia cầm. Tỷ lệ nuôi 
sống được tính bằng tỷ số giữa số con cuối kỳ trên số con đầu kỳ. 
e. Khối lượng cơ thể 

Tầm vóc cơ thể được thể hiện bằng chỉ tiêu khối l ượng cơ thể ở các lứa tuổi, quan trọng 
nhất là ở 6, 7 hoặc 8 tuần tuổi. Gia cầm chuyên thịt có tốc độ sinh tr ưởng cao, nhanh chóng 
đạt khối lượng có thể giết thịt.  
f. Tốc độ sinh trưởng 

Tốc độ sinh trưởng thể hiện qua mức tăng trọng bình quân hàng ngày (tăng trọng tuyệt 
đối), tỷ lệ tăng trọng so với khối l ượng ban đầu (tăng trọng t ương đối). 
h.. Các tính trạng khác 

Các nhà khoa học đã xác định được hệ số di truyền của nhiều tính trạng số l ượng quan 
trọng khác ở gia cầm, làm cơ sở quan trọng trong công tác chọn lọc và nhân giống. 

Từ bảng 3.1. có thể thấy rằng các hệ số di truyền đã ® ược tính cho phần lớn các tính trạng 
sản xuất quan trọng nhất. 

Ngày nay, sản lượng trứng và khối lượng quả trứng được chú ý đặc biệt. Tính trạng đầu 
có hệ số di truyền thấp (30%) và tính trạng thứ 2 có hệ số di truyền cao. Nói chung, những 
tính trạng về sức đẻ trứng và sức sống có hệ số di truyền thấp. Những tính trạng liên quan đến 
sức sản xuất thịt của gà như khối lượng cơ thể, loại cấu trúc thân và tốc độ mọc lông có hệ số 
di truyền trung bình, từ 40 - 60%. 
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Kết quả quan trọng nhất của di truyền học quần thể là sự hoàn thiện các ph ương pháp 
nhân giống trong công tác giống. Trong đó ph ương pháp nhân giống theo dòng là cơ sở để 
hoàn thiện giống và tạo cơ sở cho các ph ương pháp lai giống khác. 

Bảng 3.1. Gi  ̧trị hệ số di truyền của một số tính trạng sản xuất của gà 
(theo H. Brandsch, 1990 dẫn theo Nguyễn Chí Bảo, 1978) 

Tính trạng 
Trị số 

Trung bình (%) 
Giớ hạn 

thay đổi (%) 
 Sức đẻ trứng: 
- Số lượng trứng 
- Số lượng trứng theo chỉ số sản xuất 
- Số lượng trứng theo số trứng đẻ ra trong một 
trận đẻ của mùa đông 
- Số lượng trứng theo toàn bộ số trứng đẻ ra 
trong mùa đông 
- Sự thành thục 
- Cường độ đẻ trứng 
- Nghỉ đẻ mùa đông 
- Bản năng ấp trứng 
- Khối lượng quả trứng 
- Hình dạng quả trứng 
Chất lượng vỏ trứng: 
- Màu sắc 
- Độ dày 
- Độ bền 
- Cấu trúc 
Chất lượng bên trong của trứng: 
- Khối lượng lòng trắng 
- Chiều cao lòng trắng 
- Màu sắc lòng đỏ 
- Khối lượng lòng đỏ 
- Vết máu 
- Vết thịt 
- Tỷ lệ nở 
- Sức sống 
- Tỷ lệ gà con chết 
Khối lượng cơ thể: 
- Đến 12 tuần tuổi 
- Đến 6 tháng 
- Khối lượng cuối cùng 
Cấu trúc thân: 
- Rộng ngực 
- Góc ngực 
- Tốc độ mọc lông 
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45 - 80 
10 - 20 
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- 
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15 - 65 
15 - 55 

- 
0 - 10 
5 - 15 

- 
15 - 20 
5 - 10 
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30 - 55 
40 - 50 
55 - 65 

 
20 - 30 
30 - 45 
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 Kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực di truyền học quần thể là cơ sở chọn giống và nhân 

giống theo ưu thế lai, tức là những biểu hiện tiến bộ của đời sau so với cả bố và mẹ về khả 
năng sản xuất, như sản lượng trứng, tốc độ sinh tr ưởng, sức sinh sản, tỷ lệ sống và các dấu 
hiệu khác. Mặc dù ưu thế lai đã được sử dụng rộng rãi trong sản xuất, nh ưng việc đi sâu 
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nghiên cứu, giải thích bản chất, cơ chế khoa học của hiện t ượng này vẫn đang được rất nhiều 
nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu. 

Chọn giống định kỳ thuận nghịch trong chăn nuôi gia cầm cũng đang ® ược áp dụng rộng 
rãi để tạo ra nhiều con lai tốt mà giảm chi phí cũng nh ­ thời gian tiến hành lai. 

Lai chéo dòng cũng đang ® ược sử dụng rộng rãi nhằm nâng cao những tính trạng sản xuất 
quan trọng của gia cầm. Mặt khác, nghiên cứu vấn đề này còn cho phép xét đoán ® ược những 
tính trạng có hệ số di truyền thấp, tr ước tiên là sức đẻ trứng và sức sinh sản. 

Một số nhà khoa học còn cho rằng trong t ương lai có thể sử dụng những thành tựu của di 
truyền học miễn dịch trong việc xét đoán sức sản xuất của các con lai do lai  chéo dòng.Một 
trong những tiến bộ quan trọng của công tác giống hiện nay là vấn đề sử dụng  toán học vào 
công tác chọn lọc và đánh giá phẩm chất giống của gia súc, gia cầm. Chẳng hạn, để đánh giá 
giá trị di truyền đối với một tính trạng nhất định của một con vật, cũng nh ­ để dự tính khả 
năng truyền đạt năng suất về tính trạng đó cho đời sau, ng ười ta sử dụng khái niệm giá trị 
giống. Ký hiệu là ¢. Có thể xác định ® ược giá trị giống dựa trên các số liệu thu ® ược của bản 
thân con vật: 

  ¢ = h2
I (PI - P) 

 Trong đó: 
  ¢: Giá trị giống của con vật 
  h2

I: Hệ số di truyền của tính trạng 
Khi có m số liệu lặp lại thì: 
 

  
Rm

hmhI )1(1
. 2

2

−+
=  

  
R: hệ số lặp lại của tính trạng 
PI: giá trị của tính trạng xác định được ở con vật (có thể là một số liệu hay là trung bình 

của m số liệu). 
P: giá trị trung bình của quần thể về tính trạng đó. 
Cũng có thể xác định được giá trị giống của gia cầm dựa trên số liệu xác định trên bố 

hoặc mẹ của nó. 

  ¢ = ( )PsPhs −2

2
1

  

    hoặc ¢ = )(
2
1

D 
2 PPh D −  

Trong đó h2
s, h

2
D là hệ số di truyền của tính trạng, PS và PD là giá trị của tính trạng xác 

định được ở bố hoặc mẹ con vật. 
Người ta cũng có thể tính được giá trị giống dựa trên số liệu của anh chị em ruột hoặc anh 

chị em cùng cha khác mẹ của con giống. 
Nếu là anh chị em ruột thì 

 ¢ = )(
2
1

FS 
2 PPh FS −  

Nếu là anh chị em cùng cha khác mẹ: 
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   ¢ = )(
4
1

HS 
2 PPn HS −  

Trong đó h2
FS, h

2
HS là hệ số di truyền của tính trạng. 

Khi có một số lượng anh chị em ruột hoặc cùng cha khác mẹ nhất định và mỗi chúng chỉ 
có một số liệu thì: 

 ¢ = )(
2
1

FS 
2 PPNh FS −  

 hoặc  

   ¢ = )(
4
1

HS 
2 PPNh HS −  

 Trong đó: 

N = 
tdn

dn
)1.(1

.
−+

 

  

t = 
)1(4
2)1(

−
−+

nd
dn

 

d- Số con cái phối giống với 1 con đực 
n- Số anh chị em ruột trong 1 gia đình 
PFS, PHS là giá trị của tính trạng xác định được ở anh chị em ruột hoặc cùng cha khác mẹ. 
P là giá trị trung bình tíng trạng của quần thể. 
Ví dụ:  có thể tính được giá trị giống về sản lượng trứng của một gà trống, biết  sản l ượng 

trứng trung bình của 24 gà mái là chị em cùng cha khác mẹ với nó là 230 quả/năm, trung bình 
đàn là 200 quả/năm, 24 gà mái này là con của 6 gà mẹ và hệ số di truyền của tính trạng này là 
h2 = 0,30. 
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=A . 0,30 . 8,13 (230 - 200) = 18 (quả) 

 
3.3.4. Mốt số gen đặc biệt được sử dụng trong công tác giống 

Trong rất nhiều gen quy định khối lượng cơ thể, một số gen có ý nghĩa lớn trong công tác 
giống gia cầm như gen Cp gây ra sự ph ţ triển không bình th ường của mô sụn, gen td gây ra tình 
trạng hypothyroidism (nhược năng giáp trạng), gen dw gây giảm tầm vóc của gà tr ưởng thành. 
Các gen trên thường lặn và hiếm, tần số gặp rất thấp. 

Gen Dw trội là tính trạng bình thường, gen lặn dw B gây còi nhẹ gọi là Bantam gen. Gen 
dw gây tính trạng còi nặng liên kết giới tính với nhiễm sắc thể Z, gen dw nằm giữa gen n  gây 
thoái hoá gan và gen wl gây hiẹn tượng gà không có cánh, gen dw nằm gần gen s (lông trắng) 
hoặc gen S (lông vàng nâu). Gen dw ® ược chú ý nhiều vì nó liên quan đến nhiều chức năng 
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trao đổi chất, chức năng sinh lý, dinh d ưỡng, tập tính và bệnh lý. Những ảnh h ưởng của gen 
này có thể rất dễ dàng nghiên cứu khi trong đàn con mái có 50% con bị còi, nhỏ, còn 50% là 
gà mái bình thường. Tính trạng sẽ sớm xác định nếu có tiêm gen s (lông trắng) và gen k (mọc 
lông nhanh).  

Gen dw có thể gặp ở hướng trứng cũng như ở hướng thịt. Tác dụng còi cọc không thể hiện 
ở khối lượng gà con mới nở mà xuất hiện nh ­ một quá trình tăng trọng thấp hơn so với bình 
thường. ở gà trưởng thành, thể trọng gà mái giảm 50%, gà trống giảm 40%. Gà dw có mào 
phát triển hơn, tích mỡ nhiều hơn, năng suất trứng giảm khoảng 10% ở gà nhẹ cân, thành thục 
sinh dục chậm hơn 7 - 10 ngày nh ưng tỷ lệ ấp nở cao hơn 5- 10%. Gà dw chịu nhiệt tốt, l ượng 
glucose máu thấp do tăng tích luỹ glycogen, tích luỹ protein thấp nên quá trình dị hoá nhanh; 
trong tuyến yên tích luỹ 1 l ượng hormon sinh trưởng không tiết ra được hoặc tiết ra ở dạng 
không hoạt động, điều này dẫn đến tăng tiêu tốn thức ăn cho tăng trọng, mẫn cảm với khẩu 
phần thiếu protein, đặc biệt là các axit amin. 

Gen dw thể hiện ở gà hướng trứng: giảm khối lượng cơ thể 15 - 25%, giảm khối l ượng 
trứng, giảm sản lượng trứng 10%, mẫn cảm với lạnh và điều kiện chăm sóc kém, chịu nóng 
tốt. Có thể nuôi gà với mật độ cao hơn khoảng 30 - 35%. 

Gen dw ở gà hướng thịt: giảm khối lượng cơ thể và khối lượng trứng, giảm mức tăng 
trọng và giảm thức ăn cho duy trì từ 15 - 30%. Khi lai với gà bình th ường, Dw sẽ phục hồi tình 
trạng bình thường ở gà mái, chỉ còn 3% gà trố ng Dwdw còi. 

Gen dw được sử dụng làm giảm thể trọng gà mái h ướng thịt nhằm giảm tiêu tốn thức ăn 
để sản suất gà con. Gà mái dw đề kháng tốt với bệnh Leucosis nên có tỷ lệ nuôi sống cao hơn. 

Gen chịu nóng  tốt gồm có gen Na- (Naked neck) là gen trội không hoàn toàn, gây tính 
trạng trụi lông đầu và vùng cổ. Gà mang gen NaNa giảm 40% lông phủ, vùng da đầu và da cổ 
không có các gốc lông nên th ường trụi. Gà Nana giảm 30% lông phủ, còn gà nana mọc lông 
bình thường. 

Gà hướng thịt mang gen Na tăng sức chịu nóng, năng suất trứng cao, khi nuôi ở nhiệt độ 
cao 300C vẫn giữ mức tăng trọng cao, chuyển hoá thức ăn tốt, tỷ lệ lông ít, sức sống cao, khoẻ 
mạnh, tỷ lệ nuôi sống cao hơn và tỷ lệ tật xấu (cannibalism) thấp hơn gà mang gen nana. Gà 
mang gen NaNa có thể trọng cao hơn và tiêu tốn thức ăn thấp hơn gà mang gen Nana. 

Gà hướng trứng, gen Na tăng sức chịu nóng, năng suất trứng cao khi nuôi ở nhiệt độ cao, 
đẻ sớm hơn, trứng có khối l ượng cao hơn, vỏ trứng dày và chắc hơn, tỷ lệ chết thấp hơn so với 
gà mang gen nana. 

Gen F (Frizzle) gây lông quăn ra ngoài (gà lông x ước), làm giảm tính phủ của lông nên 
nhiệt sẽ dễ dàng toả ra. 

Gen Na và gen F có mối tương tác chặt trong việc cải thiện năng suất trứng trong điều 
kiện nhiệt độ môi trường cao trên 30 0C. 
3.4. Nhiệm vụ và tổ chức giống gia cầm 
3.4.1. Nhiệm vụ 

Nhiệm vụ của công tác giống gia cầm là lựa chọn một cách cẩn thận, theo h ướng xác định 
những cá thể có đảm bảo chắc chắn để nhân ra đàn con có những đặc tính mong muốn trong 
thời gian ngắn nhất, mang lại hiệu quả cao nhất. Đồng thời công tác giống gia cầm còn có 
nhiệm vụ tạo ra và hoàn thiện những dòng, giống mới, thích nghi và phù hợp với từng vùng 
sản xuất, trong những thời kỳ nhất định, đáp ứng ® ược những yêu cầu của sản xuất. 
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3.4.2. Tổ chức công tác giống 
Công tác giống của các quốc gia đều ® ược tổ chức theo sơ đồ ở hình 3.1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                      Hình 3.1. Sơ đồ tổ chức công tác gióng 

Nhìn chung, tổ chức công tác giống đều theo h ướng phát triển những xí nghiệp chuyên 
môn hóa sau đây: 

- Các xí nghiệp giống gốc và ngân hàng gen 
- Các xí nghiệp nhân giống, nuôi g à ông bà và bố mẹ 
- Các xí ngiệp và trại nuôi thương phẩm, các trạm ấp 
 Các cơ sở này có nhiệm vụ và chức năng khác nhau, nh ưng có mối liên hệ mật thiết với 

nhau, tạo thành một hệ thống. 
a. Các xí nghiệp giống gốc và ngân hàng gen 

Nhiệm vụ của các xí nghiệp này là giữ các dòng thuần và đảm bảo cung cấp cho các trại 
nhân giống những gà giống trứng và giống thịt tốt. Bên cạnh đó, các xí nghiệp này phải có cơ 
sở để kiểm tra sức sản xuất của từng cá thể dòng thuần. Các xí nghiệp này chỉ cung cấp cho 
các xí nghiệp nhân giống những gà đã qua kiểm tra về khả năng sản xuất để không ngừng 
nâng cao và bảo đảm năng xuất cho các xí nghiệp. 

Để thực hiện được nhiệm vụ của mình, các xí nghiệp giống phải áp dụng những ph ương 
pháp chọn giống hiện đại. Công việc này đòi hỏi phải có những cán bộ chuyên môn có kiến 
thức sâu rộng và nhiều kinh nghiệm trong tất cả các lĩnh vực của ngành chăn nuôi gia cầm, 
đồng thời phải đầu tư tiền vốn và vật tư thật đầy đủ để các cơ sở giống duy trì, phát triển vững 
chắc. 

Trong hơn mười năm qua, nhờ việc áp dụng những kỹ thuật tiên tiến về chọn lọc và nhân 
giống hiện đại mà hai xí nghiệp giống Ba Vì và Tam Đảo đã đạt ® ược những thành tích đáng 
kể trong việc giữ giống thuần và nâng cao tiến bộ di truyền ở nhiều chỉ tiêu sản xuất quan 
trọng của các giống gà hướng trứng và hướng thịt. 

Để đảm bảo giữ và không ngừng nâng cao chất l ượng đàn giống thì tại các cơ sở này tiến 
hành công tác chọn giống trên cơ sở nuôi các gia đình gà. Mỗi dòng gà tối thiểu phải có 20 gia 
đình.  Tất cả các cá thể trong dòng thuần đều phải có hồ sơ đầy đủ, trong đó có đủ thông tin về 
nguồn gốc, tốc độ tăng trọng, tiêu tốn thức ăn …  Sau khi có đầy đủ số liệu của gà trống, ở biểu 
chọn gà mái thay thế, ta cũng làm t ương tự như chọn gà mái. Bắt đầu phân cấp từ các tính 

Ngân hàng gen và giống gốc  

Ông bà và cha mẹ 

Thương phẩm 
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trạng để xếp cấp gà trống. Mỗi gà trống sẽ ® ược phân cấp trong từng gia đình và kết hợp các 
gia đình tổng hợp ta sẽ đánh giá ® ược gia đình nào có trống tốt nhất. Khi chọn ghép vẫn tuân 
theo nguyên tắc chung là chọn gia đình gà trống tốt nhất ghép với gia đình gà mái tốt nhất. 
Nếu bị hạn chế bởi hệ số đồng huyết F x thì cũng phải chọn được gà trống đặc cấp của gia đình 
khác và ghép với gia đình gà mái tốt nhất, nhằm phát huy phẩm chất tốt nhất cho đời sau. Tuy 
nhiên, việc ghép trống mái trong tr ường hợp này phải hết sức cẩn thận, tránh hiện t ượng đồng 
huyết. 

Để tránh đồng huyết trong các thế hệ, có thể ghép trống mái theo nguyên tắc cho giao 
phối luân phiên trong dòng khép kín  sau đây: ở các gia đình của thế hệ ban đầu (thế hệ xuất 
phát -P) ta đánh số thứ tự từ 1 - 20. Con của chúng nở ra ® ược đeo vòng số theo số của gia 
đình đó. Khi ghép gia đình mới ở thế hệ I (F1) ta ghép trống là con của gia đình thứ nhất với 
con mái là con của gia đình thứ hai và đánh số gia đình mới là 1/2 (tử số là con trống, mẫu số 
là con mái). Tiếp tục ghép con trống của gia đình thứ hai với con mái của gia đình thứ III và 
đánh số gia đình mới là 2/3... Cứ tiếp tục theo trình tự nh ­ vậy cho đến gia đình thứ 20/1.  

Sang thế hệ thứ 2 (F 2) ta lấy gà trống của gia đình này ghép với mái của gia đình khác 
cách đó 2 gia đình, thế hệ thứ ba cách 3 gia đình …   

Sơ đồ ghép gia đình để tránh đồng huyết của 20 gia đình trong  thế hệ (bảng 3.3)  
Bảng 3.3. Sơ đồ ghép gia đình để tránh đồng huyết 

 

Đời tổ tiên (P) 1 2 3 … 18 19 20 
Thế hệ thứ nhất (F1) 20/1 1/2 2/3 … 17/18 18/19 19/20 
 
Thế hệ thứ 2 (F 2) 

18/19 
------------ 
20/1 

19/20 
------------ 
1/2 

20/1 
------------ 
2/3 

 
… 

15/16 
------------ 
17/18 

16/17 
------------ 
17/18 

17/18 
------------ 
19/20 

 14/15 
------------ 
16/17 

15/16 
------------ 
17/18 

16/17 
------------ 
18/19 

 
... 

11/12 
------------ 
13/14 

12/13 
------------ 
14/15 

13/14 
------------ 
15/16 

Thế hệ thứ 3 (F 3) ------------ 
 

------------ 
 

------------ 
 

 ------------ 
 

------------ 
 

------------ 

 18/19 
------------ 
20/1 

19/20 
------------ 

½ 

20/1 
------------ 
2/3 

 15/16 
------------ 
17/18 

16/17 
------------ 
18/19 

17/18 
------------ 
19/20 

  
Cứ làm như vậy, sau đến 10 thế hệ thì hệ số cận huyết cũng chỉ rất thấp, không ảnh h ưởng 

đáng kể đến chất lượng các đời sau. 
Trên đây là sơ đồ chọn giống lý tưởng. Trên thực tế, đến một thế hệ nào đó, không phải 

tất cả các gia đình đều được giữ nguyên, vì qua chọn lọc một số gia đình bị loại một số trống 
hoặc mái, số khác bị loại bỏ hoàn toàn, ng ược lại cũng có những gia đình tốt có thể nhân ra 
làm nhiều gia đình mới (như đã nói ở trên). Chính vì lý do đó, việc ghép phối các gia đình trở nên 
phức tạp hơn và đôi khi không tránh khỏi sự giao phối cận huyết, nếu chỉ có một vòng ghép gia 
đình duy nhất. Để khắc phục khó khăn trên, cần lập hai vòng ghép phối. 

Về mặt di truyền, một cá thể của thế hệ n có nguồn gốc từ 2 n gia đình và thao tác ghép sẽ 
được dễ dàng hơn nếu có ® ược 20 gia đình trong mỗi dòng ghép phối. Nh ­ vậy mỗi dòng 
thuần cần có tối thiểu 40 gia đình để thành lập hai vòng ghép phối độc lập. 

Giả thiết rằng khi ghép phối để sinh ra thế hệ thứ 3 thì trống của gia đình số 1 bị loại 
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(không đạt tiêu chuẩn làm giống) và nh ­ vậy nếu trống để ghép cho mái của gia đình số 4. Để 
giải quyết khó khăn đó ta có thể lấy trống của gia đình 21 ở vòng ghép thứ 2 (có vị trí t ương 
ứng với gia đình số 1 trên vòng ghép thứ nhất), để ghép với mái của gia đình số 4 trên vòng 
ghép thứ nhất. 

Như vậy, áp dụng nguyên tắc ghép phối ở trên, có thể duy trì các dòng thuần không bị đồng 
huyết để thế hệ thứ tư. Từ thế hệ thứ tư, quá trình ghép phối được lặp lại như ghép ở thế hệ thứ nhất 
(F1), tuy có cùng nguồn gốc nh ưng không đồng huyết ở thế hệ mới sinh ra (F 5) vậy là thế hệ tứ tư 
(F4) của chu kỳ cũ trở thành đàn giống gốc (thế hệ ban đầu) của chu kỳ mới. 

Cần chú ý là, để có thông tin đầy đủ cho từng cá thể thì trong mỗi ô chuồng của từng gia 
đình, phải có ổ đẻ có cửa sập  tự động, khi gà mái đẻ xong, để ng ười công nhân thu trứng và 
đọc được số của gà mái, từ đó  biết được nguồn gốc của từng quả trứng (trống và mái). Khi 
đưa vào ấp, mỗi quả trứng này ® ược xếp trong các khay trứng đặc biệt, có nhiều ô l ưới, mỗi « 
chứa một quả, trong đó đã có thẻ ghi số từng trứng để đến khi gà con nở ra, vỏ trứng đã vỡ 
nhưng căn cứ vào thẻ, người ta vẫn nắm được nguồn gốc của gà con ấy mà bấm số cho nó và 
vào sổ theo dõi trong các giai đoạn tiếp theo. 
b. Các xí nghiệp nhân giống 

Nhiệm vụ của các xí nghiệp nhân giống là nhân các đàn gia cầm đã nhận ® ược từ các xí 
nghiệp giống gốc để có thể cung cấp cho các xí nghiệp th ương phẩm những đàn gia cầm tốt 
nhất. Vì các xí ngiệp nhân giống không làm công tác giống chuyên môn nên tại đây không 
tiến hành kiểm tra sức sản xuất. Các xí nghiệp giống có nhiệm vụ đảm bảo kế hoạch cung cấp 
con giống lâu dài, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cho các xí nghiệp nhân giống trên cơ sở các hợp 
đồng chặt chẽ. Các xí nghiệp này cần ® ược quy hoạch khoa học trên cơ sở nghiên cứu  khả 
năng tiêu thụ của các trại thương phẩm. Các nhà nuôi gia cầm của các xí nghiệp nhân giống 
cần được nhận gà cùng tuổi và xuất đi những gà mà tuổi của chúng đã ® ược biết chắc chắn qua 
theo dõi trên sổ sách. 

ở miền Bắc nước ta, những xí nghiệp này có quy mô khá lớn nh ­ xí nghiệp nhân giống 
gà hướng trứng Lương Mỹ, xí nghiệp nhân giống gà thịt Tam Dương… các xí nghiệp này đã 
được trang bị đầy đủ để đảm bảo việc sản xuất gà con tốt. 
c. Các xí nghiệp và trại nuôi thương phẩm 

Nhiệm vụ của các cở sở này tương đối đơn giản, chủ yếu là sản xuất trứng, thịt để cung 
cấp cho thị trường. 

Các xí nghiệp sản xuất trứng thương phẩm nhận con giống từ các cơ sở nhân giống khi 
chúng mới nở. Sau khi khai thác trứng, đến khi gà mái đẻ giảm, không đạt hiệu quả kinh tế thì 
loại thải để giết thịt và lại nuôi đàn mới. 

Các xí nghiệp nuôi gà thịt nhận gà con  th ương phẩm mới nở, nuôi đến độ tuổi nhất định, 
thường là 6- 12 tuần tuổi thì xuất bán. Thời gian nuôi ngắn hay dài tùy thuộc vào giống, điều 
kiện nuôi dưỡng, thị hiếu của khách hàng… 

Các xí nghiệp sản xuất thương phẩm nên có quy mô lớn để có thể cơ giới hóa hoặc tự 
động hóa sản xuất, nhờ đó làm giảm chi phí và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Tại các cơ 
sở này có thể nuôi gà bằng loại thức ăn phù hợp để đảm bảo sức sản xuất cao và hạ giá thành 
sản phẩm. 
d. Các trạm ấp 



 87 

Các trạm ấp nhận trứng từ các xí nghiệp nhân giống, quy mô của các trạm ấp ® ược xác 
định dựa trên khả năng cung cấp trứng ấp của các xí nghiệp nhân giống và khả năng tiêu thụ 
gà con của thị trường. Gà con nở ra từ các trạm ấp này ® ược cung cấp cho các xí nghiệp nhân 
giống, các cơ sở sản xuất thương phẩm, các hợp tác xã, và có thể bán rộng rãi cho nhân dân 
địa phương. Trạm ấp không chỉ làm nhiệm vụ kinh doanh đơn thuần mà còn làm nhiệm vụ 
kiểm tra, thông báo chất lượng trứng ấp kịp thời cho các cơ sở sản xuất trứng ấp mà trạm nhận 
trứng. Vì là trạm “đầu mối” nên các trạm ấp cần làm tốt công tác an toàn sinh học, vệ sinh, 
tiêm phòng ban đầu để đảm cảo cung cấp ra thị tr ường các đàn gà con sạch bệnh. 

Bảng 3.4. Danh sách đơn vị và số l ượng gia cầm giống gốc, giống quý hiếm  
thuộc Bộ NN & PTNT 

 

TT Đơn vị Giống gia cầm  Số lượng 

1 TT nghiên cứu gia cầm Thụy Phương  Gà LV1, LV2, LV3 1500 

  Gà Ai Cập 1000 

  Gà Tam Hoàng 500 

  Gà Kabir 500 

2 TT nghiên cứu GC Vạn Phúc  Gà Ri 1000 

  GÀ LV 1000 

3 TT nghiên cứu  M. Trung Gà LV 1000 

4 TT nghiên cứu và chuyển giao Gà LV 1500 

 TBCN miền Nam    

5 TT nghiên cứu HLCN B. Thắng Gà BT2 1000 

6 XN gà giống Tam Đảo Gà Sasso GGP và GP 2000 

7 XN gà giống Ba Vì Gà Leghorn 2000 

8 XN gà giống Châu Thành Gà Kabir GGP và GP 3000 

9 XN gà giống Hòa Bình Gà ISA color 2000 

10 CT CP giống GC L­­¬ng Mỹ Gà ISA MPK 3000 

 Tổng số: 21.000 giống gốc   

 
3.4.  Chọn lọc và chọn phối trong công tác giống gia cầm 
3.4.1. Chọn lọc 

Theo quan điểm sinh học, có 2 hình thức chọn lọc tác động vào quần thể sinh vật, đó là 
chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo. 

Theo quan điểm của công tác giống gia cầm thì chọn lọc là quá trình  giữ lại để làm 
giống và nhân giống những gia cầm phù hợp với sản xuất và loại thải những cá thể không phù 
hợp. Về bản chất di truyền, chọn lọc là quá trình làm thay đổi tần số gen của quần thể gia 
cầm.  

Trong cả quá trình chọn lọc và nhân giống có 3 giai đoạn làm thay đổi tần số gen: 
- Giai đoạn 1: chọn lọc để giữ lại những cá thể tốt để làm giống 
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- Giai đoạn 2: tỷ lệ thụ tinh khác nhau khi cho giao phối giữa các cá thể 
- Giai đoạn 3: Tỷ lệ nuôi sống và tỷ lệ chết ở đời con làm thay đổi tần số gen 
Trong 2 giai đoạn sau, sự thay đổi tần số gen chịu ảnh h ưởng của chọn lọc tự nhiên là chủ 

yếu. Song tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nuôi sống không liên quan đến các gen chi phối các tính trạng 
số lượng, vì vậy có thể nói trong công tác giống, chọn lọc hầu nh ­ thuần túy là chọn lọc nhân 
tạo. Trong thực tế rất khó đánh giá sự thay đổi tần số gen của quần thể gia cầm do tác động 
của chọn lọc, vì các tính trạng kinh tế quan trọng do nhiều gen chi phối, vì vậy hiệu quả của 
chọn lọc được đánh giá thông qua việc so sánh giá trị trung bình của năng suất giữa thế hệ mà 
con người chọn lọc với thế hệ sau do chúng sinh ra. Để đánh giá mức độ biến đổi giá trị trung 
bình của quần thể qua các thế hệ chọn lọc, ng ười ta dùng khái niệm hiệu ứng chọn lọc  
(Response) hoặc tiến bộ di truyền ( ∆g). Hiệu ứng chọn lọc là hiệu số của  giá trị kiểu hình 
giữa trung bình của trung bình đời con và trung bình của thế hệ bố mẹ sinh ra chúng tr ước khi 
chọn lọc, ký hiệu là R.  

Ví dụ: Sản lượng trứng trung bình của thế hệ bố mẹ là 250 quả/năm, của đời con là 265 
quả/năm, thì. 

  R = 265 - 250 = 15 (quả) 
Hiệu ứng chọn lọc phụ thuộc vào những yếu tố chính sau: 

a) Cường độ chọn lọc i 
Cường độ chọn lọc càng cao thì hiệu ứng chọn lọc càng lớn, vì theo công thức 
  R = h i σA 
Trong đó: h - hệ số di truyền của tính trạng 
   I -  cường độ chọn lọc 

   i = 
P

S
σ

 

                       S- Li sai chọn lọc 
            σP- Độ lệch tiêu chuẩn kiểu hình 
            σA- Độ lệch tiêu chuẩn di truyền cộng gộp của tính trạng 

Khi tỷ lệ chọn lọc càng cao thì cường độ chọn lọc càng thấp. C ường độ chọn lọc phụ 
thuộc vào độ lớn của quần thể và khả năng sinh sản của quần thể đó. Tỷ lệ số con giữ lại cho 
sinh sản ở gia cầm tương đối không cao, theo Lush là từ 10 - 15% (trong khi đó ở gia súc lớn 
là 50 - 60%), do đó ở gia cầm có c ường độ chọn lọc cao hơn, tức là có thể chọn ® ược những 
con có sức sản xuất cao nhất trong đàn để làm giống. 

Trong thực tế tỷ lệ chọn lọc đối với gia cầm trống và gia cầm mái khác nhau, do đó tỷ lệ 
chọn lọc chung 

                                                 i ♂ + i ♀ 
                                          i = ------------------- 

                                          2 
 
Li sai chọn lọc S là độ chênh lệch và giá trị kiểu hình giữa trung bình những cá thể ® ược 

chọn lọc giữ lại làm giống và trung bình của toàn bộ thế hệ đó. 
Trong thực tế, tỷ lệ chọn lọc p được tính trong phạm vi một đàn gia cầm có số l ượng nhất 

định, do đó người ta lập những bảng để tra riêng c ường độ chọn lọc cho mỗi đàn. Bảng Harter 
dùng để xác định cường độ chọn lọc đối với một đàn gia cầm có số l ượng từ 2 - 400 con. Nếu 
quần thể nhiều vô hạn thì tra bảng 3.4. (n = 1 - ∞). 
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Bảng 3.5. Gi  ̧trị của cường độ chọn lọc i khi tỷ lệ chọn lọc p thay đổi 
 

Tỷ lệ chọn lọc p Cường độ chọn lọc i 

0,001 
0,01 
0,02 
0,03 
0,04 
0,05 
0,05 
0,07 
0,08 
0,09 
0,10 
0,20 
0,30 
0,40 
0,50 
0,60 
0,70 
0,80 
0,90 
1,0 

3,367 
2,665 
2,421 
2,268 
2,154 
2,063 
1,985 
1,918 
1,858 
1,804 
1,755 
1,400 
1,159 
0,966 
0,798 
0,644 
0,497 
0,350 
0,195 

0 
 
Mối liên quan giữa cường độ chọn lọc i và tỷ lệ chọn lọc p ® ược biểu thị trên sơ đồ sau: 
 
 
 

              
2              
1,8              
1,6              
1,4              
1,2              
1,0              
0,8              
0,6              
0,4              
0,2              
0              
 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100   

 
 
 

Ví dụ: Tính hiệu ứng chọn lọc sản lượng trứng của một đàn gà, khi tỷ lệ chọn lọc gà trống 
là 5%, gà mái là 10%, h 2 = 0,3, σA = 20 quả. 

Cường độ 
chọn lọc i 

Tỷ lệ chọn 
lọc (%) 
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 R = 5,820.
2

755,1063,2.3,0 =
+

 quả 

b) Khoảng cách thế hệ 
Công thức tính hiệu ứng chọn lọc nh ­ đã nêu ở trên là kết quả thu ® ược sau một thế hệ. 

Nhưng các loài, giống, chương trình chọn lọc khác nhau thì có khoảng cách thế hệ (là khoảng 
thời gian trung bình giữa hai thế hệ liên tiếp ® ược sử dụng trong nhân giống) khác nhau. Nếu 
khoảng cách thế hệ tính bằng năm thì ng ười ta biểu diễn hiệu ứng chọn lọc trong một năm 
bằng cách chia hiệu ứng chọn lọc đó cho khoảng cách thế hệ L. 

  R = 
L

Aih
L

pih σσ
=

2

 

Đối với gà, khoảng cách đó là hai năm, mặc dù theo đặc điểm sinh học, khoảng cách này 
có thể chỉ là 1 năm. Vì tiến bộ di truyền ® ược xác định từ thế hệ này qua thế hệ khác nên nếu 
rút ngắn được khoảng cách giữa các thế hệ này 2 lần, tức là tiến bộ di truyền có thể tăng lên 
gấp 2 lần. 

Chọn lọc gà chỉ dựa vào sức sản xuất của chúng trong một thời gian ngắn theo ph ương 
pháp chọn lọc nhanh là một cách tốt để rút ngắn khoảng cách thế hệ. Do sức sản xuất cả năm 
và sức sản xuất từng giai đoạn có mối t ương quan chặt chẽ nên sự khác nhau về di truyền của 
sức sản xuất trong mùa đông có thể đánh giá ® ược trên cơ sở những số liệu về sức sản xuất 
từng phần. 

Trong ví dụ đã nêu ở trên, R = 8,5 quả. Nếu khoảng cách thế hệ là 2 năm thì với c ường độ 
chọn lọc đó, sự tăng sản lượng trứng hàng năm chỉ bằng 4,25 quả. 
c) Độ chính xác của chọn lọc (r AP) 

Công thức tính hiệu ứng chọn lọc 

  R = 
L
ih Pσ2

 

Trong trường hợp tổng quát, hệ số di truyền h 2 được thay thế bằng hệ số hồi quy của giá 
trị di truyền cộng gộp theo giá trị kiểu hình của tính trạng (b AP), và hiệu ứng chọn lọc ® ược 
biểu diễn bằng tiến bộ di truyền ∆g thì. 

  ∆g  = 
L
ib PP σ..∆  

   = 
L
pi

p
P σ

σ
σ

.
.
∆  

   = 
L

i A

pA

P σ
σσ

σ
.

.
∆  

 Trong đó: 
 σA: Độ lệch chuẩn di truyền cộng gộp của tính trạng 
 σAP: Hiệp phương sai giữa giá trị di truyền cộng gộp và giá trị kiểu hình 
 σp: Độ lệch chuẩn kiểu hình của tính trạng 

  rAP = 
PA

AP

σσ
σ

.
 là độ chính xác của chọn lọc 
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Kết quả tính toán cho thấy  r AP phụ thuộc và thế hệ số di truyền h 2, vào nguồn thông tin để 
tính toán được lấy từ tổ tiên, anh chị em, bản thân hay đời sau của gia cầm đang ® ược chọn lọc 
được thể hiện  trình tự quan trọng nh ­ sau: 

Khi  h2 
 thấp <0,2, trình tự đó là tổ tiên, bản thân, anh chị em, đời sau. 

Khi  h2 
 thấp trung bình: 0,2 < h 2 < 0,6, trình tự đó là tổ tiên, anh chị em, bản thân, đời sau. 

Khi  h2
  cao: 0,6 < h2 < 1, trình tự đó là tổ tiên, anh chị em, đời sau, bản thân. 

Nguyên tắc chung là: 
Khi  h2  thấp và trung bình thì chọn lọc dựa vào kiểu hình của đời con có độ chính xác 

cao hơn chọn lọc dựa vào kiểu hình của bản thân. 
Khi h2 cao thì chọn lọc dựa vào kiểu hình của bản thân có độ chính xác cao hơn chọn lọc 

dựa vào kiểu hình của đời con. 
Chọn lọc dựa vào đồi sau luôn có độ chính xác cao hơn chọn lọc dựa vào anh chị em nó 

và luôn cao hơn chọn lọc dựa vào tổ tiên con vật.     

3.4.2.  Các phương pháp chọn lọc 
Chọn lọc là công đoạn đầu tiên trong công tác giống. Mục đích của chọn lọc là lựa chọn 

những cá thể tốt nhất để nhân giống. Tuỳ theo mục tiêu, yêu cầu của công tác giống mà ng ười 
ta có thể phân chia và áp dụng nhiều ph ương pháp chọn lọn khác nhau. Có thể nêu ra một số 
phương pháp chọn lọc sau đây: 

- Chọn lọc bình ổn và chọn lọc định h ướng 
- Chọn lọc theo bản thân và quan hệ huyết thống 
+ Chọn lọc cá thể 
+ Chọn lọc theo gia đình 
+ Chọn lọc kết hợp 
- Chọn lọc một tính trạng và nhiều tính trạng 

a. Chọn lọc bình ổn, định h ướng  
Kết quả của chọn lọc bình ổn là giá trị trung bình tính trạng ® ược chọn lọc sẽ không thay đổi 

từ thế hệ này sang thế hệ khác. 
Chọn lọc định hướng là giá trị trung bình tính trạng ® ược chọn lọc ở thế hệ sau sẽ cao hơn 

thế hệ trước. 
b. Phương pháp chọn lọc theo bản thân và theo quan hệ huyết thống 

Khi  chọn lọc theo bản thân và theo quan hệ huyết thống, có 4 ph ương pháp sau đây: 
-  Chọn lọc cá thể   (còn gọi là chọn lọc hàng loạt hay là chọn lọc quần thể):  chỉ căn cứ 

vào các giá trị kiểu hình của các cá thể trong quần thể để chọn lọc mà không để ý đến các giá 
trị của đời trước và họ hàng nó, tức là bất kỳ cá thể nào tốt nhất của quần thể đều ® ược giữ lại 
làm giống.  

Ưu điểm: phương pháp này có hiệu quả đối với những tính trạng có hệ số di truyền cao, 
dễ thực hiện, đơn giản, không phải theo dõi sổ sách một cách chặt chẽ, rút ngắn thời gian chọn 
lọc.  

Nhược điểm: hiệu quả không cao đối với những tính trạng có hệ số di truyền thấp. Hơn 
nữa, có một số tính trạng không thể chọn lọc trực tiếp trên bản thân con vật nh ­ khả năng đẻ 
trứng, tỷ lệ ấp nở của gà trống..v..v... 

Phương pháp chọn lọc cá thể thường được áp dụng vào giai đoạn gà con, gà dò và đối với 
gà ông bà, bố mẹ.  
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c. Chọn lọc theo gia đình (Family selection) 
Là phương pháp chỉ căn cứ vào giá trị của gia đình, tất cả các cá thể trong những gia đình 

tốt nhất đều được giữ lại làm giống, loại thải toàn bộ những gia đình có giá trị trung bình kiểu hình 
thấp hơn, mặc dù trong các gia đình đó có những c  ̧thể suất sắc. 

Ưu điểm của phương pháp chọn lọc này sẽ có hiệu quả tốt đối với các tính trạng có hệ số 
di truyền thấp, bởi vì khi chỉ tính đến trung bình giá trị kiểu hình của một số gia đình thì sai 
lệch môi trường của các cá thể sẽ bị loại bỏ, khi môi tr ường sống của các gia đình giống nhau 
và khi số lượng cá thể trong gia đình lớn.  

Nhược điểm của phương pháp này là: sẽ làm giảm số lượng gia đình so với quần thể ban 
đầu; làm tăng mức độ cận thân giữa các gia đình, nếu nhân đôi những gia đình tốt có đông số 
cá thể nhằm duy trì số lượng gia đình qua các thế hệ chọn lọc, một số cá thể có giá trị kiểu 
hình kém vẫn được giữ lại làm giống. Khi môi trường sống của các gia đình khác biệt nhau thì 
hiệu quả chọn lọc sẽ giảm xuống. Trong thực tế chăn nuôi gia cầm th ường phổ biến phương 
pháp kiểm tra qua anh chị em ruột và anh chị em họ (cùng bố khác mẹ) để đánh giá giá trị 
giống của các cá thể được chọn lọc. 
d. Chọn lọc trong gia đình (With in family selection) 

Là phương pháp chỉ căn cứ vào giá trị của các cá thể trong từng gia đình và chọn tất cả 
các cá thể tốt nhất trong từng gia đình đều ® ược giữ lại làm giống. Tất cả các gia đình đều 
được tham gia vào quá trình chọn lọc, những cá thể có giá trị lớn hơn giá trị trung bình của gia 
đình  đều  được giữ lại làm giống. Như vậy,  gia đình nào cũng có sự đóng góp các cá thể tốt 
nhất cho thế hệ sau. Phương pháp chọn lọc này đã và đang ® ược áp dụng trong công tác giống 
đối với những giống gà trứng Leghorn HV85 và 2 dòng mái của giống gà thuần BE. 

Ưu điểm của phương pháp chọn lọc này là có hiệu quả tốt đối với các tính trạng có hệ số 
di truyền thấp và khi gia đình ® ược nuôi dưỡng chăm sóc trong cùng điều kiện t ương tự nhau, 
sẽ hạn chế mức độ tăng đồng huyết ở các quần thể khép kín. 

Phương pháp chọn lọc theo gia đình và trong gia đình hiệu quả hơn so với ph ương pháp 
chọn lọc cá thể, vì những cá thể riêng biệt (thậm chí những cá thể đạt kỷ lục về năng suất) có 
ý nghĩa thấp hơn trong việc hoàn thiện đàn giống, so với những gia đình, những họ tốt mà cá 
thể đó được chọn ra. 

Nếu khi chọn lọc, người ta căn cứ vào cả yếu tố cá thể và yếu tố gia đình để chọn lọc thì 
đó là chọn lọc kết hợp (combined selection). 

Thí dụ: sản lượng trứng trung bình sau 3 tháng đẻ của 4 gia đình gà dòng thuần A, B C, D 
(bảng 3.6). Mỗi gia đình có 4 anh chị em cùng cha cùng mẹ (anh chị em ruột). 

Hãy chọn lọc 4 cá thể tốt trong 16 cá thể trên để làm giống. 
- Nếu chọn lọc c  ̧thể, thì ta chọn các c  ̧thể sau: A 1, A2, B1, B2 (hoặc B3, B4, C1) 
- Nếu chọn lọc theo gia đình thì tất cả các cá thể của gia đình A đều ® ược chọn. Vì giá trị 

trung bình của gia đình A là lớn nhất. 
- Nếu chọn lọc trong gia đình thì tất cả các cá thể tốt nhất của từng gia đình đều ® ược 

chọn: A1, B1, C1, D1 
- Nếu chọn lọc kết hợp thì sẽ chọn các cá thể B 1, B2, B3, B4 vì các cá thể này xuất phát từ 

gia đình B có mức độ di chuyển ổn định ( δ = 0.5) hơn gia đình A (δ = 3.65), mặc dù giá trị Pf 
của gia đình B có thấp hơn gia đình A, nh ưng lớn hơn những gia đình còn lại.  
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Bảng 3.6. Sản lượng trứng của các cá thể trong bốn gia đình  

Gia đình 
 

Cá thể  
A 
 

B C D 

1 
2 
3 
4 

61 
56 
54 
53 

56 
55 
55 
55 

54 
52 
55 
52 

54 
53 
51 
50 

 

TB của gia đình 
 

56,00 55,25 53,25 52,00 

TB của quần thể 
 

54,13 

e.  Chọn lọc từng tính trạng riêng biệt và tập hợp nhiều tính trạng  
Trong chăn nuôi, người ta đồng thơi chú ý đến rất nhiều tính trạng, trong đó nhiều tính 

trạng quan trọng như khối lượng sống và sản lượng trứng, khối lượng trứng và sản lượng 
trứng… có mối tương quan âm. Thường khi chọn lọc tính trạng này sẽ không cải thiện ® ược 
tính trạng kia, ngược lại còn làm xấu đi tính trạng đó. 

Trong phương pháp chọn lọc nêu trên, ng ười ta chia làm 3 dạng chọn lọc khác nhau. Đó 
là chọn lọc lần lượt từng tính trạng, chọn lọc đồng thời nhiều tính trạng nh ưng loại thải độc lập 
và cuối cùng là chọn lọc theo chỉ số. 

-  Chọn lọc lần lượt từng tính trạng 
Theo phương pháp chọn lọc này, người ta tiến hành chọn lần lượt tường tính trạng một, 

chừng nào đạt được yêu cầu đặt ra, sau đó mới bắt đầu chọn lọc sang tính trạng khác. Ph ương 
pháp chọn lọc này sẽ có hiệu quả nếu chỉ chọn 1 hoặc 2 tính trạng. Khi chọn lọc nhiều tính 
trạng thì yêu cầu thời gian rất dài và trong quá trình chọn lọc, có nhiều tính trạng có t ương 
quan âm với nhau, vì thế, những tính trạng đã ® ược chọn lọc từ trước sẽ không giữ được giá trị 
của mình.  

Tuỳ theo mục đích đặt ra, người ta sẽ tiến hành chọn lọc lần cuối trong cùng một thời 
gian một số tính trạng. Trong số những nhóm gia cầm đã ® ược chọn lọc, người ta chọn ra 
những cá thể có tính trạng quan trọng nhất, ví dụ sản l ượng trứng. ở bước tiếp theo, từ những 
đầu con đã được chọn, tiến hành chọn các tính trạng khác, ví dụ khối l ượng trứng. 

-  Chọn lọc đồng thời nhiều tính trạng nhưng lại thải độc lập 
Nội dung của phương pháp này là chọn lọc đồng thời nhiều tính trạng trong cùng một 

thời gian, và mỗi tính trạng chỉ ® ược đưa ra yêu cầu ở mức độ vừa phải. Sẽ loại thải những cá 
thể nào không đạt dù chỉ 1 trong những yêu cầu đối với tính trạng xem xét. Ph ương pháp này 
được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên tiến bộ di truyền đạt ® ược rất chậm vì cá thể được giữ 
lại làm giống là những cá thể có giá trị không cao. 

-  Chọn lọc theo chỉ số (selection Index) 
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Phương pháp này dựa trên sự đánh giá và chọn lọc gia cầm thông qua giá trị tổng 
hợp nhiều tính trạng, đó là chỉ số. Chỉ số chọn lọc ® ược tính toán dựa trên các số liệu di 
truyền các tính trạng, các mối t ương quan và giá trị kinh tế của chúng. Những con vật có 
chỉ số cao nhất sẽ được chọn lại làm giống. 

Phương pháp luận của chỉ số chọn lọc ® ược giới thiệu đầu tiên trong công tác giống thực 
vật và được Hazel (1943) áp dụng trong công tác giống gia súc. 

Chỉ số chọn lọc được biểu diễn bằng công thức tổng quát sau: 
I = b1X1 + b2X2 + b3X3 +...+bnXn 
Trong đó: 
I - Giá trị chỉ số, là sự ước lượng của giá trị di truyền đối với kiểu gen tập hợp (aggregate 

genotype) 
X1, X2,..., Xn - là nguồn thông tin thứ 1, thứ 2,..., thứ n. Có nghĩa là giá trị các tính trạng 

nghiên cứu, tức là sai lệch giữa các giá trị kiểu hình của bản thân cá thể với trung bình quần 
thể. 

b1, b2...,bn là hệ số điều chỉnh cho từng tính trạng (hệ số hồi quy riêng phần của giá trị 
giống đối với giá trị kiểu hình của bản thân cá thể). Tính trạng nào quan trọng, có ý nghĩa lớn 
thì có giá trị hệ số lớn và ngược lại. 

Như vậy chỉ số chọn lọc là ước lượng tốt nhất của giá trị di truyền vì nó thực hiện các tiêu 
chuẩn sau đây: 

- Nó tối đa hoá tổng quan giữa các giá trị di truyền thực sự đối với kiểu gen tổng cộng và 
giá trị di truyền được ước lượng. 

- Nó tối đa hoá xác suất của việc xếp hạng chính xác từng cá thể theo giá trị giống của 
chúng. 

- Nó tối thiểu hoá sự khác biệt gữa giá trị giống thật và giá trị giống ® ược ước lượng. 
Ví dụ: trong thực tế để đơn giản hoá việc tính toán, khi chọn lọc gà trứng và gà thịt ng ười 

ta đưa ra 2 chỉ số sau: 
Chỉ số hiệu quả sản xuất trứng và chỉ số hiệu quả sản xuất thịt 
Chỉ số hiệu quả sản xuất trứng ® ược tính theo công thức sau: 

   I = 
Ma

D
2
T

a

DT

P.T
T.P.30

T
T.P.k

=  

Trong đó: 
   I-  là chỉ số hiệu quả sản xuất trứng 
   PT  là khối lượng trứng trung bình (gam) 
   PM là khối lượng cơ thể gà mái (gam) 
   Ta  là tiêu tốn thức ăn trong một ngày đêm (gam) 
   TD là tỷ lệ đẻ. 

   k =  
M

T

P
P.30

 

Chỉ số hiệu quả sản xuất thịt được tính theo công thức sau: 

   I = 2
c

LN

d.D
D.G.P

 

Trong đó:  
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I- là chỉ số hiệu quả sản xuất thịt 
   P- khối lượng cơ thể (gam) 

GN - là góc ngực (độ)  
DL  là dài lườn (mm) 

   Dc - là dài chân (mm) 
  d - là đường kính bàn chân (mm) 

Chỉ số giống sau đ©y hay được dùng trong chăn nuôi gia cầm sinh sản: 
   I = 0,236 (p 1- P1) + 0,132 (p2 – P2) + 14,56 (p3 – P3)    
Trong đã,   
p1,p2,p3 lần lượt là sản lượng trứng (quả); khối lượng trung bình của trứng (g) và khối 

lượng của gia cầm sau năm đẻ trứng đầu tiªn (kg);  
P1,  P2,  P3 là giá trị trung bình của các tính trạng tương ứng trong quần thể. 

3.4.3. Hiệu quả chọn lọc dự đoán đối với các tính trạng số l ượng 
 Kết quả của quá trình chọn lọc giống ® ược đánh giá bằng hiệu quả chọn lọc. Đó chính 

là sự chênh lệch về giá trị kiểu hình gữa đời con ® ược chọn lọc và toàn bộ quần thể thuộc thế 
hệ bố mẹ được chọn lọc. Sự chênh lệch đó chính là giá trị giống (breeding value) của bố mẹ. 
Hiệu quả chọn lọc được ký hiệu bằng chữ cái R. 

 Mỗi phương pháp chọn lọc khác nhau sẽ có công thức tính hiệu quả chọn lọc khác 
nhau. 
a.  Hiệu quả chọn lọc cá thể 

 Khi chọn lọc cá thể thì hiệu quả chọn lọc dự đoán (R) là: 
    R = S. h2 = i δp . h

2 
 Trong đó: S là ly sai chọn lọc - tức là mức độ sai khác giữa giá trị kiểu hình trung bình 

của các cá thể bố mẹ được chọn làm giống với giá trị kiểu hình trung bình của quần thể thuộc 
thế hệ bố mẹ trong khi chọn lọc. 

       i là cường độ chọn lọc 
        δ là độ lệch chuẩn về giá trị kiểu hình của cá thể  
        h2 là hệ số di truyền về giá trị kiểu hình của cá thể 
 Ví dụ: sản lượng trứng trung bình/năm của quần thể gà trứng là 230 quả. Sản l ượng 

trứng của những gà mái được chọn làm giống là 250 quả. Tính R biết rằng h 2 = 0,25 
  Trong trường hợp này ly sai chọn lọc sẽ là: 
    S = 250 - 230 = 20 quả. 
  Vậy:  R = 20 × 0,25 = 5 quả 

b.  Hiệu quả chọn lọc theo gia đình 
 Khi chọn lọc theo gia đình thì hiệu quả chọn lọc dự toán (R f) là: 
    Rf = i . δf . h

2
f 

 Trong đó: 
   i- là cường độ chọn lọc 
  δ là độ lệch chuẩn về giá trị kiểu hình của gia đình  
  h2

f là hệ số di truyền về giá trị kiểu hình của gia đình 
c. Hiệu quả chọn lọc trong gia đình 

 Khi chọn lọc trong gia đình thì hiệu quả chọn lọc dự đoán (R i) là: 
    Ri = i . δi . h

2
i  
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  Trong đó: 
   Ri là hiệu quả chọn lọc dự đoán trong gia đình 
  i- cường độ chọn lọc 
  δi là độ lệch tiêu chuẩn về giá trị kiểu hình trong gia đình 
  h2

i là hệ số di truyền về giá trị kiểu hình trong gia đình 
d. Hiệu quả chọn lọc kết hợp 

 Khi chọn lọc kết hợp theo gia đình và trong gia đình thì hiệu quả chọn lọc dự đoán R c là: 
    Rc = h2

f + Pf + h2
i . PI 

 Trong đó: 
   h2

f là hệ số di truyền về giá trị kiểu hình theo gia đình 
   h2

i là hệ số di truyền về giá trị kiểu hình trong gia đình 
   Pf  là chênh lệch giá trị kiểu hình của cá thể và trung bình giá trị kiểu hình theo 

gia đình. 
  PI là chênh lệch giá trị kiểu hình của cá thể và trung bình giá trị kiểu hình của 

gia đình. 
 Sau khi xác định được hiệu quả chọn lọc dự đoán chúng ta có thể dự đoán ® ược năng 

suất của đời con theo công thức sau: 
    P§C = Pqt + R 
  Trong đó: 
  PĐC là giá trị trung bình kiểu hình của đời con 
   Pqt là giá trị trung bình kiểu hình của toàn bộ quần thể đời bố mẹ 
   R  là hiệu quả chọn lọc dự đoán 

3.5. Chọn lọc theo ngoại hình và phương pháp phân biệt trống 
mái 
3.5.1. Chọn lọc gà con 1 ngày tuổi 

Việc chọn lọc gà con được bắt đầu từ lúc gà nở ra ở trạm ấp. Đây là công việc ® ược tiến 
hành bắt buộc ở các cơ sở giống thuần, cũng nh ­ các cơ sở giống bố mẹ, thương phẩm. Gà con 
1 ngày tuổi được chọn lọc theo các đặc điểm ngoại hình nh ­ sau:  lông có màu đặc trưng của 
phẩm giống, bông, xốp, mắt sáng, nhanh nhẹn, khối l ượng sơ sinh lớn, chân bóng, cứng cáp, 
dáng đi vững vàng, phản xạ nhanh nhẹn. Bụng thon, rốn kín. 

Cần loại những cá thể có khuyết tật về ngoại hình nh ­ khoèo chân, hở rốn, bụng phệ, vẹo 
mỏ, hậu môn dính phân, khối l ượng nhỏ, lông bết. 
3.5.2. Chọn lọc gà hậu bị 

Trong giai đoạn này thường có hai lần chọn lọc đó là chọn lọc lúc kết thúc giai đoạn gà 
con (42 hoặc 49 ngày tuổi đối với gà h ướng thịt, 63 ngày tuổi đối với gà h ướng trứng), và chọn 
lọc lúc kết thúc giai đoạn gà hậu bị, vào lúc 133 ngày tuổi đối với gà h ướng trứng và 140 ngày 
tuổi đối với gà hướng thịt. 

Chọn lọc giai đoạn này cũng dựa vào ngoại hình và khối l ượng cơ thể. Nhìn chung các 
giống gà phát triển bình thường thì có đặc điểm mọc lông nh ­ sau: cuối tuần lễ thứ nhất đã 
nhìn thấy lông đuôi, đặc biệt ở gà mái. Trong tuần lễ thứ hai, lông mọc theo hình rẻ quạt ở vai, 
sau đó mọc từ trong ra ngoài. Dọc theo ranh giới phía d ưới của cánh xuất hiện lông mọc phía 
dưới đùi. Trong tuần lễ thứ ba, lưng đã có lông và xuất hiện lông ở phía diều. Sau 20 ngày có 
lông gáy và tuần lễ thứ 5 có lông cổ. Chỉ ở tuần lễ thứ 6 ở hai bên s ườn của vùng ngực mới 
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xuất hiện hai mảng lông. Đến tuần lễ thứ 7, gà h ướng trứng đã có bộ lông t ương đối hoàn 
chỉnh. Đối với gà hướng thịt thì bộ lông phát triển, che kín thân muộn hơn từ 1 - 2 tuần lễ. Căn 
cứ vào mức độ mọc lông trên cơ thể gà có thể nhận biết t ương đối tuổi gà. Dựa trên cơ sở này 
có thể rút ra kết luận về phương thức trao đổi chất và khả năng sản xuất sau này của gia cầm. 
Trong giai đoạn gà hậu bị, nhìn chung gà có chân t ương đối cao và thân mình hẹp. 
Chỉ chọn những cá thể phát triển hoàn chỉnh, tầm vóc cân đối, mào và tích tai phát triển, bộ 
lông óng mượt. Đối với gà mái cần xem xét khoảng cách x ương háng và khoang bụng. Gà 
trống cần có dáng đi hiên ngang, l ườn (bụng) càng dựng theo chiều đứng càng tốt (loại những 
gà có  lườn song song với mặt phẳng ngang - đó là gà broiler), tốt nhất là tạo một góc trên 45 o  
so với mặt phẳng ngang, hai chân vững chắc, đi đứng vững vàng, nhanh nhẹn, tính tình hiếu 
động 

Bảng 3.7. Những đặc điểm bên ngoài của gà mái tốt và xấu tr ước khi đẻ 
 

Các bộ 
phận 

Gà mái tốt Gà mái xấu 

Đầu 
Mắt 
Mỏ 
Mào, tích  
Thân 
Bụng 
 
Chân 
Lông 
Tính tình 

Rộng, sâu 
T o, lồi, màu da cam 
Ngắn, chắc 
Phát triển tốt có nhiều mao mạch 
Dài, sâu, rộng 
Phát triển tốt, khoảng cách giữa cuối 
xương lườn và xương háng rộng 
Màu vàng, bóng, ngón chân ngắn 
Mềm, sáng, phát triển tốt 
Ưa hoạt động  

Hẹp, dài 
Nhỏ, màu nâu xanh 
Dài, mảnh 
Nhỏ, nhợt nhạt 
Hẹp, ngắn, nông 
Kém phát triển, khoảng cách giữa cuối 
xương háng và xương lườn hẹp. 
Màu nhợt, thô giáp, ngón chân dài 
Xù, kém phát triển  
Dữ tợn hoặc uể oải 

 
3.5.3. Chọn lọc gà mái đang đẻ 

Bảng 3.8. Những đặc điểm bên ngoài của gà mái mái đẻ tốt và đẻ kém 
 

Các bộ phận Gà mái đẻ tốt Gà mái đẻ xấu 

Mào và tích tai 

Khoảng cách giứa xương 
háng 

Khoảng cách giữa mỏm 
xương lưỡi hái và xương 
háng 

Lỗ huyệt 

Bộ lông 

 

Màu sắc mỏ, chân 

To, mềm, màu đỏ tươi 

Rộng, để lọt 3 - 4 ngón tay 

 

Rộng mềm, để lọt cả 3 ngón tay 

 

Ướt, to, cử động, màu nhạt 

Không thay lông cánh hàng thứ 
nhất 

Đã giảm màu vàng  của mỏ, 
chân, mắt, tai 

Nhỏ, nhợt nhạt, khô 

Hẹp, để lọt 1 - 2 ngón tay, 
cứng 

Hẹp, cứng, chỉ để lọt 1 - 2 
ngón tay 

 

Khô, bé, ít cử động, màu sẫm 

Đã thay 5 hoặc nhiều hơn 
lông cánh hàng thứ nhất 

Màu vẫn giữ nguyên 

 Trong quá trình nuôi dưỡng gà mái đẻ, đặc biệt gà bố mẹ, cần định kỳ chọn lọc, để loại 
ra khỏi đàn những cá thể đẻ kém. Chọn gà mái trong giai đoạn này cũng dựa vào các bộ phận 
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của cơ thể như mào, khoảng cách giữa xương háng và mỏm xương lưỡi hái, lỗ huyệt, bộ lông... 
Căn cứ vào những đặc điểm trên, chúng ta có thể chọn ® ược những gà mái tốt. Có thể mổ 

một vài cá thể gà mái để xác định sự phát triển của buồng trứng và ống dẫn trứng. 
3.5.4. Chọn lọc vịt, ngỗng, ngan 
a.  Đối với vịt 

Con trống: đầu to, mắt sáng, cổ dài và to vừa phải, thân dài rộng, lông bóng m ượt, ốp sát 
vào thân, có khoảng 3 - 4 lông cổ. Chân khoẻ không dị tật. 

Con mái: đầu nhỏ và thanh, cổ dài trung bình, đầu lông nở rộng, bụng tròn và hơi sệ, 
dáng đi lạch bạch. Màu lông phù hợp với đặc điểm của giống. 
b.  Đối với ngỗng 

Con trống: đầu to, cổ dài. Thân mình hơi dốc, dài và rộng. Phao câu to và cứng, khi vuốt 
thì cong lên mạnh. Đầu có thể vươn cao, dáng đi hùng dũng, tính tình dữ tợn, ưa hoạt động. 
Chân to, chắc, không có dị tật, màu lông đặc tr ưng của giống. 

Con mái: đầu nhỏ và thanh, mắt sáng, cổ ngắn lông tơ mịn, thân mình thon nhẹ hơi dốc. 
Háng rộng phát triển, chân cao vừa phải. Màu lông đặc tr ưng của giống. 
c.  Đối với ngan 

Con trống: đầu to, dẹt, có mào đỏ tía, mắt to sáng, thân dài, ngực rộng và sâu. Phao câu to 
và cứng, khi vuốt xuôi lên mình thì cong lên mạnh. Dáng đi nặng nề chắc chắn. Hai chân phát 
triển to, không có dị tật. 

Con mái: đầu to và thanh, bụng rộng, chân ngắn và chắc. Thân hình nằm ngang, dáng đi 
chậm chạp nặng nề. 
3.5.5. Phân biệt trống mái 
a. Theo phương pháp soi lỗ huyệt  (phương pháp Nhật Bản) 

Việc phân biệt trống mái thực hiện ngay sau khi gà mới nở tại trại ấp. 
Khi chọn trống và mái, người chọn ngồi trên ghế, trước mặt bàn có đèn chiếu sáng cực 

mạnh. Những gà cần chọn đặt trong hộp để trên bàn, hai bên có hai hộp để đựng gà trống và 
gà mái riêng. Khi chọn gà, gà con ® ược cầm ở tay trái, lưng gà áp vào lòng bàn tay, đầu chúc 
xuống dưới. Để tiện cho việc quan sát cần bóp nhẹ vào bụng để cho phân ra ngoài. Dùng ngón 
tay trỏ và ngón tay cái của tay phải từ từ mở lỗ huyệt ra. ở con trống thấy có mấu lồi nhô lên, 
khi kéo căng mấu lồi nhỏ đó không mất đi. Đó chính là mấu của gai giao cấu. Gà đẻ sớm 
thường có khả năng đẻ nhiều trứng, song nếu đẻ quá sớm, khi gà mái ch ưa đủ khối lượng nhất 
định thì trứng đẻ ra nhỏ, thời gian khai thác trứng ngắn. Tuổi đẻ trứng đầu phụ thuộc vào chế 
độ nuôi dưỡng và chăm sóc gà hậu bị. Gà hậu bị nuôi trong điều kiện chiếu sáng ít sẽ đẻ muộn 
hơn gà nuôi trong thời gian chiếu sáng dài. Gà đẻ sớm th ường có khả năng đẻ nhiều trứng, 
song nếu đẻ quá sớm, khi gà mái ch ưa đủ khối lượng nhất định thì trứng đẻ ra nhỏ, thời gian 
khai thác trứng ngắn. Tuổi đẻ trứng đầu phụ thuộc vào chế độ nuôi d ưỡng và chăm sóc gà hậu 
bị. Gà hậu bị nuôi trong điều kiện chiếu sáng ít sẽ đẻ muộn hơn gà nuôi trong thời gian chiếu 
sáng dài. Con mái không có mấu lồi. 
b. Phương pháp phân biệt trống mái thông qua tốc độ mọc lông cánh và màu sắc lông 

ở một số giống gà thịt và gà trứng, trong quá trình chọn giống ng ười ta đã tạo ra những 
dòng gà có gen quy định tốc độ mọc lông cánh và màu sắc lông liên kết với giới tính lúc gà 
mới nở. Nếu là gà trống thì mọc lông chậm, còn gà mái thì mọc lông nhanh hoặc con trống 
màu lông trắng, con mái màu lông nâu. 
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                                         Hình 3.1a. Mái lông mọc nhanh 
                          (hàng lông cánh thứ 2 dài hơn hàng lông cánh thứ nhất) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Hình 3.1b. Trống mọc lông chậm                     Hình 3.1c.  Trống mọc lông chậm 
(hàng lông cánh thứ hai ngắn hơn)                                               (hàng lông cánh thứ hai dài bằng hàng 
                      lông cánh thứ nhất). 

ở con trống, tốc độ mọc lông chậm ® ược thể hiện ở hai dạng: hàng lông cánh thứ hai 
(hàng lông cánh dưới nhìn từ trên xuống) ngắn hơn hoặc bằng hàng lông cánh thứ nhất (hàng 
lông cánh trên - hình 3.1b và 3.1C). 

Còn ở gà m i̧ chỉ có một dạng mọc lông nhanh là hàng lông thứ hai dài hơn hàng lông thứ 
nhất (hình 3.1a).  

Hàng lông cánh thứ nhất còn ® ược gọi là hàng lông cánh sơ cấp, còn hàng lông cánh thứ hai 
gọi là hàng lông cánh thứ cấp. Tuy nhiên, quy luật mọc lông này chỉ thể hiện khi chúng ta tiến 
hành lai giữa dòng trống mọc lông nhanh với dòng mái mọc lông chậm. Còn khi lai ng ược lại 
thì quy luật mọc lông cánh ở trống và mái sẽ khác đi. 
c. Phân biệt trống mái ở các tuần tuổi khác 

Bảng 3.9. Những đặc điểm ngoại hình có thể phân biệt trống và mái 
  

Các  bộ phận Gà trống Gà mái 

Mào Hình vòng cung, khía răng cưa thưa, 
không đều 

Hình tam giác, khía răng cưa, mau, 
đều 

Chân To, dài Ngắn, bé 

Đầu To, thô Bé, ít thô 

Lông Lông đuôi thường mọc muộn Lông đuôi, mọc sớm 

Tiếng kêu Đục Thanh 

Hành vi Khi ăn thường bới ngang ít bới ngang 

)|( 

)|( 
)|( 

)|( 

)|( 
)|( )|( 

)|( )|( 

)|( 
)|( 

)|( 
)|( )|( 

)|( 
)|( )|( 

)|( )|( 
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Đối với gà ở các tuần tuổi 3 - 5, đặc biệt đối với gà thịt, rất khó phân biệt trống mái, nếu 
không có kinh nghiệm nghề nghiệp. Để xác định trống mái trong giai đoạn tuổi này, cần dựa 
vào những đặc điểm cơ bản nh ­ : mào và tích tai, đầu, chân, tiếng kêu, lông... 
 
3.6. Công tác giống đối với gà giống thuần chủng 

Các xí nghiệp gà giống dòng thuần có nhiệm vụ nuôi, chọn lọc và giữ các giống gốc 
nhằm cung cấp gà ông, bà, bố, mẹ cho các xí nghiệp gà giống cấp hai để sản xuất con giống 
và gà thương phẩm thịt trứng. 

Với nhiệm vụ đó, công tác giống ở các xí nghiệp gà giống gốc ® ược tiến hành thường 
xuyên liên tục và rất nghiêm ngặt theo các trình tự sau. 
3.6.1. Chọn lọc gà con một ngày tuổi 

Sau khi gà đã nở ở trạm ấp, ta cần chọn lọc ngay theo đúng tiêu chuẩn của các giống gà 
thuần chủng. Bắt đầu từ đời I trở đi, gà con mới nở ở trạm ấp ® ược theo dõi từng gia đình, mỗi 
gia đình bao gồm từ 12 - 15 gia mái và 1 gà trống. 

Gà con một ngày tuổi được chọn lọc theo các đặc điểm đã nêu trong phần 3.5.1. của 
chương này. 

Những cá thể mặc dầu đạt các tiêu chuẩn về ngoại hình, nh ưng lý lịch không rõ ràng (do 
nhầm gia đình này với gia đình kia, hoặc do bật nắp hộp ấp trong quá trình ấp) thì cũng cần 
loại. Những cá thể sau khi đã ® ược chọn đạt các tiêu chuẩn về ngoại hình và khối l ượng sẽ 
được bấm số theo đeo cánh. Số cánh ® ược đeo theo thứ tự của từng lô cho mỗi loại chuồng. 

Tiêu chuẩn kỹ thuật để giữ và nâng cao chất l ượng dòng thuần tối thiểu phải có 10.500 gà 
con 1 ngày tuổi. 
3.6.2. Chọn lọc lúc kết thúc giai đoạn gà con (vào lúc 35,42, 49 hoặc 63 ngày tuổi)  

Đây là đợt chọn lọc thứ hai, tuỳ theo các giống gà chuyên dụng khác nhau mà quy định 
ngày chọn giống khác nhau, đối với gà chuyên dụng thịt thì chọn lọc vào ngày tuổi 35 hoặc 42, 
49; đối với gà chuyên dụng trứng thì chọn lọc vào lúc 63 ngày tuổi. Chỉ tiêu chọn giống trong 
giai đoạn này chủ yếu là khối l ượng cơ thể kết hợp với xem xét ngoại hình. Theo đúng lịch, chọn 
giống đến 35 hoặc 42, 63 ngày tuổi, ta tiến hành cân chính xác từng cá thể riêng. Cân riêng 
trống và mái. Trong khi cân phải quan sát và đánh dấu chính xác từng khuyết tật về ngoại hình 
của từng cá thể. Cân chọn mẫu 10% để tính giá trị bình quân về khối l ượng cơ thể, sau đó cân 
từng cá thể, chỉ chọn những cá thể nằm trong “khoảng đồng đều”. 
a. Đối với gà chuyên dụng thịt 

Khối lượng cơ thể lúc 35 hoặc 42, 49 ngày tuổi đối với gà chuyên dụng thịt rất quan 
trọng, vì đây là tính trạng có đặc tính di truyền cao, và có mối t ương quan dương với khối 
lượng sau này của gà thịt. 

-  Chọn lọc gà mái 
ở giai đoạn này, kỹ thuật chọn thường quyết định bởi số lượng gà mái đưa vào chọn. Có 

thể xảy ra hai trường hợp: 
Nếu số lượng gà giống nuôi hậu bị đầy đủ thì  chỉ chọn những cá thể có khối l ượng bằng 

hoặc lớn hơn khối lượng trung bình của lô từ 1,5 - 2,6%. Tr ường hợp này sẽ cải tạo nhanh khối 
lượng cơ thể lúc 35 hoặc 42, 49 ngày tuổi. 

Nếu số lượng gà giống nuôi hậu bị không đủ so với số l ượng cần chọn, thì có thể chọn 
những cá thể có khối lượng cơ thể bằng hoặc nhỏ hơn khối l ượng trung bình từ 100 - 200 gam. 
Trong trường hợp này sẽ không cải tạo ® ược tính trạng khối lượng, mà chỉ đơn giản là giữ 
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dòng thuần. Trong cả hai trường hợp nêu trên đều cần chú ý tới ngoại hình. Nếu những cá thể, 
mặc dầu đạt yêu cầu về khối lượng, nhưng ngoại hình có khuyết tật về chân mỏ, mầu sắc lông, 
thì cũng phải loại bỏ. 

-  Chọn lọc gà trống 
Gà trống được chọn với số lượng ít, cho nên cần áp dụng ph ương pháp chọn lọc khắt khe. 

Chỉ  chọn những cá thể có khối l ượng cơ thể bằng hoặc lớn hơn khối l ượng trung bình của lô 
từ 1,5 - 2,6%. Khi chọn gà trống cần đặc biệt chú y tới yếu tố ngoại hình, cấu trúc thân, đặc 
biệt là đùi và lườn, góc lườn với mặt phẳng ngang (dáng đi). Tất cả những gà trống và gà mái 
đã được chọn lọc phải được bấm số vào chân. Qui định đối với gà mái thì bấm số vào chân trái 
còn gà trống được bấm số vào chân phải. 

ở các nước chăn nuôi tiên tiến, người ta qui định áp lực chọn lọc giai đoạn này rất lớn. Ví 
dụ ở Liên Bang Nga, ng ười ta áp dụng tỷ lệ chọn lọc đối với  gà chuyên dụng thịt lúc 49 ngày 
tuổi (tham khảo bảng 3.10). 

Bảng 3.10. Tỷ lệ chọn lọc với gà h ướng thịt 

Loại gà Gà mái (%) gà trống (%) 

Cụ ông nội 

Cụ bà nội 

Cụ ông ngoại 

Cụ bà ngoại 

20 

25 

40 

40 

7 

10 

10 

10 

 
ở nước ta, do điều kiện chuồng trại hạn hẹp, ch ưa mở rộng được công suất chăn nuôi gà 

hậu bị, cho nên tỷ lệ chọn lọc vẫn còn cao, dẫn tới tiến bộ di truyền đạt rất chậm. 
b. Đối với gà chuyên dụng trứng 

Khối lượng cơ thể lúc 63 ngày tuổi với gà chuyên dụng trứng không quan trọng lắm, 
nhưng khi chọn lọc cần hạn chế xu h ướng tăng khối lượng cơ thể ở giai đoạn này qua các thế 
hệ, tránh tạo ra giống gà chuyên dụng trứng có khối l ượng cơ thể lớn, tiêu tốn thức ăn cao, sản 
lượng trứng sẽ giảm. 

-  Chọn lọc gà mái 
Không chọn gà mái có khối l ượng cơ thể quá lớn hoặc quá bé so với trung bình khối 

lượng của lô. Đối với gà Leghorn, chọn gà có khối l ượng xấp xỉ 600 gam. Khoảng chọn lọc là 
550 - 860 gam, tuỳ theo điều kiện nuôi d ưỡng của từng đời. 

-  Chọn lọc gà trống 
Không chọn những gà trống có khối l ượng quá bé hoặc quá lớn so với trung bình của lô. 

Đối với gà trống Leghorn, có thể chọn gà trống lúc 63 ngày tuổi xấp xỉ 700 gam. Khoảng 
chọn lọc là 650 - 880 gam. Số l ượng gà trống chọn là 10 - 20% so với gà mái. 

Gà trống Leghorn ở giai đoạn này mào ph ţ triển rất nhanh, cho nên khi chọn lọc cần chú ý 
tới tính trạng này. Mào gà phải cứng, có 5 khía răng c ưa rõ rệt và các đặc điểm ngoại hình khác 
cũng phải đạt yêu cầu, đặc trưng cho dòng. 
3.6.3. Chọn giống trong giai đoạn hậu bị 

Chỉ tiêu cơ bản để tiến hành chọn lọc trong giai đoạn này vẫn là khối l ượng cơ thể và 
ngoại hình. Đối với gà chuyên dụng thịt, chọn lúc 140 ngày tuổi, còn đối với gà chuyên dụng 
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trứng thì chọn lọc vào lúc gà 133 ngày tuổi. Cũng giống nh ­ giai đoạn trước, theo lịch công 
tác giống, đến 133 hoặc 140 ngày tuổi, ta tiến hành cân đo chính xác từng cá thể, dựa vào giá 
trị bình quân về khối lượng của lô để chọn từng cá thể. 
a. Đối với gà chuyên dụng thịt 

Khối lượng cơ thể lúc 140 ngày tuổi đối với gà chuyên dụng thịt không quan trọng lắm, 
bởi vì sự tương quan giữa khối lượng cơ thể giai đoạn này với khối l ượng cơ thể gà Broiler rất 
thấp. 

- Chọn lọc gà mái 
Khối lượng cơ thể gà mái lúc 140 ngày tuổi th ường có tương quan âm với sản lượng trứng, 

chỉ chọn gà mái có khối lượng vừa phải nhằm giảm chi phí thức ăn. 
Tiến hành cân mẫu 10% để xác định khối l ượng cơ thể trung bình, từ đó tiến hành cân 

từng cá thể và chọn theo nguyên tắc sau: loại những cá thể có khối l ượng quá lớn hoặc quá bé 
so với trung bình của lô. Chọn những cá thể có khối l ượng cơ thể nằm trong khoảng trung bình 
hoặc nhỏ hơn (lớn hơn) 5% so với trung bình. 

   X - 5% ≤ xn ≤ X + 5% 
Trong đó: X là khối lượng cơ thể trung bình           
                   xn là khối lượng cơ thể được chọn 
Những cá thể được chọn lọc phải có ngoại hình cân đối, mào và tính tai phát triển. 
-  Chọn lọc gà trống 
ở giai đoạn gà dò, gà trống cũng ® ược hạn chế khẩu phần thức ăn nhằm đạt ® ược khối 

lượng cơ thể vừa phải ở 140 ngày tuổi. Cũng giống nh ­ gà mái, khối lượng cơ thể gà trống giai 
đoạn này không quan trọng lắm. 

Các bước tiến hành chọn giống nh ­ gà mái. Cân 10% mẫu để tính khối l ượng thể bình 
quân của lô và chọn những cá thể có khối l ượng trung bình hoặc lớn hơn trung bình 5%. 

Khi chọn chú ý kết hợp với ngoại hình. Đối với gà trống cần quan tâm đến dáng đi đứng. 
Những cá thể có dáng đứng tạo góc 45 o so với bề mặt nền chuồng là những trống có dáng tốt. Mào 
và tính tai ph ţ triển, mắt tinh nhanh, hai chÉn vững chãi, các ngón không khuyết tật, đó là những 
điểm tốt của gà trống. 

Những gà trống đã được chọn lọc thì ghép ngay với gà mái, khi chuyển lên đẻ. 
b. Đối với gà chuyên dụng trứng 

-  Chọn gà mái 
Khối lượng cơ thể lúc 133 ngày tuổi đối với gà chuyên dụng trứng chiếm vị trí rất quan trọng, 

bởi vì khối lượng cơ thể giai đoạn này ảnh hưởng lớn tới sản lượng trứng sau này của giống gà. 
Nếu khối lượng cơ thể gà quá lớn hoặc qu  ̧bé đều ảnh h ưởng không tốt đến sức đẻ cho nên khi 
chọn lọc cần chọn những cá thể có khối l ượng cơ thể nằm trong khoảng nhất định, phù hợp khối 
lượng cơ thể chuẩn mà hãng cung cấp giống đã khuyến cáo. Ví dụ đối với các dòng gà Leghorn X 
và Y khối lượng chuẩn nằm trong khoảng 1300 - 1500 gam. 

Tuy nhiên, trong điều kiện thực tế nuôi dưỡng từng đời gà phải dựa vào khối l ượng cơ thể trung 
bình để chọn. Khoảng chọn lọc là: (Theo TCVN 3246 - 79) 

  [X - (100 à 200 gam)] < xn < [X + (200 à 300 gam)] 
Nếu số lượng gà định chọn chưa đủ yêu cầu thì có thẻ nới rộng khoảng chọn lọc. 
-  Chọn gà trống 
Nguyên tắc chọn gà trống chuyên dụng trứng lúc 133 ngày tuổi cũng dựa vào khối l ượng 
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cơ thể và ngoại hình. 
Khi chọn theo khối lượng cơ thể cũng dựa theo tài liệu h ướng dẫn của hãng giống. Tuy 

nhiên điều cơ bản là dựa vào giá trị bình quân của khối l ượng cơ thể của lô để chọn. Khoảng 
chọn lọc là: 

   Xn ≥ [X - 100 à 200 gam] 
Khối lượng cơ thể của gà trống BV x và BVu lúc 133 ngày tuổi, thường nằm trong khoảng 

1600 gam - 1800 gam. 
Trong quá trình chọn lọc, cần dựa vào khối l ượng cơ thể kết hợp với chọn ngoại hình: 

lông bóng mượt, đầu cân đối, mào và tính tai đỏ t ươi, phát triển tốt, mắt tròn, sáng, tinh nhanh, 
mỏ chắc, không vẹo, mỏ trên và mỏ d ưới khít nhau, lưng rộng, dài thẳng, thân hình cân đối, 
chắc khoẻ, không vẹo, không lệch móng, gà trống có dáng đứng tạo góc 45 o đối với mặt phẳng 
ngang, gà mái có khoảng cách x ương chậu rộng. Đối với dòng trống, nếu có điều kiện cần 
kiểm tra chất lượng tinh dịch trong quá trình theo dõi sản l ượng trứng. 
3.6.4. Theo dõi đánh giá sản lượng trứng trong 3 tháng đẻ 

Tất cả gà mái và gà trống sau khi được chọn lọc ở giai đoạn 133 hoặc 140 ngày tuổi sẽ 
được chuyển lên khu gà đẻ, để theo dõi sức đẻ của từng cá thể. Thời gian theo dõi từ lúc bắt 
đầu đẻ quả trứng đầu tiên cho đến hết tuần tuổi 36 đối với gà chuyên dụng thịt và tuần tuổi 38 
đối với gà chuyên dụng trứng. Để theo dõi ® ược số trứng của từng cá thể, ng ười ta dùng ổ đẻ 
có cửa sập tự động. Hàng ngày ng ười công nhân cần ghi chép số trứng đẻ ra vào biểu theo dõi 
sản lượng trứng cá thể của từng cá thể, dựa theo số đeo chân hoặc số đeo cánh của gà. Đến 
tuần tuổi 35 - 36 (đối với gà thịt) và 37 - 38 (đối với gà trứng) sẽ cân toàn bộ trứng do từng gà 
mái đẻ ra để xác định khối lượng trứng trung bình theo biểu "kiểm tra khối l ượng trứng cá 
thể". Đối với các dòng mái, cần coi trọng các chỉ tiêu sản l ượng trứng và khối lượng quả trứng, 
chỉ tiêu trứng có phôi và tỷ lệ ấp nở. 

Kết thúc giai đoạn kiểm tra sức đẻ trứng cá thể, tức là vào 252 ngày tuổi đối với gà 
chuyên dụng thịt và vào lúc 266 ngày tuổi đối với gà chuyên dụng trứng, tiến hành cân xác 
định khối lượng cơ thể của từng cá thể. 

Tuy nhiên khối lượng cơ thể giai đoạn này chỉ có tính chất tham khảo nhằm đánh giá chế 
độ dinh dưỡng đối với đàn gà. Sản lượng trứng 3 tháng đẻ và sản l ượng trứng cả năm có mối 
tương quan dương rất chặt chẽ, cho nên chỉ cần biết sản l ượng trứng 3 tháng đẻ là có thể đánh 
giá sản lượng trứng cả năm một cách chính xác. 
3.7. Công tác giống đối với gia cầm ông bà 

ở các nước có ngành chăn nuôi gia cầm công nghiệp lâu đời và phát triển, hệ thống tổ 
chức giống bao gồm các trung tâm giống gia cầm thuần chủng (cụ kỵ), các xí nghiệp nhân 
giống ông bà, các xí nghiệp giống bố mẹ và th ương phẩm. Bên cạnh đó còn có các trạm di 
truyền chọn giống là nơi chọn, tạo ra các dòng giống mới, ở n ước ta sự phân chia này chưa rõ 
rệt lắm. 

So với các dòng thuần, công tác giống đối với gia cầm ông bà, bố mẹ đơn giản hơn. Việc 
đánh giá chọn lọc giống đối với các đối t ượng này chủ yếu theo ph ương pháp chọn giống quần 
thể. Tức là dựa vào các chỉ tiêu năng suất, ngoại hình của bản thân con giống, không tính đến 
các chỉ tiêu năng suất của bố mẹ, anh chị em ruột và anh chị em họ. Giai đoạn chọn lọc đầu 
tiên đối với gà chuyên trứng ® ược tiến hành vào lúc 63 ngày tuổi, còn đối với gà chuyên thịt 
chọn lọc lần đầu vào lúc 35, 42 hoặc 49 ngày tuổi tuỳ thuộc vào mỗi giống. Đối với vịt chọn 
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lúc 49 ngày tuổi. Đối với ngỗng chọn lúc 56 - 60 ngày tuổi và gà tây ® ược chọn lúc 84 - 119 
ngày tuổi. Chỉ tiêu chọn lọc trong giai đoạn này chủ yếu là khối l ượng sống, cấu trúc thân, 
ngoại hình. 

Tỷ lệ chọn lọc trong giai đoạn này đối với gà trống chuyên thịt là 78 - 80% và chuyên 
trứng là 80 - 87%. 

Giai đoạn chọn lọc lần hai là lúc gia cầm đã tr ưởng thành. Đối với gà vào lúc 133 hoặc 
140 ngày tuổi (tuỳ thuộc vào các giống chuyên dụng), đối với vịt vào lúc 140 ngày tuổi, ngỗng 
188 - 20 ngày tuổi. Chỉ tiêu chọn lọc trong giai đoạn này giống giai đoạn 1, nh ưng cần chú ý 
nhiều hơn đến ngoại hình. Tỷ lệ chọn lọc đối với gà trống là 74 - 80%, đối với gà mái là 85 - 
90%. 

Ngoài ra trong quá trình nuôi d ưỡng cần theo dõi và tính toán các chỉ tiêu về nuôi sống, 
năng suất trứng, tỷ lệ trứng có phôi, tiêu tốn thức ăn. Một công đoạn quan trọng trong công tác 
giống đối với gia cầm ống bà, bố mẹ là thử nghiệm các tổ hợp lai giữa các dòng, nhằm xác 
định tổ hợp lai tốt nhất tạo con lai th ương phẩm thịt hoặc trứng có năng suất cao. Những con 
trống và mái khi đưa vào thử nghiệm lai phải được chọn lọc kỹ càng, đặc trưng cho dòng, 
giống về năng suất và ngoại hình, đồng thời ng ười chọn giống phải biết chọn phối thích hợp 
nhằm củng cố hoặc tạo ra ưu thế lai về một tính trạng mong muốn ở thế hệ con lai. Để đạt 
được mục tiêu đó, trong quá trình chọn lọc đối với ông bà nội và ông bà ngoại có những yêu 
cầu được đặt ra khác nhau. 

ở nước ta có hai trung tâm nuôi dưỡng giống gà thuần chủng. Các giống gia cầm ông bà 
thường được nhập về từ nước ngoài hàng năm (dưới dạng ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại với 
tỷ lệ trống mái tương ứng, do hãng cung cấp quy định với một số l ượng nhất định các con trống dự 
trữ và một tỷ lệ hao hụt cho phép). Trong quá trình chăn nuôi, tỷ lệ loại thải không đáng kể (vì con 
giống ông bà quá đắt). 
3.8. Lai giống 

Lai giống là phương pháp cho giao phối giữa những con trống và con mái khác giống, 
khác dòng nhằm thu được ưu thế lai hoặc phối hợp được những đặc điểm tốt của các giống bố 
mẹ ở thế hệ lai. 

Lai giống có một số tác dụng chính sau đây: 
- Làm phong phú bản chất di truyền của các thế hệ lai 
- Ngược lại với giao phối cận huyết, lai giống làm tăng mức độ dị hợp, cao nhất ở thế hệ 

F1, khi tự giao ở các thế hệ tiếp theo thì mức độ dị hợp giảm dần. Khi lai, ng ười ta đã lợi dụng 
được một hiện tượng sinh học trái ngược với suy hóa cận huyết, đó là ưu thế lai. Khi giao phối 
cận huyết thì giá trị di truyền cá thể cận huyết giảm đi  một giá trị là: 

                   - 2 F2 dpq  
so với giá trị di truyền của cá thể không cận huyết.  
Trong đó: 
F: hệ số cận huyết 
d: sai khác giữa giá trị di truyền của thể di hợp so với trung bình cộng của 2 thể đồng hợp. 
p: tần số gen 
q = 1 - p 
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Nếu cho giao phối giữa hai cá thể cận huyết nh ưng không có quan hệ họ hàng với nhau 
thì F = O,  do đó giá trị di truyền của đời sau sẽ bằng giá trị di truyền của cá thể không cận 
huyết ban đầu. 

Các phương pháp lai giống đã được sử dụng rất rộng rãi trong chăn nuôi. Ngày nay có rất 
nhiều phương pháp lai giữa các giống (lai chéo giống), lai giữa các dòng (lai chéo dòng), và 
giữa các loài (lai xa) khác nhau đã thu ® ược năng suất cao ở con lai. 

Các tính trạng khác nhau sẽ có ưu thế lai khác nhau, vì vậy đối với mỗi tính trạng cần lựa 
chọn phương pháp nhân giống thích hợp, nhằm thu ® ược hiệu quả cải biến di truyền cao nhất. 
Nói chung, các tính trạng có hệ số di truyền cao ít chịu ảnh hưởng của ưu thế lai và ngược 
lại, những tính trạng có hệ số di truyền thấp chịu ảnh h ưởng lớn của ưu thế lai. 

Giữa lai giống và nhân giống thuần có mối liên quan mật thiết. Lai để tạo ra những tổ hợp 
gen có lợi, tạo được các hiệu ứng gen mong muốn ở một đời lai nhất định, sau đó bằng ph ương 
pháp nhân giống thuần chủng, củng cố các đặc tính đã xuất hiện, kết hợp với chọn lọc nhân 
tạo, hình thành nên các giống mới, có bản chất di truyền phong phú và năng suất cao. Kết hợp 
nhịp nhàng, khoa học giữa nhân giống thuần và lai giống sẽ tạo nên động lực thúc đẩy cho quá 
trình phát triển của giống. 

Về mặt kiểu hình, ưu thế lai có thể xác định bằng tỷ lệ phần trăm: 
    Giá trị của con lai - Giá trị trung bình bố mẹ 

 H(%) = ------------------------------------------------------------------------------------ 100 
     Giá trị trung bình bố mẹ 

Ví dụ: Khi lai vịt Bắc Kinh (nặng 2050g lúc 60 ngày tuổi) với vịt bầu (1650g lúc 60 ngày 
tuổi) con lai có khối lượng lúc 60 ngày tuổi là 2025g, giá trị ưu thế lai là: 

 4,8100.
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3.8.1. Lai tạo thành 
Lai tạo thành là một phương pháp được áp dụng rất rộng rãi ở các cơ sở giống. Tòan bộ 

các giống gia cầm kiêm dụng hiện nay trên thế giới đều ® ược hình thành bằng ph ương pháp lai 
tạo thành trên cơ sở các giống chuyên trứng và chuyên thịt. Việc sử dụng ph ương pháp lai tạo 
thành phức tạp đã tạo ra nhiều giống khác nhau. 

Phương pháp này nhằm kết hợp những đặc tính tốt của hai hay nhiều giống để tạo ra 
một số giống mới ổn định. Trước khi lai tạo, cần có đầy đủ số liệu về các đặc tính quan 
trọng của các giống thuần sẽ ® ược sử dụng. Điều quan trọng là các giống ban đầu phải là 
giống thuần, ít nhất là về những đặc điểm cần chọn lọc. Các giống ban đầu càng thuần 
chủng thì kết quả lai càng cao. 

Con lai F1 sẽ tương đối giống nhau nên việc lựa chọn những cá thể của thế hệ này càng tốt 
thì sự lựa chọn ở các thế hệ tiếp sau càng thuận lợi.  

Nếu cho các cá thể F1 tự giao với nhau thì ở F 2 có mức độ phân ly rất lớn. Vịt, gà nói 
chung phù hợp với sự tự giao của đời F 1 này, vì chúng đẻ nhiều trứng và có khả năng đẻ rộ 
cao. Cùng một lúc ta có thể có rất nhiều cá thể F 2 rất khác nhau về tất cả các đặc điểm và do 
đó, ta có thể chọn được những cá thể giống nhau mang những đặc tính mong muốn. Điều này 
rất quan trọng, vì nếu chọn ® ược chính xác thì sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian chọn lọc về 
sau. Có thể sự chọn lọc ở F 2 là một khâu quyết định cho sự tạo giống mới. Tuy nhiên việc làm 
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này có khó khăn, vì vậy đòi hỏi ng ười chọn giống phải có tay nghề vững vàng, có kiến thức 
đầy đủ về di truyền chọn giống và có đủ điều kiện chăn nuôi nh ­ đủ chuồng trại, thức ăn tốt, 
có kiến thức tốt, có đủ các thiết bị phục vụ khác, nên ® ưa chương trình phần mềm quản lý 
giống để theo dõi cá thể và chọn giống … để đảm bảo đàn giống tạo ra đạt hiệu quả cao.  

Trong quá trình tạo giống mới, nếu chọn lọc trên hai tính trạng thì có thể biểu diễn sự 
chọn lọc dưới một dạng đồ thị (hình 1.3) để chỉ chọn ra những con tốt có đủ cả hai đặc điểm 
trên cho vào đàn giống. Đồ thị này cho thấy, với hai tính trạng thì tỉ lệ con giống ® ược chọn sẽ 
rất hạn chế. Việc chọn lọc càng khắt khe thì kết quả càng tốt.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               
 

Hình 3.2. Đồ thị biểu diễn sự chọn lọc 
Theo sơ đồ trong hình 3.2., hai tính trạng sẽ là A và B  có sự phân bố khác nhau (thể hiện 

trên hai đường cong trên trục X và Y), phải chọn ra những cá thể cao sản mà giới hạn thấp 
nhất là Ys và Xs.  Những cá thể dưới các tiêu chuẩn này đều bị loại trong quá trình chọn lọc. 
Khi kết hợp cả hai đặc điểm thì chỉ có một số ít con là đạt ® ược cả hai giới hạn nói trên. Số 
lượng những con được chọn này được đánh dấu gạch chéo trên ® ường biểu diễn. Đường bầu 
dục biểu diễn những cá thể trong đàn cần chọn lọc.  

Như vậy, những cá thể ở đời hai (F 2) rất ít, nhưng điều này không đáng ngại, thà ít mà 
chọn đúng còn hơn nhiều mà chọn sai. Chọn lọc đúng ở thế hệ thứ hai sẽ làm cho sự phân ly ở 
các giảm thế hệ sau giảm đi nhiều.  

Những cá thể đã được chọn lọc lại cho giao phối với nhau theo gia đình. ở đây vẫn phải 
tránh sự giao phối cận thân (điều này có thể làm theo cách ghép gia đình và nhân giống 
thuần). Các cá thể đều có mang số theo gia đình nên cũng dễ ghép.  

Sang đến thế hệ thứ ba, số cá thể lại đông lên và sự phân ly vẫn còn, tuy mức độ đã giảm 
thấp (mức độ phân ly ở thế hệ này phụ thuộc vào sự chọn lọc ở thế hệ thứ hai).  

Ta sẽ còn phải chọn lọc tiếp cho đến khi, bằng những tính toán di truyền, thấy quần thể 
đó tương đối ổn định, cộng với số đầu con khá lớn thì đã có thể nói là một giống mới đã ra 
đời.  

Thời gian tạo giống mới nhanh hay chậm phụ thuộc vào ng ười chọn giống có tay nghề 
cao hay thấp, kiến thức về di truyền chọn giống của ng ười đó, đồng thời còn phải tính đến điều 
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kiện vật chất cần đáp ứng cho công tác tạo giống, kể cả điều kiện cho họ thực hiện công việc 
này.  
3.8.2. Lai pha máu (lai sửa đổi, lai cải tiến) 

Nếu có một giống nào đó về cơ bản đã đáp ứng ® ược yêu cầu của người sản xuất nhưng 
còn thiếu một vài đặc tính cần thiết thì ng ười ta dùng một giống khác (giống cải tiến) cho giao 
phối với giống ban đầu (giống ® ược cải tiến) chỉ một lần, sau đó dùng các con lai F1 (cả đực 
và cái) cho giao phối với giống được cải tiến. Có thể cho tự giao phối ở đời F2 (có 3/4 máu của 
giống được cải tiến, 1/4 máu của giống cải tiến) hoặc tiếp tục cho F2 giao phối với giống ® ược 
cải tiến cho tới khi đạt yêu cầu thì tự giao để cố định đặc tính đã đạt ® ược. 

Công thức lai pha máu 
  

 
 

Yêu cầu của phương pháp lai pha máu: 
- Giống được cải tiến cơ bản đã đáp ứng ® ược yêu cầu, chỉ cần bổ sung một vài đặc tính 

cần thiết. 
- Có thể khắc phục một vài nh ược điểm của giống được cải tiến bằng nhân giống thuần và 

chọn lọc nghiêm khắc, nhưng sẽ chậm hoặc khó có kết quả, do đặc tính cần bổ sung có hệ số 
di truyền thấp. 

- Giống cải tiến phải xuất sắc về đặc tính cần cải tiến. 
- Trong quá trình chọn lọc, khi lai pha máu phải đảm bảo giữ ® ược đặc tính gốc và các đặc 
tính cần bổ sung.  
3.8.3- Lai cải tạo (lai cấp tiến) 
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Lai cải tạo được sử dụng trong trường hợp có một giống nào đó (th ường là giống địa 
phương) về cơ bản không đáp ứng ® ược yêu cầu của sản xuất, giống này ® ược gọi là giống 
được cải tạo. Người ta dùng một giống khác cao sản (giống cải tạo) cho giao phối với giống 
được cải tạo, cứ sau mỗi đời lai, tăng dần tỷ lệ máu của giống cao sản lên, chọn lọc các thế hệ 
lai và khi đã đạt được yêu cầu đề ra thì tiến hành tự giao để cố định các đặc tính thu ® ược. 

Công thức lai cải tạo:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ở nước ta đã sử dụng rộng rãi ph ương pháp này trong ngành chăn nuôi gia cầm. Gà Ri có 

thịt ngon, sức đề kháng cao nh ưng sức sản xuất lại thấp. Người ta đã tiến hành lai gà Ri với gà 
Rốt là giống có sức sản xuất cao và đã cho kết quả tốt, các con lai sinh ra vừa có khả năng 
thích nghi tốt, lại có sức sản xuất khá cao.  

Đặc điểm của phương pháp lai cải tạo: 
- Giống được cải tạo về cơ bản không đáp ứng ® ược yêu cầu của sản xuất. 
- Giống cải tạo là giống cao sản. 
- Người ta thường dừng lại ở đời F3 có 1/8 máu của giống ® ược cải tạo và 7/8 máu của 

giống cải tạo. 
3.8.4. Lai kinh tế (lai công nghiệp) 

Là phương pháp cho giao phối giữa những con trống và con mái khác giống hay khác 
dòng với mục đích dùng con lai lấy sản phẩm. Đây là ph ương pháp lai phổ biến nhất hiện nay 
trong chăn nuôi gia cầm. Ng ười ta thường cho lai kinh tế đơn giản giữa một giống ngoại với 
một giống nội, tạo con lai F1 nuôi thịt, ví dụ: 
        
                      Gà Rhode                             ×                                   gà Ri  
                                                                    ↓ 
                                                         F1 (Rode-Ri) 
 
  hoặc           vịt Bầu                                   ×                                   vịt Cỏ 
 

             ↓ 
 

             F1 (bầu - cỏ) 
  

Giống cải tạo B Giống được cải tạo A 
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Trong phương pháp lai kinh tế, có thể lai nhiều giống hay dòng. Ví dụ tạo gà Plymouth 
thương phẩm từ 3 dòng: TD3; TD 8 và TD 9. 

  
T§3  ♀               ×   ♂  T§8 
 

        ↓ 
       132 A ♀            ×             ♂   T§9 
                     ↓  
               F1 ba máu 
                  (791) 
  
 Hoặc   Vịt Bầu   ♂      ×     Vịt Cỏ    ♀ 
                                                             ↓ 
        F1 (Bầu Cỏ) ♀   ×   ♂ Bắc Kinh 
                       ↓ 
               F1 ba máu. 

 
Khi dùng công thức lai kinh tế ba máu, ng ười ta sẽ thu được,ngoài ưu thế lai của cá thể 

(h) còn có ưu thế lai của cơ thể mẹ (h M) và ưu thế lai của cơ thể bố (h B). 
 

Giá trị kiểu hình 
 

Bố Mẹ 
 

Thành phần đóng góp trong kiểu hình 

C 
 
 
 

AB 

AB 
 
 
 

C 

ehMhaaa ABCBA +++++
2
1

4
1

4
1

 

ehBhaaa ABCBA +++++
2
1

4
1

4
1

 

 
Cũng có thể lai kinh tế 4 máu (dòng) nh ­ sau: 
 

  A ♀   ×   ♂ B   C   ♀    ×     ♂  D 
            ↓     ↓ 
            F1  (AB) ♀ ×  ♂ F1 (CD) 
 
     ↓ 
     F1 (ABCD) nuôi thịt) 
 

Đây là phương pháp phổ biến nhất hiện nay để tạo con thương phẩm (cả thịt và trứng). 
Thông thừơng, các hãng cung cấp giống có một số l ượng rất lớn các dòng thuần (hãng Sasso 
có hàng trăm dòng khác nhau). Khi mua giống ông bà, ng ười ta thường mua  3-4 dòng thuần, 
đó chính là dòng ông bà, th ường được ký hiệu là A; B; C và D. Khi gà chuẩn bị vào đẻ, ng ười 
ta ghép dòng ông nội A với dòng bà nội B để tạo ra con trống bố AB (bỏ con mái đi), ghép 
dòng ông ngoại C với dòng bà ngoại D để tạo ra con mẹ CD (bỏ con trống đi).  Cho bố AB 
ghép với mẹ CD để tạo ra con thương phẩm.  
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Một ví dụ về công thức lai tạo gà trứng th ương phẩm từ 4 dòng (theo Smith,1995) nh ­ 
sau: 

Từ dòng gà A, B tạo ra con trống, C  và  D  tạo ra con mái 
 

 
 
Một trong các kiểu lai kinh tế quan trọng là lai luân chuyển (lai luân hồi). Nếu trong công 

thức lai kinh tế đơn giản, toàn bộ con lai F1 ® ược dùng để lấy sản phẩm và do đó, không tận 
dụng được ưu thế lai của các con lai, thì trong công thức lai luân chuyển ng ười ta giữ lại một 
số con lai mái để tiếp tục tham gia vào quá trình lai, những con lai còn lại cũng ® ược dùng để 
lấy sản phẩm. 
3.8.5. Lai luân chuyển  
a. Lai luân chuyển hai giống hoặc hai dòng 

     
   Bảng 3.11. Thành phần máu của các giống tham gia trong các thế hệ lai luân chuyển 

hai giống hoặc hai dòng A và B 
 

% máu trong con lai 
Thế hệ Công thức lai 

A B 
Ưu thế lai 

1 
2 
3 
4 
5 
. 
. 
. 
n-1 
1 

A × B 
AB × A 
ABA × B 
ABAB × A 
ABABA × B 
 
(Mái lai) × A 
(Mái lai) × B 

50 
75 
37,5 
08,75 
34,375 
 
 
 
66,7 
33,3 

50 
25 
62,5 
31,25 
65,265 
 
 
 
33,3 
66,7 

H 
1/2H 
2/3H 
2/3H 
2/3H 
 
 
 
≈ 2/3H 
≈ 2/3H 
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Sơ đồ lai luân chuyển hai gióng hoặc hai dòng : 
                   A ♀ × ♂  B 
   ↓ 
   AB ♀ × ♂  A 
                ↓ 
            ABA ♀  × ♂  B 
      ↓ 
            ABAB  ♀        ×     ♂   B 
                                                 ↓ 

 
        
b. Lai luân chuyển ba giống hoặc ba dòng 
  A ♀   ×   ♂ B 
   ↓ 
           AB     ♀       ×      ♂  C 
            ↓ 
         ABC  ♀   ×    ♂   A 
       ↓ 
           ABCA    ♀   ×   ♂ B 
             ↓ 
                                 …… 
c. Lai luân chuyển bốn giống 
    A ♀   ×   ♂ B 
   ↓ 
              AB     ♀       ×      ♂  C 
            ↓ 
                                ABC  ♀   ×    ♂    D 
            ↓ 
                            ABCD   ♀   ×   ♂  A 
                        ↓ 
  

Bảng 3.12. Ưu thế lai trong các công thức lai luân chuyển 
 

Ưu thế lai 
Công thức lai 

Cá thể Mẹ Bố 
2 gièng                   A     ♀  ×   ♂  B 1 0 0 

 AB   ♀  ×  ♂ C 1 1 1 
3 gièng 

 C      ♀  ×  ♂ AB 1 0 1 
4 gièng  AB   ♀  ×  ♂ CD 1 1 1 

 AB   ♀  ×  ♂ CD 1/2 1 0 
Phản giao 

 AB   ♀  ×  ♂ B 1/2 1 0 
2 gièng 2/3 2/3 0 
3 gièng 6/7 6/7 0 

Lai luân 
chuyển 

4 giống 14/15 14/15 0 
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Một điểm nữa của phương pháp lai luân chuyển là tiết kiệm ® ược các con mái thuần dùng 
cho lai tạo. Trong suốt quá trình lai chỉ dùng một số ít trống, mái thuần ban đầu, sau đó, hoàn 
toàn dùng các mái lai, mà do có ưu thế lai nên việc nuôi dưỡng con lai bao giờ cũng dễ dàng 
và đơn giản hơn con thuần. 
 
3.8.5. Lai xa 

Trong chăn nuôi gia cầm lai xa được hiểu theo nghĩa là lai khác giống hoặc khác loài, 
trong đó lai khác giống được đặc biệt chú ý, vì nó tạo ra trong con lai nhiều tổ  hợp gen mới và 
tạo ra ưu thế lai cao, do đó chúng có sức sản xuất cao hơn hẳn gia cầm thuần chủng. Hiện nay 
lai xa đang được sử dụng rất rộng rãi và có hiệu quả, chẳng hạn lai vịt Super M với ngan Pháp, 
con lai có tốc độ tăng trọng nhanh, chất l ượng thịt cao và có thể nhồi lấy gan t ương đối tốt.  
3.9. Phương hướng công tác giống gia cầm ở nước ta  

Nước ta nằm trên bán đảo Đông Dương, trung tâm của các đường giao lưu ở khu vực 
Đông Nam châu  ¸, đã được các nhà khoa học đánh giá là một trong những quê h ương của 
giống gà nhà hiện nay. Thiên nhiên ưu đãi cộng với sự lao động sáng tạo của tổ tiên đã để lại 
cho chúng ta tập đoàn gia cầm bản địa vô cùng phong phú và quý giá. Bên cạnh đó, n ước ta lại 
là 1 trong 4 nước châu á, nước duy nhất trong khối ASEAN có gà giống gốc công nghiệp (gà 
dòng thuần)... Từ những thuận lợi đó, đặt  ra cho những nhà làm công tác giống gia cầm hôm 
nay nhiệm vụ rất nặng nề.Trong thời gian tới, công tác giống cần triển khai theo một số h ướng 
sau đây: 

 - Nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện đặc điểm sinh học, số l ượng, phân bố 
của các giống gia cầm địa phương ở tất cả các vùng sinh thái để phục vụ cho công tác bảo tồn 
(in situ và ex situ) các giống bản địa của n ước ta. Trong thời gian qua, Viện Chăn nuôi quốc 
gia, các trường Đại học Nông nghiệp đã triển khai công tác này và b ước đầu đã có nhiều kết 
quả đáng khích lệ: các nghiên cứu về gà Ri, Mía, Hồ, Đông Tảo, Mán, H’Mông, vịt cỏ, vịt 
bàu, ngan nội… là những công trình hết sức có ý nghĩa để phục vụ cho công tác bảo tồn và 
phát triển các giống gia cầm nội. 

- Nghiên cứu, khảo sát… nhằm đánh giá đúng chất l ượng, hiệu quả, khả năng sản xuất của 
các giống gà cao sản trên thế giới trong điều kiện Việt Nam, tren cơ sở đó, nhập ® ược những 
bộ giống gia cầm ngoại có chất l ượng, phù hợp với điều kiện và thị hiếu của ng ười tiêu dùng 
nước ta. 

- Trên cơ sở các giống gia cầm nội và nhập nội, tiến hành các công thức lai sau đây: 
Lai tạo thành, nhằm tạo ra các giống gia cầm mới từ nguồn gen phong phú mà chúng ta 

đang có. Đây là công việc hết sức khó khăn, tốn kém, đòi hỏi tốn nhiều thời gian và công sức, 
lại yêu cầu trình độ, tay nghề cao của các nhà chuyên môn, nh ưng thực tiễn cho thấy chúng ta 
hoàn toàn có thể làm được, ví dụ như đã tạo ra các giống gà Rốt Ri, Bình Thắng… 

Lai cải tạo các giống gà bản địa để cải tạo nh ược điểm của các giống gà nội nh ­ khả 
năng tăng trọng thấp, tỷ lệ thân thịt không cao, thành thục muộn, khả năng sinh sản thấp. 

Lai kinh tế với các công thức lai: 
- Lai nội – nội (chẳng hạn Hồ – Ri, Ri - Đông Tảo; Mía – Ri …) 
- Lai nội - ngoại  ( Hồ- Lương Phượng, Đông Tảo – Tam Hoàng, Ri- Lương Phượn; Mía 

x Lương Phượng, Đông Tảo x Lương Phượng, Ri x Kabir; Mía x Kabir, Đông Tảo x Kabir…) 
- Lai ngoại – ngoại (như Sasso – Lương Phượng, Kabir – Lương Phượng, Lương 

Phượng x Sasso… ).  
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Trong những năm gần đây, các công thức lai này có ý nghĩa vô cùng to lớn, đặc biệt là đã 
tạo ra nhiều tổ hợp lai kinh tế có giá trị trong chăn nuôi gà thả v ườn lông màu, kết quả là hàng 
triệu con thương phẩm có năng suất cao, thích nghi tốt với các điều kiện Việt Nam đã và đang 
được dùng trong sản xuất. Kết quả các công trình nghiên cứu đã ® ược công bố trên các tạp chí 
chuyên ngành chăn nuôi. Thống kê ch ưa đầy đủ, các công trình nghiên cứu về lai và sử dụng 
ưu thế lai trong chăn nuôi gà thể hiện trong bảng 3.12. 

Bảng 3.13. Tổng hợp các công trình lai tạo gà đã công bố ở n ước ta 

Cặp lai Tác giả, năm công bố 

Plymouth x Ri 
Red Rhode island x Mía 
Cornish x Ri 
Phù lưu tế x Sussex 

Tạ An Bình, 1973 

Plymouth x Ri 
Red Rhode island x Ri 
Newhampshire x Ri 

Nguyễn Đức Hưng, 1975 

Các dòng gà Plymouth 
TD8 xTD3 
TD83 x TD9 

Lê Hồng Mận, Đoàn Xuân Trúc, 1984 

Red Rhode island x Ri Bùi Quang Tiến, Nguyễn Hoài Tao, 1985 
Các dòng gà Leghorn 
BVX x BVY 

Nguyễn Huy Đạt, 1991 

Tổ hợp lai 3 máu của gà Hybro 85 Đoàn Xuân Trúc, Lê Hồng Mận, Nguyễn Huy 
Đạt, Trần Long, 1993 

Ross 208 x HV85 Đoàn Xuân Trúc, Lê Hồng Mận, Nguyễn Huy 
Đạt, Nguyễn Thanh Sơn, 1996 

Tiền Giang x T am Hoàng Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Dung, Đồng Sỹ Hùng, 
1997 

Rhode island x Goldline Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Dung, Đồng Sỹ Hùng, 
1997 

Tam Hoàng 882 x RhodeRi Phạm minh Thu, Trần Công Xuân, 1997 
Đông Tảo x TH Jangcun Nguyễn Đăng Vang, Trần Công Xuân, 1999 
Giữa các dòng gà Bình Thắng (BT1, 
BT2) 

Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Dung, Đồng Sỹ Hùng, 
1999 

Kabir x Ri 
Mýa x Ri 

Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Huy Đạt, 1999 

Tam Hoàng x Brownic 
Tam Hoàng x Bình Thắng 

Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Thị Thanh, 1999 

Kabir x Ri 
Tam Hoàng x Ri 
Tam Hoàng x Mía 
Tam Hoàng x Hồ 

Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Huy Đạt, Nguyễn 
Đăng Vang, 2001 

Kabir x Lương Phượng 
Lương Phượng x Kabir 

Trần Công Xuân và cộng sự, 2002 

Mía x Kabir 
Ri x Kabir 

Trần Sáng Tạo, Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn 
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Đăng Vang, 2002 
Lương Phượng x Sasso Phùng Đức Tiến và cộng sự, 2003 
Tam Hoàng x Tàu Vàng 
Lương Phượng x Tàu Vàng 

Lâm Minh Thuận, 2004 

Lương Phượng x Ri Nguyễn Huy Đạt, 2004 
Goldline x Ai Cập Phùng Đức Tiến và cọng sự, 2004 
Ri x Lương Phượng 
Mía x Lương Phượng 
Đông Tảo x Lương Phượng 
Ri x Kabir 
Mía x Kabir 
Đông Tảo x Kabir 

Vũ Ngọc Sơn, Nguyễn Huy Đạt, 2006 

Hồ x Lương Phượng 
Hồ x Mía x Lương Phượng 
Hồ x Ri x Lương Phượng 

Bùi Hữu Đoàn, 2006, 2007, 2008 

 
Các đối tượng gia cầm khác cũng được lai tạo với những công thức khác nhau. Lai giữa 

vịt Bắc kinh với vịt Bầu (Phạm Văn Trượng và cộng sự, 1990), lai giữa vịt Khakicampbell với 
vịt Cỏ (Nguyễn Đức Hưng, 1993; Trần Thanh Vân, 1998), Giữa các dòng vịt siêu thịt với nhau 
(Hoàng Văn Tiệu và cộng sự, 1993, 2003, 2004, 2005)  Lai giữa các dòng ngan pháp với nhau 
và với ngan nội: lai chéo dòng ngan pháp R31 x R51 (Nguyễn Đức Hưng, Mai Danh Luân, 
2001), lai giữa ngan R71 và vịt CV-2000 (Nguyễn Đức Hưng, Lương Thị Thủy, 2004; Phạm 
Văn Trượng, Nguyễn Đức Trọng, 2003)  Lai giữa các dòng bồ câu pháp với bồ câu nhà (Trần 
Công Xuân và cộng sự, 2003-2004) …ở hầu hết các công thức lai và hầu nh ­ ở tất cả các đối 
tượng gia cầm khi lai đều cho ưu thế lai và có thể sử dụng trong sản xuất thịt, trứng có hiệu 
quả cao hơn các giống địa ph ương.  
 

Câu hỏi ôn tập chương 3 
 

1- Trình bày những thành tựu di truyền hiện đại quan trọng  ứng dụng trong chăn nuôi gia 
cầm? 
2- Nêu hệ thống tổ chức công tác giống gia cầm  ở n ước ta, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của 
từng loại cơ sở giống? 
3- Trình bày các phương pháp chọn lọc trong chăn nuôi gia cầm? 
4- Trình bày các phương pháp nhân giống  thuần và lai giống gia cầm ở n ước ta? 
5- Trình bày phương hướng công tác giống gia cầm ở n ước ta trong thời gian tới? 
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Chương 4 
Dinh dưỡng gia cầm 

 
Mục tiêu:  
-  Biết cách xác định nhu cầu các chất dinh d ưỡng cho mỗi loại gia cầm; nắm ® ược những 

điểm cần chú ý khi sử dụng các loại thức ăn, các loại thức ăn hỗn hợp th ường sử dụng và hiệu 
quả sử dụng thức ăn  trong chăn nuôi gia cầm.  

-  Tính được nhu cầu các chất dinh d ưỡng, lượng thức ăn và nước uống hàng ngày  cho 
mỗi loại gia cầm khác nhau. Tính ® ược hiệu quả sử dụng thức ăn trong chăn nuôi gia cầm. 

Tóm tắt nội dung: 
- Nhu cầu các chất dinh d ưỡng của gia cầm 
- Sử dụng thức ăn trong chăn nuôi gia cầm 
- Các loại thức ăn hỗn hợp sử dụng trong chăn nuôi gia cầm 
- Hiệu quả sử dụng thức ăn trong chăn nuôi gia cầm 

 
Cũng như bất kỳ loại vật nuôi nào, muốn tồn tại, hàng ngày gia cầm phải thu nhận ® ược 

một lượng thức ăn nhất định. Vì vậy, lượng thức ăn thu nhận hàng ngày không những ảnh 
hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng nh ­ khả năng sinh trưởng của gia cầm mà còn ảnh h ưởng 
rất lớn đến sức sản xuất của chúng. 

Lượng thức ăn thu nhận hàng ngày sẽ cung cấp toàn bộ các chất dinh d ưỡng cần thiết cho 
gia cầm nhằm đáp ứng nhu cầu của chúng. Tuy nhiên, nhu cầu của gia cầm về các chất dinh 
dưỡng là rất khác nhau. Có những chất dinh d ưỡng cần với số lượng lớn như năng lượng, 
protein, amin; song có những chất dinh d ưỡng chỉ cần với một lượng nhỏ như vitamin, khoáng 
vi lượng… Vì vậy để có thể cung cấp cho gia cầm một khẩu phần ăn thích hợp, cần phải xác 
định được  nhu cầu về các chất dinh d ưỡng cho mỗi loại gia cầm.  
4.1. Nhu câu các chất dinh dưỡng 
4.1.1. Nhu cầu năng lượng 

Trong quá trình sống gia cầm luôn trao đổi năng l ượng với môi trường xung quanh và 
luôn thu nhận năng lượng từ bên ngoài vào, vì mọi hoạt động sống đều cần năng l ượng. Năng 
lượng cần thiết cho mọi hoạt động sống của gia cầm đều ® ược lấy từ các chất dinh dưỡng của 
thức ăn mà nó thu nhận hàng  ngày nh ­ hydratcacbon, lipit, protein. 

Nhờ quá trình trao đổi chất mà năng l ượng trong các chất dinh dưỡng được biến đổi thành 
các dạng năng lượng cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể.  

Tất cả năng lượng thừa sau khi sử dụng cho sinh tr ưởng bình thường và các hoạt động 
sống của con vật sẽ không loại khỏi cơ thể mà tích lũy trong mỡ. Đây là điểm rất cần l ưu ý khi 
phối hợp khẩu phần ăn cho gia cầm, nhất là đối với gia cầm nuôi trong giai đoạn hậu bị và giai 
đoạn đẻ trứng. Việc thừa năng lượng gây tích nhiều mỡ đối với các đàn gia cầm giống sẽ làm 
giảm khả năng sinh sản của chúng. 

Đối với các đàn gia cầm thịt thương phẩm (broiler), mức năng l ượng trong khẩu phần ăn 
có ảnh hưởng đến chất lượng thịt. Mức năng lượng có xu hướng tỷ lệ thuận với hàm lượng mỡ 
trong thịt.  

 Hiện nay người ta tính toán nhu cầu năng lượng cho gia cầm bằng năng l ượng trao đổi 
(ME). Giá trị năng lượng trao đổi của thức ăn gia cầm ® ược tính toán bằng hiệu giữa năng 
lượng thô của thức ăn và năng l ượng thải qua phân + nước tiểu. Nhu cầu về năng lượng trao 
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đổi của gia cầm được thể hiện bằng số calo (cal), kilocalo (kcal), megacalo (Mkcal) hoặc Jun 
(J), kilojun (KJ), megajun (MJ) cho một con trong một ngày đêm hay trong một kilôgam thức 
ăn hỗn hợp.  

Khi phối hợp khẩu phần ăn cho gia cầm, không những phải đảm bảo đủ nhu cầu năng 
lượng mà còn phải  cân đối với các chất dinh d ưỡng khác như protein, axit min, khoáng và 
vitamin… bởi vì gia cầm thu nhận thức ăn tr ước hết để thoả mãn nhu cầu về năng l ượng. Do 
đó, khi đã thu nhận đủ năng l ượng rồi thì chúng không ăn thêm nữa, mặc dù nhu cầu các chất 
dinh dưỡng khác vẫn còn thiếu. Vì vậy, có thể nói năng l ượng là “chìa khoá chính” cần sử 
dụng trong khi phối hợp khẩu phần ăn cho các loại gia cầm. 

Nhu cầu năng lượng cho gia cầm bao gồm nhu cầu năng l ượng cho duy trì và nhu cầu 
năng lượng cho sản xuất. 

- Nhu cầu năng lượng cho duy trì 
Nhu cầu năng lượng cho duy trì gồm nhu cầu năng l ượng cho trao đổi cơ bản (energy for 

basal metabolism) và nhu cầu năng lượng cho các hoạt động bình thường (energy for normal 
activity). 

Nhu cầu năng lượng cho hoạt động bình th ường phụ thuộc vào mức độ hoạt động của con 
vật. ở điều kiện bình thường, nhu cầu năng lượng cho các hoạt động bình thường bằng khoảng 
50% so với nhu cầu năng lượng cho trao đổi cơ bản. Gia cầm sử dụng năng l ượng của thức ăn 
trước hết thỏa mãn cho nhu cầu duy trì, sau đó mới sử dụng cho nhu cầu sản xuất.  

- Nhu cầu năng lượng cho sản xuất 
Nhu cầu năng lượng cho sản xuất bao gồm nhu cầu năng l ượng cho tăng trọng và cho sản 

xuất trứng. 
a. Phương pháp tính nhu cầu năng l ượng cho gia cầm  

Để tính nhu cầu năng lượng cho gia cầm, người ta dựa vào nhu cầu cho duy trì và nhu cầu 
cho sản xuất. Mỗi loại gia cầm khác nhau thì các nhu cầu này cũng khác nhau. 

- Phương pháp tính  nhu cầu năng lượng cho gà mái đẻ 
Nhu cầu năng lượng cho gà mái đẻ bao gồm nhu cầu năng l ượng cho duy trì và nhu cầu 

năng lượng cho sản xuất. 
+ Nhu cầu năng lượng cho duy trì 
Bằng các thực nghiệm, người ta xác định được nhu cầu năng lượng cho duy trì của gà mái 

đẻ phụ thuộc vào khối lượng cơ thể và nhiệt độ môi trường. Mối  quan hệ này ® ược biểu diễn 
bằng phương trình (1) đối với gà đẻ trứng của các giống chuyên trứng và ph ương trình (2) đối 
với gà đẻ trứng của các giống chuyên thịt.  

  ME = (170 - 2,2. T)W (1)        và      ME = (173 – 1,95T) W 0,75 (2)  
Trong đó ME là nhu cầu năng lượng trao đổi hàng ngày của một gà mái tính bằng kcal;   

T – là nhiệt độ môi trường tính bằng oC, W – là khối lượng gà tính bằng kg. 
Các phương trình được thiết lập dựa trên các kết quả thực nghiệm. Tuỳ thuộc vào các điều 

kiện thực nghiệm mà hiện nay có rất nhiều các công thức tính nhu cầu năng l ượng cho duy trì 
khác nhau.  

+ Nhu cầu năng lượng cho tăng khối lượng cơ thể 
Trong giai đoạn từ 20 - 50 tuần tuổi, khối l ượng gà hàng ngày vẫn tăng lên. Cứ 1 gam 

tăng trọng cần cung cấp 4 kcal năng l ượng trao đổi, hiệu quả sử dụng năng l ượng trong thức ăn 
của gia cầm trung bình là 80%. Do đó nhu cầu năng l ượng cho 1 gam tăng trọng là 5 kcal. 
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+ Nhu cầu năng lượng cho đẻ trứng 
Một gam trứng có giá trị năng lượng là 1,6 kcal, hiệu quả sử dụng năng là 80%. Vì vậy để 

sản xuất 1g trứng cần cung cấp 2 kcal. Nh ­ vậy, nhu cầu năng lượng cho đẻ trứng không chỉ 
phụ thuộc vào số lượng trứng mà còn phụ thuộc vào khối l ượng trứng. 

+ Công thức tính nhu cầu năng l ượng cho gà mái đẻ 
Từ cách tính các nhu cầu năng lượng cho gà đẻ trứng trình bầy ở trên, chúng ta có thể  

tổng quát thành công thức (3) cho gà đẻ trứng giống trứng và công thức (4) cho gà đẻ trứng 
giống thịt. 

              ME = (170 - 2,2T) W + 5 ∆W + 2∆E (3) 
              ME = (173 – 1,95T) W 0,75 + 5∆W + 2∆E (4) 
Trong đó:   
ME -  nhu cầu năng lượng trao đổi cho một gà tính bằng kcal. 
T -  nhiệt độ môi trường tính bằng oC. 
W - khối lượng gà tính bằng kg. 
W0,75 - Thể trọng trao đổi tính bằng kg 
∆W - tăng khối lượng cơ thể hàng ngày tính bằng gam. 
∆E – năng suất trứng trung bình của một gà mái tính bằng g/ngày (bằng tỷ lệ đẻ của đàn 

gà nhân với khối lượng trứng trung bình toàn đàn). 
Nhược điểm chung của các công thức này đều không tính đến sự khác nhau giữa các cá 

thể cũng như các phương thức nuôi. Vì vậy, khi ứng dụng trong thực tế, chúng ta phải cân 
nhắc trong từng trường hợp cụ thể cho thích hợp. 

Ví dụ:  Hãy tính nhu cầu năng l ượng cho một gà mái đẻ giống chuyên trứng ở 28 tuần 
tuổi, biết khối lượng gà trung bình là 1,7kg; tăng khối l ượng cơ thể mỗi tuần là 21gam; tỷ lệ 
đẻ là 85%; khối lượng trứng trung bình là 60gam; nhiệt độ môi tr ường là 25  oC. 

Cách tính: Trước tiên kiểm tra các dữ kiện đã có trong đề bài theo công thức.  
Cần phải tính ∆W (mức tăng khối lượng cơ thể hàng ngày), kết quả bằng 3g/con/ngày 

(21gam : 7 = 3);  
Tính ∆E biết tỷ lệ đẻ và khối lượng trứng (∆E = 0,85 x 60g = 51g).  
Thay các số liệu vào công thức (3) ta có  
ME = (170-2,2x25)1,7+ 5x3 + 2x51 = 312,5 kcal. 
- Phương pháp  tính nhu cầu năng lượng cho gà thịt thương phẩm 
Để tính nhu cầu năng lượng cho gà thịt thương phẩm (gà broiler) người ta cũng dựa vào 

nhu cầu cho duy trì và nhu cầu cho sản xuất. Nhu cầu cho sản xuất của gà thịt th ương phẩm 
chỉ là nhu cầu cho tăng khối lượng cơ thể. Có thể sử dụng công thức (5) và (6) để tính. 

ME (giai đoạn 0-4 tuần tuổi) = 128,5W 0,75+ 2,5∆W  (5) 
ME (giai đoạn > 4 tuần tuổi) = 128,5W 0,75+ 3,8∆W   (6) 

b. Những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu năng l ượng  
Nhu cầu năng lượng của gia cầm chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Chúng ta đã 

biết rằng nhu cầu năng lượng bao gồm nhu cầu năng l ượng cho duy trì và cho sản xuất. Nhu 
cầu năng lượng cho duy trì bao gồm nhu cầu năng l ượng trao đổi cơ bản và nhu cầu năng 
lượng cho các hoạt động bình th ường khác. Nhu cầu năng l ượng cho trao đổi cơ bản  phụ 
thuộc chủ yếu vào các yếu tố nh ­ tuổi, giới tính, giống gia cầm, khối l ượng cơ thể và nhiệt độ 
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môi trường. Nhu cầu năng lượng cho sản xuất phụ thuộc chủ yếu vào tốc độ sinh tr ưởng, khả 
năng đẻ trứng v.v… Dưới đây là một số yếu tố quan trong nhất. 

- Tuổi gia cầm 
Nhu cầu năng lượng cho trao đổi cơ bản ở gia cầm tăng trong 4 tuần đầu,  sau đó đạt mức 

của gia cầm trưởng thành. Nhu cầu năng l ượng cho trao đổi cơ bản tính cho một gam khối 
lượng cơ thể trong một giờ của gà con là 0,0055 kcal thì ở gà  tr ưởng thành là 0,003 kcal. 

 Trong điều kiện bình thường nhu cầu cho các hoạt động bằng 50% nhu cầu năng l ượng 
cho trao đổi cơ bản. 

- Giới tính 
Nhu cầu năng lượng cho trao đổi cơ bản của gia cầm biểu thị bằng số kcal trên một mét 

vuông diện tích mặt ngoài cơ thể thì nhu cầu của con trống tr ưởng thành thường lớn hơn nhu 
cầu của con mái trưởng thành từ 5,7 - 13% (777 kcal/m 2 ở gà trống và 676 kcal/m 2 ở gà mái). 

- Giống 
Giống khác nhau thì nhu cầu năng l ượng cho trao đổi cơ bản cũng khác nhau. Nếu tính 

trên một đơn vị khối lượng, thường những giống hướng trứng  có nhu cầu cao hơn các giống 
hướng thịt; các giống nhẹ cân có nhu cầu cao hơn các giống nặng cân.  

- Khối lượng cơ thể và nhiệt độ môi trường 
Khối lượng cơ thể càng lớn thì nhu cầu năng l ượng cho duy trì càng cao để duy trì thân 

nhiệt và các hoạt đông sinh lý bình th ường. 
Để duy trì 1 kg khối lượng cơ thể gà hướng trứng ở 25 oC cần cung cấp 115 kcal  năng 

lượng trao đổi, nếu ở 35 oC thì chỉ cần cung cấp 93 kcal. Nh ­ vậy, giữa nhiệt độ môi trường và 
nhu cầu năng lượng của gia cầm có mối tương quan nghịch. Nói cách khác nhiệt độ môi 
trường càng thấp thì nhu cầu năng l ượng cho duy trì càng tăng cao và khi nhiệt độ môi tr ường 
càng cao thì nhu cầu năng lượng cho duy trì càng giảm thấp. 

Theo Nesheim và CS (1979), nhiệt sinh ra thấp nhất ở 35 oC, ở 24oC nhiệt sinh ra trong cơ 
thể gấp đôi ở nhiệt độ 35 oC để duy trì nhiệt độ cơ thể. 

Nhu cầu năng lượng của gia cầm phụ thuộc rõ rệt vào nhiệt độ môi tr ường, khi nhiệt độ 
môi trường thấp chúng phải sinh nhiệt để duy trì nhiệt độ cơ thể. Nếu phải sống ở môi tr ường 
có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ giới hạn thì sự sinh nhiệt có thể gấp 3 - 11 lần lúc bình th ường. 
Điều này sẽ làm cho gia cầm tiêu tốn năng l ượng nhiều hơn và như vậy hiệu quả sử dụng thức 
ăn sẽ kém hơn. 

- Tốc độ sinh trưởng của gia cầm 
Để sinh trưởng, gia cầm cần được cung cấp năng lượng. Mỗi gam tăng khối l ượng cơ thể 

cần cung cấp khoảng 5 kcal năng l ượng trao đổi. Vì thế, những giống gia cầm có tốc độ sinh 
trưởng càng cao thì nhu cầu năng l ượng cũng nhiều hơn. 

- Sản lượng trứng 
Để sản xuất 1 g trứng cần cung cấp 2 kcal  năng l ượng trao đổi, do đó năng suất trứng 

càng cao, khối lượng trứng càng lớn thì nhu cầu năng l ượng càng đòi hỏi nhiều hơn. 
- Lượng thức ăn thu nhận 
Lượng thức ăn thu nhận của gia cầm hàng ngày không chỉ ảnh h ưởng đến nhu cầu năng 

lượng  của gia cầm mà còn ảnh h ưởng đến nhu cầu của các chất dinh d ưỡng khác có trong 
thức ăn. Yếu tố này không ảnh h ưởng trực tiếp đến nhu cầu năng l ượng khi chúng ta tính bằng 
các công thức nêu trên, mà nó ảnh h ưởng gián tiếp thông qua mức năng l ượng mà gia cầm thu 
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nhận được hàng ngày, từ đó ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng biểu thị trong khẩu phần ăn 
của gia cầm. 

Nhiều tác giả cho biết mối quan hệ mật thiết giữa nhiệt độ môi tr ường, lượng thức ăn thu 
nhận hàng ngày và mức năng l ượng trong khẩu phần. Nhiệt độ môi tr ường cao sẽ làm giảm 
lượng thức ăn thu nhận.Trong mùa hè, khi nhiệt độ môi tr ường  > 29oC, nếu cho gà ăn thức ăn 
có cùng mức năng lượng như mùa đông thì nó chỉ thu nhận thức ăn bằng 80 - 85% l ượng thức 
ăn thu nhận trong mùa đông. Điều này sẽ làm cho gà thiếu hụt các chất dinh d ưỡng cần thiết, 
vì vậy cần có biện pháp khắc phục. 

Biện pháp thứ nhất: tăng mức năng l ượng, đồng thời tăng nồng độ các chất dinh d ưỡng 
trong thức ăn. 

Biện pháp thứ hai: giảm mức năng l ượng trong khẩu phần để giúp gia cầm tăng l ượng 
thức ăn thu nhận. 

Khi giảm mức năng lượng trong khẩu phần, tuy làm tăng l ượng thức ăn thu nhận để có 
thể đáp ứng đủ nhu cầu các chất dinh d ưỡng khác cho gia cầm; song cũng sẽ làm tăng năng 
lượng gia nhiệt và làm giảm hiệu quả sử dụng thức ăn. Vì thế, phải tuỳ theo các loại gia cầm 
khác nhau mà giảm mức năng l ượng cho thích hợp. 

- Tính chất của khẩu phần 
Khẩu phần cân bằng các chất dinh d ưỡng, đặc biệt là cân bằng giữa năng l ượng và 

protein, cân bằng giữa các axit amin sẽ tiết kiệm năng l ượng trong quá trình trao đổi chất. 
Ngược lại, mất cân đối các chất dinh dưỡng trong thức ăn sẽ làm tăng mất mát năng l ượng 
theo gia nhiệt, điều đó sẽ làm tăng nhu cầu về năng l ượng. 

Hàm lượng xơ trong khẩu phần cao làm giảm tỷ lệ tiêu hoá các chất dinh d ưỡng dẫn đến 
giảm năng lượng của khẩu phần  và giảm hiệu quả sử dụng thức ăn. 

Gia cầm bị nhiễm aflatoxin nhu cầu về metionin tăng thêm 35% đồng thời tăng nhu cầu 
năng lượng, nhu cầu protein và vitamin. 

Ngoài các yếu tố nêu trên thì ph ương thức nuôi, quy trình nuôi d ưỡng, chăm sóc cũng có 
ảnh hưởng đến nhu cầu năng l ượng của gia cầm.  
4.1.2. Nhu cầu protein 

Cũng như bất kỳ loại vật nuôi nào, protein là thành phần cấu trúc quan trọng nhất của cơ 
thể gia cầm. Nó có những đặc tính riêng mà không hợp chất hữu cơ  nào có ® ược. Những đặc 
tính này đảm bảo chức năng của protein với t ­ cách là: "chất mang sự sống". Vai trò của nó 
trong cơ thể gia cầm rất to lớn và đa dạng. Trong cơ thể gia cầm, protein không ® ược tổng hợp 
từ gluxit hay lipit mà nó được tổng hợp từ  các axit amin. Các axit amin ® ược gia cầm thu nhận 
hàng ngày từ khẩu phần ăn với một số l ượng đầy đủ và theo một tỷ lệ thích hợp. 

Cũng như năng lượng, nhu cầu protein của gia cầm gồm hai phần là nhu cầu protein cho 
duy trì và nhu cầu protein cho sản xuất. Nhu cầu protein của gia cầm ® ược tính băng số gam 
protein thô cho mỗi con gia cầm trong một ngày đêm. Tuy nhiên, gia cầm không thể nuốt trực 
tiếp số lượng protein theo nhu cầu tính ® ược, mà nó phụ thuộc lượng thức ăn mà gia cầm thu 
nhận hàng ngày. Vì vậy, trong khẩu phần ăn của gia cầm, nhu cầu protein th ường được biểu 
thị bằng tỷ lệ phần trăm (%) protein thô. 

Để có cơ sở phối hợp bao nhiêu phần trăm protein trong mỗi loại thức ăn, cần biết ® ược 
nhu cầu protein (gam/con/ngày) cho mỗi loại gia cầm hàng ngày. Từ số l ượng protein cần 
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cung cấp và khả năng thu nhận thức ăn hàng ngày của mỗi loại gia cầm mà có thể xác định 
được tỷ lệ protein thích hợp trong mỗi loại thức ăn cho mỗi loại gia cầm khác nhau. 
a. Phương pháp tính nhu cầu protein 

- Phương pháp tính nhu cầu protein cho gà đang sinh trưởng 
Nhu cầu protein cho gà đang sinh tr ưởng bao gồm nhu cầu protein cho duy trì, nhu cầu 

protein cho tăng khối lượng cơ thể và nhu cầu protein cho phát triển lông. 
Có thể dựa vào công thức ( 7 ) để tính toán. 
                        0,0016W + 0,18 ∆W + 0,04(0,07)∆W0,82 
Protein (g) =   ----------------------------------------------------                 (7) 
                                                 0,55 
Trong đó: W là khối lượng cơ thể gà tính bằng gam 
               ∆W là tăng khối lượng cơ thể hàng ngày tính bằng gam  
Ghi chú: Dưới 3 tuần tuổi bộ lông chiếm khoảng 4% so với khối l ượng cơ thể. Sau 3 tuần 

tuổi bộ lông chiếm khoảng 7% so với khối l ượng cơ thể. 
- Phương pháp tính nhu cầu protein cho gà thịt thương phẩm (broiler) 
Công thức tính tương tự như đối với gà đang sinh trưởng, chỉ khác phần hiệu suất sử dụng 

protein là 64% (0,64). Tính theo công thức ( 8 ) 

                       0,0016W + 0,18 ∆W + 0,04(0,07)∆W0,82 
Protein (g) =  ---------------------------------------------------               (8) 
                                                 0,64 

- Phương pháp tính nhu cầu protein cho gà đẻ trứng  
Nhu cầu protein cho gà đẻ trứng bao gồm nhu cầu protein cho duy trì, nhu cầu protein 

cho sinh trưởng, nhu cầu protein cho phát triển lông và nhu cầu protein cho đẻ trứng. Có thể 
dựa vào công thức ( 9 ) để tính. 

                     0,0016W + 0,18 ∆W + 0,04(0,07)∆W0,82 + 0,12∆E 
Protein (g) = ---------------------------------------------------------------       (9) 
                                                 0,55 
Trong đó: W là khối lượng cơ thể gà tính bằng gam 
               ∆W là tăng khối lượng cơ thể hàng ngày tính bằng gam  
               ∆E là năng suất trứng trung bình của một gà mái tính bằng g/ngày (bằng tỷ lệ đẻ 

của đàn gà nhân với khối lượng trứng trung bình toàn đàn).  
b. Một số yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu protein của gia cầm 

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu protein của gia cầm, nếu các yếu tố thuộc qui 
trình kỹ thuật được coi là nghiêm ngặt thì nó phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố sau: 

- Loài, giống, dòng gia cầm  
Mỗi loài, giống hay dòng gia cầm có một kiểu di truyền khác nhau. Từ đó, chúng có 

ngoại hình, tầm vóc, sức sản xuất và kiểu trao đổi chất khác nhau nên nhu cầu protein cũng 
khác nhau. 

-  Sức sản xuất 
Khả năng sinh trưởng càng nhanh, khả năng đẻ trứng càng cao, khối l ượng trứng càng lớn 

thì nhu cầu protein cũng  càng cao. Ví dụ gà broiler ở 2 tuần tuổi có tốc độ sinh tr ưởng tuyệt 
đối là 20 g/con/ngày, chỉ cần cung cấp 6.65 gam protein cho nhu cầu sinh tr ưởng, nhưng nếu 
sinh trưởng tuyệt đối là 35 g/con/ngày thì phải cung cấp  11,64 gam protein cho nhu cầu này. 
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- Nhiệt độ môi trường 
Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến lượng thức ăn thu nhận hàng ngày của gia 

cầm. Nhiệt độ môi trường cao, lượng thức ăn thu nhận thấp và ng ược lại khi nhiệt độ môi 
trường thấp, lượng thức ăn thu nhận sẽ cao hơn 

 Thí nghiệm trên gà Leghorn cho biết, khi sử dụng khẩu phần ăn có giá trị năng l ượng 
trao đổi là 3.000 kcal trong một kg thức ăn cho gà ăn, vào mùa đông mỗi gà thu nhận 110 gam 
thức ăn trong một ngày; vào mùa hè, mỗi gà chỉ thu nhận ® ược 90 gam thức ăn. Nhu cầu 
protein thô tính được cho một gà đẻ trứng là 18 gam một ngày. Nh ­ vậy, vào mùa đông khẩu 
phần chỉ cần có 16,4% protein đã đảm bảo đủ 18g protein theo nhu cầu. Song, vào mùa hè 
khẩu phần ăn phải có 20% protein mới đảm bảo đủ nhu cầu là18g. 

- Mức năng lượng của khẩu phần 
Mức năng lượng của khẩu phần là một yếu tố rất quan trọng để đảm bảo gia cầm thu nhận 

đủ nhu cầu protein cũng nh ­ các chất dinh dưỡng khác. Bởi vì gia cầm thu nhận thức ăn tr ước 
hết là để thoả mãn nhu cầu về năng l ượng. Khi đã thu nhận đủ nhu cầu về năngl ượng thì chúng 
không ăn thêm nữa mặc dù nhu cầu các chất dinh d ưỡng khác vẫn còn thiếu. 

Giả sử nhu cầu năng lượng và protein hàng ngày của gà con là 83 kcal và 6,18g protein.  
Nếu khẩu phần thức ăn có giá trị năng l ượng trong một kg thức ăn là 3200 kcal, nh ­ vậy  

gà cần thu nhận 26g thức ăn mỗi ngày để đảm bảo nhu cầu năng l ượng. Để đảm bảo nhu cầu 
protein hàng ngày là 6,18g, cần phối hợp khẩu phần có 23,8% protein. 

Nếu ta dùng một khẩu phần thức ăn khác chỉ có giá trị năng l ượng trong một kg là 2900 
kcal, để đảm bảo nhu cầu năng l ượng là 83 kcal gà cần thu nhận 28,6 g thức ăn và nhu vậy tỷ 
lệ protein trong khẩu phần chỉ cần 21,6% đã đủ nhu cầu 6,17g. Nh ­ vậy, năng lượng là “chìa 
khóa chính” phải sử dụng khi lập khẩu phần cho gà.  

- Lượng thức ăn thu nhận 
Nhu cầu protein của gia cầm ® ược tính băng số gam protein thô cho mỗi con gia cầm 

trong một ngày đêm. Tuy nhiên, gia cầm không thể thu nhận riêng rẽ hay nuốt trực tiếp số 
lượng protein theo nhu cầu tính ® ược, mà bắt buộc phải được thu nhận cùng thức ăn theo một 
tỷ lệ nhất định. Vì vậy, trong khẩu phần ăn của gia cầm, nhu cầu protein th ường được biểu thị 
bằng tỷ lệ phần trăm (%) protein thô. Do đó, l ượng thức ăn thu nhận có ảnh h ưởng rất lớn  đến 
nhu cầu protein trong khẩu phần ăn của gia cầm. 
4.1.3. Nhu cầu axit amin của gia cầm 

Dinh dưỡng protein thức chất là dinh dưỡng axit amin, bởi vì axit amin là thành phần cấu 
tạo cơ bản của protein. 

Dựa vào nhu cầu dinh dưỡng của động vật, người ta chia axit amin thành hai loại là axit 
amin thay thế được và không thay thế được. Đối với gia cầm có 10 axit amin không thay thế 
được là Valine, leucine, izoleucine, lyzine, histidine, threonine, methionine, phenylalanine, 
tryptophane, arginine. Ngoài ra, với gia cầm non còn cần cả glycine và proline; gia cầm sinh 
sản cần thêm glutamic.  

Ngoài ra còn có khái niệm về axit amin giới hạn.  Nh ­ vậy axit amin giới hạn là axit amin 
mà số lượng của nó thường thiếu so với nhu cầu, từ đó làm giảm giá trị sinh học của protein 
trong khẩu phần (Shimada, 1984). Axit amin nào thiếu nhiều nhất và làm giảm hiệu suất lợi 
dụng protein lớn nhất thì gọi là axit amin giới hạn thứ nhất (yếu tố số 1), và theo cách lý giải 



 123

như vậy những axit amin tiếp theo đó, ít thiếu hơn so với nhu cầu  và với mức axit amin khác 
được gọi là axit amin giới hạn thứ hai. 
a. Phương pháp biểu thị nhu cầu axit amin trong khẩu phần 

Trong dinh dưỡng gia cầm, nhu cầu về axit amin chủ yếu là nhu cầu về các axit amin 
không thay thế. Khi thiếu bất kỳ một axit amin không thay thế nào trong khẩu phần ăn thì quá 
trình tổng hợp protein sẽ bị rối loạn, thậm chí còn làm phá huỷ trao đổi chất của cơ thể. Điều 
đó làm giảm khả năng sinh trưởng cũng như sức sản xuất của gia cầm. Vì vậy, cần cung cấp 
đầy đủ các axit amin không thay thế theo đúng nhu cầu của mỗi loại gia cầm. 

Theo Scott và cộng sự (1982) có 4 cách thông th ường biểu thị nhu cầu axit amin của gia 
cầm. 

- Số gam axit amin cho một gà một ngày. 
- Số gam axit amin cho 1000 kcal năng l ượng trao đổi  của khẩu phần. 
- Tỷ lệ phần trăm axit amin tính theo khẩu phần. 
- Tỷ lệ phần trăm axit amin tính theo protein. 
Hiện nay cách biểu thị nhu cầu axit amin phổ biến nhất là tỷ lệ % axit amin tính theo 

khẩu phần. 
b. Xác định nhu cầu axit amin  

Theo Fisher (1994), khi xác định nhu cầu axit amin cho gia cầm cần chú ý đến các nhu 
cầu sau: 

- Nhu cầu cho tăng trọng tối đa. 
- Nhu cầu cho hiệu quả chuyển hoá thức ăn tối ưu. 
- Nhu cầu cho tỷ lệ thịt xẻ tối đa. 
- Nhu cầu cho thành phần hoá học thịt thân tối ưu. 
- Nhu cầu cho tỷ lệ thịt lườn (cơ ngực) cao nhất. 
Nhu cầu axit amin cho hiệu quả chuyển hoá thức ăn tối ưu và cho năng suất thịt lườn là 

lớn nhất thường cao hơn nhu cầu cho tăng trọng tối đa.   
Khi tính toán nhu cầu các axit amin không thay thế, ng ười ta thường chọn lysine làm axit 

amin so sánh và đưa ra cân bằng lý tưởng axit amin cho gia cầm. Cần l ưu ý là cân bằng lý 
tưởng axit amin trong khẩu phần ăn cho gia cầm khác nhau tuỳ theo h ướng và mục đích sản 
xuất. Để tích luỹ nhiều thịt nạc, gia cầm cần mức lysine cao trong khẩu phần. Để nuôi gia cầm 
đẻ trứng năng suất cao, cần nhiều axit amin có chứa l ưu huỳnh. Chúng ta có thể tham khảo 
cân bằng lý tưởng axit amin cho gà theo lysine của Rose và cộng sự năm1997 (bảng 4.1). 

Một vấn đề cần được chú ý trong dinh dưỡng là sự cân bằng axit amin. Tất cả những axit 
amin cần thiết đều được lấy từ thức ăn, không có sự dự trữ axit amin trong cơ thể. Do đó, chỉ 
cần thiếu một axit amin không thay thế sẽ ngăn cản việc sử dụng các axít amin khác để tổng 
hợp protein. Khi đó các axít amin sẽ được sử dụng như một nguồn cung cấp năng l ượng gây 
lãng phí. Mặt khác còn làm giảm tính ngon miệng, giảm sinh tr ưởng, cân bằng nitơ âm. Vì 
vậy, khi bổ sung axit amin trước hết phải bổ sung axít amin giới hạn thứ nhất, sau đó mới bổ 
sung các axit amin giới hạn thứ hai, thứ ba v.v... Nếu bổ sung không hợp lý, không những 
không tốt mà còn có hại cho cơ thể gia cầm, gây ra yếu tố “hạn chế” mới. 
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Bảng 4.1. Cân bằng lý tưởng axit amin cho gà theo Lysine 
(Rose, 1997) 

Axit Amin Gà sinh trưởng Gà đẻ trứng 

Lysine 1,00 1,00 

Arginine 1,05 1,06 

Isoleucine 0,72 0,78 

Leucine 1,25 1,14 

Methionine +    Cysteine 0,75 0,86 

Fenilalanine + Tirocine 1,21 1,25 

Threonine 0,63 0,69 

Tryptophane 0,18 0,24 
Việc phân loại axit amin thay thế và không thay thế ® ược đối với gia cầm cũng chỉ mang 

tính tương đối. Điều quan trong nhất trong dinh d ưỡng axit amin là sự có mặt đồng thời của 
các axit amin trong tế bào theo yêu cầu. Sự  có mặt không đồng thời của bất kỳ một axit amin 
nào trong tế bào cũng có kết quả nh ­ nhau cho dù đó là axit amin thay thế ® ược hay không 
thay thế được.  

Nhu cầu về axit amin của gia cầm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nên việc xác định chính 
xác nhu cầu axit amin cho gia cầm là rất khó khăn. Để xác định nhu cầu axit amin của gia 
cầm, người ta dựa vào hàm lượng axit amin khi phân tích cơ thể cũng nh ­ trong các sản phẩm 
của chúng; khả năng sản xuất và thông qua các thực nghiệm. Vì thế, các khuyến cáo về nhu 
cầu axit amin cũng rất khác nhau.  

Theo tiêu chuẩn Việt Nam, nhu cầu Lysine  trong khẩu phần của gà thịt là: 0,9-1,0%; 
Methionine là 0,6%. Trong khẩu phần ăn của gà đẻ th ương phẩm  tiêu chuẩn Lysine là 0,7% 
và Methionine là 0,35-0,4%. 

Theo hướng dẫn của Liên hiệp các xí nghiệp gia cầm Việt Nam (1995), nhu cầu về 
Lysine của gà Broiler từ 0-3 tuần tuổi là 1,0-1,2%; 4-7 tuần tuổi là 0,9-1,0% và sau 7 tuần tuổi 
là 0,75-0,80%. Có thể tham khảo nhu cầu  axit amin cho gia cầm trong các bảng 4.2 và 4.3. 

Bảng 4.2. nhu cầu axit amin cho gà broiler 
(ajinomoto,Th¸i Lan,1999) 

                                                                                                                (Đơn vị tính (%) 

Axit Amin 0 -3 tuần tuổi 4-8 tuần tuổi 

Protein thô  21,0 21,5 22,0 18,0 18,5 19,0 

Lysine  1,20 1,25 1,30 1,00 1,05 1,10 

Met. + Cystine 0,90 0,94 0,98 0,75 0,79 0,83 

Treonine 0,76 0,79 0,82 0,63 0,66 0,69 

Tryptophane 0,23 0,23 0,23 0,18 0,19 0,20 
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Bảng  4.3. Nhu cầu Axít amin  cho gà broiler 
(NRC, 1994) 

Chất dinh dưỡng Đ.V 0-3 tuần tuổi 3-6 tuần tuổi 6-8 tuần tuổi 

Năng lượng trao đổi Kcal 3200 3200 3200 

Protein thô % 23 20 18 

Arginine % 1,25 1,10 1,00 

Glycine + Serine % 1,25 1,14 0,97 

Histidine % 0,35 0,32 0,27 

Isoleucine % 0,80 0,73 0,62 

Leucine % 1,20 1,09 0,93 

Lysine % 1,10 1,00 0,85 

Methionine % 0,50 0,38 0,32 

Methionine  + cystine % 0,90 0,72 0,60 

Phenylalanine % 0,72 0,65 0,56 

Phe  + Tyrosine % 1,34 1,22 1,04 

Proline % 0,60 0,55 0,46 

Threonine % 0,80 0,74 0,68 

Tryptophan % 0,20 0,18 0,16 

Valine % 0,90 0,82 0,70 

 
c. Một số yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu axit amin   

- Giống, giới tính và lứa tuổi 
Mỗi giống gia cầm có một kiẻu di truyền riêng, quyết định tầm vóc cơ thẻ, tốc độ sinh 

trưởng và sức sản xuất khác nhau. Vì vậy nhu cầu về axit amin cũng khác nhaugiữa các dòng, 
giống, thậm chí là giữa các cá thể. 

Giới tính cũng ảnh hưởng đến nhu cầu axit amin của gia cầm. Nhu cầu của gà trống 
thường cao hơn gà mái. Nhiều thí nghiệm cho biết, cùng một lứa tuổi gà trống cần nhu cầu 
lysine là 1,1% thì gà mái chỉ cần 0,95% trong khẩu phần.  

Tuổi khác nhau thì nhu cầu axit amin cũng khác nhau. Tuổi càng tăng lên thì nhu cầu 
lysine tính theo phần trăm trongkhẩu phần càng giảm thấp. 

- Mức năng lượng trong khẩu phần 
 Khi cho ăn tự do thì mức năng lượng trong khẩu phần là yếu tố chính quy định l ượng 

thức ăn thu nhận của gia cầm. Khẩu phần có mức năng l ượng thấp thì gia cầm sẽ thu nhận 
nhiều thức ăn hơn và ng ược lại. Nếu hàm lượng  axit amin trong khẩu phần là nh ­ nhau thì 
khẩu phần có mức năng lượng thấp gia cầm sẽ thu nhận ® ược nhiều  axit amin hơn. Chính vì 
vậy khi mức năng lượng trong khẩu phần tăng lên thì nhu cầu về axit amin tính theo phần trăm 
trong khẩu phần cũng tăng lên. 
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- Hàm lượng protein thô trong khẩu phần 
Nhu cầu về axit amin tính theo phần trăm protein thô của khẩu phần sẽ giảm khi hàm 

lượng protein trong khẩu phần tăng lên. Mối t ương quan này rất chặt chẽ đối với axit amin  
lyzin và các axit amin chứa lưu huỳnh. Sự tương quan này có thể áp dụng cho cả các axit amin 
không thay thế khác. Mối quan hệ này ® ược biểu diễn bằng phương trình     

              Y = 7,23 - 0,131X. Trong đó: 
Y: % Lysine trong khẩu phần. 
X : % protein thô trong khẩu phần. 
- Nhiệt độ môi trường 
Khi nhiệt độ môi trường cao sẽ làm giảm lượng thức ăn thu nhận nhưng  gia cầm uống 

nước nhiều hơn. Stress nhiệt đã làm thay đổi cả sức chứa lẫn khả năng tiêu hoá các chất dinh 
dưỡng của gia cầm nói chung và các axit amin nói riêng. Thí nghiệm của Robert và cộng sự 
(1994) đã cho biết tỷ lệ tiêu hoá các axit amin trong điều kiện nhiệt độ cao (32 oC) thấp hơn ở 
nhiệt độ bình thường (21 oC). Mức độ giảm tỷ lệ tiêu hoá của các axit amin khác nhau cũng 
khác nhau. Tỷ lệ tiêu hoá của lysine ở nhiệt độ 21 oC là 83% thì ở 31 oC là 80%. Tỷ lệ tiêu hoá 
của Methionine ở 21  oC là 92% còn ở 31  oC là 87%. Tỷ lệ tiêu hoá của Izoleucine tương ứng là 
87 và 80%. ở nhiệt độ môi trường cao, gà mái bị giảm tỷ lệ tiêu hoá axit amin nhiều hơn gà 
trống. 

- ảnh hưởng của Vitamin 
Nhu cầu axit amin của gia cầm còn bị ảnh h ưởng bởi thành phần các chất dinh d ưỡng có 

trong khẩu phần, nhất là các chất có hoạt tính sinh học cao nh ­ vitamin.  
+ Mối quan hệ giữa Vitamin B12 với Methionine.  
Vitamin B12 có trong thành phần coenzim của enzim Methiltransferaza. Enzym này 

chuyển homocysteine thành Methionine.  
+ Mối quan hệ giữa Tryptophane và axit nicotinic. 
Nếu trong khẩu phần thiếu axit nicotinic sẽ làm tăng nhu cầu về Tryptophane. Sở dĩ nh ­ 

vậy là cơ thể gia cầm có thể tổng hợp axit nicotinic từ Tryptophane. Để tổng hợp ® ược axit 
nicotinic phải cần có nhiều Tryptophane bởi vì cứ 50-60 phân tử Tryptophane mới tổng hợp 
được một phân tử axit nicotinic. 

+ Mối quan hệ giữa Methionine và Choline  
Methionine là nguồn cung cấp nhóm methyl cho việc tổng hợp choline. Chính vì vậy 

trong khẩu phần thiếu choline sẽ làm tăng nhu cầu về methionine. 
4.1.4 Nhu cầu vitamin 

Vai trò của vitamin trong cơ thể như là một chất xúc tác nên lượng vitamin cần rất ít, mà 
vẫn làm cho các chuyển hóa trong cơ thể có thể đạt tốc độ phản ứng nhanh và năng suất hiệu 
quả sử dụng cao. 

Mặc dù cấu trúc hoá học, vai trò và cách thức hoạt động của các vitamin rất khác nhau 
nhưng chúng đều có chung những tính chất cơ bản. Các vitamin tham gia vào thành phần 
nhóm ghép của rất nhiều enzym trong cơ thể. Chúng đều có hoạt tính sinh học nhằm đảm bảo 
cho các quá trình sinh hoá  và sinh lý trong cơ thể tiến hành ® ược bình thường. Do đó chúng 
ảnh hưởng rất lớn đến quá trình trao đổi chất. Hầu hết các vitamin không ® ược tổng hợp trong 
cơ thể động vật mà phải thu nhận từ thức ăn hàng ngày. Vitamin cần thiết cho gia cầm ở mọi 
lứa tuổi khác nhau nhưng chỉ cần với một liều lượng nhỏ (đơn vị tính th ường là UI, miligam, 
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microgam). Đặc biệt gia cầm rất nhậy cảm với sự thiếu các vitamin, thậm chí có vitamin chỉ 
thiếu một ít cũng đã làm giảm sức sản xuất của chúng.   

Căn cứ vào tính chất hóa lý của các vitamin, đặc biệt là tính hòa tan của các vitamin, mà 
chúng được chia thành hai nhóm:  

- Nhóm vitamin tan trong dầu mỡ, dung môi chất béo …  gồm vitamin A, D, E, K. 
- Nhóm vitamin tan trong nước: Vitamin nhóm B (B1, B2, B12... ), C, axit pantotenic ... 

a. Vitamin A và D 
- VitaminA  
VitaminA có rất nhiều chức năng quan trong đốivới cơ thể gia cầm. Nó có tác dụng đối 

với thị giác, sự phát triển của niêm mạc và da, tăng c ường tổng hợp immunoglobin và kích 
thích tổng hợp kháng thể, tăng khả năng chống chịu stress gây ra bởi nhiệt độ quá cao hay quá 
thấp. Khi thiếu vitamin A, niêm mạc và da dễ bị tổn th ương, khả năng tổng hợp kháng thể  
giảm thấp  nên đã làm cho sức chống bệnh của cơ thể bị suy giảm. 

β-caroten đối với cơ thể gia cầm còn nhiều chức năng riêng, ngoài vai trò là tiền vitamin 
A, nó còn có chức năng chống ung th ­ và bênh đường hô hấp. Kết hợp cùng với vitamin A sẽ 
làm vết thương lành nhanh hơn. Hơn nữa, β-caroten có tác dụng chống ôxy hóa mạnh, có thể 
kết hợp với vitamin E, C và selen để phòng chống lão hóa.  

Bổ sung vitamin A sẽ làm tăng khả năng sinh trưởng ở gia cầm con và tăng tỷ lệ đẻ trứng 
của gia cầm sinh sản. Đặc biệt vitamin A có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của phôi gia 
cầm. Khi thiếu vitamin A, phôi sẽ ngừng phát triển. tỷ lệ phôi chết tăng cao. Nếu trong khẩu 
phần thiếu vitamin A, lại thiếu cả các vitamin nhóm B mà thừa protein thì thận sẽ s ưng to, 
xung huyết và đọng nhiều muối urat màu ngà. Gia cầm con (nhất là vịt con) nở ra mắt nhắm 
nghiền hoặc mở rất khó khăn; đôi khi mắt nhắm chặt hoặc có nhiều dử mắt, da chân khô ráp. 

Vitamin A  cần thiết cho gia cầm ở mọi lứa tuổi và trạng thái sinh lý. Gia cầm non có nhu 
cầu cao nhất, sau đó là gia cầm sinh tr ưởng và sinh sản. Nếu tăng lượng vitamin A trong khẩu 
phần, sẽ làm tăng hàm lượng vitamin A trong trứng.  

- VitaminD 
Khi thiếu vitamin D ảnh hưởng đến quá trình hấp thu Ca, P làm quá trình khoáng hóa cốt 

hóa kém. Gia cầm non bị còi xương, gia cầm trưởng thành bị mềm xương, xốp xương, loãng 
xương, gia cầm đẻ trứng sẽ đẻ trứng  mỏng  vỏ, tăng tỷ lệ dập vỡ, thậm chí trứng không có vỏ. 

Vitamin D rất cần thiết cho sự phát triển của phôi gia cầm. Trong trứng, vitamin D tập 
trung chủ yếu trong lòng đỏ. Khi thiếu vitamin D sẽ ảnh h ưởng đến tỷ lệ ấp nở trước khi ảnh 
hưởng đến tỷ lệ đẻ trứng của đàn gia cầm sinh sản. Thiếu vitamin D sẽ làm cho tỷ lệ chết phôi 
tăng cao vào nửa sau của quá trình ấp, đặc biệt là những ngày ấp cuối cùng. Các phôi chết 
trong khoảng 10-14 ngày ấp thấy mình s ưng mọng, dưới da có nhiều chất lỏng, đôi khi da bị 
sung huyết. Cần lưu ý nếu trong khẩu phần thừa vitamin d cũng sẽ làm giảm tỷ lệ ấp nở của 
trứng gia cầm. Nếu trong khẩu phần ăn của đàn gia cầm sinh sản có nhiều Mn sẽ giảm nhu 
cầu vitamin D. 
b. Vitamin nhóm B và vitamin C 

- Biotin  
Biotin có trong thành phần  Coenzym cho các phản ứng  chuyển CO 2 từ chất này đến chất 

khác trong chuyển hoá carbohydrat, lipit và protein.  Khi thiếu biotin, gà con và gà tây con bị 
phù và bị perosis. Đôi khi còn thấy bệnh Atexia ở gà con một ngày tuổi.  Đối với gia cầm sinh 



 128

sản, mặc dù khi thiếu biotin tỷ lệ đẻ không bị giảm, nh ưng sẽ giảm chất lượng trứng vàtỷ lệ ấp 
nở giảm rõ rệt. Khi thiếu quá nhiều biotin trong thức ăn của đàn gia cầm sinh sản thì tỷ lệ chết 
phôi sẽ tăng vọt vào ngày ấp thứ ba. Nếu thiếu ít hơn, phôi sẽ chết vào giữa hay cuối của quá 
trình ấp. Biểu hiện đặc trưng nhất khi thiếu biotin là các phôi chết bị bệnh Micromelia kèm 
theo hiện tượng “mỏ vẹt” 

Để cung cấp biotin, có thể sử dụng biotin tổng hợp hoặc sử dụng những loại thức ăn giàu 
biotin như bột cỏ, tấm gạo, nấm men, khô dầu h ướng dương và khô dầu bông. 

- Choline 
 Cholin có tác dụng ngăn ngừa hội chứng gan nhiễm mỡ, tham gia vào sự truyền xung 

động thần kinh (thành phần  của acetylcholine). Khi thiếu choline, gia cầm th ường bị hội 
chứng gan nhiễm mỡ, giảm sinh tr ưởng.  Gà và gà tây bị perosis. Để cung cấp choline, có thể 
sử dụng cholin chloride hay các loại thức ăn giàu choline nh ­ cám gạo, mầm lúa mì, nấm 
men, khô cải dầu, bột cá. 

Folacin (axit folic)  
Axit folic là thành phần của coenzym tetrahydrofolic axit trong trao đổi protein Thiếu 

axit folic trong khẩu phần thường xuất hiện triệu chứng thiếu máu ở gia cầm non, gia cầm con 
chậm lớn, mất mầu lông. Đủ axit folic sẽ đảm bảo cho phôi gia cầm phát triển tốt, tỷ lệ ấp nở 
cao, gia cầm con sẽ khoẻ mạnh, sức đề kháng tốt và tăng trọng nhanh. Nếu thiếu axit folic 
trong thức ăn của đàn gia cầm sinh sản thì tỷ lệ chết phôi sẽ tăng cao vào những ngày ấp cuối 
cùng, thậm chí cả sau khi nở ra. Khi thiếu quá trầm trọng sẽ gây ra tình trạng phôi còi, chân và 
mỏ bị dị hình. Một số phôi chết có x ương chày bị cong, đầu dẹt, mắt nhỏ và th ường có một túi 
trong suốt ở trên thuỷ tinh thể. X ương hàm dưới kém phát triển hoặc không có hoàn toàn. cổ 
phôi dài hơn bình thường và bị vặn xoắn. Một số trường hợp phù thũng toàn thân. Bụng phôi 
phình to do các cơ quan nội tạng phát triển không bình th ường. 

Có thể cung cấp axit folic từ folacin tổng hợp, nấm men, mầm lúa mì, khô đỗ t ương, khô 
dầu bông, khô dầu lanh. 

Niacin (Axit Nicotic, Nicotin -amide) 
Niacine có trong thành phần của coenzym NAD và NADP trong chuyển hoá carbohydrat, 

lipit và protein. Khi thiếu niacine trong khẩu phần sẽ làm bộ lông của gia cầm xơ xác, cơ thể 
dễ bị phù nề. Nguồn cung cấp niacine: Niacin tổng hợp, cám gạo, nấm men, hải sản, gan động 
vật.  

- Axit pantothenic (vitamin B3)  
Vitamin B3  có trong thành phần của Acetyl-coenzym A cần cho sự chuyển hoá 

carbohydrat, lipit và protein. Thiếu vitamin B 3 sẽ làm  giảm sinh trưởng, rụng lông, viêm ruột. 
phù nề và chết phôi. Có thể cung cấp vitamin B 3 bằng Calcium pantothenate, tấm gạo, nấm 
men,  bột cỏ. 

- Riboflavin (vitamin B2)  
Riboflavin có trong thành phần coenzym FMN và FAD trong chuyển hoá năng l ượng. 

Thiếu vitamin B2 sẽ làm gia cầm giảm sinh trưởng, bị bệnh “ngón chân khoèo”. Giảm khả 
năng đẻ trứng và tỷ lệ ấp nở của trứng. Vitamin B2 rát cần thiết cho sự phát triển bình th ường 
của phôi gia cầm và đảm bảo cho gia cầm non sinh tr ưởng tốt. Khi thiếu vitamin  B2 phôi 
ngừng lớn, tỷ lệ phôi chết tăng lên ở giữa và cuối quá trình ấp. Nếu thiếu quá trầm trọng, phôi 
có thể chết ngay ở những ngày đầu của quá trình ấp. các phôi chết từ 9 –14 ngày ấp th ường 
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thấy hiện tượng Micromelia hay còn gọi là bệnh chân ngắn kỳ hình (chân ngắn, ngón chân 
cong, lông kim và phôi còi). Đôi khi bệnh micromelia còn gây ra các dị hình ở hộp sọ. 

Có thể bổ sung bằng Riboflavin tổng hợp hay các loại thức ăn giàu vitamin B 2 như nấm 
men, whey, sữa khử bơ, gan,  cỏ xanh. 

- Thiamin (vitamin B1) 
Vitamin B1 có trong thành phần của  Coenzym cho quá trình chuyển hoá carbohydrat. 

Tham gia vào hoạt động của chức năng thần kinh ngoại biên, duy trì tính ham ăn. Thiếu 
vitamin B1 sẽ làm giảm sự ham ăn, giảm tốc độ sinh tr ưởng, rối loạn tim mạch, gà con bị viêm 
thần kinh đa phát, gà mái giảm sản lượng trứng và tỷ lệ nở. Khi thiếu vitamin B1 trong thức ăn 
của đàn gia cầm sinh sản sẽ làm tỷ lệ chết phôi tăng cao vào cuối thời kỳ ấp. Các phôi chết 
thường bị xuất huyết, bụng sưng và giãn cơ bụng. đặc trưng nhất là hiện tượng viêm dây thần 
kinh ở gia cầm con mới nở. Gia cầm con đi ngật ng ưỡng, loạng choạng và kèm theo triệu 
chứng thần kinh. 

Có thể sử dụng Thiamin hydrochloride, Thiamin mononitrat hoặc cung cấp những thức ăn 
giàu vitamin B1 như cám gạo, nấm men, khô dầu bông. 

- Vitamin B6 (pyridoxine, pyridoxal, pyridoxamine  
Vitamin B6 có trong thành phần của Coenzym pyridoxal phosphate cho sự chuyển hoá 

protein. Khi thiếu trong khẩu phần gia cầm con chậm sinh tr ưởng, lông phát triển kém. Gà mái 
bị giảm sức đẻ trứng và tỷ lệ nở của trứng. Những sản phẩm giàu vitamin B 6 như bột thịt, bột 
cá, phụ phẩm lúa mì, cỏ xanh. 

- Vitamin B12 (cobalamins) 
Vitamin B12 là thành phần của  Coenzym cobamide trong sự hình thành máu đỏ và duy trì 

sự phát triền bình thường của mô thần kinh. Thiếu vitamin B 12 trong khẩu phần sẽ làm gia cầm 
giảm sinh trưởng, giảm sức đề kháng. Tuy không ảnh h ưởng lớn đến tỷ lệ đẻ nhưng ảnh hưởng 
đâng kể đến tỷ lệ  ấp nở. Khi thiếu vitamin B 12 phôi sẽ chết tăng lên nhiều nhất từ 16 đến 18 
ngày ấp. Dấu hiệu đặc trưng nhất là cơ chân bị teo đi; xuất huyết toàn thân nên cơ thể có màu 
đỏ, các khớp có màu sẫm. Đôi khi còn thấy xuất huyết ở màng niệu và túi lòng đỏ. 

Nếu trong thức ăn có đủ vitamin B 2 thì nhu cầu về vitaminB 12 sẽ giảm. Nếu đàn gà sinh 
sản được nuôi trên lớp độn chuồng dày không thay đổi và lớp đôn chuồng ® ược chăm sóc tốt 
thì sẽ không bị thiếu vitamin B 12. 

Có thể bổ sung vitamin B 12 tổng hợp, hoặc cung cấp từ các loạithức ăn giàu vitamin B 12 
như các loại thức ăn giàu protein nguồn gốc động vật, sản phẩm lên men. 

- Vitamin C (axit ascorbic)  
Vitamin C tham gia quá trình hình thành collagen, chuyển hoá tyrosine và tryptophan, 

chuyển hoá mỡ và kiểm soát cholesterol, hấp thu và vận chuyển sắt, làm bền mao mạch. 
Vitamin C còn  có vai trò của một chất chống oxy hoá. Gây bệnh scorbus (bệnh hoại huyết), 
sưng và chẩy máu chân răng, yếu x ương. Có thể cung cấp vitamin C tổng hợp hay các sản 
phẩm giàu vitamin C như chanh, bã chanh, cỏ xanh.Vitamin C rất dễ bị phá huỷ khi dự trữ và 
chế biến. 

Cơ thể gia cầm có thể tổng hợp ® ược vitamin C, tuy nhiên bổ sung vitamin C vào khẩu 
phần ăn  đã có tác dụng tốt đến sức khoẻ của gia cầm. Việc bổ sung vitamin C có hiệu quả rõ 
rệt trong điều kiện stress, đặc biệt là strres nóng ẩm trong mùa hè ở n ước ta, khi  nhu cầu 
vitamin C tăng cao nhưng khả năng tổng hợp của cơ thể lại giảm, dẫn đến thiếu vitamin C. 
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Một điểm rất đáng chú ý là khả năng tổng hợp vitamin C của gia cầm kém hiệu quả trong giai 
đoạn còn non  hay đã già. 

Bổ sung vitamin C trong giai đoạn gà con  có tác dụng làm cho x ương chắc hơn còn đối 
với gà mái đẻ giai đoạn cuối có tác dụng làm tăng chất l ượng vỏ trứng và làm giảm tỷ lệ trứng 
bị dập vỡ. 

Vitamin C tăng tổng hợp collagen trong quá trình hình  thành x ương và ảnh hưởng đến 
quá trình phát triển đĩa đệm. Gà con ® ược bổ sung vitamin C đã làm tăng l ượng collagen và 
proteoglycan, đây là hai nhân tố quan trọng cho việc hình thành đĩa đệm. 

Đối với quá trình hình thành vỏ trứng: đủ vitamin C là nhân tố quan trọng giúp cho quá 
trình chuyển vitamin D thành dạng hormon hoạt động canxitriol (1,25-(OH) 2D3. Dạng hoạt 
động này còn làm tăng hấp thu Ca ở ruột và làm tăng Ca huyết t ương tạo thuận lợi cho quá 
trình khoáng hoá của xương cũng như quá trình hình thành vỏ trứng. 

Bổ sung vitamin C làm tăng hoạt động của Protein liên kết với Ca ở ruột, tăng chuyển hoá 
Ca, tăng lượng canxitriol trong máu. Khi bổ sông vitamin C, hiệu quả tổng hợp canxitriol ở gà 
con là 16,6% tăng dần đến 33,3% ở 20-30 ngày tuổi. Tác dụng của việc bổ sung vitamin C đến 
sự phảt triển của xương trên gà con  có hiệu quả đến 5 tuần tuổi, sau 5 tuần tuổi, gà có khả 
năng tự tổng hợp vitamin C. Ngoài ra, bổ sung vitamin C còn làm cho gà tăng trọng cao hơn. 

Đối với gia cầm  đẻ trứng giai đoạn cuối, khả năng tổng hợp vitamin C giảm khi gà già đi, 
xương sẽ dòn dễ gãy hơn do phải huy động Ca để tạo vỏ trứng. Mặt khác, vỏ trứng mỏng và dễ 
vỡ hơn vì khả năng huy động Ca từ x ương giảm. Do đó, bổ sung vitamin C với l ượng 2000 – 
3000 ppm trong thức ăn vào giai đoạn cuối của kỳ đẻ trứng đã có tác dụng làm tăng độ dày 
của vỏ trứng, giảm tỉ lệ trứng bị dập vỡ, tăng khối l ượng trứng; tăng Ca huyết t ương và hàm 
lượng khoáng tổng số của x ương. 

Đặc biệt khi bổ sung vitamin C kết hợp với vitamin D ở dạng Canxitriol [1,25-(OH) 2D3] 
cho gà đẻ trứng giai đoạn cuối (71-79 tuần tuổi) đã làm giảm tỷ lệ trứng dập vỡ và trứng mỏng 
vỏ hơn là bổ sung đơn lẻ vitamin D hay vitamin C. 

Nên bổ sung thêm 100 – 200 ppm vitamin C vào thức ăn của gia cầm con trong 3 tuần 
tuổi đầu và kỳ đẻ trứng cuối của gia cầm đẻ trứng. Với các loại gia cầm khác nên bổ sung 
thêm vitamin C khi có Stress nhiệt. 
4.1.5 Nhu cầu các chất khoáng  

Các chất khoáng giữ một vai trò quan trọng trong cơ thể gia cầm. Nó có mặt trong mọi cơ 
quan và tổ chức của cơ thể và tham gia nhiều chức năng quan trọng nh ­ chức năng tạo hình, 
tham gia các phản ứng sinh hoá học (trong thành phần nhóm ghép của nhiều enzym, trực tiếp 
tham gia xúc tác các phản ứng sinh hoá học). ổn định protein ở trạng thái keo trong tế bào 
mô. Các chất khoáng còn hoạt động nh ­ một chất kích thích hay ức chế các hoạt động sinh lý 
của cơ thể. Tham gia hình thành các muối, hệ thống đêm và duy trì áp suất thẩm thấu của dịch 
tế bào và của máu. Các chất khoáng được chia làm hai nhóm chính : 

- Những chất khoáng có lượng lớn được tính theo g/kg hoặc bằng % gọi là khoáng đa 
lượng (Ca, P , Na, Cl, K, S và Mg). 

- Những chất khoáng có lượng nhỏ được tính bằng mg/kg hay ppm (part per million = 
phần triệu) gọi là khoáng vi lượng.  
a. Canxi  và Photspho (Ca và P) 
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Ngoài nhiệm vụ chính tham gia cấu trúc bộ x ương gia cầm Ca và P còn tham gia hình 
thành vỏ trứng, có mặt trong huyết thanh. P còn có trong thành phần các nucleoproteit và 
nucleotit. Nếu trong khẩu phần ăn thiếu canxi và photspho sẽ làm gà con còi cọc, gia cầm 
trưởng thành bị bệnh về xương, gia cầm mái đẻ trứng mỏng vỏ hay hoàn toàn không có vỏ. 
Tuy nhiên nhu cầu canxi  và photspho tuỳ thuộc vào mỗi loại gia cầm khác nhau, h ướng sản 
xuất, lứa tuổi và sức sản xuất. Nếu thừa canxi và photspho thì chúng bị thải ra ngoài, do đó 
thường làm hoại tử, thoái hoá thận, thậm chí còn làm gia cầm bị chết. Mổ xác gia cầm chết 
thấy thận xưng to và biến mầu ; máu chảy từng vùng d ưới da và cơ quan tiêu hoá. Nếu thừa P 
sẽ dẫn đến thiếu Ca, đây là một điểm đáng l ưu ý khi bổ sung Ca và P trong khẩu phần ăn cho 
gia cầm. 

Trong giai đoạn hậu bị nhu cầu Ca và P nh ­ đối với gia cầm sinh trưởng bình thường. 
Giai đoạn tiền đẻ trứng có thể cho ăn thức ăn có nhu cầu canxi nh ­ giai đoạn hậu bị hoặc tăng 
lên từ từ. Gia cầm sinh sản phải đạt tỷ lệ đẻ từ 5 – 10% mới ® ược sử dụng nhu cầu canxi và 
photspho của gia cầm đẻ trứng. 

Tỷ lệ Ca:P thích hợp trong khẩu phần 2:1. Khi khẩu phần thiếu Ca và P cần phải bổ sung 
bằng nguồn thức ăn giàu Ca và P . Khẩu phần của gia cầm th ường thiếu Ca. Thức ăn thực vật 
nghèo Ca và P hơn thức ăn động vật. Trong thức ăn thực vật P phần lớn ở d ưới dạng axit phytic 
(1/2 số lượng P tổng số) rất khó lợi dụng. Gia cầm không có phytase, cho nên không lợi dụng 
được axit phytic. Vì thế với những khẩu phần của  gia cầm, chủ yếu là thức ăn thực vật, thì 
phải bổ sung thêm P nguồn gốc động vật hay khoáng vật nh ­ mono canxi phosphat (15,9% Ca 
và 24,6% P), dicanxiphosphat (23,35% Ca, 18,21% P), Bột x ương (24% Ca, 12% P và 0,64% 
Mg)...Nguồn cung cấp Ca nh ­ bột vỏ sò, hến, mai mực (30-35% Ca); CaCO 3 (38% Ca); Bột đá 
vôi (32% Ca). Nhu cầu của gia cầm sinh sản  trong giai đoạn 0 – 20 tuần tuổi từ 1,0 – 1,1% 
Ca; 0,45% P dễ tiêu;  trong giai đoạn đẻ trứng từ 2,5 – 4,0% Ca; 0,45% P dễ tiêu.  
b. Natri, kali và clo (Na, K, Cl) 

Na+, K+  và Cl-  là chất điện giải, khi cơ thể mất n ước (do mất máu, ỉa chảy, nôn...) sẽ mất 
chất điện giải, cân bằng áp suất thẩm thấu giữa trong và ngoài tế bào bị rối loạn, con vật có thể 
chết. Cl- cần thiết cho việc hình thành  HCl trong dạ dày, có tác dụng hoạt hoá pepsinogen 
thành pepsin để tiêu hoá protein. Na + và K+  cũng là thành phần của hệ đệm của cơ thể, giúp 
giữ cân bằng axit-bazơ dịch cơ thể. 

Mức NaCl  tối thiểu cho gà trong thức ăn là 0,2%, trung bình 0,4%. Gà đẻ trứng giới hạn 
cho phép không quá 0,8%.  

 Khẩu phần có hàm lượng NaCl cao sẽ gây độc. Gia cầm nhậy cảm với sự thừa Na và Cl, 
14-18g muối ăn mỗi ngày có thể giết chết gà trong vòng 8-12 giờ. Muối ăn hoà tan trong n ước 
độc hơn cùng số lượng muối trộn vào thức ăn. N ước chứa 0,9% muối đã gây độc, nếu chứa 2% 
làm cho tất cả gà chết trong vòng 3 ngày. Gà ăn khẩu phần ăn có > 0.8% muối ăn sẽ xuất hiện 
triệu chứng phân ướt, ỉa chảy. Khi mức NaCl  trong khẩu phần là 3%, trong vài giờ gà ỉa chảy 
dữ dội, phân keo chuyển từ màu xám xanh sang xanh lá cây, xanh vàng. Khi lên đến 4-6%, sự 
tiêu thụ thức ăn giảm, uống nhiều n ước, giảm đẻ trứng và chết.  Bình th ường trong khẩu phần 
ăn của gia cầm hàm lượng NaCl là 0,3-0,5 %. 
c. Sắt và đồng ( Fe và Cu) 

Trong cơ thể sắt hoạt động  là Fe++  chiếm 60-73% nằm ở hồng cầu, 3-5% tham gia cấu 
tạo mioglobin trong cơ, 0,1% tham gia cấu tạo men hô hấp trong tế bào; sắt dự trữ: chiếm 
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20%, dự trữ ở dạng không bền vững trong gan, lách, tủy x ương, niêm mạc ruột (ferritin và 
hemosiderin).  

Đồng giữ vai trò sinh lý quan trọng, không yếu tố nào thay thế ® ược đồng trong các yếu 
tố tham gia cấu tạo máu. Vai trò đặc biệt của đồng là tham gia thúc đẩy tạo huyết, làm cho 
hồng cầu non mau trưởng thành. Đồng còn tham gia sinh tổng hợp catalase, peroxydase; ức 
chế hoạt động của phosphatase kiềm, amylase, lipase, pepsin;  tăng oxy hóa vitamin C, thúc 
đẩy tế bào sử dụng vitamin K, E, hoạt hóa insulin và kích thích hoạt động của hormon tuyến 
yên. Cu tham gia hình thành lông và tham gia tạo sắc tố của lông , do đó thiếu đồng sẽ làm 
mất màu lông. 

Nhu cầu Fe của các loai gia cầm từ 20 - 100 mg/kg thức ăn; nhu cầu Cu từ 3,5 – 
8,0mg/kg thức ăn. 
d. Kẽm (Zn) 

Zn phân bố khắp nơi trong cơ thể và đảm nhiệm nhiều chức năng trong trao đổi chất. Zn 
là thành phần của nhiều enzym nh ­ dehydrogenase, phosphatase, carboxypeptidasa…, Zn có 
mặt trong thành phần của insulin. Nó có quan hệ với hơn 70 metaloenzym và tham gia hơn 
200 phản ứng sinh hóa của cơ thể.  Zn còn có mặt trong hệ thống ADN và ARN – 
polymeraza nên thiếu kẽm sẽ dẫn đến nhiều tổn th ương sinh hoá như cản trở quá trình tổng 
hợp protein, giảm tổng hợp ADN và ARN dẫn đến giảm quá trình phân bào. Thiếu kẽm còn 
làm giảm tính thèm ăn, gây tổn th ương da, vỏ trứng không bình th ường, sinh trưởng kém, lông 
lưa thưa, xương dài ngắn lại, giảm đẻ trứng, giảm tỷ lệ ấp nở, gà con nở ra bị dị dạng. Nhu cầu 
Zn trong 1kg thức ăn hỗn hợp tuỳ theo loại gia cầm, giao động trong khoảng 55- 100mg. 
e.  Mangan ( Mn) 

Mn hấp thu ở ruột non, tích lũy ở gan. Mn có mặt ở mọi tổ chức. Mn là thành phần của 
một số enzym như arginase, glutamintransferase, phosphatase. Mn ảnh h ưởng đến quá trình 
sinh trưởng, tạo máu, sinh tổng hợp axit nucleic, protein, cholesterol và kháng thể. Thiếu Mn 
gia cầm sẽ giảm sinh trưởng, giảm đẻ trứng, bị bệnh perosis (teo sụn dưỡng): khớp chày bàn 
sưng to và biến dạng, sau khi mắc bệnh một tuần x ương ống trệch ra khỏi vị trí, gia cầm bị 
liệt. Đặc biệt thiếu Mn sẽ làm giảm tỷ lệ ấp nở , tỷ lệ chết phôi tăng cao ở ngày ấp 20 và 21,  
phôi xuất hiện bệnh micromelia. 

Thừa Mn (1000 ppm trong thức ăn) gây độc, làm rối loạn chức năng thần kinh, giảm 
hemoglobin máu, giảm thu nhận thức ăn, sinh tr ưởng chậm.  

 Nhu cầu Mn của các loại gia cầm từ 55 – 100 mg/kg thức ăn hỗn hợp. Khi l ượng canxi 
và photspho trong thức ăn tăng lên thì nhu cầu Mn cũng tăng lên. 
4.1.6. Nhu cầu về nước uống  

Nhu cầu nước hàng ngày của gia cầm được cung cấp từ 3 nguồn là n ước nội sinh, nước 
trong thức ăn và nước uống.  Nước uống cung cấp hàng ngày cho gia cầm phải đảm bảo tiêu 
chuẩn vệ sinh, đáp ứng nhu cầu cho mỗi loại gia cầm theo lứa tuổi và khả năng sản xuất. 
a.  Phương pháp tính nhu cầu n ước uống  

- Tính nhu cầu nước uống cho gia cầm sinh trưởng 
Nhu cầu nước uống cho gà đang sinh trưởng được tính theo tỷ lệ nước và thức ăn  trong 

nhiệt độ thích hợp là 2/1. 
Nhu cầu nước uống cho vịt sinh trưởng cao hơn gà sinh trưởng, nếu tính theo tỷ lệ nước 

và thức ăn (nước/ vật chất khô của thức ăn) trong nhiệt độ thích hợp khoảng từ  4 - 5/1. 
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- Tính nhu cầu nước uống cho gia cầm đẻ trứng 
Nhu cầu nước uống cho gà đẻ trứng cũng ® ược tính theo tỷ lệ nước và thức ăn trong nhiệt 

độ tthích hợp là 3/1. 
Nhu cầu nước uống của vịt đẻ trứng cũng cao hơn gà đẻ trứng, nếu tính  theo tỷ lệ n ước và 

thức ăn (tính theo hàm lượng vật chất khô) trong nhiệt độ tthích hợp khoảng từ  6 - 7/1. 
Ngoài lượng thức ăn, nhu cầu nước uống của gia cầm phụ thuộc rõ rệt vào nhiệt độ môi 

trường. Khi nhiệt độ môi trường tăng thêm 1 oC thì nhu cầu nước uống tăng thêm 2%. Khi vượt 
quá 30oC thì nhiệt độ môi trường tăng thêm 1 oC, nhu cầu nước uống sẽ tăng lên 6%. Đối với 
gà mái đẻ, khi nhiệt độ môi tr ường >35 oC có thể tính nhu cầu nước uống theo tỷ lệ nước và 
thức ăn là 4,7/1. 
b. Những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu nước uống 

- Nhiệt độ môi trường 
Nhiệt độ môi trường tăng lên thì nhu cầu n ước uống cũng tăng lên. Nhiệt độ môi tr ường ở 

32oC, lượng nước uống tiêu thụ tăng gấp 2 lần ở 21 oC. 
- Nhiệt độ nước uống 
Khi nhiệt độ của nước lớn hơn hoặc bằng 32 oC sẽ giảm lượng nước thu nhận của gia cầm. 

Nhiệt độ của nước là  45oC thì gia cầm không uống. Mùa đông nếu nhiệt độ của n ước là 10oC 
thì lượng nước uống thu nhận tăng lên 25%. Vì vậy cần cung cấp cho gia cầm n ước uống mát, 
sạch và nhiệt độ ổn định 

- Nồng độ muối ăn trong khẩu phần 
Khẩu phần có nồng độ muối ăn cao sẽ làm tăng l ượng nước uống thu nhận hàng ngày của 

gia cầm.  
- Lượng thức ăn thu nhận 
Lượng thức ăn thu nhận hàng ngày càng nhiều thì nhu cầu n ước uống càng cao vì nhu cầu 

nước uống tỷ lệ thuận với lượng thức ăn thu nhận của gia cầm. 
- Thời gian chiếu sáng 
Tăng thời gian chiếu sáng sẽ làm gà hoạt động nhiều hơn, do đó nhu cầu về n ước uống 

cũng cao hơn. 
- Khi vận chuyển hay xáo trộn đàn gà 
Khi vận chuyển hay xáo trộn đàn gà sẽ làm tăng nhu cầu n ước uống 
- Tính chất của thức ăn 
Thức ăn khô sẽ làm gia cầm tiêu thụ nhiều n ước uống hơn thức ăn ướt, thức ăn dạng viên 

làm gia cầm tiêu thụ nhiều nước hơn thức ăn dạng bột. 
4.2. Sử dụng thức ăn  
4.2.1  Đặc điểm  một số loại thức ăn  
a. Nhóm thức ăn cung cấp năng l ượng 

Nhóm thức ăn cung cấp năng l ượng gồm bột một số loại củ (sắn, khoai), hạt ngũ cốc và 
phụ phẩm, các chất dầu, mỡ. 

Hạt ngũ cốc gồm lúa, ngô, lúa mì, cao l ương... và phụ phẩm của hạt ngũ cốc nh ­ cám, 
tấm, là các loại thức ăn giàu tinh bột và giàu năng l ượng. Mức năng lượng từ 3200 - 3400 kcal 
năng lượng trao đổi trong một kilogam. Hàm l ượng protein thô 8 - 12%. Đây là loại thức ăn 
nghèo Lyzin, Tryptophan và Methionin. Hàm lượng xơ thô trong các loại hạt có vỏ nh ­ cao 
lương, lúa gạo, đại mạch từ 7 - 14%; trong các loại hạt trần nh ­ ngô, lúa mì thì hàm lượng xơ 
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thô từ 1,8 -3%. Các loại hạt ngũ cốc nghèo Canxi, 1/3 - 2/3 phostpho của hạt ngũ cốc ở dạng 
axit phitic nên khả năng sử dụng của gia cầm là rất kém. Trong các loại hạt ngũ cốc thì ngô là 
thức ăn quan trọng nhất đối với gia cầm.  

- Ngô (Zea mays) 
Ngô là loại thức ăn chính cung cấp năng l ượng cho gia cầm. Trong 1kg ngô có giá trị  

3200 - 3400 kcal năng lượngtrao đổi. Hàm lượng xơ trong ngô thấp, hàm l ượng protein thô từ 
8 - 13% (tình theo vật chất khô). Trong protein thì Lyzin, Tryptophan, Methionin là những axit 
amin hạn chế nhất, đặc biệt là Lyzin. Ngô là loại thức ăn hạt nghèo các chất khoáng nh ­ Ca 
(0,15%), Mn (7,3mg/kg) và đồng (5,4mg/kg). Hiện nay có nhiều giống ngô có màu sắc khác 
nhau như màu: vàng, đỏ và trắng. Trong ngô vàng và ngô đỏ có nhiều Caroten, Criptoxantin, 
Xantofin. Trong 1kg ngô vàng có 0,57mg βCaroten, 15,4mg Criptoxantin và 13,67 mg 
Xantofil. Xantofil là sắc tố nhuộm màu chủ yếu của lòng đỏ trứng gà, mỡ và da gà.  

- Cám gạo  
Cám gạo là phụ phẩm chính của ngành xay xát gạo. Trong cám gạo có 12 - 14% protein 

thô, 14 - 18% dầu. Dầu trong cám gạo rất dễ bị ôxy hoá, do đó cám gạo khó bảo quản và dự 
trữ. Trong cám gạo còn có nhiều Vitamin nhóm B nhất là B 1, trong 1kg cám gạo có khoảng 
22,2 mg Vitamin B1, 13,1 mg B6 và 0,43 mg Biotin. Trong khẩu phần ăn có nhiều cám gạo thì 
dễ gây thiếu kẽm.  

- Dầu, mỡ 
Là loại thức ăn có giá trị năng lượng cao. Bổ sung dầu mỡ vào khẩu phần ăn không những 

cung cấp thêm năng lượng mà còn bổ sung thêm một số axit béo quan trọng đối với gia cầm 
như linoleic. Khi thiếu linoleic gà con chậm lớn, tăng l ượng mỡ ở gan, nhạy cảm với bệnh 
đường hô hấp; gà mái đẻ giảm sức đẻ trứng, trứng bé, giảm tỉ lệ ấp nở của trứng giống, tăng tỉ 
lệ trứng chết phôi. Nhu cầu axit linoleic cho gia cầm khoảng 1,4% trong thức ăn hỗn hợp. 
Hàm lượng dầu mỡ trong thức ăn gia cầm không v ượt quá 6%.  
b. Thức ăn giàu protein nguồn gốc thực vật 

Nhóm thức ăn protein có nguồn gốc thực vật chủ yếu là các loại hạt họ đậu và phụ phẩm 
của chúng. Trong các loại hạt họ đậu thì quan trọng nhất là hạt đỗ t ương. 

- Đỗ tương (Glycine max) 
Hàm lượng protein thô trong đỗ tương dao động từ 30 - 38%. Methionin là axit amin hạn 

chế nhất sau đó là cystein và treonin; khá giàu lysine là axit amin thiếu nhất trong protein hạt 
ngũ cốc (ngô, lúa..). 

 Trong hạt đỗ tương sống có các chất kháng Trypsin và Chymotrypsin làm giảm tỷ lệ tiêu 
hoá và giá trị sinh học của protein. Do đó tr ước khi sử dụng làm thức ăn cho gia cầm  cần ® ược 
sử lý nhiệt thích hợp để phân huỷ các chất gây hại làm tăng tỷ lệ tiêu hoá và tăng giá trị sinh 
học của protein.  

- Khô dầu 
Khô dầu là phụ phẩm của các loại hạt có dầu sau khi đã ® ược ép lấy dầu. Các sản phẩm 

này bao gồm: khô dầu lạc, khô dầu đỗ t ương, khô dầu hướng dương... Thành phần dinh dưỡng 
của các loại khô dầu biến động phụ thuộc công nghệ ép dầu và chất l ượng của hạt. 

Hàm lượng protein thô của khô dầu lạc nhân khoảng 42 - 45%, nếu khô dầu lạc  ép cả vỏ 
thì hàm lượng protein thấp hơn (37 - 38%) nh ưng hàm lượng xơ thô cao hơn (18,8%). 

Hàm lượng protein thô trong khô đầu đâụ t ương từ 40 - 45%; 8,8% xơ thô.  



 135

Ngoài khô dầu lạc và khô dầu đậu t ương, còn nhiều loại khô dầu khác nh ­ khô dầu cải, 
khô dầu bông, khô dầu lanh, khô dầu dừa v.v... các loại khô dầu này có hàm l ượng protein 
thấp hoặc giá trị sinh học của protein kém hơn, hàm l ượng xơ thô cao nên dùng rất hạn chế 
hoặc không dùng trong chăn nuôi gia cầm. 

Các loại khô dầu khi bảo quản dễ bị mốc,  nấm mốc của các loại khô dầu th ường sản sinh 
ra các độc tố nấm mốc  (Mycotoxin) làm cho gia cầm có thể bị ngộ độc ở mức độ khác nhau 
tuỳ theo loại độc tố mà nấm mốc sinh ra.  

Trong khi sử dụng cần lưu ý  đối với khô dầu lạc, nhất là khi sử dụng để nuôi vịt. Nấm 
mốc trong khô dầu lạc sản sinh ra độc tố nấm mốc Aflatoxin. Gia cầm rất mẫn cảm với loại 
độc tố này, nhất là vịt. Trong các loại Aflatoxin, chủng AflatoxinB1 có độc lực cao nhất.  
c. Thức ăn giàu protein nguồn gốc động vật 

Gồm tất cả các sản phẩm chế biến từ thức ăn có nguồn gốc động vật nh ­: bột xương, bột 
thịt xương, bột cá, bột máu, bột đầu tôm...Hầu hết thức ăn động vật là nguồn protein có chất 
lượng cao, cân bằng các axit amin không thay thế, các nguyên tố khoáng cần thiết và một số 
vitamin quan trọng như vitamin B12, A, K, D, E... Tỷ lệ tiêu hoá và hấp thu các chất dinh 
dưỡng trong thức ăn giàu protein động vật rất cao. 

- Bột cá 
Bột cá là một nguồn cung cấp protein có chất l ượng tốt nhất đối với gia cầm. Trong bột cá 

giàu lysin, methionin và tryptophan. Đó là những loại axit amin th ường thiếu nhiều nhất trong 
khẩu phần ăn chủ yếu là hạt cốc. Hơn nữa, trong bột cá còn có hàm l ượng khoáng cao và giầu 
các loại vitamin. Trong bột cá còn có các " yếu tố chưa xác định được"  làm tăng tỷ lệ ấp nở 
của trứng cũng như sức sinh trưởng của gia cầm. Có rất nhiều yếu tố ảnh h ưởng đến chất lượng 
bột cá. như loại cá nguyên liệu, phương pháp chế biến, thời gian bảo quản và điều kiện bảo 
quản. Do đó hàm lượng protein trong bột cá sản xuất ở n ước ta biến động từ 35 - 60%. 

Mức sử dụng bột cá trung bình trong thức ăn hỗn hợp là 10% cho gà con, 8% cho gà vỗ 
béo và 5 - 6% cho gà đẻ.  

Khi sử dụng nhiều bột cá trong khẩu phần, thịt và trứng có mùi dầu cá. Vì vậy, để tránh 
mùi cá trong thịt, người ta thường ngừng cho ăn bột cá 4 tuần tr ước khi giết mổ hoặc sử dụng 
mức tối đa bột cá trong khẩu phần ăn cho gà là 2,5 - 5%.  

Bột cá loại 1 phải đảm bảo hàm lượng protein thô là 60%, hàm l ượng lipit dưới 10%, hàm 
lượng muối ăn dưới 5%. 

- Bột thịt xương  
Thành phần dinh dưỡng của bột thịt xương phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu chế biến. Tỷ 

lệ protein từ 45 -50%, giàu các axit amin, đặc biệt là lysine, methionine, cystine, tryptophane 
và treonine; giá trị năng lượng trao đổi trong một kg là 2444 - 2660 kcal, khoáng 12 - 35%, 
Lipit trung bình là 9%; bột thịt x ương còn rất giàu vitamin B 1.  

- Bột thịt 
Bột thịt có màu nâu vàng và có mùi thịt đặc tr ưng. Trong bột thịt có 55% protein thô, lipit 

10%, độ ẩm tối đa 10%.  
- Bột gia cầm 
Bột gia cầm là sản phẩm được chế biến từ phế phụ phẩm sạch của gia cầm giết mổ, nh ­ 

xương, nội tạng và có thể toàn bộ thân thịt gia cầm đã vặt lông. Trong bột gia cầm có 58% 
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protein thô, 11% lipit, 18% khoáng, độ ẩm tối đa 10%. Bột gia cầm có màu vàng đến nâu vừa, 
có mùi gia cầm đặc trưng.  

- Bột máu 
Hàm lượng protein thô tối thiểu trong bột máu 80%, giàu lysine, tryptophane, tỷ lệ tiêu 

hóa 95%. Bột máu có màu nâu đỏ, hạt mịn, không hòa tan trong n ước. 
4.2.2. Qui định sử dụng nguyên liệu thức ăn  
a. Qui định kích cỡ hạt khi nghiền thức ăn cho gia cầm 

Kích cỡ hạt thức ăn có ảnh h ưởng đến quá trình tiêu hoá và từ đó ảnh h ưởng đến sức sản 
xuất của gia cầm. Thức ăn nghiền quá mịn không thích hơp trong chăn nuôi gia cầm. Hạt thức 
ăn lý tưởng cho gia cầm có đường kính từ 0,8 – 0.9mm. Tuy nhiên với các thiết bị hiện nay 
chúng ta chưa thể nghiền được hạt thức ăn đạt kích thước lý tưởng. Kích thước các loại hạt 
thức ăn có đường kính khác nhau phải đạt ® ược một tỷ lệ thích hợp. Qui định tỷ lệ kích cỡ hạt 
thức ăn cho gia cầm ở dạng bột ® ược trình bầy trong bảng 4.4.   

Bảng 4.4.  Tỷ lệ kích cỡ hạt thức ăn cho gia cầm (%) 

Ngày tuổi Đường kính hạt < 0,5mm Đường kính hạt > 2,0mm 

0 – 10 < 25 < 20 

11 – 20 < 20 < 30 

Sau 20 < 15 < 40 

b. Qui định hàm lượng aflatoxin trong thức ăn gia cầm 
Các loại gia cầm đều có thể bị ngộ độc bởi Aflatoxin. Mức độ mẫn cảm với loại độc tố 

này khác nhau tuỳ theo loại gia cầm. 
Theo qui định của Cục Khuyến nông và Khuyến lâm, Bộ NN&PTNT (2003), hàm l ượng 

aflatoxin trong các loại thức ăn cho gia súc, gia cầm ® ược trình bầy trong bảng 4.5. 

Bảng 4.5. Qui định hàm lượng aflatoxin trong thức ăn  gia cầm 

                                                                                                      Đơn vị tính: PPB 

Loại gia cầm Aflatoxin B1 Aflatoxin tổng số 

Gà con 1-28 ngày tuổi ≤ 20 ≤ 30 

Nhóm gà còn lại ≤ 30 ≤ 50 

Vịt con 1-28 ngày tuổi Không có ≤ 10 

Nhóm vịt còn lại ≤ 10 ≤ 20 

c. Giới hạn tỷ lệ sử  dụng một số loại thức ăn  
Khi sử dụng các loại thức ăn để phối hợp khẩu phần cho gia cầm, cần sử dụng các nguyên 

liệu thức ăn với một tỷ lệ thích hợp. Mỗi loại thức ăn đều có đặc điểm riêng, cần nắm vững các 
đặc điểm cần lưu ý khi sử dụng cho mỗi loại gia cầm. Cám gạo có giá trị dinh d ưỡng tốt, song 
tỷ lệ dầu và xơ tương đối cao nên không thể dùng nhiều trong khẩu phần ăn cho gà con. 
Gluten ngô là loại thức ăn có giá trị dinh d ưỡng cao, nhưng có mùi hăng, gà không ưa thích 
mùi vị của nó nên cũng không sử dụng ® ược với tỷ lệ cao v.v… 
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Giới hạn tỷ lệ sử dụng một số loại nguyên liệu thức ăn trong các công thức thức ăn hỗn 
hợp cho gia cầm được trình bầy ở bảng 4.6. 

Bảng 4.6. Khuyến cáo giới hạn tỷ lệ sử  dụng một số loại thức ăn 
trong khẩu phần của gia cầm 

 

Gà đẻ thương phẩm 

Loại thức ăn 
Gà  con 

Gà   sinh 
trưởng 

Nuôi 
hạn   
chế 

Gà đẻ 
dòng 
nhẹ 

Gà đẻ 
dòng 
nặng 

Gà đẻ 
giống thịt 

Gà   thịt 
0-4 tuần 

Gà thịt 
sau 4 tuần 

Ngô 35 45 30 60 60 65 50 60 

Bột cỏ 5 5 5 5 5 2,5 2,5 5 

Cám gạo 5 5 5 15 15 15 5 15 

Bột sắn 10 15 15 15 15 10 10 10 

Cao lương 15 20 30 30 30 30 20 30 

Bột khoai tây 5 5 10 10 10 10 5 10 

Tấm gạo 15 15 15 15 15 15 15 20 

Khô đỗ tương 30 30 30 30 30 30 30 30 

Hạt đỗ tương 25 20 20 20 20 20 25 25 

Khô dầu lạc 10 10 15 15 15 15 10 15 

Bột cá 15 15 15 10 10 7,5 15 15 

Bột thịt xương 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

 
4.3. Các loại thức ăn hỗn hợp  
4.3.1. Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh và đậm đặc 

Trong chăn nuôi gia cầm người ta thường sản xuất các loại thức ăn hỗn hợp theo nhu cầu 
từng loại gia cầm ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Thức ăn hỗn hợp th ường có hai loại là 
thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh  (dạng viên hay dạng bột) và thức ăn hỗn hợp đậm đặc. 
a. Thức ăn hỗn hợp cho gà sinh sản h ướng thịt 

Thức ăn cho gà sinh sản hướng thịt được chia làm ba giai đoạn chính.  
- Thức ăn giai đoạn gà con (0 – 6 tuần tuổi)  
Thức ăn giai đoạn gà con được chia làm hai loại,  thức ăn khởi động (0 – 3 tuần tuổi) và 

thức ăn sinh trưởng (4 – 6 tuần tuổi). 
- Thức ăn giai đoạn gà hậu bị (7 – 19 tuần tuổi)  
 và cũng chia làm hai loại là thức ăn gà dò 1 (7 – 12 tuần tuổi) và thức ăn gà dò 2 (13 – 

19 tuần tuổi). 
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- Thức ăn giai đoạn đẻ trứng   
Thức ăn giai đoạn đẻ trứng gồm thức ăn khởi động đẻ trứng  hay còn gọi là giai đoạn thúc 

đẻ ( từ 20 – 24 tuần tuổi); thức ăn gà đẻ pha 1 (25 – 40 tuần tuổi); thức ăn gà đẻ pha 2 (41 
– 66 tuần). 
b. Thức ăn hỗn hợp cho gà sinh sản h ướng trứng 

Thức ăn hỗn hợp cho gà sinh sản h ướng trứng gồm các loại 
- Thức ăn giai đoạn gà con (0 – 6 tuần tuổi)  
Thức ăn giai đoạn gà con gồm thức ăn khởi động (0 – 3 tuần tuổi) và thức ăn sinh tr ưởng 

(4 – 6 tuần tuổi). 
- Thức ăn giai đoạn gà hậu bị  (7 – 19 tuần tuổi)  
Thức ăn giai đoạn hậu bị còn gọi là thức ăn gà dò, gồm thức ăn gà dò 1 (7 – 13 tuần 

tuổi) và thức ăn gà dò 2 (14 – 19 tuần tuổi). 
- Thức ăn giai đoạn đẻ trứng   
Thức ăn giai đoạn đẻ trứng của gà h ướng trứng gồm thức ăn khởi động đẻ trứng  hay còn 

gọi là giai đoạn thúc đẻ ( từ 20 – 22 tuần tuổi); thức ăn gà đẻ pha 1 (23 – 40 tuần tuổi); thức 
ăn gà đẻ pha 2 (41 – 74 tuần). 
c. Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt th ương phẩm (gà broiler) 

Thức ăn hỗn hợp cho gà broiler có thể ® ược chia làm 2 hoặc 3 giai đoạn. Sự phân chia các 
giai đoạn cũng không thống nhất giữa các cơ sở chăn nuôi. Chia nhiều hay ít giai đoạn trong 
chăn nuôi gà broiler đều có những ưu và nhược điểm riêng. Mỗi giống gà, mỗi ph ương thức 
nuôi và trình độ kỹ thuật mà thời gian nuôi cũng khác nhau. Tuỳ theo thời gian kết thúc vỗ 
béo để giết thịt mà chia các giai đoạn khác nhau và có các loại thức ăn khác nhau. 

Thức ăn khởi động của gà thịt 
Thức ăn giai đoạn sinh trưởng 
Thức ăn giai đoạn vỗ béo 

d. Thức ăn hỗn hợp cho vịt sinh sản h ướng thịt 
Thức ăn giai đoạn vịt con (0 –8 tuần tuổi)  
Thức ăn giai đoạn vịt hậu bị (9 – 24 tuần tuổi). 
Thức ăn giai đoạn đẻ trứng (25 – 66 tuần tuổi). 

e. Thức ăn hỗn hợp cho vịt sinh sản h ướng trứng 
Thức ăn hỗn hợp cho vịt sinh sản hướng trứng gồm các loại: 
Thức ăn giai đoạn vịt con (0 – 8 tuần tuổi)  
Thức ăn giai đoạn vịt hậu bị (9 – 22 tuần)  
Thức ăn giai đoạn đẻ trứng ( 23 – 72 tuần) 

h. Thức ăn hỗn hợp cho vịt thịt th ương phẩm (vịt broiler) 
Thức ăn hỗn hợp cho vịt broiler thường được chia làm 2 giai đoạn: 
Thức ăn khởi động (0 – 2 hoặc 3 tuần tuổi) 
Thức ăn giai đoạn sinh trưởng và vỗ béo (Sau 3 hoặc 4 tuần – kết thúc). 
Sự phân chia các loại thức ăn sẽ bị thay đổi theo thời gian để phù hợp với sự thay đổi của 

các giống và qui trình chăn nuôi. Nhu cầu các chất dinh d ưỡng trong các loại thức ăn sẽ thay 
đổi phụ thuộc vào tình trạng thực tế của mỗi đàn gia cầm, điều kiện thời tiết khí hậu và 
phương thức nuôi. 
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4.3.2. Thức ăn bổ sung  
Thức ăn bổ sung là một chất hoặc một hỗn hợp chất bổ sung vào khẩu phần ăn với một 

liều nhỏ nhưng làm tăng tốc độ sinh trưởng, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, phòng một số 
bệnh. Có nhiều loại thức ăn bổ sung khác nhau nh ­ thức ăn bổ sung protein (axit amin, nấm 
men, enzym), thức ăn bổ sung khoáng, vitamin, kháng sinh và các loại thức ăn bổ sung khác. 

-  Thức ăn bổ sung protein 
Sử dụng axit amin tổng hợp để bổ sung protein, không những tiết kiệm protein mà còn 

giúp cân bằng axit amin trong khẩu phần, tăng hiệu quả sử dụng protein và hạ giá thành sản 
phẩm chăn nuôi gia cầm. Ngoài axit amin, còn sử dụng thêm các sản phẩm  nấm men làm 
nguồn thức ăn bổ sung protein. Nấm men giàu protein, vitamin, nhất là vitamin nhóm B.   

- Enzym 
enzym là các protein tự nhiên có hoạt tính enzym; các enzym ® ược tạo ra từ các cơ thể 

sống. Trong công nghiệp, enzym được sản xuất từ các vi sinh vật (vi khuẩn, nấm, men) bằng 
cách lên men hoặc chiết từ tuỵ và các mô động vật khác. Hiện nay trên thị tr ường có rất nhiều 
loại KEMZYM DRY . Khi bổ sung kemzym cho gà thị đã làm tăng trọng cao hơn, hiệu quả sử 
dụng thức ăn tốt hơn và làm giảm độ ẩm của lớp độn chuồng. Sự sai khác là rất rõ rệt với p < 
0,01. 

- Thức ăn bổ sung khoáng và vitamin 
Thức ăn bổ sung khoáng gồm nhiều loại nh ­ bột vỏ sò, bột xương, bột vỏ trứng, bột đá, 

Dicanxi photphat v.v... Các loại này chủ yếu cung cấp canxi và photspho. Để bổ sung các 
nguyên tố vi lượng, người ta thường bổ sung dưới dạng hỗn hợp premix khoáng hoặc hỗn hợp 
premix khoáng – vitamin. Thức ăn bổ sung vitamin có thể là những vitamin đơn lẻ nh ­ A, D, 
E, K, B1, B2, B12, C, … hoặc là hỗn hợp vitamin dưới dạng premix. Khi sử dụng các loại 
premix cần đặc biệt chú ý hạn sử dụng.   

- Chất nhuộm màu 
Để nhuộm  màu của lòng đỏ trứng gà, da gà ng ười ta dùng xantofill. Xantofill có nhiều 

trong các loại rau cỏ, bột thức ăn xanh, bột cánh hoa cúc vạn thọ. Một số sản phẩm nhuộm 
màu như ORO GLO, KEM GLO, Beta-Apo-8- carotenal, Caroten  tự nhiên, Canthaxantin. 
4.4. Hiệu quả sử dụng thức ăn 
4.4.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng thức ăn 

Hiện nay, có hai khái niệm về hiệu quả sử dụng thức ăn.  
Hiệu quả sử dụng thức ăn chính là số sản phẩm thu ® ược khi sử dụng 1 kg thức ăn và hiệu 

quả sử dụng thức ăn chính  là tiêu tốn thức ăn cho một đơn vị sản phẩm.  
Hai khái niệm này, tuy có ngược chiều nhau về cách tính song cả hai đều mô tả ® ược bản 

chất của vấn đề là hiệu quả khi sử dụng các loại thức ăn khác nhau. 
Trong chăn nuôi gia cầm ở nước ta, thường đánh giá hiệu quả sử dụng thức ăn thông qua 

chỉ số tiêu tốn thức ăn cho một đơn vị sản phẩm. 
Tuỳ thuộc vào sản phẩm mà cách tính hiệu quả sử dụng thức ăn của mỗi loại hình chăn 

nuôi có khác nhau. 
Hiệu quả sử dụng thức ăn trong chăn nuôi gia cầm hậu bị chính là tiêu tốn thức ăn để sản 

xuất một gia cầm hậu bị. Trường hợp này, hiệu quả sử dụng thức ăn cũng chính là l ượng thức 
ăn tiêu thụ cho một gia cầm hậu bị. 
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Hiệu quả sử dụng thức ăn trong chăn nuôi gia cầm đẻ trứng th ương phẩm chính là tiêu tốn 
thức ăn để sản xuất 1 (hoặc10) quả trứng) hay 1kg trứng. 

Hiệu quả sử dụng thức ăn trong chăn nuôi gia cầm đẻ trứng giống chính là tiêu tốn thức 
ăn để sản xuất 1 (hay 10) quả trứng và 1 (hay 10) quả trứng giống. 

Hiệu quả sử dụng thức ăn trong chăn nuôi gia cầm thịt th ương phẩm (broiler) chính là 
tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối l ượng cơ thể. 
4.4.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng thức ăn 
a. Loài, giống, dòng, cá thể  

Mỗi loài, giống, dòng hay cá thể gia cầm đều có kiểu di truyền riêng, từ đó ảnh h ưởng 
đến quá trình trao đổi chất khác nhau nên hiệu quả sử dụng thức ăn cũng khác nhau. 
b. Kỹ thuật nhân giống 

Trong kỹ thuật nhân giống thuần, cần tránh hiện t ượng giao phối đồng huyết. Trong các 
công thức lai, việc sử dụng ưu thế lai đã có ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng thức ăn. 
c. Tuổi gia cầm 

Tuổi của gia cầm có ảnh hưởng đến khả năng tiêu hoá thức ăn, từ đó có ảnh h ưởng đến 
hiệu quả sử dụng thức ăn. Tuy nhiên vấn đề quan trọng hơn là ở chỗ quá trình sinh tr ưởng và 
phát triển của động vật nói chung và gia cầm nói riêng đều tuân theo qui luật phát triển theo 
giai đoạn và  không đồng đều. Trong giai đoạn tuổi còn non, sự tăng trọng không chỉ là sự 
tăng lên về kích thước, về khối lượng của tế bào mà còn là tăng lên cả về số l ượng tế bào nên 
cường độ sinh trưởng hay sinh trưởng tương đối là rất cao nên hiệu quả sử dụng thức ăn cũng 
tốt hơn. Mặt khác, trong giai đoạn tuổi còn non, khả năng tích luỹ mỡ rất hạn chế nên tiêu tốn 
thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng thường thấp hơn, hiệu quả sử dụng thức ăn tốt hơn so với 
tuổi trưởng thành.  
d.  Công nghệ chế biến thức ăn       

Công nghệ chế biến thức ăn bao gồm mức độ hiện đại của các thiết bị chế biến; kích cỡ 
hạt nghiền; xử lý các chất độc hại trong nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; kỹ thuật trộn; dạng 
thức ăn khi chế biến và qui trình công nghệ chế biến. Tất cả những vấn đề này đều có ảnh 
hưởng đến hiệu quả sử dụng thức ăn của gia cầm.  

Ví dụ công nghệ ép đùn sử dụng trong qui trình chế biến thức ăn chăn nuôi đã làm tăng tỷ 
lệ tiêu hoá các chất dinh dưỡng trong một số loại nguyên liệu thức ăn (đỗ t ương, ngô v.v…),  từ 
đó mà ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng thức ăn. Thức ăn dạng viên giúp cho gia cầm thu nhận 
thức ăn tốt hơn, thu nhận đầy đủ các chất dinh d ưỡng trong hỗn hợp thức ăn và giảm thiểu 
được sự mất mát thức ăn trong quá trình ăn nên cũng làm tăng hiệu quả sử dụng thức ăn. Việc 
xử lý tốt các chất độc hại có trong nguyên liệu thức ăn (Antitripsin trong đỗ t ương, HCN, ) sẽ 
góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn. 

Ngay trong kỹ thuật trộn, nếu không trộn đều hỗn hợp thức ăn, nhất là với các loại thức 
ăn có hoạt tính sinh học (vitamin và khoáng vi l ượng) chỉ sử dụng với tỷ lệ nhỏ trong hỗn hợp 
cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng thức ăn. 
e.  Tính chất của khẩu phần  

Khẩu phần đầy đủ và cân bằng các chất dinh d ưỡng sẽ giúp cho gia cầm sử dụng thức ăn 
hiệu quả nhất. Nếu hàm lượng xơ trong khẩu phần cao, gia cầm phải tốn thêm năng l ượng để 
tiêu hoá xơ, để loại thải xơ ra khỏi cơ thể nên sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng thức ăn. Thức ăn 
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không cân bằng các chất dinh d ưỡng, đặc biệt là không cân bằng axit amin sẽ làm giảm đáng 
kể hiệu quả sử dụng thức ăn. 

Mức năng lượng và hàm lượng protein trong khẩu phần có ảnh h ưởng rõ rệt tới hiẹu quả 
sử dụng thức ăn. Điều này được minh hoạ trong kết quả ở bảng 4.7 và 4.8 

Bảng 4.7  Mối quan hệ giữa năng l ượng và protein trong khẩu  phần 
với hiệu quả sử dụng thức ăn (Hopf, 1973) 

Kcal ME/ kg thức ăn Protein (%) Kg TĂ/ kg tăng khối  

2800 21,0 2,0 

2900 21,6 1,95 

3000 22,4 1,89 

3100 23,1 1,82 

3200 24,0 1,76 

3300 24,8 1,70 

             Bảng 4.8. ảnh hưởng của mức năng lượng và hàm lượng protein   
đến lượng thức ăn thu nhận và hiệu quả sử dụng thức ăn 

KcalME/kgT¡* Protein (%) KL1 gà (g) LTĂTN2 (g) HQSDTĂ3 (kg) 

2500 10 132 220 3,74 

2780 10 135 220 3,60 

3050 10 129 191 3,43 

3330 10 120 170 3,42 

2500 26 220 303 2,08 

2780 26 228 290 1,87 

3050 26 235 264 1,67 

3330 26 235 238 1,54 

 Ghi chú: TA* = Thức ăn;  KL1 =  Khối lượng ; LTĂTN2= Lượng thức ăn thu nhận; HQSDTĂ3  = Hiệu quả sử dụng thức ăn 

h.  Kỹ thuật bảo quản thức ăn 
Kỹ thuật bảo quản thức ăn cũng ảnh h ưởng đến hiệu quả sử dụng thức ăn. Nếu thức ăn 

bảo quản không tốt, quá hạn sử dụng, mất mùi thơm, bị ôi, mốc không những làm giảm hiệu 
quả sử dụng thức ăn mà còn ảnh h ưởng đến sức khoẻ và khả năng sản xuất của gia cầm. 
i.  Tiểu khí hậu chuồng nuôi  

Tiểu khí hậu chuồng nuôi bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, sự thông thoáng không phù hợp và 
những yếu tố stress đều làm giảm hiệu quả sử dụng thức ăn. 
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k. Qui trình chăn nuôi 
Qui trình chăn nuôi bao gồm ph ương thức nuôi, qui mô đàn, kỹ thuật cho ăn, máng ăn, 

máng uống, bổ sung sỏi v.v… đều ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng thức ăn của gia cầm. 
 

Câu hỏi và bài tập chương 4 
1. Cơ sở khoa học để xác định nhu cầu các chất dinh d ưỡng cho các loại gia cầm? 
2. Công thức tính nhu cầu năng l ượng và protein cho các loại gà? 
3. Phương pháp tính nhu cầu nước uống cho các loại gia cầm? 
4. Những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu năng l ượng, protein và axit amin của gia cầm? 
5. Những điểm cần chú ý khi sử dụng các loại thức ăn trong chăn nuôi gia cầm? 
6. Khái niệm về hiệu quả sử dụng thức ăn trong chăn nuôi gia cầm? 
7. Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng thức ăn trong chăn nuôi gia cầm? 
8. Tính nhu cầu năng lượng và protein cho đàn gà giống bố mẹ h ướng thịt giai đoạn đẻ trứng, 
biết: Khối lượng trung bình của đàn gà là 2450g; tăng khối l ượng mỗi tuần là 28g; tỷ lệ đẻ là 
80%; khối lượng trứng là 60g; nhiệt độ môi tr ường là 25oC. 
9. Một đàn gà đẻ trứng thương phẩm gồm 5.000 con, khối l ượng trung bình của đàn gà là 
1750g; tăng khối lượng mỗi ngày là 3,5g; tỷ lệ đẻ là 85%; khối l ượng trứng là 60g; nhiệt độ 
môi trường là 25 oC. Sử dụng loại thức ăn có giá trị năng l ượng là 2800kcal/kg. Hãy tính: 

- Hàm lượng protein thích hợp trong thức ăn 
- Lượng thức ăn và nước uống hàng ngày. 

10. Xác định mức năng lượng và hàm lượng protein thích hợp trong thức ăn hỗn hợp cho đàn 
gà đẻ trứng thương phẩm, biết: Khối lượng trung bình của đàn gà là 1800g; tăng khối l ượng 
mỗi ngày là 3,0g; tỷ lệ đẻ là 88%; khối l ượng trứng là 58g; nhiệt độ môi tr ường là 28oC; lượng 
thức ăn thu nhận hàng ngày là 115g. 
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Chương 5 
Sức sản xuất của gia cầm 

 
 
Mục tiêu 
Nắm được một số chỉ tiêu đánh gía chất lượng trứng, sức sản xuất trứng, sức sinh sản 

và sức sản xuất thịt của gia cầm. 
Nắm được cấu tạo, thành phần hoá học của trứng và thịt gia cầm. Những yếu tố ảnh 

hưởng đến khả năng sản xuất trứng, thịt và khả năng sinh sản của gia cầm.   
Vận dụng đúng kiến thức chuyên môn vào thực tế chăn nuôi. Biết  phân loại trứng có 

chất lượng tốt, trứng dị hình, trứng mới và trứng cũ. Biết đánh giá khả năng sinh sản, năng 
suất cũng như  chất lượng  của thịt và trứng gia cầm. 

Tóm tắt nội dung 
Sức sản xuất trứng và sức sinh sản 
Sức sản xuất thịt 
 

Sức sản xuất của gia cầm bao gồm khả năng và mức độ cho thịt, cho trứng. Sức sản xuất 
(kể cả số lượng và chất lượng) thay đổi tuỳ theo đặc tính di truyền của phẩm giống và điều 
kiện sinh sống cũng như những biện pháp kỹ thuật tác động. Trứng và thịt là những sản phẩm 
chính của ngành chăn nuôi gia cầm. Khả năng sản xuất trứng và thịt của gia cầm  phụ thuộc 
rất lớn vào khả năng cho sản phẩm của chúng. Khả năng đẻ trứng và sức sống của gia cầm có 
ý nghĩa kinh tế rất to lớn, bởi vì nó quyết định khả năng sản xuất thịt, trứng và khả năng sinh 
sản của gia cầm. 

Trong giới động vật thì chim là một lớp rất rộng. Nó bao gồm hơn tám ngàn loài. Những 
loài đã thuần hoá và sử dụng trong nông nghiệp nh ­ gà, gà tây, gà phi, vịt, ngỗng, cun cút, bồ 
câu, đà điểu ….  ở các cơ sở săn bắn người ta còn nuôi gà lôi, chim đa đa và nhiều loại chim 
khác. 

Trong quá trình tạo giống gia cầm, tuỳ mục đích mà ng ười ta tạo ra các giống theo hướng 
sản phẩm khác nhau. Ví dụ như vịt, ngỗng, gà tây và ngan thì chủ yếu theo h ướng lấy thịt. 
Một số giống gà và vịt thì phát triển theo h ướng lấy trứng.  

Trong gia cầm thì gà phân bố rộng nhất. Ng ười ta nuôi chúng theo hướng trứng, hướng 
thịt và kiêm dụng. 

ảnh hưởng của điều kiện nuôi d ưỡng, chọn lọc và chọn đôi giao phối đã làm thay đổi rất 
lớn về chất lượng sản phẩm, ngoại hình và thể chất của các giống gia cầm so với tổ tiên hoang 
dại. Ví dụ: gà rừng, một năm chỉ đẻ từ 8 đến 12 quả trứng, khối l ượng cơ thể ở tuổi thành thục 
sinh dục từ  0,6 - 0,8 kg. Trong khi đó các giống gà chuyên trứng hiện nay có khả năng đẻ 250 
- 300 quả trứng một năm. Những cá thể tốt có thể đẻ suốt năm không nghỉ. Gà thịt nuôi 35 - 
42 ngày tuổi có thể nặng từ 1,80 - 2,5 kg. Vịt ngỗng, gà tây ngày nay cũng đã đạt ® ược năng 
suất, phẩm chất tốt hơn rất nhiều so với tổ tiên hoang dại của chúng.  Nhìn chung sức sản xuất 
của gia cầm hiện nay rất cao.  ở những cơ sở chăn nuôi gia cầm tiên tiến thì từ một con gà 
hoặc một con vịt giống có thể thu ® ược trung bình 150 con gia cầm non trong một năm. Mỗi 
năm chúng có thể cho 270 - 375 kg thịt. 
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Nghiên cứu sức sản xuất của gia cầm sẽ giúp cho các cơ sở chăn nuôi không ngừng nâng 
cao sức sản xuất hiện có; tổ chức việc nuôi d ưỡng phù hợp với sức sản xuất  khác nhau của các 
phẩm giống. Phát hiện những cá thể, những dòng gia cầm tốt để làm giống. Nghiên cứu sức 
sản xuất của gia cầm chúng ta sẽ có những tài liệu để so sánh sự thay đổi về sức sản xuất của 
các đàn gia cầm giống. Từ đó đề ra biện pháp nuôi d ưỡng thích hợp, quyết định ph ương hướng 
chọn giống, tạo giống và nhân giống. Nghiên cứu sức sản xuất của gia cầm còn giúp các cơ sở 
sản xuất đề ra kế hoạch sản xuất chính xác và khoa học. 
 
5.1. Sức sản xuất trứng và sức sinh sản 
5.1.1. Cấu tạo trứng gia cầm 

Trứng gia cầm cấu tạo gồm ba phần: vỏ trứng, lòng trắng và lòng đỏ. 
a. Vỏ trứng  

Vỏ trứng làm nhiệm vụ bảo vệ các phần chứa bên trong trứng, nó bao gồm nhiều lớp khác 
nhau. Vỏ trứng được bao bên ngoài bởi lớp màng keo mỏng do tử cung và âm đạo tiết ra. Lớp 
keo dính này có tác dụng làm giảm độ ma sát giữa thành âm đạo và trứng để thuận lợi cho việc 
đẻ trứng. Lớp màng keo còn có tác dụng hạn chế sự bốc hơi n ước của trứng và ngăn cản sự 
xâm nhập của vi khuẩn từ bên ngoài vào bên trong trứng. 

Tiếp lớp màng keo là lớp vỏ cứng, đây là phần chủ yếu trong cấu tạo vỏ trứng gia cầm, có 
độ dày trung bình từ 0,2-0,6mm. Độ dày vỏ cứng không đồng đều mà tăng dần từ đầu lớn đến 
đầu nhỏ của quả trứng. Vỏ cứng ® ược cấu tạo từ hai lớp; lớp bên ngoài là lớp bền chắc chiếm 
2/3 độ dày vỏ cứng, lớp này ® ược hình thành từ cốt hữu cơ và chất trung gian. Lớp bên trong là 
lớp nhú vỏ trứng hay còn gọi là lớp thể nhú hoặc lớp hình bán cầu; lớp này chiếm 1/3 độ dày 
vỏ cứng. Trên bề mặt vỏ cứng có các lỗ thông khí, những lỗ khí này tham gia vào sự trao đổi 
khí và truyền nhiệt trong thời gian ấp. Trên một vỏ quả trứng gà có khoảng 7.800 - 10.000 lỗ 
khí, mật độ trung bình tính trên 1 cm 2 khoảng 130 lỗ khí, đường kính lỗ khí dao động trong 
khoảng 4 – 40µ. Mật độ lỗ khí phân bố không đều mà có chiều h ướng giảm dần từ đầu lớn 
đến đầu nhỏ của quả trứng. Mật độ lỗ khí quá nhiều hay quá ít, ® ường kính lỗ khí quá lớn hay 
quá nhỏ đều ảnh hưởng không tốt đến kết quả ấp nở của trứng gia cầm. Màu sắc của vỏ ® ược 
quyết định bởi sự có mặt của các sắc tố màu do tử cung tiết ra.  

Dưới lớp vỏ cứng là hai lớp màng d ưới vỏ, chúng được tạo thành từ những bó protein bện 
lại với nhau. Lớp bên trong do những bó mảnh hơn còn lớp bên ngoài do các bó dày hơn tạo 
thành. Hai lớp này gắn chặt với nhau, chỉ tách ra ở phần đầu to của quả trứng tạo thành buồng 
khí. Màng dưới vỏ trứng là một chướng ngại vật chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn và nấm. 
Nó được cấu trúc từ những tổ chức đàn hồi và bền chắc; n ước, không khí và các chất khoáng 
hoà tan có thể thấm qua. Màng vỏ trứng bao bọc lòng trắng, lòng trắng lại bao bọc lòng đỏ.  

Như vậy vỏ trứng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các phần bên trong trứng cũng 
như quá trình trao đổi khí và truyền nhiệt trong thời gian ấp. Những trứng có vỏ bẩn sẽ cản trở 
đến độ dẫn truyền khí, do đó ảnh h ưởng đến sự phát triển của phôi và đôi khi dẫn tới chết 
phôi.  
b. Lòng trắng  

Lòng trắng được cấu tạo từ nhiều lớp có độ quánh khác nhau. Lớp ngoài cùng loãng gọi 
là lớp lòng trắng loãng ngoài chiếm tỷ lệ 23,2%; sau đó là lớp quánh gọi là lòng trắng đặc giữa 
chiếm tỷ lệ cao nhất 57,3%; tiếp theo là lớp loãng gọi là lớp lòng trắng loãng trong (16,8%) và 
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lớp cuối cùng rất mỏng nằm sát với lòng đỏ ® ược gọi là lớp lòng trắng đặc trong (2,7%). Tỷ lệ 
của các lớp lòng trắng thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố nh ­: khối lượng trứng, độ tươi của 
trứng (tuổi trứng), giống, loài, cá thể và chế độ nuôi d ưỡng, bảo quản trứng… 

Lòng trắng ngăn cản không cho lòng đỏ dính sát vào vỏ trứng nhờ dây chằng nối từ hai 
đầu của lòng đỏ được cấu tạo từ lòng trắng đặc và các lớp lòng trắng bao quanh. Vì vậy, lòng 
đỏ luôn nằm ở vị trí trung tâm quả trứng và ít bị chấn động bởi các tác nhân cơ học từ bên 
ngoài. 

Chính vì vậy, trong quá trình thu, vận chuyển và bảo quản trứng cần thao tác nhẹ nhàng 
để không làm ảnh hưởng đến chất lượng của trứng ấp. 
c. Lòng đỏ  

Lòng đỏ của trứng gia cầm là một loại tế bào trứng khổng lồ nằm ở trung tâm quả trứng; 
màu sắc đỏ tươi hay vàng nhạt phụ thuộc vào hàm l ượng sắc tố màu có trong thức ăn 
(xantophill). 

 Lòng đỏ được bao bọc bên ngoài bằng một lớp màng mỏng đàn hồi và bền chắc với độ 
dày từ 16 - 20 µ. Màng còn có tính thẩm thấu chọn lọc để thực hiện trao đổi chất giữa lòng 
trắng và lòng đỏ.  

Lòng đỏ bao gồm nhiều lớp lòng đỏ là những vòng tròn đồng tâm có màu sắc đậm nhạt 
khác nhau, còn gọi là đĩa tối và đĩa sáng hay lớp lòng đỏ sẫm và lớp lòng đỏ sáng. Các lớp 
lòng đỏ sẫm được hình thành trong cả ngày cho đến nửa đêm, các lớp lòng đỏ sáng ® ược hình 
thành trong nửa đêm còn lại, thể hiện tính chu kỳ trong việc hình thành lòng đỏ.   

ở giữa lòng đỏ tập trung một lớp lòng đỏ trắng, lớp này kéo dài tới tận đĩa phôi gọi là hốc 
lòng đỏ. Hốc lòng đỏ có nhiệm vụ thu hút tập trung các chất dinh d ưỡng để cung cấp cho phôi 
phát triển ở giai đoạn đầu. 

Trên bề mặt lòng đỏ có một điểm tròn, ® ường kính từ 1 - 2 mm, màu nhạt hơn màu lòng 
đỏ, đó chính là nhân tế bào hay còn gọi là đĩa phôi, đĩa phôi dễ dàng nhìn thấy bằng mắt 
thường. Do tỷ trọng của đĩa phôi nhỏ hơn tỷ trọng của lòng đỏ nên dù đặt trứng ở vị trí nào thì 
đĩa phôi vẫn nổi lên phía trên lòng đỏ.  

Tỷ lệ các thành phần cấu tạo trứng của gia cầm khác nhau tuỳ theo loài, giống, dòng và 
cá thể cũng như tuổi của gia cầm.  

Vỏ trứng đà điểu dày hơn rất nhiều so với vỏ trứng của các loại gia cầm khác. Vỏ trứng 
của bồ câu, chim cút  lại mỏng hơn so với vỏ trứng các loại gia cầm nh ­ gà, vịt v.v…  

Những gia cầm  mới vào đẻ, do các tuyến tạo lòng trắng trong ống dẫn trứng hoạt động 
chưa thuần thục, số lượng lòng trắng tiết ra chưa nhiều nên trứng thường nhỏ hơn những quả 
trứng sau này và tỷ lệ lòng trắng của những quả trứng này cũng thấp hơn. 

Trứng đà điểu và trứng chim bồ câu có tỷ lệ lòng trắng cao hơn trứng gà, gà tây, vịt và 
ngỗng.  

Lòng đỏ của trứng đà điểu tuy lớn hơn lòng đỏ các loại trứng gia cầm khác, nh ưng tỷ lệ 
lòng đỏ so với tổng khối lượng trứng lại nhỏ hơn so với trứng của nhiều loại gia cầm.  

Mỗi loài gia cầm khác nhau, tỷ lệ các thành phần cấu tạo của trứng cũng khác nhau Tỷ lệ 
các thành phần cấu tạo của trứng một số loại gia cầm ® ược trình bày ở bảng 5.1. 

Tỷ lệ các thành phần cấu tạo của trứng gia cầm thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác 
nhau như loài, giống, cá thể, chế độ dinh d ưỡng, tuổi trứng, điều kiện bảo quản v.v… 
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Bảng 5.1. Tỷ lệ các thành phần cấu tạo của trứng gia cầm (%) 

Loại gia cầm Vỏ Lòng trắng Lòng đỏ 

Gà 11,6 56,8 31,6 

Vịt 12.3 52,1 35,6 

Ngỗng 11,4 50,2 38,4 

Bồ câu 8,8 65,1 26,1 

Đà điểu châu phi (Otric)  19,7 59,4 20,9 

 
5.1.2. Thành phần hoá học và tính chất lý học của trứng gia cầm 

ở các loài gia cầm khác nhau thì thành phần hoá học của trứng cũng khác nhau. Thành 
phần hoá học của trứng một số loại gia cầm ® ược trình bầy trong bảng 5..2. 

Bảng 5.2. Thành phần hoá học của trứng gia cầm (%) 

Loại gia cầm Nước Protein Lipit Gluxit Khoáng 

Gà 73,6 12,8 11,8 1,0 0,8 

Gà tây 73,7 13,1 11,7 0,7 0,8 

Vịt 69,7 13,7 14,4 1,2 1,0 

Ngỗng 70,6 14,0 13,0 1,2 1,2 

Bồ câu 72,6 13,9 12,1 0,9 0,8 

Chim cút 73,5 13,2 11,7 1,1 1,0 

Trong trứng vịt và ngỗng (các loài thuỷ cầm), hàm l ượng nước thấp hơn nhưng hàm lượng 
mỡ lại cao hơn so với  trứng gà và gà tây. Điều đó rất cần thiết cho sự phát triển phôi của thuỷ 
cầm hoang dại vì chúng thường làm tổ ở gần nước.Thành phần hoá học từng phần riêng của 
trứng cũng rất khác nhau. 

Thành phần hoá học của vỏ cứng gồm chất hữu cơ và chất vô cơ. Chất vô cơ chủ yếu là 
cacbonatcanxi ở dạng tinh thể  chiếm 93%; oxytmagiê 1,4% ; 0,6% anhydric photphoric; 4% 
chất hữu cơ (chủ yếu là protein ở dạng các sợi colagen) và 1% là n ước. Màu sắc vỏ trứng có 
nhiều loại khác nhau: trắng, nâu, vàng, xanh, xám … do sắc tố màu tiết ra từ tử cung. 

Thành phần hoá học của lớp màng d ưới vỏ gồm 70% là chất hữu cơ ( chủ yếu là kêratin 
và muxin, đó là loại protein keo dính chứa nhiều l ưu huỳnh, chúng tạo thành từng bó bện lại 
với nhau); 10% chất vô cơ (các ion canxi và một số ion khác) và 20% n ước. 

- Lòng trắng chiếm 50,2 – 57,0% khối l ượng trứng; tỷ trọng từ 1,039 – 1,042; pH từ 7,9 
– 8,6 (thay đổi theo thời gian bảo quản trứng). Lòng trắng trứng t ươi có màu hơi đục do có 
nhiều khí cacbonic. Đặc tính keo của các lớp lòng trắng là do sợi muxin, những sợi này tạo 
thành cấu trúc lưới. Thành phần hoá học của lòng trắng gồm n ước (85 – 87%) và vật chất 
khô. Trong chất khô có các chất hữu cơ nh ­ protein, lipit, gluxit và các chất vô cơ chủ yếu là 
các chất khoáng. Trong lòng trắng có nhiều loại protein khác nhau, chủ yếu là anbumin 
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(ovalbumin chiếm 54% và conalbumin chiếm 13%), đây là loại protein hoà tan trong n ước và 
trong muối trung tính; khi đun nóng, nó dễ đông vón lại. Trong thành phần protein của lòng 
trắng trứng còn có mucoprotein và muxin thuộc nhóm glucoprotein. Ovomucoit chiếm 11% 
trong các protein của lòng trắng trứng, đây là chất ức chế men trypsin trong dịch tuỵ. Globulin 
chiếm khoảng 8%. Protein của lòng trắng trứng còn có tác dụng chống vi khuẩn, tác dụng này 
là nhờ các enzim, đặc biệt là lisozim (3,5%). Avidin chỉ chiếm 0,05%, nó là chất phá huỷ 
biotin. Trong lòng trắng có rất ít lipit (0,03 – 0,23%) và khoáng (0,5 – 0,8%). Ngoài ra 
trong lòng trắng còn có các ion sắt, các ion này liên kết chặt chẽ với các hợp chất của protein 
nên vi sinh vât không lợi dung ® ược. 

- Lòng đỏ là phần giàu chất dinh d ưỡng nhất của trứng. Tỷ trọng của lòng đỏ trứng từ 
1,028 – 1,035. Tronglòng đỏ có chứa tất cả các nhóm chất dinh d ưỡng cần thiết. Thành phần 
hoá học của nó gồm khoảng 16,0 – 17,5% protein; 32,0 – 36,0% lipit; 0,2 – 0,3% là gluxit 
và 1,02 – 1,20% các chất khoáng. Trong các loại protein thì ovovitelin chiếm nhiều nhất 
(78,4%); ovolivetin chiếm khoảng 2,1%. Lipit của lòng đỏ chứa nhiều các axit béo nh ­ 
palmitic, stearic, oleic cùng nhiều axit béo ch ưa no. Trong lòng đỏ còn có những chất thuộc 
loại mỡ như phốtphatit của lơxitin và caphalin. Lòng đỏ còn chứa các sắc tố lutein và 
zeacxantin nằm trong nhóm các  sắc tố thực vật  xantophin. Lòng đỏ còn rất giàu muối 
khoáng: K, Na, Mg, Ca ở các dạng sunfat, photphat, clorua. 

Ngoài các chất dinh dưỡng như protein, lipit và các chất khoáng khác nhau, trong trứng 
còn có nhiều loại vitamin như vitamin A, D, E, K và các vitamin nhóm B. Như vậy trứng là 
loại sản phẩm thoả mãn nhu cầu nhiều mặt về giá trị dinh d ưỡng. Giá trị năng lượng của trứng 
tương đối cao, trong 100 g trứng gà có giá trị trung bìmh 160 kcal, 100g trứng vịt 200 kcal, 
trứng ngỗng 175 kcal,  gà tây 170 kcal.  
5.1.3. Những chỉ tiêu đánh giá chất lượng trứng gia cầm 

Chất lượng trứng liên quan đến kết quả ấp nở và từ đó liên quan đến sức sản xuất của gia 
cầm. Để đánh giá chất lượng trứng người ta thường dùng các chỉ tiêu bên ngoài nh ­ màu sắc 
vỏ, khối lượng trứng, chỉ số hình thái trứng và các chỉ tiêu bên trong nh ­ chỉ số lòng đỏ, chỉ số 
lòng trắng, đơn vị haugh, tỷ lệ lòng trắng với lòng đỏ. Riêng chất l ượng vỏ trứng vừa là chỉ 
tiêu bên ngoài (độ chịu lực), vừa là chỉ tiêu bên trong (độ dày vỏ và mật độ lỗ khí). 
a. Màu sắc vỏ trứng 

Màu sắc vỏ trứng là một tính trạng có hệ số di truyền cao (0,55 - 0,75). Màu sắc vỏ trứng 
do sắc tố ở phần tử cung của ống dẫn trứng quyết định. Màu sắc vỏ trứng gia cầm có rất nhiều 
loại: vàng, nâu đỏ, xanh, trắng, đốm … Thường những quả trứng đẻ đầu chu kỳ có màu đậm 
hơn. Màu sắc vỏ trứng khác nhau tuỳ theo giống, dòng gia cầm. Thực tế màu sắc vỏ trứng 
không ảnh hưởng đến chất lượng trứng song nó có ảnh h ưởng đến thao tác kỹ thuật trong kiểm 
tra trứng ấp và thị hiếu của ng ười tiêu dùng. 
b.  Khối lượng trứng 

Khối lượng quả trứng không những là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá 
chất lượng trứng mà còn là một chỉ tiêu đánh giá sản l ượng trứng. Sản lượng trứng giống nhau 
nhưng khối lượng trứng khác nhau thì tổng khối l ượng trứng rất khác nhau, do đó ảnh h ưởng 
đến thu nhập, sản lượng và  giá cả. Vì vậy khối lượng trứng là chỉ tiêu để đánh giá sản l ượng 
trứng tuyệt đối của gia cầm. 
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Ví dụ: nếu gà đẻ một năm 200 quả trứng với khối l ượng trung bình 50g một quả thì sản 
lượng trứng tuyệt đối là 10 kg. Nh ưng nếu khối lượng trứng trung bình là 60g thì sản l ượng 
trứng tuyệt đối là 12 kg. Nh ­ vậy giống thứ hai sản lượng trứng tuyệt đối tăng 20%. 

Khối lượng trứng phụ thuộc vào nhiều yếu tố nh ­ loài giống, hướng sản xuất, cá thể, chế 
độ dinh dưỡng, tuổi gà mái, khối lượng gà mái… 

Trong kỹ thuật lựa chọn trứng ấp, những quả trứng có khối l ượng xung quanh khối lượng 
trung bình của giống luôn có kết quả ấp nở tốt nhất. Khối l ượng trứng càng xa trị số trung bình 
tỷ lệ nở càng thấp hơn. Nguyên nhân sinh lý của hiện t ượng này là sự mất cân đối giữa các 
thành phần cấu tạo của trứng. Ngoài ra ở những quả trứng quá lớn hay quá nhỏ, diện tích bề 
mặt tính trên một đơn vị khối lượng sẽ nhỏ hơn hay lớn hơn so với các quả trứng trung bình, 
điều đó đã ảnh hưởng đến sự hao hụt khối l ượng trứng trong thời gian ấp nên đã ảnh h ưởng 
đến kết quả ấp nở. 
c.  Chỉ số hình dạng của trứng 

Hình dạng trứng của các loài, giống gia cầm khác nhau thì khác nhau và phụ thuộc vào 
đặc điểm di truyền. Nó còn phụ thuộc vào cấu tạo của ống dẫn trứng và đặc điểm co bóp của 
nó trong quá trình tạo trứng. Chỉ số hình dạng ® ược tính bằng công thức D/d hoặc d/D (trong 
đó D – là đường kính lớn và d – là đường kính nhỏ của trứng). Chỉ số này trung bình ở trứng 
gà là 1,32 và dao động từ 1,13 - 1,67, ở trứng vịt trung bình là 1,30 dao động từ 1,20 - 1,58. 
Trong lựa chọn trứng ấp thì những trứng có chỉ số hình dạng xung quanh trị số trung bình của 
dòng, giống là tốt nhất. Trứng có chỉ số hình dạng càng xa số trung bình thì tỷ lệ nở càng kém 
hơn. Trong ấp trứng cần phải loại bỏ những trứng có hình dạng không bình th ường hay còn gọi 
là trứng dị hình như: trứng vỏ mềm, trứng giả, trứng hai lòng đỏ, trứng ở trong trứng, trứng 
biến dạng (quá dài, quá tròn, thắt eo, vành đai v.v...). 
d. Chất lượng vỏ trứng  

Chất lượng vỏ trứng hay độ bền vỏ trứng ® ược đánh giá thông qua các chỉ tiêu nh ­ độ 
chịu lực, độ dày vỏ và  mật độ lỗ khí. 

 Độ dày vỏ trứng có ý nghĩa quan trọng cả về kỹ thuật và kinh tế. Nó quan hệ đến tỷ lệ 
dâp vỡ trong quá trình thao tác đóng gói, ấp trứng, vận chuyển và ảnh h ưởng đến tỷ lệ nở. Độ 
dày vỏ trứng biến động trong khoảng 0,20 - 0,6mm. Độ dày vỏ của trứng gà phải lớn hơn 
0,32mm. Độ dày vỏ trứng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nh ưng quan trọng nhất là hàm lượng 
canxi phốt pho và vitamin D trong khẩu phần cũng nh ­ mùa vụ trong năm. Độ bền vỏ trứng gà 
được coi là tốt khi độ chịu lực phải >3kg, mật độ lỗ khí trung bình 130/cm 2, đường kính lỗ khí 
17 - 25µ. 
e. Tỷ lệ giữa khối lượng lòng trắng và lòng đỏ 

Người ta xác định khối lượng lòng trắng và lòng đỏ để thiết lập tỷ lệ lòng trắng và lòng 
đỏ, tỷ lệ này có liên quan đến kết quả ấp nở. Thông th ường tỷ lệ này tốt nhất là 2/1, càng xa tỷ 
lệ này khả năng ấp nở càng thấp. Tỷ lệ này liên quan chặt chẽ với khối l ượng của trứng. Trong 
cùng một giống, thường những quả trứng có khối l ượng lớn  thì tỷ lệ này cũng lớn hơn và 
ngược lại những quả trứng có khối l ượng nhỏ thì tỷ lệ này cũng nhỏ hơn. 
h. Chỉ số lòng đỏ  

Bằng các dụng cụ riêng ng ười ta đo được chiều cao của lòng đỏ (H) và ® ường kính của nó 
(D). Từ các số liệu, người ta xác định được tỷ số giữa chiều cao lòng đỏ và ® ường kính lòng đỏ 
, tỷ số này gọi là chỉ số lòng đỏ (CSLĐ), nó ® ược tính bằng công thức CSLĐ = H/D. 



 150

Chỉ số lòng đỏ biểu hiện trạng thái và chất l ượng của lòng đỏ, chỉ số này càng cao càng 
tốt,  trứng gia cầm tươi chỉ số này là 0,4 - 0,5. Chỉ số này thay đổi phụ thuộc vào đặc điểm 
loài, giống, cá thể, nó giảm dần theo thời gian bảo quản trứng. 

Theo tài liệu của trung tâm gà giống Ba Vì thì chỉ số này của gà Leghorn ở dòng BVI là 
0,49, dòng BVII là 0,50; một số kết quả nghiên cứu khác cho biết  chỉ số lòng đỏ của gà Ri là 
0,46. 
i. Chỉ số lòng trắng đặc 

 Chỉ số lòng trắng đặc là tỷ số giữa chiều cao và ® ường kính trung bình của lòng trắng 
dặc, có thể tính bằng công thức (1) 

                                               2H 
 Chỉ số lòng trắng đặc =    --------      (1) 
                                              D + d 
 Trong đó: H: là chiều cao của lòng trắng đặc 
   D: là đường kính lớn của lòng trắng đặc 
   d: là đường kính nhỏ của lòng trắng đặc 
Chỉ số này ở trứng tươi bằng 0,08 - 0,09. Chỉ số này càng thấp chất l ượng trứng càng 

kém. Chỉ số này khác nhau tuỳ theo loài, giống và cá thể. 
k. Đơn vị Haugh (HU) 

Ngoài chỉ số lòng trắng, chất lượng của lòng trắng còn được xác định bằng đơn vị Haugh, 
đây là một đại lượng biểu thị mối quan hệ giữa khối l ượng trứng và chiều cao lòng trắng đặc. 
Đơn vị Haugh càng cao thì chất lượng trứng càng tốt. Thực nghiệm cho biết, những quả trứng 
chênh lệch nhau dưới 8 đơn vị Haugh thì  có chất l ượng trứng tương đương nhau. Có thể tính 
đơn vị Haugh bằng công thức (2) 

HU = 100 log (H + 7,57 - 1,7 W 0,37) (2) 
Trong đó: 
HU -  Đơn vị Haugh 
H -  Chiều cao lòng trắng (mm) 
W -  Khối lượng trứng (g) 
Trong thực tế sản xuất người ta thường sử dụng bảng tính sẵn đơn vị Haụgh khi biết chiều 

cao lòng trắng đặc và khối lượng trứng. 
 Ngoài các chỉ tiêu đánh giá chất lượng trứng trình bày ở trên ng ười ta còn có thể sử 

dụng một số chỉ tiêu khác để đánh giá chất l ượng trứng như  mật độ lỗ khí của vỏ, độ lớn 
buồng khí… 
5.1.4.  Phân biệt trứng mới và cũ 

Có nhiều cách phân biệt trứng mới và trứng cũ khác nhau với mức độ chính xác cũng 
khác nhau. 

- Quan sát bên ngoài: trứng mới trên bề mặt vỏ có chấm vôi lấm tấm màu sáng, còn trứng 
cũ vỏ màu xỉn, nhẵn bóng. 

- Soi trứng: Trứng mới kích thước buồng khí nhỏ, phần lòng trắng trong, lắc không có 
tiếng động. Trứng cũ kích thước buồng khí lớn, phần lòng trắng có màu đục vàng, khi lắc nghe 
có tiếng động do dây chằng bị đứt. 

- Đo tỷ trọng: trứng mới tỷ trọng cao hơn trứng cũ, trứng càng bảo quản lâu tỷ trọng càng 
giảm. 
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Trong thực tế phải sử dụng tổng hợp nhiều ph ương pháp để phân biệt trứng mới và cũ mới 
đảm bảo chính xác. 
5.1.5. Sức đẻ trứng của gia cầm 
a. Một số chỉ tiêu đánh giá sức đẻ trứng của gia cầm 

Sức đẻ trứng của gia cầm là số l ượng trứng được đẻ ra trong một thời gian nhất định, có 
thể là một tháng, một vụ, một năm hay một đời của gà mái đẻ. Có nhiều ý kiến và cách tính 
khác nhau. Hiện nay người ta thường tính sức đẻ trứng trong 365 ngày kể từ khi con gia cầm 
đẻ quả trứng đầu tiên hoặc 500 ngày từ khi con gia cầm nở ra.  

Để đánh giá sức đẻ trứng của gia cầm trong từng thời gian nhất định ng ười ta thường 
dùng một số chỉ tiêu chính nh ­ cường độ đẻ trứng, tỷ lệ đẻ trứng, chu kỳ đẻ trứng, sức bền đẻ 
trứng v.v... 

-  Cường độ đẻ trứng 
Cường độ đẻ trứng là số lượng trứng đẻ ra trong một thời gian xác định không kể đến chu 

kỳ hay nhịp đẻ. 
Cường độ đẻ trứng được tính bằng công thức (3) 
                                             
                                                          n  

F =  --------   100     (3) 
                                                        n + z 
Trong đó  F là cường độ đẻ trứng; n là số trứng đẻ ra, z là số ngày nghỉ đẻ. 
Cường độ đẻ trứng là chỉ tiêu th ường dùng để đánh giá sức đẻ trứng của mỗi cá thể gia 

cầm. Chỉ tiêu này thường sử dụng trong khi nuôi giữ các đàn giống cần theo dõi năng suất 
trứng cá thể. 

- Tỷ lệ đẻ trứng 
Tỷ lệ đẻ trứng là tỷ lệ phần trăm giữa số trứng đẻ ra của đàn gà tại một thời điểm nhất 

định và số gà có mặt tại thời điểm đó (còn gọi là số ngày gà). 
Tỷ lệ đẻ trứng là chỉ tiêu thường được sử dụng để đánh giá sức đẻ trứng trên tất cả các 

đàn gia cầm. Từ các đàn giống gốc dòng thuần, các đàn giống ông bà, bố mẹ cho đến các đàn 
giống thương phẩm.  

Đồ thị biểu diễn tỷ lệ đẻ trứng trong một chu kỳ đẻ của gia cầm đều có dạng giống nhau. 
Từ  khi đàn gia cầm vào đẻ, tỷ lệ đẻ tăng dần lên và đạt đỉnh cao. Sau đó tỷ lệ đẻ ổn định và 
giảm dần. 

Tuổi đạt tỷ lệ đẻ 5% và đỉnh cao của mỗi loài gia cầm là khác nhau (bảng 5.3 ). 
Bảng 5.3. Tuổi đạt tỷ lệ đẻ 5% và đỉnh cao của một số loại gia cầm 

 

Loại gia cầm Tuổi đạt tỷ lệ đẻ 5% Tuôỉ đạt tỷ lệ đẻ đỉnh cao 

Gà hướng trứng 18 – 22 27 – 29 

Gà hướng thịt 22 – 24 27 – 31 

Vịt hướng trứng 20 – 22 27 – 29 

Vịt hướng thịt 22 – 25 29 - 33 
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- Chu kỳ đẻ trứng 
Chu kỳ đẻ trứng là số trứng đẻ ra liên tục trong vòng một số ngày, chu kỳ đẻ trứng có thể 

dài hoặc ngắn. Thời gian kéo dài của chúng phụ thuộc vào thời gian hình thành 1 quả trứng. 
Thời gian hình thành trứng càng dài thì chu kỳ đẻ trứng càng ngắn và ng ược lại. Chu kỳ được 
nhắc lại và chia làm hai loại chu kỳ đều và chu kỳ không đều. Th ường gia cầm đẻ tốt thì chu 
kỳ đẻ đều và kéo dài. 

- Chu kỳ đẻ trứng sinh học 
Chu kỳ đẻ trứng sinh học là khoảng thời gian tính từ khi gia cầm bắt đầu đẻ quả trứng đầu 

tiên cho đến khi nghỉ đẻ thay lông. Thời gian kéo dài chu kỳ đẻ trứng sinh học có mối t ương 
quan thuận với sản lượng trứng của gia cầm. 

- Sức bền đẻ trứng  
Sức bền đẻ trứng được biểu thị bằng số trứng đẻ ra trong thời gian từ khi gia cầm bắt đầu 

đẻ tới khi nghỉ đẻ thay lông. 
Tất cả những chỉ tiêu biểu hiện sức sản xuất trứng của gia cầm đều có mối liên quan chặt 

chẽ với nhau. 
b. Những yếu  tố ảnh hưởng đến sức đẻ trứng của gia cầm 

Sức đẻ trứng của gia cầm chịu ảnh h ưởng của nhiều yếu tố khác nhau, mỗi yếu tố ảnh 
hưởng đến sức đẻ trứng ở mức độ nhất định. Nghiên cứu về sức đẻ trứng của gia cầm ng ười ta 
thấy nó chịu ảnh hưởng của một số yếu tố chính nh ­ các yếu tố di truyền cá thể, tuổi gia cầm, 
giống dòng gia cầm, chế độ dinh d ưỡng và điều kiện ngoại cảnh. 

- Các yếu tố di truyền cá thể 
Sức đẻ trứng là một tính trạng số l ượng có lợi ích kinh tế quan trọng của gia cầm đối với 

con người. Có 5 yếu tố di truyền ảnh h ưởng đến sức đẻ trứng của gia cầm trong một năm là 
tuổi thành thục sinh dục, cường độ đẻ trứng, tính nghỉ dẻ, thời gian kéo dài chu kỳ đẻ trứng 
sinh học và tính ấp bóng. 

+ Tuổi thành thục sinh dục 
Tuổi thành thục sinh dục liên quan đến sức đẻ trứng của gia cầm. Thành thục sớm là một 

tính trạng mong muốn. Tuy nhiên cần phải chú ý đến khối l ượng cơ thể. Tuổi bắt đầu đẻ và 
kích thước cơ thể có tương quan nghịch. Chọn lọc theo h ướng tăng khối lượng quả trứng sẽ 
làm tăng khối lượng cơ thể gà và tăng tuổi thành thục sinh dục. Tuổi thành thục sinh dục của 
cá thể được xác định qua tuổi đẻ quả trứng đầu tiên. Tuổi thành thục sinh dục của một nhóm 
hoặc một đàn gia cầm được xác định theo tuổi đạt tỷ lệ đẻ trứng là 5%. Có nhiều yếu tố ảnh 
hưởng đến tuổi thành thục sinh dục của gia cầm: loài, giống, dòng, h ướng sản xuất, mùa vụ 
nở, thời gian chiếu sáng, chế độ dinh d ưỡng, chăm sóc quản lý… 

+ Cường độ đẻ trứng  
Cường độ đẻ trứng là sức đẻ trứng của gia cầm trong một thời gian ngắn. C ường độ đẻ 

trứng tương quan rất chặt chẽ với sức đẻ trứng một năm. Nhất là c ường độ đẻ trứng của 3 - 4 
tháng đẻ đầu tiên. Vì vậy để đánh giá sức đẻ trứng của gia cầm ng ười ta thường kiểm tra 
cường độ đẻ trứng của 3 - 4 tháng đẻ đầu để có những phán đoán sớm, kịp thời trong công tác 
chọn giống. 

+ Thời gian kéo dài chu kỳ đẻ trứng sinh học 
Chu kỳ đẻ trứng sinh học liên quan với thời vụ nở của gia cầm con. Tuỳ thuộc vào thời 

gian nở mà sự bắt đầu và kết thúc của chu kỳ đẻ trứng sinh học có thể xảy ra trong thời gian 
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khác nhau trong năm. Thường ở gà chu kỳ này kéo dài 1 năm; gà tây, vịt và ngỗng chu kỳ 
thường ngắn hơn và theo mùa. Chu kỳ đẻ trứng sinh học có mối t ương quan thuận với tính 
thành thục sinh dục, nhịp độ đẻ trứng, sức bền đẻ trứng và chu kỳ đẻ trứng. Giữa sự thành thục 
và thời gian kéo dài chu kỳ đẻ trứng sinh học có t ương quan nghịch rõ rệt. Các cá thể có sự 
khác nhau về bản chất di truyền của thời điểm kết thúc năm sinh học; điều này cho phép tiến 
hành chọn lọc theo sự đẻ trứng ổn định và đo dó nâng cao sức đẻ trứng của cả năm. 

Giữa thời gian đẻ trứng kéo dài và sức sản xuất trứng có hệ số t ương quan dương rất cao. 
Sau mỗi chu kỳ đẻ trứng sinh học gia cầm th ường nghỉ đẻ và thay lông. Trong điều kiện 

bình thường, thay lông lần đầu tiên là đặc điểm quan trọng để đánh giá gia cầm đẻ tốt hay xấu. 
Những con thay lông sớm thường là những con đẻ kém và thời gian thay lông kéo dài tới 4 
tháng. Ngược lại nhiều con thay lông muộn và nhanh, thời gian nghỉ đẻ d ưới 2 tháng.  

+ Tính ấp bóng 
Tính ấp bóng hay chính là bản năng ấp trứng, đây là phản xạ không điều kiện có liên 

quan đến sức đẻ trứng của gia cầm. Sự xuất hiện bản năng đòi ấp phụ thuộc vào các yếu tố di 
truyền. Những giống nhẹ cân bản năng đòi ấp ít hơn các giống nặng cân. Tính ấp có ảnh 
hưởng đến năng suất trứng  vì vậy chọn lọc để loại  bỏ bản năng đòi ấp sẽ nâng cao sức đẻ 
trứng. Hiện nay người ta đã tạo được những dòng gà hướng trứng không còn bản năng đòi ấp. 
Đối với gà giống thịt người ta cũng tiến hành chọn giống theo h ướng loại bỏ hoặc giảm đến 
mức thấp nhất bản năng đòi ấp. 

Tóm lại các yếu tố di truyền cá thể phụ thuộc vào các gen khác nhau và ảnh h ưởng  ở các 
mức độ khác nhau đến sức đẻ trứng. Muốn nâng cao sức đẻ trứng qua một số ít thế hệ phải bắt 
đầu sự chọn lọc trên cả 5 yếu tố nói trên. 

- Giống, dòng gia cầm 
Giống, dòng có ảnh hưởng lớn đến sức sản suất trứng của gia cầm. Giống gia cầm khác 

nhau khả năng đẻ trứng cũng khác nhau. Ví dụ sản l ượng trứng trung bình của giống gà 
Kabir là 195 quả/mái; giống gà Brown nick là 300quả/mái. Trong cùng một giống, các dòng 
khác nhau thì sản lượng cũng khác nhau. Những dòng ® ược chọn lọc thường cho sản lượng 
trứng cao hơn những dòng không ® ược chọn lọc khoảng 15 - 20%. 

- Tuổi gia cầm 
Tuổi gia cầm cũng có liên quan đến năng suất trứng. Sản l ượng trứng  của gà giảm dần 

theo tuổi, thường thì sản lượng năm thứ hai giảm 15 -20% so với năm thứ nhất. Một số loại 
gia cầm như vịt và ngông thì sản lượng trứng năm thứ hai cao hơn năm thứ nhất. Riêng 
ngỗng thì sản lượng trứng cao nhất ở năm tuổi thứ ba. Tham khảo ở bảng 5.4 

Bảng 5.4. ảnh hưởng của tuổi gia cầm đến sản lượng trứng 
                                                                                 Đơn vị tính (%)  

Năm Gà Vịt Ngỗng Gà tây 

1 100 100 100 100 

2 85 109 125 106 

3 72 82 165 94 

4 62 73 150 75 

5 55 54 75 37 
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- Thức ăn và dinh dưỡng 
Thức ăn và dinh dưỡng có quan hệ chặt chẽ với khả năng đẻ trứng. Muốn gia cầm có sản 

lượng trứng cao, chất lượng trứng tốt thì phải đảm bảo một khẩu phần ăn đầy đủ và cân bằng 
các chất dinh dưỡng theo nhu cầu. Quan trọng nhất là cân bằng giữa năng l ượng và protein, 
cân bằng các axit amin, cân bằng các chất khoáng và vitamin.  

Phải tuỳ thuộc vào lượng thức ăn thu nhận hàng ngày của mỗi đàn gia cầm mà phối hợp 
khẩu phần ăn cho thích hợp. Nếu khẩu phần không đảm bảo nhu cầu về protein sẽ làm ảnh 
hưởng rõ rệt đến năng suất trứng. Năng suất trứng giảm xuống và khối l ượng trứng cũng nhỏ 
hơn bình thường. Mức protein thiếu nghiêm trọng sẽ ảnh h ưởng cả đến chất lượng trứng và tỷ 
lệ nở sẽ giảm thấp. Khẩu phần không đảm bảo nhu cầu về vitamin và khoáng không những 
làm giảm năng suất trứng mà còn ảnh h ưởng rõ rệt đến kết quả ấp nở. Tỷ lệ trứng không có 
phôi sẽ tăng cao hơn. Khẩu phần thừa năng l ượng làm gia cầm tĩch luỹ nhiều mỡ trong cơ thể 
cũng ảnh hưởng tới quá trình tạo trứng thông qua hoạt động của các hocmon sinh dục không 
bình thường. 

Thức ăn chất lượng kém sẽ không thể cho năng suất cao, thậm chí còn gây bệnh cho gia 
cầm. Các loại thức ăn bảo quản không tốt bị nhĩêm nấm mốc, các loại thức ăn bị nhiễm độc 
các kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật v.v... Thậm chí các loại thức ăn hỗn hợp đảm bảo đầy 
đủ và cân bằng các chất dinh d ưỡng nhưng bảo quản không tốt cũng sẽ không phát huy ® ược 
tác dụng trong chăn nuôi gia cầm. 

- Điều kiện ngoại cảnh 
Các điều kiện ngoại cảnh như thời tiết, khí hậu mà cụ thể nh ­ nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng… 

của chuồng nuôi đều ảnh h ưởng đến sức đẻ trứng của gia cầm. Trong các yếu tố này thì nhiệt 
độ là yếu tố quan trọng nhất, ở gà nhiệt độ thích hợp cho quá trình đẻ trứng trong khoảng từ 18 
- 24oC; tuy nhiên nhiệt độ thích hợp nhất là 2 o0C.  Nhiệt độ thấp quá hay cao quá đều không 
có lợi cho gia cầm và làm giảm sức đẻ trứng. 

Khi nhiệt độ dưới 20oC, gia cầm bắt đầu phải huy động thêm năng l ượng để duy trì thân 
nhiệt của cơ thể, vì vậy mà hiệu quả sử dụng thức ăn giảm xuống, tiêu tốn thức ăn để sản xuất 
10 quả trứng sẽ cao hơn ở 20 oC. Ngược lại khi nhiệt độ vượt trên 20oC, gia cầm bắt đầu có 
hiện tượng cần thải nhiệt, lượng thức ăn thu nhận có xu h ướng giảm. Tác động bất lợi đến 
năng suất trứng rõ rệt hơn khi nhiệt độ chuồng nuôi v ượt quá 24oC. Khi nhiệt độ môi trường 
cao, để giúp cho quá trình thải nhiệt, gia cầm phải tăng c ường độ hô hấp. Sự mất nhiều CO 2 đã 
làm tăng khả năng nhiễm kiềm trong máu. Điều này làm cho quá trình trao đổi chất của gia 
cầm không bình thường, ảnh hưởng đến sức khoẻ và khả năng sinh sản của gia cầm. Chính vì 
thế khi nhiệt độ môi trường cao, không những làm giảm năng suất trứng mà còn giảm chất 
lượng trứng. Vỏ trứng mỏng hơn bình th ường, nếu dinh dưỡng không hợp lý trong điều kiện 
nóng ẩm  còn làm nhiều trứng đẻ ra không có vỏ. 

Liên quan chặt chẽ với nhiệt độ là độ ẩm, không khí trong chuồng nuôi th ường xuyên bão 
hoà hơi nước, do đó muốn đẩy lượng hơi nước thừa ra bên ngoài cần có hệ thống thông khí. 
Độ ẩm của không khí trong chuồng nuôi tốt nhất là 65 - 70%, về mùa đông độ ẩm không nên 
vượt quá 80%. Sự thông thoáng tốt không chỉ giúp đảm bảo độ ẩm thích hợp trong chuồng 
nuôi mà còn đẩy các khí độc trong chuồng nuôi ra ngoài, đẩm bảo một môi tr ường sống phù 
hợp với gia cầm. 
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Ngoài nhiệt độ và độ ẩm thì chế độ chiếu sáng (thời gian và c ường độ chiếu sáng) có ảnh 
hưởng rõ rệt đến sức đẻ trứng của gia cầm. Chế độ chiếu sáng trong thời kỳ hậu bị không 
những ảnh hưởng đến tuổi thành thục sinh dục của mỗi đàn gia cầm mà còn ảnh h ưởng đến 
khả năng đẻ trứng sau này.  Đối với gia cầm đẻ trứng, yêu cầu về thời gian chiếu sáng mỗi 
ngày từ 14 - 17 giờ; nếuthời gian chiếu sáng tự nhiên ngắn hơn thì phải dùng thêm đèn chiếu 
sáng. Cường độ chiếu sáng thích hợp nếu nuôi chuồng kín từ 5 - 10 lux/1m 2 nền chuồng, nếu 
nuôi chuồng  thông thoáng tự nhiên là 20 – 40 lux/1m 2 nền chuồng. 

ở nước ta, gia cầm đẻ trứng còn chịu sự chi phối của nhiều yếu tố tự nhiên mà trực tiếp 
ảnh hưởng đến sức đẻ trứng là gió mùa đông bắc về mùa đông và gió Lào về mùa hè. Hơn nữa, 
ở nước ta hiện nay phần lớn vẫn nuôi theo kiểu chuồng thông thoáng tự nhiên nên vấn đề 
chống nóng và chống rét vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là vấn đề chống nóng trong mùa hè. 
Đây là một trong những nguyên nhân cơ bản làm cho các đàn gia cầm mà chúng ta nhập từ 
nước ngoài về chưa đạt được năng suất như  các đàn nguyên sản.  
5.1.6. Sức sinh sản của gia cầm 

Sức sinh sản của gia cầm không chỉ phụ thuộc vào số trứng đẻ ra, mà còn phụ thuộc tỷ lệ 
thụ tinh và tỷ lệ ấp nở. Chỉ tiêu tổng hợp quan trọng nhất để đánh giá sức sinh sản là số gia 
cầm con hay số gia cầm con loại 1 sinh ra từ một gia cầm mái trong một năm.  

Trong chăn nuôi gia cầm, có loại hình chăn nuôi gia cầm đẻ trứng th ương phẩm. Những 
trứng này được dùng làm thực phẩm mà không đem  ấp nở, vì vậy để giảm giá thành sản xuất, 
người ta không ghép gà trống trong các đàn gia cầm đẻ trứng th ương phẩm. Đối với các đàn 
gia cầm này người ta chỉ quan tâm đến khả năng đẻ trứng mà không quan tâm đến các chỉ tiêu 
ấp nở. Chính vì vậy trong chăn nuôi gia cầm, ng ười ta thường chia ra sức sản xuất trứng và sức 
sinh sản. Mặc dù hai vấn đề này có liên quan chặt chẽ với nhau khi nuôi các đàn gia cầm 
giống. 

Nếu như đối với các đàn gia cầm đẻ trứng th ương phẩm, năng suất trứng là mục tiêu cuối 
cùng trong chăn nuôi thì đối với các đàn gia cầm giống, dù ở cấp giống nào thì năng suất trứng 
mới chỉ là một chỉ tiêu ban đầuđể đánh giá khả năng sinh sản. Để đạt ® ược mục tiêu cuối cùng 
là số gia cầm con loại 1 trên một gia cầm mái theo yêu cầu, thì cần phải đạt ® ược các chỉ tiêu 
khác như tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ ấp nở và tỷ lệ nuôi sống. Đây là những chỉ tiêu quan trọng để 
đánh giá khả năng sinh sản của gia cầm nói chung và đánh giá giá trị giống của mỗi cá thể, 
mỗi gia đình, dòng, giống gia cầm nói riêng. 
a. Tỷ lệ thụ tinh 

- Công thức tính tỷ lệ thụ tinh 
Tỷ lệ thụ tinh là tỷ lệ phần trăm giữa số trứng có phôi và số trứng đẻ ra hay số trứng đem 

ấp. Sử dụng cách tính nào là tuỳ thuộc vào mục đích của mỗi cơ sở chăn nuôi. Có thể sử dụng 
công thức (5) và công thức (6) để tính tỷ lệ thụ tinh. 

                                   Số trứng có phôi 
Tỷ lệ thụ tinh    = ------------------------------ 100       (5) 
                                    Số trứng đẻ ra 
                                   Số trứng có phôi 
Tỷ lệ thụ tinh    = ------------------------------ 100       (6) 
                                   Số trứng đem ấp 



 156

Công thức (5) dùng trong các cơ sở giống gốc để đánh giá chất l ượng đàn giống. Công 
thức (6) thường hay được dùng trong thực tế sản xuất. 

- Những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thụ tinh 
+ Yếu tố di truyền 
Loài, giống và các cá thể khác nhau thì tỷ lệ thụ tinh cũng khác nhau. Kỹ thuật nhân 

giống cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ thụ tinh. Nếu cho giao phối đồng huyết sẽ làm giảm tỷ lệ thụ 
tinh. 

+ Yếu tố dinh dưỡng 
Dinh dưỡng của đàn bố mẹ có ảnh h ưởng trực tiếp đến tỷ lệ thụ tinh. Nếu trong khẩu phần 

ăn không đủ các chất dinh d ưỡng cần thiết sẽ làm giảm tỷ lệ thụ tinh. Nếu khẩu phần thiếu 
protein, phẩm chất tinh dịch sẽ kém vì đây là nguyên liêu cơ bản để hình thành tinh trùng. Nếu 
thiếu các vitamin, đặc biệt là vitamin A, E sẽ làm cho cơ quan sinh dục phát triển không bình 
thường, từ đó ảnh hưởng đến khả năng sinh tinh và các hoạt động sinh dục, làm giảm tỷ lệ thụ 
tinh. Khẩu phần không những phải đầy đủ mà còn phải cân bằng các chất dinh d ưỡng, nhất là 
cân bằng giữa năng lượng và protein, cân bằng giữa các axit amin, cân bằng giữa các nhóm 
chất dinh dưỡng khác nhau. 

+ Điều kiện ngoại cảnh 
Điều kiện ngoại cảnh mà cụ thể là tiểu khí hậu chuồng nuôi (nhiệt độ, độ ẩm, sự thông 

thoáng và chế độ chiếu sáng) là những yếu tố quan trọng ảnh h ưởng tới tỷ lệ thụ tinh. Nhiệt độ 
và độ ẩm cao hay thấp hơn so với qui định đều ảnh h ưởng đến tỷ lệ thụ tinh ở các mức độ khác 
nhau thông qua quá trình trao đổi chất của cơ thể gia cầm. Tỷ lệ thụ tinh của gia cầm th ường 
cao vào mùa xuân và mùa thu, giảm vào mùa hè nhất là vào những ngày  nắng nóng. Khi độ 
ẩm chuồng nuôi quá cao, th ường làm lớp độn chuồng ẩm ướt, gà trống rất dễ mắc bệnh ở 
chân, làm tỷ lệ thụ tinh giảm thấp. Mặt khác độ ẩm cao sẽ làm gà dễ mắc các bệnh ® ường 
ruột, chuồng thông thoáng kém, hàm l ượng khí độc trong chuồng nuôi tăng lên từ đó ảnh 
hưởng đến sức khoẻ và làm giảm  tỷ lệ thụ tinh. 

+ Tuổi gia cầm 
Tuổi gia cầm có ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ thụ tinh. Thường ở gà trống, tinh hoàn đạt kích 

thước tối đa ở 28 – 30 tuần tuổi, giai đoạn này th ường đạt tỷ lệ thụ tinh rất cao. Nếu nuôi 
dưỡng hợp lý, tinh hoàn sẽ phát triển tốt và bắt đầu có hiện t ượng suy thoái sau 48 tuần tuổi. 
Vì thế, gà trống một năm tuổi th ường cho tỷ lệ thụ tinh tốt hơn gà trống hai năm tuổi. 

+ Tỷ lệ giữa con trống và con mái 
Để có tỷ lệ thụ tinh cao, cần có tỷ lệ gia cầm trống và mái thích hợp. Tỷ lệ này cao hay 

thấp quá đều làm giảm  tỷ lệ thụ tinh. Các loài, giống gia cầm khác nhau thì tỷ lệ trống và mái 
cũng khác nhau. Đối với gà h ướng trứng, tỷ lệ thích hợp là một con trống phụ trách 12 – 14 
gà mái (1/12 – 14); Gà hướng kiêm dụng tỷ lệ này là 1/10 – 12; gà h ướng thịt tỷ lệ 1/8 – 
10. Vịt hướng trứng tỷ lệ thích hợp là 1/ 10; vịt h ướng thịt tỷ lệ 1/3 – 4; Ngỗng tỷ lệ thích hợp 
là 1/ 3 – 5; gà tây tỷ lệ này là 1/ 6-8. 
b. Tỷ lệ nở 

- Khái niệm và công thức tính tỷ lệ nở 
Tỷ lệ nở là tỷ lệ phần trăm giữa số gia cầm con nở ra và số trứng đẻ ra (hay tỷ lệ phần 

trăm giữa số gia cầm con nở ra vàsố trứng đem ấp hoặc số trứng có phôi). Sử dụng cách tính 
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nào là tuỳ thuộc vào mục đích của mỗi cơ sở chăn nuôi. Có thể sử dụng công thức (7), công 
thức (8), công thức (9) và công thức (10) để tính tỷ lệ nở. 

                                     Số con nở ra 
Tỷ lệ nở           = ------------------------------ 100       (7) 
                                    Số trứng đẻ ra 

                                   Số con nở ra 
Tỷ lệ nở          = ------------------------------ 100       (8) 
                                   Số trứng đem ấp 

                                     Số con nở ra 
Tỷ lệ nở          = ------------------------------ 100       (9) 
                                    Số trứng có phôi 

                                 Số gia cầm con loại 1 
Tỷ lệ nở          = ------------------------------ 100       (10) 
                                   Số trứng đem ấp 
 
Công thức (7) dùng trong các cơ sở giống để đánh giá chất l ượng đàn giống. Công thức 

(8) thường hay được dùng trong thực tế sản xuất. Công thức (9) th ường dùng khi đánh giá chất 
lượng của máy ấp, qui trình ấp khác nhau. Công thức (10) th ường dùng để đánh giá hiệu quả 
chăn nuôi. Tuy nhiên trong thực tế, không phải lúc nào ng ười ta cũng chỉ dùng 1 công thức để 
đánh giá kết quả ấp nở. Cùng một lúc, ng ười ta có thể dùng đồng thời nhiều công thức để đánh 
giá kết quả ấp nở toàn diện tuỳ theo mục đích của ng ười sử dụng. 

-  Những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ ấp nở 
Có rất nhiều yếu tố ảnh h ưởng đến tỷ lệ ấp nở của trứng gia cầm. Có thể tổng hợp thành 

hai nhóm chính là các yếu tố thuộc môi tr ường bên trong và các yếu tố thuộc môi tr ường bên 
ngoài. 

+ ảnh hưởng của môi trường bên trong 
Môi trường bên trong chính là tất cả các yếu tố liên quan đến chất l ượng trứng ấp. Nó bao 

gồm tất cả các chỉ tiêu đánh giá chất l ượng trứng ấp như khối lượng trứng, chỉ số hình thái 
trứng, chất lượng vỏ trứng, tỷ lệ lòng trắng và lòng đỏ, chỉ số lòng đỏ, chỉ số lòng trắng và đơn 
vị Haugt. Mỗi yếu tố này đều ảnh h ưởng đến kết quả ấp nở và sức sống của gia cầm con t ương 
lai (xem lại trong phần những chỉ tiêu đánh giá chất l ượng trứng gia cầm). 

+ ảnh hưởng của môi trường bên ngoài  
Môi trường bên ngoài bao gồm toàn bộ các khâu kỹ thuật thuộc qui trình ấp trứng (thu và 

bảo quản trứng ấp; khử trùng trứng ấp; kỹ thuật xếp trứng vào máy ấp; nhiệt độ, độ ẩm, sự trao 
đổi khí, đảo trứng và làm mát trong quá trình ấp) và chất l ượng đàn bố mẹ. (xem thêm trong 
chương ấp trứng gia cầm) 
c. Tỷ lệ nuôi sống 

Tỷ lệ nuôi sống là chỉ tiêu rất quan trọng không những để đánh giá khả năng sinh sản mà 
còn là chỉ tiêu để đánh giá sức sản xuất chung của gia cầm. 

- Khái niệm và công thức tính tỷ lệ nuôi sống 
Tỷ lệ nuôi sống là tỷ lệ phần trăm giữa số con sống đến cuối kỳ và số con đầu kỳ. Có thể 

sử dụng công thức (11) để tính tỷ lệ nuôi sống. 
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                                  Số con sống đến cuối kỳ 
Tỷ lệ nuôi sống    = --------------------------------- 100       (11) 
                                        Số con đầu kỳ 
- Một số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nuôi sống 
Tỷ lệ nuôi sống là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh sức sống và khả năng chống bệnh ở 

gia cầm. Nó có vai trò rất quan trọng góp phần làm tăng hiệu quả trong chăn nuôi. Tỷ lệ nuôi 
sống của gia cầm chịu ảnh h ưởng của các yếu tố di truyền và ngoại cảnh. 

+ Yếu tố di truyền 
Yếu tố dị truyền bao gồm kiểu di truyền và ph ương pháp nhân giống 
Sức sống thể hiện thể chất, trước hết được quy định bởi đặc điểm di truyền của con vật. 

Mỗi giống, dòng, hay cá thể gia cầm đều ® ược thừa hưởng các kiểu gen di truyền từ thế hệ này 
sang thế hệ khác về sức sống và khả năng chống bệnh. Chính vì vậy mỗi giống, dòng hay cá 
thể sẽ có sức sống và khả năng chống bệnh khác nhau dẫn đến tỷ lệ nuôi sống cũng khác 
nhau.  

Trong quá trình nhân giống nếu để giao phối đồng huyết sẽ dần làm giảm sinh lực và sức 
sống của đời con. Không những làm giảm khả năng sản xuất mà còn làm giảm sức sống và 
khả năng chống bệnh, thể hiện ở tỷ lệ nuôi sống thấp. 

Hệ số di truyền (h 2) của tính trạng này tương đối thấp (0,10 – 0,33) nên chịu ảnh h ưởng 
rất lớn của điều kiện môi trường sống. 

+ Yếu tố ngoại cảnh 
Nhiệt độ, độ ẩm và sự thông thoáng trong chuồng nuôi đều có ảnh h ưởng đến tỷ lệ nuôi 

sống của gia cầm. Nhiệt độ cao hay thấp so với yêu cầu của con vật đều ảnh h ưởng đến sức 
khoẻ của chúng. Trong điều kiện nhiệt độ thấp, gia cầm phải huy động năng l ượng để chống 
rét, duy trì thân nhiệt. Khi nhiệt độ môi tr ường xuống quá thấp, cơ thể không còn tự điều tiết 
được, thân nhiệt thay đổi làm rối loạn các hoạt động sinh lý bình th ường của cơ thể. Đây là cơ 
hội tốt cho các bệnh phát sinh làm gia cầm yếu ớt và có thể chết. Nhiệt độ thấp cực kỳ nguy 
hiểm đối với gia cầm con. Ngược lại, nhiệt độ cao sẽ làm cho gia cầm bị chết vì choáng nóng. 
Những giống, dòng, cá thể có năng suất càng cao thì khả năng chịu nóng càng kém hơn. Khí 
hậu nóng với độ ẩm cao sẽ làm khả năng thông thoáng của chuồng nuôi kém hơn. Thông 
thoáng chuồng nuôi không tốt sẽ làm tăng hàm l ượng khí độc trong chuồng nuôi. Điều này sẽ 
làm tăng các bệnh tật khác nhau làm giảm sức sống của gia cầm, tăng tỷ lệ chết. 

Chế độ nuôi dưỡng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của đàn gia cầm. Nếu khẩu phần ăn 
không đầy đủ và không cân bằng các chất dinh d ưỡng sẽ làm cơ thể gia cầm gầy yếu, sức đề 
kháng với bệnh tật kém, tỷ lệ nuôi sống giảm thấp. Đặc biệt khi trong khẩu phần thiếu các 
vitamin và các nguyên tố vi lượng sẽ làm cho các quá trình chuyển hoá của cơ thể không bình 
thường. Các chỉ tiêu sinh lý và sinh hoá sẽ thay đổi theo chiều h ướng không tốt cho sức khoẻ 
của gia cầm. 

Khi chăm sóc đàn gia cầm không đúng qui trình kỹ thuật nh ­ mật độ nuôi quá cao, thời 
gian và cường độ chiếu sáng không hợp lý, chăm sóc lớp độn chuồng không tốt, máng ăn, 
máng uống không đầy đủ, không đảm bảo vệ sinh. Tất cả những yếu tố này đều làm giảm tỷ lệ 
nuôi sống của đàn gia cầm. 
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Đặc biệt khi điều kiện tiểu khí hậu chuồng nuôi không hợp lý. Nhiệt độ và độ ẩm chuồng 
nuôi quá cao hay quá thấp đều bất lợi đối với sức khoẻ và làm giản tỷ lệ nuôi sống của gia 
cầm. Nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm cao thì càng nguy hiểm hơn. 

Thực hiện nghiêm túc qui trình vệ sinh thú y nh ­ sát trùng chuồng trại và trang thiệt bị 
chăn nuôi; định kỳ phòng các bệnh truyền nhiễm sẽ giúp cho đàn gia cầm luôn khoẻ mạnh. Tỷ 
lệ nuôi sống sẽ tăng cao. 
5. 2. Sức sản xuất thịt 

Sức sản xuất thịt là đặc điểm kinh tế quan trọng của gia cầm. Nó ® ược biểu thị bằng khối 
lượng và chất lượng thịt ở tuổi giết thịt. 

Mức độ và hiệu quả kinh tế của sức sản xuất thịt gia cầm ® ược đánh giá bằng tốc độ sinh 
trưởng của con non, tỷ lệ nuôi sống, hiệu quả sử dụng thức ăn và chi phí thức ăn cho 1 kg tăng 
trọng… nhưng chỉ tiêu tổng hợp cuối cùng mà ng ười ta quan tâm là số lượng thịt được sản xuất 
ra từ một gia cầm mái trong một năm. 
5. 2.1. Thịt gia cầm 

Thịt gia cầm cũng như thịt các loại gia súc khác, thành phần hoá học bao gồm protein, 
hydratcacbon, lipit, vitamin, chất khoáng và n ước. Nhìn chung thịt gia cầm có giá trị sinh  học 
cao. Nó được biểu hiện bằng mức dinh d ưỡng cao, tính ngon miệng và khả năng đồng hoá tốt. 
Các loại gia cầm khác nhau thì thành phần hoá học của thịt cũng khác nhau. 

Thịt gia cầm trung bình có 18% protein. Giá trị dinh d ưỡng của thịt được đánh giá qua tỷ 
lệ các chất có trong thành phần của tổ chức cơ. Các tổ chức cơ càng nhiều thì giá trị dinh 
dưỡng của thịt càng cao. Tổ chức mỡ càng nhiều thì hàm l ượng protein càng giảm và độ hấp 
thu thấp đi. Sự phân bố mỡ trong thớ thịt và tỷ lệ x ương cũng có ý nghĩa quan trọng, nó làm 
giảm chất lượng của thịt. Giá trị dinh dưỡng của thịt các loại gia cầm khác nhau cũng khác 
nhau. Thịt gà và gà tây có giá trị dinh d ưỡng cao hơn các loại khác. 

Bảng 5.5. Thành phần hoá học và trị số calo của thịt gia cầm 
 

Tỷ lệ (%) Loại thịt gia cầm Phần ăn 
được Nước Lipit Protein Khoáng 

Kcal/100g 
sản phẩm 

Gà trưởng thành 52 65,5 13,7 19,0 1,0 200 

Gà broiler 46 67,5 11,5 19,8 1,2 185 

Gà tây trưởng 
thành 

51 60,0 19,1 19,9 1,0 250 

Gà tây broiler 47 68,4 18,2 22,5 0,9 176 

Vịt trưởng thành 48 49,1 37,0 13,0 0,6 265 

Vịt broiler 34 56,6 26,8 15,8 0,8 294 

Ngỗng trưởng 
thành 

54 48,9 38,1 12,2 0,8 369 

Ngỗng broiler 40 52,9 29,8 16,8 0,6 323 
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Bảng 5.6. Thành phần hoá học của thịt gia cầm 
 

Tỷ lệ % trong thịt đùi Tỷ lệ % trong thịt ngực Loại gia cầm 

Nước Protein Lipit Nước Protein Lipit 

Gà broiler 73 - 74 19 – 20 2,8 – 3,2 70 – 72 22 – 24 1,1 – 1,5 

Vịt broiler 73 – 75 19 – 21 2,8 – 3,7 71 - 74 20 – 22 2,1 – 3,1 

Ngan broiler 74 - 76 20 – 22 1,4 – 1,8 72 - 74 21 – 23 0,8 – 1,3 

Ngỗng broiler 75 – 76 20 – 21 2,4 – 3,5 74 – 75 21 – 22 2,2 – 3,2 

 
Thịt các loài thuỷ cầm ở các phần khác nhau đều có màu đỏ. Màu của thịt thuỷ cầm 

không phụ thuộc vào vị trí và chức năng của cơ. ở gà và gà tây tùy vị trí và chức năng mà các 
tổ chức có màu khác nhau, cơ ngực và cơ cánh có màu trắng, cơ đùi và các cơ còn lại có màu 
sẫm hơn và màu đỏ.  

Thịt trắng có giá trị sinh học cao hơn thịt đỏ, nó không những có hàm l ượng protein cao 
hơn mà tỷ lệ giữa các axit amin cân đối hơn. Hàm l ượng protein trong thịt ngực (thịt lườn, thịt 
ức) thường cao hơn trong thịt đùi khoảng 2%, hàm l ượng mỡ giảm 2,5 lần. 

Giá trị sinh học của thịt trắng và thịt đỏ phụ thuộc vào mức độ dinh d ưỡng, giống, tuổi 
cũng như loài gia cầm, hướng chọn lọc và điều kiện nuôi d ưỡng. 

Giá trị dinh dưỡng của thịt gia cầm cao không những biểu hiện ở mức độ protein cao mà 
còn biểu hiện ở chỗ chứa đầy đủ các nhóm chất dinh d ưỡng cần thiết ở mức độ cân đối  nh ­ 
năng lượng, các chất khoáng và các vitamin. 

Tính ngon miệng của thịt gia cầm còn liên quan đến đặc điểm hình thái của tổ chức cơ 
(đường kính, cấu trúc sợi cơ…) và tính chất lý học của nó (độ mềm và độ ướt). Đặc điểm này 
khác nhau ở các loài và các giống gia cầm. 

Những sợi cơ của gia cầm rất mỏng, các tổ chức liên kết giữa chúng nhỏ hơn các loại gia 
súc khác. ở ngỗng và vịt những sợi cơ dày hơn, mô liên kết giữa chúng thô hơn so với ở thịt gà 
và gà tây. Ngay trong cùng một giống thì ® ường kính sợi cơ của con đực cũng lớn hơn ở con 
cái. Sự khác nhau này còn tăng dần theo tuổi của gia cầm. Ví dụ ® ường kính sợi cơ của gà 
Rhode 1 ngày tuổi là 8,5 µ thì ở 30 ngày tuổi là 21,8 µ và 60 ngày tuổi là 36,6 µ. 
5.2.2. Những chỉ tiêu đánh giá sức sản xuất thịt 
a. Những chỉ tiêu đánh giá sức sản xuất thịt trên gia cầm  sống 

- Khối lượng cơ thể gia cầm 
Khối lượng cơ thể là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá khả năng cho thịt của gia cầm khi 

còn sống. Khối lượng cơ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và có ảnh h ưởng đến hiệu 
quả chăn nuôi gia cầm thịt thương phẩm. Tuỳ loài, giống gia cầm, trình độ chăn nuôi và thị 
hiếu của người tiêu dùng mà khối lượng và tuôỉ giết thịt sẽ khác nhau. Để có hiệu quả kinh tế, 
tuổi giết thịt của hầu hết các loại gia cầm không nên v ượt quá 10 - 12 tuần tuổi. 

Đối với gà thịt thương phẩm (broiler), các giống cao sản lông trắng th ường kết thúc vỗ 
béo từ 35 – 49 ngày tuổi, đạt khối l ượng trung bình từ 1,8 – 2,6kg/con. Các giống gà lông 
mầu thường kết thúc ở 56 – 80 ngày tuổi, đạt khối l ượng trung bình từ 1,8 – 2,5kg. 
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Vịt thịt thương phẩm (vịt broiler), với những giống chuyên thịt, nuôi thâm canh th ường 
kết thúc vỗ béo ở 56 ngày tuổi,  khối l ượng trung bình từ 3,0 – 3,5kg/con. Nuôi kết hợp chăn 
thả kết thúc vỗ béo từ 56 – 70 ngày tuổi,  khối l ượng trung bình từ 2,9 – 3,2kg/con. 

Ngan thịt thương phẩm (ngan broiler), th ường kết thúc vỗ béo ở  84 ngày tuổi, với ngan 
Pháp,  khối lượng trung bình từ  2,3 – 2,7kg/con (ngan mái); 4.3 – 4.8kg/con (ngan trống). 
Các giống ngan nội nuôi đến 120 ngày, khối l ượng 1,7 – 1,8kg/con (ngan mái) và 2,4 – 2,6 
kg/con (ngan trống).  

- Tốc độ mọc lông 
 Thường đánh giá bằng tốc độ mọc lông cánh (ở một ngày tuổi)và lông đuôi (ở 10 ngày 

tuổi) của gia cầm. 
- Ngoại hình và sự phát triển của cơ ngực 
Thường được đánh giá thông qua trạng thái béo hay gầy của cơ thể, độ dài của cơ ngực và 

độ lớn của góc ngực.  
- Tiêu tốn và chi phí thức ăn cho 1 kg tăng khối l ượng 
Đây là chỉ tiêu rất quan trọng khi đánh giá khả năng cho thịt của gia cầm. Nuôi gia cầm 

thịt thương phẩm chỉ có hiệu quả cao khi tiêu tốn và chi phí thức ăn cho 1kg tăng khối l ượng 
hợp lý. 

Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối l ượng khi nuôi gà broiler từ 1,9 – 2,2kg (đối với các 
giống cao sản lông trắng) và từ 2,2 – 2,6 kg (đối với các giống gà lông mầu). 

Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng khi nuôi vịt broiler từ  2,6 – 2,9kg. 
Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng khi nuôi ngan broiler từ 2,97 – 3,5kg. 
-  Khả năng sinh sản của đàn mẹ 
Chỉ tiêu tổng hợp rất quan trọng khi đánh giá sức sản xuất thịt là năng suất thịt hàng năm 

tính trên một gia cầm mẹ. Vì thế khả năng sinh sản của gia cầm bố mẹ  hay cụ thể là số gia 
cầm con sinh ra từ một gia cầm mái trong một năm là một chỉ tiêu cần phải tính đến. 

 - Tỷ lệ nuôi sống của con non và đàn mẹ 
Tỷ lệ nuôi sống là tỷ lệ phần trăm giữa số gia cầm sống đến cuối kỳ và số con đầu kỳ. Tỷ 

lệ nuôi sống có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và hiệu quả chăn nuôi. Đây là một chỉ tiêu 
kinh tế kỹ thuật luôn phải tính đến trong bất kỳ một loại hình chăn nuôi nào.  

- Chỉ số sản xuất 
Chỉ số sản xuất ký hiệu là PN là một đại l ượng biểu thị mối quan hệ giữa khối l ượng và tỷ 

lệ nuôi sống đến khi xuất chuồng với hiệu quả sử dụng thức ăn cùng  thời gian nuôi. Chỉ số 
sản xuất được tính bằng công thức (4) 

                    Khối lượng sống (g) X Tỷ lệ nuôi sống (%) 
PN  =   -----------------------------------------------------------------------     (4) 
              10[Hiêu quả sử dụng thức ăn (kg) X Thời gian nuôi (ngày)] 

 
b.  Những chỉ tiêu đánh giá sức sản xuất thịt khi giét mổ 

- Tỷ lệ thịt móc hàm 
Tỷ lệ thịt móc hàm là tỷ lệ phần trăm giữa khối l ượng thịt móc hàm và khối lượng sống. 

Khối lượng móc hàm là khối lượng sống sau khi cắt tiết, vặt lông và bỏ toàn bộ nội tạng. 
- Tỷ lệ  thân thịt (thịt xẻ) 
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Tỷ lệ thân thịt là tỷ lệ phần trăm giữa khối l ượng thân thịt và khối lượng sống. Khối lượng 
thân thịt là khối lượng thịt móc hàm đã cắt đầu ở đoạn giữa x ương chÈm và xương atlas; cắt 
chân ở đoạn giữa khớp khuỷu. 

- Tỷ lệ thịt ngực (thịt ức, thịt lườn) 
Tỷ lệ thịt ngực có thể tính bằng hai công thức. Tỷ lệ thịt ngực là tỷ lệ phần trăm giữa khối 

lượng thịt ngực trái nhân với hai và khối l ượng sống hoặc là tỷ lệ phần trăm giữa khối l ượng 
thịt ngực trái nhân với hai và khối l ượng thịt thân.  

- Tỷ lệ thịt đùi 
Tỷ lệ thịt đùi có thể tính bằng hai công thức. Tỷ lệ thịt đùi là tỷ lệ phần trăm giữa khối 

lượng thịt đùi trái nhân với hai và khối l ượng sống hoặc là tỷ lệ phần trăm giữa khối l ượng thịt 
đùi trái nhân với hai và khối lượng thịt thân.  

- Tỷ lệ phần ăn được 
Tỷ lệ phần ăn được là tỷ lệ phần trăm giữa khối lượng phần ăn được và khối lượng sống. 

Phần ăn được bao gồm da, cơ, mỡ và nội tạng ăn ® ược. Nội tạng ăn được bao gồm tim, gan đã 
bỏ túi mật, dạ dày cơ đã bỏ màng sừng và chất chứa bên trong. 

Bảng 5.7.  Một số chỉ tiêu đánh giá sức sản xuất thịt của gia cầm 
 

Chỉ tiêu ĐVT Gà Vịt  Ngan  Ngỗng 

Khối lượng sống Kg 1,8 – 2,5 3,0 – 3,5 3,3 – 3,8 4,1 – 4,4 

Tỷ lệ thân thịt % 71 – 74 64 - 66 66 – 68 62 – 65 

Tỷ lệ thịt đùi * % 17 – 18 14 – 16 16 – 19 13 – 14 

Tỷ lệ thịt ức* % 18 - 19 11 - 15 14 - 16 14 – 15 

Ghi chú: * -  Tỷ lệ thịt đùi và thịt ức  là tỷ lệ % so với khối lượng sống. 

5.2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến sức sản xuất thịt 
a. Kiểu thể trạng 

Hướng sản xuất của gia cầm phần lớn ® ược xác định bằng kiểu hình thể trạng, nó liên 
quan mật thiết đến ngoại hình và thể chất của các dòng. giống khác nhau. 

Gà kiểu hình thịt thường có khối lượng, kích thước lớn, cơ thể rộng và sâu. Bộ lông vũ 
xốp, đầu to, mào nhỏ, lưng rộng, phẳng. Ngực rất phát triển, x ương lườn , xương lưỡi hái dài 
và thẳng, góc ngực rộng, cơ l ườn và cơ đùi chiếm tỷ lệ cao so với khối l ượng toàn cơ. Chân 
vững chắc, ống chân to, bàn chân dày. Thể chất rắn chắc, bụng kém phát triển, khả năng đẻ 
kém hơn so với các giống kiêm dụng và kém hơn rất nhiều so với các giống chuyên trứng. Tất 
cả các giống gà tây, ngỗng và một số giống vịt có kiểu hình chuyên thịt rất đặc tr ưng. Không 
những năng suát mà chất lượng thịt gia cầm cũng phụ thuộc vào kiểu thể trạng. Nó liên quan 
đến tỷ lệ các tổ chức thịt, cấu trúc của tổ chức cơ, thành phần hoá học và giá trị dinh d ưỡng 
của thịt. 
b. Loài, giống, và giới tính 

Loài, giống và giới tính khác nhau thì khả năng cho thịt cũng khác nhau. Nó biểu hiện rõ 
rệt nhất là chỉ tiêu khối lượng cơ thể ở tuổi trưởng thành. Gà tây trưởng thành có khối lượng 14 
- 18 kg; ngỗng trưởng thành 6 - 8 kg; vịt thịt 3 - 4 kg; gà 2 - 4 kg và bồ câu 0,5 – 1,0kg. 
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Thông thường như một quy luật, con trống thường nặng hơn con mái. Đặc biệt ở gà tây 
khối lượng con trống và con mái khác nhau rất rõ rệt. Con trốngc nặng hơn con mái tới 50 - 
60%. Gà, vịt, ngỗng trống thường nặng hơn con mái cùng loài 25 - 30%. Riêng bồ câu con 
trống lớn hơn mái từ 5 - 10%. Sự khác nhau về khối l ượng giữa con trống và con mái là do các 
gen liên kết giới tính xác định. 

Ngay trong cùng một loài, sự khác biệt về khối l ượng giữa các giống cũng rất lớn. Các 
giống vịt hướng thịt có khối lượng gấp đôi các giống vịt hướng trứng. Gà giống kiêm dụng 
nặng hơn gà hướng trứng từ 500 - 700 gam (15-30%). 

Ngoài ra người ta còn nhận thấy khối lượng của gia cầm còn khác nhau theo tuổi và theo 
cá thể. Khối lượng gia cầm thường tăng dần suốt năm đầu. Khối l ượng gia cầm hai năm tuổi 
nặng hơn gia cầm một năm tuổi từ 10 - 20%. 
c. Tốc độ sinh trưởng 

Tốc độ sinh trưởng quyết định sức sản xuất thịt của gia cầm. Nó mang tính di truyền và 
liên quan đến những đặc điểm trao đổi chất. Đặc điểm này có một ý nghĩa kinh tế rất lớn bởi 
vì những gia cầm non có tốc độ sinh tr ưởng nhanh thì có thể vỗ béo và giết thịt sớm hơn. 

Gia cầm non phát triển rất nhanh, sau hai đến ba tháng tuổi nó tăng lên hàng chục lần so 
với khối lượng ban đầu. Gà con giống chuyên thịt một ngày tuổi nặng trung bình 38 - 40g, đã 
tăng lên 1500 – 2000g ở 5 tuần tuổi, tăng 40 lần so với khi mới nở. Để đánh giá sức sinh 
trưởng của gia cầm người ta thường dùng các chỉ tiêu như sinh trưởng tích luỹ, sinh trưởng 
tuyệt đối và sinh trưởng tương đối. 

Tốc độ sinh trưởng của gia cầm phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau nh ­ loài, giống, 
giới tính, đặc điểm di truyền của mỗi cá thể, chế độ dinh d ưỡng và điều kiện nuôi dưỡng chăm 
sóc v.v... 
d. Tốc độ mọc lông 

Tốc độ mọc lông là một trong những đặc tính di truyền có liên quan đến sinh tr ưởng và 
phát triển của cơ thể. Người ta thấy rằng những gia cầm non mọc lông nhanh thì sinh tr ưởng 
phát dục tốt trong các điều kiện khác nhau. Có mối t ương quan thuận giữa tốc độ mọc lông và 
khả năng sinh trưởng của cơ thể gia cầm. 

Có thể chọn những gia cầm có tốc độ mọc lông nhanh ngay từ khi một ngày tuổi theo độ 
dài của lông cánh, và 10 ngày tuổi theo độ dài lông đuôi. Những con có tốc độ mọc lông 
nhanh thì ngay khi mới nở, lông cánh hàng sơ cấp đã có 5 – 7 lông ống nhỏ, chiều dài lông 
cánh dài hơn lông tơ trên thân  khoảng 30%; 10 ngày tuổi  lông đuôi đã có độ dài khoảng 1,0 
– 1,5 cm, chúng bắt đầu mọc lông đuôi ở ngày tuổi thứ 5. Những gà mọc lông chậm, ở tuổi 
này hầu như chưa mọc lông đuôi, lông đuôi bắt đầu mọc ở 20 ngày tuổi thứ. 
e. Sự phát triển của cơ lườn (cơ ngực) 

Khối lượng cơ lườn là một chỉ tiêu quan trọng có liên quan chặt chẽ với sức sản xuất thịt. 
Bình thường cơ lườn chiếm khoảng 40% khối lượng toàn cơ hoặc 18% khối lượng toàn thân. 
Để đánh giá sự phát triển của cơ lườn, người ta thường dùng chỉ số "độ lớn góc ngực". Giữa độ 
lớn góc ngực, khối lượng cơ lườn và khối lượng sống của gia cầm có mối liên quan chặt chẽ. 
Vì vậy khi chọn lọc các dòng gà thuần chủng h ướng thịt để giữ lại làm giống, cần chú ý chỉ 
tiêu này. Các dòng trống, con trống phải có độ lớn góc ngực 70 – 75 o, con mái phải có độ lớn 
góc ngực 65 – 70  o, Các dòng mái, con trống phải có độ lớn góc ngực 65 – 70  o, con mái 
phải có độ lớn góc ngực 60 – 65  o. 
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Cách xác định độ lớn góc ngực: Cố định gia cầm, hai chân kéo thẳng, đầu chúc xuống 
phía dưới. Một tay cầm lưng, còn một tay cầm giác kế, hai đầu giác kế đặt vào ngực ở khoảng 
cách đầu trước xương lưỡi hái  về phía đầu 1cm và đọc kết quả ghi trên giác kế. 

Khi đo cần chú ý giác kế phải  giữ vuông góc với x ương lưỡi hái; giác kế khép chặt nhưng 
không ấn chặt vào xương lưỡi hái. 
h. Chi phí thức ăn cho tăng khối l ượng cơ thể 

Mục tiêu cơ bản của ngành chăn nuôi gia cầm lấy thịt là khai thác sản phẩm ở thời hạn 
ngắn nhất với tiêu tốn thức ăn ít nhất. Thức ăn liên quan chặt chẽ đến khả năng sinh tr ưởng 
của gia cầm. Gia cầm có tốc độ sinh tr ưởng càng nhanh bao nhiêu thì nhu cầu về dinh d ưỡng 
càng cao bấy nhiêu. Trong chăn nuôi gia cầm lấy thịt, muốn có hiệu quả kinh tế cao, cần phải 
xác định tuổi giết thịt phù hợp nhất. Khi xác định chỉ tiêu này, không chỉ tính khối l ượng của 
gia cầm khi giết thịt mà phải tính đến tiêu tốn và chi phí thức ăn cho 1 kg tăng trọng. Bởi vì 
thức ăn chiếm đến 70% trong tổng giá thành sản phẩm chăn nuôi. Chi phí thức ăn cho 1kg thịt 
là một yếu tố rất quan trọng ảnh h ưởng đến hiệu quả chăn nuôi  gia cầm lấy thịt. Hiện nay ở 
các nước tiên tiến, người ta thường giết thịt gia cầm ở độ tuổi từ 35 – 60 ngày tuỳ theo các 
giống khác nhau. Tuy nhiên nhu cầu của ng ười tiêu dùng ngày càng đòi hỏi cao về chất l ượng 
thịt. Ngoài qui trình kỹ thuật nuôi gia cầm trong thời gian ngắn với năng suất cao để giảm chi 
phí thấp nhất cho 1 kg thịt, còn có các qui trình nuôi dài ngày với năng suất thấp hơn để sản 
xuất thịt gia cầm sạch, chất lượng cao. Đương nhiên giá thành của loại thịt này sẽ cao hơn 
nhiều. 
i. Mức sinh sản và tỷ lệ nuôi sống 

Mức sinh sản và tỷ lệ nuôi sống của gia cầm có ảnh h ưởng tới sức sản xuất thịt. Chỉ tiêu 
tổng hợp quan trọng nhất để đánh giá sức sản xuất thịt là số kg thịt sản xuất ra từ một gà mái 
giống trong một năm, vì vậy nó phụ thuộc vào sức sinh sản  của đàn giống bố mẹ và tỷ lệ nuôi 
sống.  

Tóm lại, sức sản xuất thịt của gia cầm phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Mỗi yếu tố 
có tầm quan trọng riêng, vì vậy trong chăn nuôi gia cầm lấy thịt, cần nắm vững các yếu tố này 
để có một quy trình nuôi d ưỡng thích hợp, nhằm thu ® ược sản phẩm ở mức tối đa với hiệu quả 
cao nhất.  

 
Câu hỏi ôn tập chương 5 

 
1. Cấu tạo và thành phần hoá học của trứng gia cầm? ứng dụng hiểu biết này trong chăn 
nuôi? 
2. Những chỉ tiêu đánh giá chất l ượng trứng của gia cầm? ứng dụng hiểu biết này trong chăn 
nuôi? 
3. ảnh hưởng của chất lượng trứng đến tỷ lệ ấp nở? 
4. Những chỉ tiêu đánh giá sức sản xuất trứng và những yếu tố ảnh h ưởng đến sức đẻ trứng 
của gia cầm? 
5. Khái niệm và các công thức tính tỷ lệ thụ tinh? Những yếu tố ảnh h ưởng đến tỷ lệ thụ tinh 
của gia cầm? 
6. Khái niệm và các công thức tính tỷ lệ nở? Những yếu tố ảnh h ưởng đến tỷ lệ nở của trứng 
gia cầm? 
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7. Khái niệm và công thức tính tỷ lệ nuôi sống? Những yếu tố ảnh h ưởng đến tỷ lệ nuôi sống 
của  gia cầm? 
8. Những chỉ tiêu đánh giá sức sản xuất thịt và những yếu tố ảnh h ưởng đến sức  sản xuất thịt 
của gia cầm? 
9. Khái niệm tuổi thành thục sinh dục của một cá thể gia cầm và một quần thể gia cầm? Tuỏi 
đạt tỷ lệ đẻ 5% và đỉnh cao của một số loại gia cầm?  
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Chương 6 
ấp trứng gia cầm 

 
Mục tiêu 
Hiểu được quá trình sinh trưởng phát triển cũng như đặc điểm dinh dưỡng, hô hấp của  

phôi gia cầm. Nắm được kỹ thuật ấp trứng nhân tạo và những yếu tố ảnh h ưởng đến kết quả 
ấp nở của trứng gia cầm. 

Có thể thực hiện được các thao tác trong qui trình  ấp trứng gia cầm .Xử lý ® ược những 
trường hợp bất thường trong quá trình ấp trứng. 

Tóm tắt nội dung 
- Giới thiệu về ấp trứng nhân tạo 
- Quá trình sinh trưởng phát triển phôi của gia cầm 
- Dinh dưỡng và hô hấp của phôi gia cầm 
- Kỹ thuật ấp trứng gia cầm 

 
6.1. Giới thiệu về ấp trứng nhân tạo 
6.1.1.  Khái niệm về ấp trứng 

ấp trứng là giai đoạn tiếp theo để hoàn thiện quá trình sinh sản của gia cầm. Có  2 
phương thức ấp trứng là ấp tự nhiên (do gia cầm bố mẹ đảm nhiệm) và ấp nhân tạo. 

ấp trứng nhân tạo là phương pháp mà con người dùng các thiết bị tạo ra một môi trường 
tương tự như của gia cầm khi ấp, để nở ra từ trứng những gia cầm con mà không cần có sự 
tham gia của gia cầm bố mẹ. 

Có nhiều hình thức ấp trứng nhân tạo nh ­ ấp bằng trấu thóc nóng; cát nóng; n ước nóng; 
đèn dầu; khí đốt;  điện … 
6.1.2.  Mục đích của ấp trứng nhân tạo 

- Tăng khả năng sản xuất cuủa gia cầm 
- Tạo ra một số lượng lớn con giống trong một thời gian ngắn 
- Làm tăng tỷ lệ ấp nở 
- Nâng cao chất lượng con giống 
- Đảm bảo vệ sinh cho đàn gia cầm mới nở 

6.1.3. Quá trình phát triển của ấp trứng nhân tạo 
ấp trứng nhân tạo đã được con người biết đến từ lâu. Các nước có nền văn hoá phát triển 

như Ai Cập, ấn Độ đã biết ấp trứng nhân tạo từ 2500 tr ước đây. Trong thời đại của Hypocrat 
và những người thừa kế ông (khoảng 460 năm tr.CN) đã thu ® ược những kết quả nổi tiếng 
trong lĩnh vực phôi thai học của ng ười và động vật nhờ nghiên cứu sự phát triển của phôi gia 
cầm. 

ở châu Âu, ấp trứng nhân tạo đầu tiên thuộc về ng ười Hy Lạp và người La Mã. Vào 
khoảng thế kỷ XIII - XVII, máy ấp trứng ® ược Pháp và ý chế tạo dựa trên cơ sở lò ấp Ai Cập. 
Trong thế kỷ XVII, máy ấp trứng di động đầu tiên ® ược nhà vật lý người ý tên là Porto chế tạo. 
Cuối thế kỷ XVII nhà vạn vật học ng ười Pháp - Reomiurơ  là người đầu tiên đo nhiệt độ trong 
quá trình ấp trứng. Sau công trình này, bắt đầu xuất hiện những máy ấp trứng hoàn thiện hơn. 
Đến thế kỷ XIX, máy ấp trứng bằng điện đầu tiên mới ra đời do một ng ười nga chế tạo (Ba-
La-Tốp 1738 -1833). Tuy nhiên máy ấp này cũng còn rất thô sơ. Chỉ đến thế kỷ XX các máy 
ấp trứng mới hoàn thiện và cho đến nay đã ® ược cơ khí hoá và tự động hoá. 
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ở nước ta ấp trứng nhân tạo đã biét đến từ lâu, Ng ười nông dân Việt nam thường dùng 
trấu, thóc nóng để ấp trứng vịt, sau đó ng ười ta dùng nước nóng, đèn dầu cho kết quả khá tốt. 
Đến nay, chúng ta cũng đã có nhiều loại máy ấp khác nhau sản xuất trong n ước cũng như 
nhập từ nước ngoài. 
6.1.4.  Cấu trúc cơ bản của một trạm ấp nhân tạo  

Cấu trúc mỗi trạm ấp là tuỳ thuộc vào qui mô và khả năng đầu t ­. Nếu là một trạm ấp lớn 
và hiện đại cần phải thoả mãn các điều kiện kỹ thuật. Vì là nơi cung cấp giống nên trạm ấp 
phải nằm ở vị trí trung tâm của các cở chăn nuôi và  có đầy đủ điện n ước với cấu trúc cơ bản 
gồm các phần: 

1. Hàng rào bảo vệ và cửa ra vào. 
2. Phòng thường trực. 
3. Phòng thay quần áo và vệ sinh cá nhân. 
4. Phòng nhận và xếp trứng. 
5. kho lạnh bảo quản trứng. 
6. Phòng để máy ấp. 
7. Phòng để máy nở. 
8. Phòng đặt máy bơm n ước áp suất cao 
9. Phòng chọn trống, mái và tiêm chủng gà con. 
10. Phòng đặt máy phát điện dự phòng. 
11. Phòng kiểm tra sinh học. 
12. Phòng trực ca. 
12. Kho phụ tùng và dụng cụ sửa chữa máy. 
14. Kho đựng hộp gà con. 
15. Kho vỏ bào. 
16. Kho đựng dụng cụ vệ sinh. 
17. Kho cọ rửa, vệ sinh dụng cụ và trang thiết bị. 
18. Văn phòng. 
19. Sân phơi. 
20. Bể chứa nước hay tháp nước. 

6.2. Quá trình sinh trưởng và phát triển phôi của gia cầm 
6.2.1. Sự  phát triển của phôi trong cơ thể mẹ 

Qua 3 - 4 giờ sau khi thụ tinh, hợp tử bắt đầu phân chia. Đĩa phôi phân chia thành phôi bì 
theo bề mặt hình thành ra những rãnh phân chia, những rãnh đó chia tách phôi bì ra thành 
những phần khác nhau. D ưới phần giữa của vùng phân chia xuất hiện khoang chứa đầy dịch 
trong suốt. ở giữa đĩa phôi sáng hơn và gọi là "vùng sáng" (area pellucida). Phần ngoại biên 
gọi là "vùng tối" (area opoca), gồm các nguyên bào nằm trong lòng đỏ. Trong thời kỳ này phôi 
phát triển theo từng nhóm tế bào. Tế bào lúc này ch ưa phân hoá và chưa có đặc điểm của tổ 
chức này hoặc tổ chức khác. Trong thời gian phân chia, té bào phôi nằm ở trên lòng đỏ hoặc 
nằm trực tiếp với lòng đỏ, nó thu nhận các chất dinh d ưỡng và nguyên tố tạo hình từ lòng đỏ. 
Sự phá vỡ các liên kết hoá học trong lòng đỏ đã giải phóng oxy cần thiết cho hô hâp của tế 
bào. Giai đoạn phát triển của đĩa phôi diễn ra trong cơ thể mẹ (trong ống dẫn trứng gà mái đẻ) 
ở nhiệt độ khoảng + 41 oC, nồng độ khí CO 2 dưới 5% và trong điều kiện không có sự bốc hơi 
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nước qua lòng trắng. Sự phát triển với c ường độ mạnh và liên tục suốt 20 – 22 giờ trong ống 
dẫn trứng phôi đã đạt đến thời kỳ tiền phôi vị.  
6.2.2 Sự phát triển của phôi trong quá trình ấp 

- Ngày ấp thứ nhất 
Hoàn thành lá phôi ngoài và lá phôi trong, sau đó nhanh chóng hình thành lá phôi giữa. 

Đường kính của đĩa phôi vào khoảng 0,5cm, nằm trên bề mặt của lòng đỏ. Khoảng sáng kéo 
dài theo trục nhỏ của trứng và có hình quả lê. Từ phần hẹp của khoảng sáng phát triển thành 
phần đuôi của phôi, từ phần lớn thành phần đầu. Sau 6 giờ ấp, phôi gà xuất hiện "mầm phôi" là 
vùng phân chia mạnh của tế bào. Đến 12 giờ ấp mầm phôi hợp lại thành nửa chiều dài đĩa 
phôi, còn đến 18 giờ chiều dài của nó bằng 3/4 chiều dài đĩa phôi. Sự hô hấp của phôi thực 
hiện qua bề mặt của đĩa phôi, vì vậy sự di chuyển của lòng đỏ tới gần vỏ làm tăng thêm sự trao 
đổi khí của phôi. Cuối ngày ấp thứ nhất xuất hiện những mầm mống đầu, mắt, tim, hệ thần 
kinh, ống tiêu hoá ở dạng những huyết đào. Sự phát triển của phôi ở ngày ấp đầu tiên có ảnh 
hưởng rất lớn  đối với toàn bộ quá trình phát triển phôi. 

- Ngày ấp thứ hai 
Vào ngày ấp thứ hai bắt đầu có sự co bóp nhịp nhàng của cơ tim, điều đó liên quan chặt 

chẽ với quá trình hình thành hệ thống mạch máu của túi lòng đỏ. Đến cuối ngày ấp thứ hai, hệ 
tuần hoàn của lòng đỏ bắt đầu hoạt động; những mao mạch nằm ngay sát màng d ưới vỏ giúp 
cho sự hô hấp của phôi được thuận lợi. Qua 30 giờ ấp, tim bắt đầu đập, tần số đập phụ thuộc 
vào nhiệt độ ấp và sự phát triển của rphôi. ở thời điểm này xuất hiện vòng cầu thần kinh trong 
ống thần kinh (hạt hensen), ở đầu tr ước của ống xuất hiện bọc não sơ cấp, đồng thời hình 
thành 20 - 22 đôi thể tiết. Lòng đỏ và phôi vẫn ® ược bao bọc bằng màng lòng đỏ. 

- Ngày ấp thứ 3 
Vào ngày ấp thứ 3 những cơ quan và tổ chức bên trong ® ược phân hoá sớm nhất. Bụng 

phôi tự tách ra khỏi túi lòng đỏ, phôi quay về phía s ườn trái. Những nếp ối khép kín lại, ở chỗ 
phồng lên của thành ruột hình thành niệu nang, hệ mao mạch của cung lòng đỏ phát triển rất 
nhanh và xuất hiện tĩnh mạch ria. 

- Ngày ấp thứ 4 
Những tĩnh mạch của cung lòng đỏ phát triển rất mạnh, điều này có thể quan sát rất rõ 

khi soi trứng. Qua độ lớn của tĩnh mạch và ® ường kính hệ tuần hoàn cung lòng đỏ có thể nhận 
xét được cường độ sinh trưởng và phát triển của phôi mạnh hay yếu. ở ngày ấp thứ 4 kết thúc 
sự hình thành thể tiết, phôi hoàn toàn nằm về phía s ườn trái. Màng ối đã chứa một ít dịch ối, 
niệu nang phát triển nhanh, nh ưng mao mạch của nó phát triển chậm. Màng lòng đỏ tan ra, 
khối lượng lòng đỏ đến đây bao gồm lớp đặc ở d ưới và lớp lỏng ở trên. Lòng đỏ có hình bầu 
dục. Lòng trắng đặc lại vì mất đi số lớn chất lỏng, còn lại tập trung d ưới túi lòng đỏ. 

- Ngày ấp thứ 5 
Phần đầu của phôi phát triển rất mạnh. Từ não sơ cấp đã hình thành 5 phần của não. Lớp 

ngoài của cầu mắt hình thành lớp màu võng mạc, có thể quan sát thấy khi soi trứng. Niệu nang 
lớn lên rất rõ và hệ tuần hoàn của nó phát triển về phía vỏ. Màng ối chứa đầy dịch lỏng, toàn 
bộ bao quanh phôi và thành của nó co bóp nhịp nhàng. Thận sơ cấp lớn lên và trở thành cơ 
quan bài tiết. Trong gan bắt đầu quá trình tạo máu. 

- Ngày thứ 6 và ngày thứ 7 
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Cơ có khả năng co bóp và phôi có thể chuyển động. Hình thành phổi thực quản, dạ dày và 
bắt đầu hình thành mí mắt. Trong màng ối dịch lỏng tăng lên và thành của nó co bóp mạnh. 
Niệu nang tiếp tục phát triển, trên mặt của nó hình thành mạng l ưới mao mạch tuần hoàn, bên 
trong niệu nang dịch lỏng ® ược tích tụ. Kích thước lòng đỏ không thay đổi. 

- Ngày ấp thứ 8 và 9 
Xuất hiện nhú lông, tuyến sinh dục phát triển. Bắt đầu việc hình thành chi, mỏ ® ược sừng 

hoá. Số lượng dịch trong màng ối tiếp tục tăng lên. Niệu nang phủ toàn bộ bề mặt của túi lòng 
đỏ. Mao mạch của niệu nang phát triển và tiếp giáp ngay màng d ưới vỏ làm cho hô hấp của 
phôi được thuận lợi. Số lượng lòng trắng còn rất ít ở đầu nhỏ của trứng.  

- Ngày ấp thứ 10 
Tự phôi đã sinh ra nhiệt và có nhu cầu thải nhiệt, n ước từ trong niệu nang cần thải ra 

ngoài. Từ ngày ấp thứ 10, phôi bắt đầu thay đổi nguồn dinh d ưỡng và phương pháp hô hấp. 
Phôi nuốt dịch ối vào khoang miệng và ngấm vào ống dạ dày - ruột. Niệu nang khép kín lại ở 
đầu nhỏ của trứng. Hình thành chi và bắt đầu hình thành mầm mào, thấy rõ nhú lông trên mặt 
da cánh, mắt đã có màu.   

- Ngày ấp thứ 11, 12 và 13 
Màng ối căng to lên, túi lòng đỏ đã hình thành đầy đủ, mí mắt khép chặt lại. Giữa lòng 

trắng còn lại và khoang màng ối thông với nhau nhờ ống ối loãng. Sự x ương hoá bắt đầu ở các 
ngón chân, bàn chân thấy có những vảy đầu tiên. Nhú lông xuất hiện dọc theo l ưng, đuôi , 
xung quanh lỗ thính giác và xung quanh mí mắt. Trên đầu xuất hiện một ít lông tơ. 

- Ngày ấp thứ 14 
Màng ối căng ra do sự tăng lên về độ lớn của phôi và một l ượng lòng trắng đi vào khoang 

màng ối. Do phôi đã sử dụng lòng trắng bằng cách ngấm vào trong ruột, cho nên tuyến dạ dày 
và tuyến tuỵ bắt đầu thực hiện chức năng sinh lý. Toàn bộ phôi ® ược phủ một lớp lông tơ. 

- Ngày ấp thứ 15 và 16 
Độ lớn của màng ối tiếp tục tăng lên do sự phát triển của phôi. Trong khoang màng ối có 

chứa dịch ối lẫn với lòng trắng. Mắt có con ng ươi và không lồi ra quá ngoài hốc mắt. Toàn bộ 
phôi dài tới 5cm. Thận thứ cấp trở thành cơ quan bài tiết. 

- Ngày ấp thứ 17, 18 và 19 
Lòng đỏ dần dần thu hẹp vào khoang cơ thể gà con. Phôi chiếm toàn bộ trứng trừ buồng 

khí. Phôi nằm theo trục dọc của trứng, đầu nằm d ưới cánh, chân sát vào bụng. Trong màng ối 
không còn dịch ối và lòng trắng. Số l ượng dịch trong niệu nang giảm xuống do bốc hơi và một 
phần chuyển vào hệ tuần hoàn. 

- Ngày ấp thứ 20 
Các cơ quan bên trong đã hoàn thiện. Phôi thay đổi ph ương thức hô hấp, bắt đầu hô hấp 

bằng phổi. Túi lòng đỏ được thu vào trong khoang bụng của gà con, vòng tròn rốn mở, mao 
mạch niệu nang teo đi, thấy rõ bóng mỏ gà con động đậy trong buồng khí.  

- Ngày thứ 21 
Phôi gà phát triển bình thường thì nở vào ngày 21. Trước khi nở toàn bộ lòng đỏ còn lại 

được thu vào trong khoang bụng, sau đó rãnh rốn nhanh chóng co lại và thành sẹo. Gà con 
chuyển động vòng theo trục dọc của trứng và ng ược chiều kim đồng hồ. 

- Cơ chế mổ mỏ 
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Nguyên nhân chủ yếu của sự mổ vỏ là sự rối loạn về hô hấp. Hệ tuần hoàn niệu nang mất 
chức năng hô hấp do thành của niệu nang và hệ mao mạch bị teo đi. Gà con bị thiếu oxi,  nồng 
độ CO2 trong máu tăng cao làm kích thích trung tâm thần kinh h ướng chuyển động hô hấp và 
chuyển động cơ - mỏ đã mổ rách màng d ưới vỏ cứng bên trong và thở bằng không khí trong 
buồng khí. Dung tích phổi tăng lên khi thở đã làm thay đổi hệ tuần hoàn, hình thành vòng tuần 
hoàn lớn nhỏ. 

Cùng với sự hoàn thiện hô hấp  phổi, gà con tiếp tục chuyển động cổ và mỏ để mổ vỏ cứng. 
Dựa vào chân, nó chuyển động vòng theo trục dọc của trứng, mỏ tiếp tục phá vỡ vỏ làm vỏ vỡ 
thành hai mảnh. Chân tựa vào mỏ, cổ ngẩng lên, vỏ vỡ ra và gà con ra đời. 
6.6.3. Dinh dưỡng và hô hấp của phôi trong thời gian ấp 
a. Dinh dưỡng của phôi trong thời gian ấp 

Trong thời gian ấp, cùng với sự phát triển của phôi, trong trứng xảy ra các quá trình sinh lý, 
sinh hoá phức tạp. Giữa phôi, lòng đỏ, lòng trắng và vỏ diễn ra quá trình trao đổi chất liên tục. 
Phôi đồng hoá các chất dinh dưỡng của trứng, hô hấp và bài tiết làm cho thành phần trứng ấp thay 
đổi. 

- Vỏ trứng 
Trong suốt quá trình ấp khối lượng vỏ giảm khoảng 5%. Chủ yếu là do mất n ước và cung cấp 

một số ion Ca++ cho phôi vào giai đoạn cuối của quá trình ấp. 
- Lòng trắng 
Khối lượng giảm dần từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 7. Từ 8 – 11 ngày ấp, khối l ượng 

hầu như không đổi. Sau đó giảm dần đến ngày 18 thì hết. Từ sau ngày ấp 11 – 13 lòng trắng 
được chuyển vào khoang ối theo ống dịch ối loãng. Phôi nuốt lòng trắng cùng với dịch ối.  

- Lòng đỏ 
 Khối lượng tăng lên từ ngày ấp thứ nhất đến ngày ấp thứ 7, sau đó giảm dần. Nguyên nhân là 

do nước cùng các chất hoà tan từ lòng trắng vào lòng đỏ nhiều hơn so với số l ượng chất dinh 
dưỡng mà phôi sử dụng.  

- Dinh dưỡng nước 
Nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của phôi. N ước đóng vai trò 

giữ nhiệt và dẫn nhiệt trong suốt quá trình ấp.. ở sáu ngày ấp đầu xảy ra quá trình bốc hơi vật 
lý, do đó mất nước trong giai đoạn này không có lợi vì làm giảm sự tham gia của các chất dinh 
dưỡng hoà tan từ lòng trắng vào lòng đỏ. Từ 7 – 17 ngày ấp xảy ra quá trình bốc hơi sinh lý. 
Nước chỉ bốc hơi từ niệu nang để tạo thành dòng liên tục vận chuyển chất dinh d ưỡng từ lòng 
trắng và lòng đỏ vào phôi và ® ưa sản phẩm trao đổi từ phôi tới khoang niệu nang. Nếu quá 
trình bốc hơi nước trong giai đoạn này bị ng ưng trệ sẽ làm rối loạn sự trao đổi chất và dẫn đến 
chết phôi. 

Do sự ngấm nước từ lòng trắng và tác động của các men, lòng đỏ trở thành dịch lỏng. 
Trong khoang dưới phôi, lòng đỏ tích tụ dịch và gọi là "sinh chất mới". Trong "sinh chất mới" 
các chất ở dạng dễ hấp thu và là nguồn dinh d ưỡng của phôi ở những ngày ấp đầu. 

Trong những ngày đầu của quá trình ấp, các tế bào phôi sử dụng trực tiếp n ước  và các 
chất hoà tan trong"sinh chất mới". Đến khi hệ tuần hoàn phát triển thì nó tham gia vào máu. 
Về sau, phôi đã phát triển thì thêm một con ® ường sử dụng nưã là qua miệng của phôi cùng 
với dịch ối. ở cuối thời kỳ ấp phôi sử dụng chủ yếu là n ước nôi sinh hình thành do oxy hoá 
lipit và một phần nhỏ  thấm từ niệu nang. 
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- Dinh dưỡng gluxit 
Trong trứng gà tươi chứa khoảng 200 mg glucoz, ở những ngày ấp đầu nó là nguồn năng 

lượng chủ yếu nuôi phôi. Số l ượng gluxit trong trứng gà giảm tới ngày ấp thứ 9, sau đó tăng 
lên do kết quả của sự chuyển hoá lipit. Gan phôi sớm có khả năng chuyển hoá mỡ thành 
glucoz. Trong giai đoạn đầu gluxit trong lòng đỏ oxy hoá không hoàn toàn, sản phẩm trao đổi 
cuối cùng không phải là H 2O và CO2 mà là axitlactic. Oxy hoá hoàn toàn gluxit chỉ bắt đầu từ 
khi tuần hoàn mao mạch niệu nang hoạt động (từ ngày ấp 6 – 7). 

- Dinh dưỡng protein 
Trong một quả trứng gà trung bình có 6,6g protein. 3,5 g trong lòng đỏ và 3,1g trong lòng 

trắng. Phôi gà bắt đầu sử dụng protein từ ngày ấp thứ 3 - 4. D ưới tác động của các men, 
protein trứng phân giải thành các axit amin. Hàm l ượng các axit amin tự do cao nhất trong 
lòng đỏ ở ngày ấp thứ 3, trong lòng trắng là ngày ấp thứ 7. Giai đoạn đầu  phôi sử dụng protein 
không tốt, thải nhiều nitơ. Sản phẩm cuối cùng trao đổi protein là amoniac (NH 3). Sau 6 ngày 
ấp, protein được sử dụng hoàn toàn, sản phẩm cuối cùng trao đổi protein tới 11 - 12 ngày ấp 
chủ yếu là urê. Giai đoạn sau cùng thì cũng nh ­ ở gia cầm trưởng thành là axit uric. 

- Dinh dưỡng lipit 
Hàm lượng lipit trong trứng gà trung bình khoảng 5,8g. Chủ yếu tập trung trong lòng đỏ 

(99,5%), trong lòng trắng chỉ có 0,5%. Đây là nguồn cung cấp năng l ượng chủ yếu cho phôi. 
Lipit được phôi sử dụng mạnh ở giai đoạn 6 - 12 ngày ấp, đặc biệt sau 17 ngày. Gần 1/3 số 
lượng lipit còn lại trong lòng đỏ  ® ược hút vào trong xoang bụng gà con. 

- Dinh dưỡng khoáng 
Khoáng có ý nghĩa lớn trong trao đổi chất của phôi. Nguồn cung cấp các chất khoáng cho 

phôi là lòng đỏ, lòng trắng và vỏ. Trước tiên, phôi sử dụng các chất khoáng của lòng đỏ, lúc 
đầu các chất khoáng xâm nhập vào phôi nhờ sự khuyếch tán, về sau thì qua mao mạch hệ tuần 
hoàn. Từ lòng đỏ phôi ngấm nhận canxi, photpho, magiê, sắt. Các chất khoáng của lòng trắng 
ngấm vào lòng đỏ qua màng lòng đỏ. Từ lòng trắng phôi sử dụng natri, kali, clo và l ưu huỳnh. 
Chỉ từ ngày ấp thứ 13 thì màng d ưới vỏ và màng lòng trắng mới giải phóng những ion  khoáng 
cho phôi sử dụng, chủ yếu là canxi. Những ion đó qua  mao mạch tuần hoàn của niệu nang 
vận chuyển đến phôi. 

- Dinh dưỡng vitamin 
Vitamin có ý nghĩa lớn trong trao đổi chất của phôi. Hầu hết các vitamin tham gia vào 

thành phần của các enzym cần thiết cho quá trình trao đổi chất của phôi. Nếu thiếuvitamin sẽ 
bị rối loạn quá trình sinh lý, có thể dẫn đến chết phôi. 

Con đường và phương thức đồng hoá các chất dinh d ưỡng thay đổi theo tuổi phôi. Chức 
năng tiêu hoá của gan phôi gà bắt đầu từ ngày ấp thứ 7- 8. 
6.3.2. Hô hấp của phôi trong thời gian ấp 

Hiểu biết về đặc điểm trao đổi khí của phôi gia cầm không chỉ có ý nghĩa lý thuyết mà 
còn áp dụng vào việc điều chỉnh l ưu thông không khí trong máy ấp. 

Cơ chế hô hấp của phôi và nguồn cung cấp oxy thay đổi theo thời gian ấp.Trong ngày ấp 
đầu tiên, phôi sử dụng oxi từ lòng đỏ. Số l ượng oxi đủ cho hô hấp của phôi trong những giờ 
phát triển đầu tiên. ở giai đoạn này phôi chưa có huyết sắc tố và mạch máu. Đến ngày ấp thứ 
hai, khi phôi đã lớn hơn thì hô hấp nhờ nguồn oxi này không đảm bảo nhu cầu. Khi đó bắt đầu 
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hình thành các cơ quan đặc hiệu tạm thời đảm nhận chức năng tiêu hoá, hô hấp và bài tiết nh ­ 
túi lòng đỏ, màng ối, niệu nang. 

Đến cuối ngày ấp thứ hai, túi lòng đỏ và hệ tuần hoàn của nó trải khắp bề mặt lòng đỏ vừa 
thực hiện chức năng tiêu hoá và hô hấp của phôi. Hệ mạch máu của túi lòng đỏ tiếp giáp với 
màng dưới vỏ cứng tạo điều kiện cho sự khuếch tán oxi và khí cacbonic qua vỏ cứng của 
trứng. oxi vào các mạch máu của túi lòng đỏ sẽ liên kết với huyết sắc tố sau đó ® ược chuyển 
tới phôi. axit cacbonic được chuyển ra theo hướng ngược lại, nồng độ của axit này trong phôi 
cao hơn hẳn ngoài không khí. 

Túi lòng đỏ chỉ đảm nhiệm hoàn toàn chức năng hô hấp tới ngày ấp thứ năm  sau đó một 
phần chức năng hô hấp là do niêu nang thực hiện. Từ ngày thứ 8 tới ngày thứ 19 của quá trình 
ấp, niệu nang là cơ quan hô hấp chính. oxi qua các lỗ khí của vỏ cứng, khuyếch tán qua hai 
màng dưới vỏ cứng và thành mạch máu của niệu nang. ở phần tiếp giáp giữa niệu nang và 
màng vỏ dưới buồng khí, trao đổi khí xảy ra mạnh hơn vì ở đó không khí của buồng khí cách 
thành niệu nang chỉ qua một lớp màng d ưới vỏ cứng.  

Đến ngày ấp thứ 19, 20 ph ương thức hô hấp lại thay đổi, chuyển từ hô hấp niệu nang sang 
hô hấp phổi. Khi đó niệu nang dần dần teo đi và mối liên hệ giữa niệu nang với hệ thống tuần 
hoàn của phôi cũng mất. Phôi bắt đầu thở bằng phổi, hít không khí từ buồng khí. Hô hấp bằng 
phổi trước khi mổ thủng vỏ cứng kéo dài một ngày đêm. Khi đó trong buồng khí l ượng oxi 
chiếm khoảng 16,2% còn cacbonic khoảng 3,8%. L ượng khí cacbonic cao và lượng oxi thấp 
trong buồng khí làm tăng tr ương lực của cơ, tăng chuyển động của mình và cổ và tăng chuyển 
động hô hấp dẫn tới việc mổ thủng vỏ cứng. Từ đó,  gà con bắt đầu thở ® ược bằng không khí 
trong máy ấp. Như vậy việc chuyển từ hô hấp niệu nang sang hô hấp phổi diễn ra vào ba ngày 
ấp cuối cùng do một loạt các thay đổi về cấu tạo và sinh lý trong cơ thể của phôi. C ường độ 
trao đổi khí của phôi rất mạnh, trong quá trình ấp, một phôi gà cần 4,5 – 5,8 lít O 2 và thải 3,5 
– 4,5 lit CO2; Một phôi vịt cần 7,8 – 9,0 lít O 2 và thải 5,9 – 6.1lít CO 2; Một phôi ngỗng cần 
20,5 lít O2 và thải 14lít CO2. 

Thời hạn ấp của gà là 20 - 21 ngày,  vịt và gà tây: 27 - 28 ngày, ngỗng: 30 ngày. 
6.3. Kỹ thuật ấp trứng gia cầm 
6.3.1. Máy ấp trứng 

Có nhiều máy ấp khác nhau. Về công suất, có máy chỉ xấp xỉ 100 quả, có máy công suất tới 
7 - 8 vạn quả trứng gà. Các máy có công suất nhỏ ( d ưới1000 quả) chủ yếu để phục vụ chăn nuôi 
gia đình và ấp trứng chim. Các máy có công suất lớn hơn phục vụ cho nghiên cứu và thử nghiệm. 
Trong sản xuất công nghiệp người ta thường dùng các loại máy có công suất từ 1 vạn trứng trở lên. 

Về mặt công nghệ, các máy ấp nhỏ th ường được cấu tạo đơn giản. Một số bộ phận của 
máy phải điều chỉnh bằng tay, thậm chí không có phần điều chỉnh. Các máy có công suất lớn 
thì không thể như vậy được, bởi vì mỗi sai lệch, hỏng hóc, thiếu an toàn đều gây ra những thiệt 
hại kinh tế lớn. Vì vậy những máy ấp  có công suất lớn, càng hiện đại thì mức độ tự động hoá, 
độ chímh xác và an toàn càng cao, mức độ tiêu hao năng l ượng trên một đơn vị sản phẩm càng 
thấp. Hầu hết các bộ phận của máy đều hoạt động tự động, khi có sai số so với yêu cầu thì 
máy tự điều chỉnh. Nếu xảy ra sự cố ở bộ phận nào thì máy tự dừng ở bộ phận đó và báo đông. 
ở một vài loại máy còn có trang bị cả bộ phận ghi lại diễn biến của quá trình ấp ở bên trong 
máy. 
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Hiện nay có hai loại máy ấp là máy đơn kỳ (ấp nở trong cùng một máy), trong một lần ấp 
chỉ có một tuổi trứng và máy đa kỳ (máy ấp và máy nở riêng), trong máy cùng một lúc có 
nhiều tuổi trứng khác nhau. 

Tuy có khác nhau về hình thức, về công suất cũng nh ­ về thiết kế kỹ thuật, nhưng tất cả 
các loại máy ấp đều phải tuân theo một nguyên lý chung. Vì vậy chúng đều phải có những 
phần cấu tạo chung. 
a. Vỏ máy 

Vỏ máy bao gồm các phần xung quanh máy, trần máy và sàn máy. ở một số máy lớn, 
người ta tận dụng nền nhà làm sàn máy. Vỏ máy có nhiệm vụ ngăn cách giữa môi tr ường bên 
trong và bên ngoài máy.Vỏ máy còn phải chịu lực vì nhiều bộ phận của máy ® ược gắn vào 
thành và nóc máy. Vì các chức năng trên, vỏ máy ấp phải ® ược làm bằng các vật liệu có thể 
thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật nh ­: Cứng, nhẹ, chịu ẩm, cách nhiệt và dễ vệ sinh. Vì vậy vỏ 
máy thường được làm bằng hợp kim nhôm hoặc bằng nhựa chịu nhiệt. 
b. Bảng điều khiển, tín hiệu 

Là bảng tập trung các nút điều khiển các hoạt động của máy. Vì là nơi tập trung các đầu 
mối dây và nguồn điện nên bảng này th ường được gắn trên nắp kim loại của hộp điện. 
c. Giá đỡ khay và khay đựng trứng 

- Giá đỡ khay 
Là một dàn khung đỡ các khay đựng trứng. Các giá đỡ khay có kích th ước sao cho các 

khay đựng trứng nằm vừa khít trong lòng của nó. 
- Khay đựng trứng 
Khay đựng trứng ở máy ấp gọi là khay ấp, ở máy nở gọi là khay nở. 
Khay ấp đựng các trứng đưa vào ấp, phải giữ cho tất cả các trứng ở trong khay nằm theo 

một tư thế nhất định. Đầu nhỏ xuống d ưới và đầu lớn có buồng khí ở bên trên. 
Khay ấp có thể làm bằng gỗ, bằng kim loại hoặc bằng nhựa. Một khay ấp có thể chứa từ 

90 - 180 quả trứng gà. 
d.  Hệ thống đảo 

Trong các máy ấp trứng công nghiệp, hệ thống đảo trứng có thể dùng môtơ hoặc hơi nén để 
đẩy cần đảo. 
e.  Hệ thống thông thoáng 

Hệ thống thông thoáng được chia làm 3 phần: Lỗ hút khí, lỗ thoát khí và quạt gió. 
Các máy ấp thường chỉ có một lỗ hút khí. Lỗ này có thể đặt ở các vị trí khác nhau của 

máy như mặt trước máy, mặt sau máy hoặc trên nóc máy nhưng không bao giờ lại đặt ở gần 
cửa thoát khí. 

Lỗ thoát khí có thể một hoặc nhiều lỗ, th ường nằm ở nóc máy hoặc gần nóc máy. Nh ­ 
vậy không khí nóng bốc lên trên sẽ ® ược đẩy ra ngoài dễ dàng, không gây nhiệt độ cao cục bộ. 

Quạt gió trong máy ấp có nhiệm vụ đảo đều không khí trong máy, đảm bảo nhiệt độ và 
ẩm độ trong máy ấp được khá đồng đều. 
h. Hệ thống nhiệt 

Để cấp nhiệt và ổn định nhiệt trong máy ng ười ta thường dùng các thiết bị như cảm nhiệt, 
nhiệt kế công tắc hoặc màng ête  và dây may so cấp nhiệt. 

Để tránh nhiệt độ môi trường lên cao, ở một số máy ấp còn ® ược lắp quạt hút khí nóng, 
hoặc dàn ống nước lạnh. 
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i. Hệ thống tạo ẩm 
Có rất nhiều cách tạo độ ẩm bên trong máy ấp. Về nguyên lý chung có hai cách tạo ẩm là 

dùng diện tích bề mặt cho n ước bay hơi và phun nước dưới dạng sương mù. 
Nếu là loại máy dùng diện tích bề mặt cho n ước bay hơi thì nước vào máy không cần có 

áp suất cao. Muốn điều chỉnh độ ẩm thì chỉ cần thay đổi diện tích có n ước là đủ. 
Nếu là máy tạo ẩm bằng cách đưa nước vào không khí dưới dạng sương mù thì nước vào 

máy có thể là nước có áp suất cao hoặc không tuỳ thuộc vào thiết kế kỹ thuật của máy. 
k. Hệ thống bảo vệ 

Hệ thống bảo vệ gồm các thiết bị được lắp đặt để ngăn chặn hoặc thông báo tr ước các sự 
cố có thể xảy ra làm hỏng máy ấp hoặc trứng ấp. Tín hiệu của hệ thống này khi hoạt động là 
chuông báo động hoặc đèn đỏ bật sáng. 
6.3.2.  Chuẩn bị trứng ấp 
a. Nhận trứng 

Khi trứng tới trạm ấp, tại khu vực giao nhận, cần kiểm tra lại toàn bộ các khay trứng. 
Tách riêng các trứng bẩn còn sót, những trứng bị dập, vỡ trong quá trình vận chuyển. Kiểm tra 
số lượng trứng của từng loại. Nếu có trứng của nhiều giống, nhiều dòng hoặc nhiều đàn, cần 
đánh dấu và xếp riêng ra từng khu vực để tránh nhầm lẫn. Sau khi nhận cần ghi vào sổ nhập 
trứng các số liệu sau: Ngày, tháng, giờ nhập trứng. Nguồn gốc, giống, dòng gà, số l ượng và 
tuổi trứng. Nếu có thể cân mẫu để xác định khối l ượng trung bình của lô trứng. 
b. Khử trùng trứng ấp 

Trên bề mặt vỏ trứng có các loại vi trùng và nấm mốc, chúng có khả năng xâm nhập vào 
bên trong trứng qua các lỗ khí và gây bệnh. Mặt khác, môi tr ường trong máy ấp, máy nở là 
những điều kiện thích hợp cho vi khuẩn phát triển. Vì vậy, phải khử trùng trứng tr ước khi đưa 
và kho bảo quản và trước khi đưa vào ấp.  

Nếu trứng không được sát trùng mầm bệnh sẽ phát triển nhanh làm tăng tỷ lệ chết phôi. 
Một số chủng vi khuẩn sinh sản ra khí SO 2, khi tích tụ đến mức nào đó sẽ nổ tung trong máy 
ấp làm lây nhiễm mầm bệnh sang các quả trứng khác. Hơn nữa SO 2 sản sinh sẽ gây hại cho sự 
phát triển của phôi ở những quả trứng còn lại trong máy ấp. Điều này không chỉ làm tỷ lệ ấp 
nở và tỷ lệ chết phôi cao mà còn ảnh h ưởng tới chất lượng gia cầm khi nở ra. Những con giống 
dễ bị nhiễm bệnh từ tuần tuổi đầu tiên, đây cũng là nguyên nhân bùng nổ bệnh ở những cơ sở 
gà giống. 

Có nhiều phương pháp khử trùng trứng khác nhau. 
-  Khử trùng bằng hơi formaldehyd 
Sau khi giao nhận và loại sơ bộ các trứng không đủ yêu cầu vệ sinh xong, trứng sẽ ® ược đưa 

vào tủ hay phòng xông s ţ trùng. Tủ hay phòng xông sát trùng trứng kín hoàn toàn, có nhiều gi  ̧
đỡ đẻ xếp trứng. Kích thước tuỳ thuộc vào số lượng trứng mà trạm ấp thường nhận mỗi lần. Trứng 
xếp vào khay nhựa và đặt vào các giá đỡ bên trong. 

Dưới cùng của tủ hay trong phòng đặt dụng cụ (chậu men hoặc chậu sành)  để đựng hoá 
chất xông sát trùng trứng. Tuỳ theo dung tích xông sát trùng mà tính l ượng hoá chất. Một m 3 
thể tích  xông sát trùng cần lượng hoá chất:  

 9 g  thuốc tím ( KMnO 4 ) + 18 ml formol (formalin 40%). 
Cách làm:  Đổ lượng formol đã tính vào chậu, sau đó nhẹ nhàng đổ thuốc tím vào và đóng 

cửa tủ lại. Sau 30 phút thì mở cửa cho hơi thoát ra. 
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Trong quá trình khử trùng bằng hơi formaldehyd, yêu cầu phải giữ nhiệt độ của tủ hay 
phòng 37 - 38 oC thì thời gian khử trùng diễn ra trong 30 phút. Nếu trong tủ hay phòng không 
có nguồn cung cấp nhiệt, nhiệt độ trong phòng từ 12 - 22 oC thì quá trình khử trùng diễn ra 
trong suốt 3 giờ.  

Hiện nay trong thực tế sản xuất có nơi dùng công thức cho  m 3 cao hơn 
17,5g thuốc tím ( KMnO 4) + 35 ml formol (formalin 40%). 
Nếu dùng công thức này, thời gian khử trùng bằng một nửa của  công thức trên. 
Sau khi khử trùng, muốn đẩy hơi formaldehyd ra ngoài hệ thống quạt gió, ng ười ta có thể 

phun vào đó dung dịch amoni clorua (NH 4Cl) để trung hoà hơi formaldehyd. ở các cơ sở sản 
xuất người ta thường tiến hành khử trùng trứng ấp 3 lần: Sau khi thu trứng, khi ® ưa trứng vào 
trạm ấp và trước khi đưa trứng vào máy ấp.  

- Khử trùng bằng tia tử ngọai 
Khay trứng ấp được đặt vào giá bàn, cách đèn 40cm và chiếu 2 phía ( trên và d ưới). Thời 

gian chiếu kéo dài 20 - 30 phút. Chiếu bằng tia tử ngoại tr ước khi đưa vào ấp có tác dụng kích 
thích sinh trưởng và phát triển phôi làm tăng tỷ lệ nở lên 5 - 6%. 

- Khử trùng bằng Ozon 
Ozôn là môi trường có hiệu quả để khử trùng trứng ấp vì nó tác động rất mạnh dến vi 

khuẩn và phá vỡ các độc tố. Sử dụng ozôn có thể làm chết 95% số l ượng vi khuẩn ở vỏ cứng 
và làm tăng tỷ lệ nở lên 2 - 3%. Ozôn tự tan rất nhanh, không tích tụ gây hại. Để tiến hành khử 
trùng phải có máy để tạo khí ozôn. Hàm l ượng ozôn trong phòng khử trùng phải đạt ® ược 300 
- 400 mg/m3, thời gian khử trùng là 60 phút. 
c. Bảo quản trứng trước khi ấp 

Sau khi trứng đẻ ra, sự thay đổi đột ngột giữa môi tr ường ngoài so với môi trường bên 
trong cơ thể mẹ làm phôi tạm ngừng phát triển. Khi đó trong trứng có sự biến đổi về sinh lý, 
sinh hoá. Nếu trứng được thu và bảo quản tốt thì sự biến đổi này không đáng kể. Những  thay 
đổi này có thể biết được khi soi trứng, cân trứng và giải phẫu trứng. 

 Sự biến đổi đầu tiên trong quá trình bảo quản trứng là hiện t ượng giảm khối lượng do bay 
hơi nước chủ yếu từ lòng trắng. Thể tích buồng khí tăng lên, tỷ trọng của trứng giảm xuống. 
Khối lượng và chỉ số lòng trắng đều giảm thấp. Khối l ượng lòng đỏ trứng tăng, màng lòng đỏ 
giảm dần tính đàn hồi. Lớp keo dính bên ngoài của trứng mất dần và trở nên bóng nhẵn, đôi 
khi xuất hiện những nốt tím hay xanh nhạt. Tất cả những biến đổi này đều ảnh h ưởng đến kết 
quả ấp nở. Sự giảm khối lượng trứng  phụ thuộc vào độ dầy cũng nh ­ cấu trúc của vỏ trứng; 
thời gian và điều kiện bảo quản.  

Trứng đã được xông sát trùng nếu chưa đưa vào ấp ngay phải đưa vào phòng lạnh bảo 
quản. 

Phòng lạnh bảo quản trứng cần đảm bảo các yêu cầu về nhiệt độ và ẩm độ. Nhiệt độ từ 15 
- 18 oC (Trứng vịt 13 - 15  oC). Độ ẩm tương đối 75 - 80%. Thời gian bảo quản tốt nhất là 2 - 4 
ngày, tối đa là 7 ngày. Sau 7 ngày bảo quản tỷ lệ nở sẽ giảm 1% sau mỗi ngày bảo quản. Hàng 
ngày trứng được lau sát trùng bằng crezin 3% hoặc formol 2%. 
d.  Chọn trứng ấp 

Trước khi xếp trứng vào khay ấp, trứng cần ® ược chọn lại lần cuối cùng để loại bỏ những 
quả không đủ tiêu chuẩn ra ngoài. Các chỉ tiêu bên ngoài quan trọng là khối l ượng trứng, hình 
dạng trứng và chất lượng vỏ trứng. 
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 Khối lượng trứng tốt nhất là những quả trứng có khối l ượng xung quanh khối lượng trung 
bình của mỗi giống. Đối với các giống gà công nghiệp hiện nay, tuỳ từng loại gà, khối l ượng 
trứng ấp thay thế trong khoảng từ 50 – 70g. Vì khối l ượng trứng thay đổi theo tuổi của đàn 
gà, do đó, tuy khoảng chọn lọc cho phép khá rộng cũng chỉ nên lấy các  trứng có khối l ượng ± 
5g so với khối lượng trung bình của đàn vào thời điểm đó. 

Soi trứng để kiểm tra chất lượng bên trong để loại những trứng có chất l ượng kém như 
trứng có buồng khí lớn., trứng có buồng khí di động hoặc quá lệch, trứng có lòng đỏ màu quá 
đậm, hoặc lòng đỏ di động quá xa tâm trứng, hoặc rơi xuống đầu nhọn của trứng, trứng có 
lòng đỏ méo đi, trứng có màu sắc không đồng đều, vẩn đục, trứng có màu đen, hoặc dấu vết 
của mạch máu. 

Trứng được đưa vào ấp phải được lấy ra khỏi phòng lạnh bảo quản trứng tr ước 8 giờ để 
trứng nóng lên bằng nhiệt độ môi tr ường và khô dần. Nâng nhiệt độ từ từ khi lấy trứng ra khỏi 
phòng bảo quản để không bị ng ưng tụ hơi nước trên vỏ trứng. 

Trước khi vào máy phải kiểm tra lại các khay trứng ấp. Khay nào có trứng dập vỡ phải lấy 
ra ngay và thay quả khác vào. Xem lại các thẻ ghi chép ở đầu khay có đầy đủ hay không. 
6.3.3. Chuẩn bị máy ấp 
a. Máy đơn kỳ 

Trước khi cho trứng vào máy ấp, máy ấp cần ® ược kiểm tra cẩn thận từng bộ phận để 
tránh xảy ra hỏng hóc khi đang vận hành máy. Nếu máy đã lâu không chạy (> 6 tháng) thì 
phải vệ sinh, cọ rửa trước một tuần. Sau đó xông sát trùng máy hai ngày một lần với liều l ượng 
17,5 g thuốc tím + 35 ml    focrmol  cho 1m 3 thể tích máy. Khi xông thì đóng toàn bộ các cửa 
thông khí của máy. Thời gian xông máy càng lâu càng tốt, tối thiểu là 3 giờ. Nếu máy vẫn 
dùng thường xuyên thì sau khi cọ rửa, vệ sinh máy xong, cho máy chạy tới khi đủ nhiệt độ và 
ẩm độ cần thiết mới tiến hành xông nh ­ trên. 

Nói chung dù máy chạy thường xuyên hay không, trước khi vào trứng đều nên cho chạy tr ước 
tối thiểu là nửa ngày để cho nóng các phần của máy đồng thời có thể kiểm tra lần cuối các hoạt 
động của máy trước khi vào trứng. 
b. Máy đa kỳ 

Đối với máy đa kỳ, vì luôn có trứng bên trong nên không cọ rửa ® ược thường xuyên. Vì 
vậy phải thực hiện  nghiêm ngặt qui định vệ sinh sát trùng máy. Mỗi đợt ® ưa trứng mới vào ấp 
phải tiến hành xông sát trùng trứng với liều l ượng 9g thuốc tím + 18ml focrmol cho 1m3. 
Hàng ngày quét sạch sàn máy và lau sàn máy, vỏ máy bằng các dung dịch thuốc sát trùng 
(focrmol 2%; desinfectol nồng độ 4 phần nghìn...). Mỗi năm phải ngừng ấp tối thiểu hai tuần 
để sát trùng máy như với máy đơn kỳ. 
c. Máy nở 

Tiến hành vệ sinh trước tối thiểu 12 giờ trước khi đưa trứng từ máy ấp sang. Xông sát 
trùng như đối với máy ấp. 
6.3.4. Kỹ thuật xếp trứng vào khay ấp 

Khi xếp trứng vào khay ấp, điều cần chú ý là góc xếp trứng. Góc xếp trứng có ảnh h ưởng 
đến sự phát triển của phôi và hiệu quả sử dụng công suất của máy. Với trứng gà có thể xếp 
đứng với góc 90 o để tận dụng công suất máy. Với các loại trứng thuỷ cầm xếp một góc 
nghiêng 45  o. Khi xếp đảm bảo khay trứng chặt chẽ, không lắc. Vì vậy với các khay đáy phẳng 
cần phải chèn trứng bằng các loại giấy mềm. Sau khi xếp trứng vào khay, ghi lên thẻ gắn ở đầu 
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khay các thông số cần thiết như: Số trứng ấp, dòng, giống gia cầm, số lô ấp, ngày vào ấp, số 
máy ấp, vị trí khay và dự kiến ngày nở. Sau đó đặt trứng vào xe chở và ® ưa vào máy theo đúng 
thứ tự và vị trí đã ghi trên thẻ ở đầu khay. 
6.3.5 Những điều kiện càn thiết trong ấp trứng gia cầm 
a. Yêu cầu về nhiệt độ 

Trong quá trình ấp trứng, cần duy trì một chế độ nhiệt thích hợp. Trung bình th ường nằm 
trong giới hạn từ 37 - 38 oC. Tuy giới hạn nhiệt này chỉ rất nhỏ, có 1 oC nhưng phôi ở các lứa 
tuổi khác nhau cũng phản ứng với sự thay đổi nhiệt độ khác nhau.  

- ấp trứng gà 
+ Đối với máy đơn kỳ: 
1 – 13 ngày(mùahè) - 15 ngày (mùa đông): 37,8 oC  hay 100oF 
14 (16) – 18 ngày ấp               37,4 – 37,5  oC  hay 99,3 – 99,5  oF 
19 – 21 ngày                            36,8 – 37,1  oC  hay 98,6 – 98,8  oF 
+ Máy đa kỳ 
Lô trứng đầu tiên từ 1 – 15 ngày                    37,8  oC hay 100  oF 
Sau đó từ ngày 16 cố định                               37,5  oC hay 99,5  oF 
19 – 21 ngày sang máy nở        36,8 – 37,1  oC  hay 98,6 – 98,8  oF 
- ấp trứng vịt 
+ Máy đơn kỳ 
1 – 7 ngày 37,6 -  37,8 oC  hay 99,7 - 100 oF; 8 – 24 ngày37,3 – 37,5  oC hay 99,1 – 

99,5 oF; 25 – 28 ngày ấp 37, 2  oC  hay 99  oF . 
+ Máy đa kỳ 
Lô trứng thứ nhất từ 1 – 7 ngày 37,6 -  37,8 oC hay 99,7 - 100 oF . Sau đó cố định  đến 24 

ngày ở 37,4 -  37,5  oC hay 99,3 -  99,5  oF. 25 - 28 ngày sang máy nở      37, 2  oC  hay 99  oF  
b. Yêu cầu về độ ẩm (tính bằng độ ẩm t ương đối %) 

- ấp trứng gà 
+ Đối với máy đơn kỳ: 
0 – 5 ngày     58 – 60% (nhiệt độ trên nhiệt kế ướt là 30 - 31oC) 
6 – 11 ngày  55 – 57% (nhiệt độ trên nhiệt kế ướt là 29 – 29,5 oC)  
12 – 18 ngày  50 – 53% (nhiệt độ trên nhiệt kế ướt là 28 – 28,5 oC) 
19 ngày             60%  (nhiệt độ trên nhiệt kế ướt là 30C) 
20 – 21 ngày 75 – 80% (nhiệt độ trên nhiệt kế ướt là 32 – 33oC) 
+ Máy đa kỳ 
Lô trứng đầu từ 1 – 7 ngày  58 – 60% (nhiệt kế ướt là 30 - 31oC) 
Sau đó ổn định ở  55 – 57% (nhiệt độ trên nhiệt kế ướt là 29 – 29,5 oC)  
19 ngày             60%  (nhiệt độ trên nhiệt kế ướt là 30C) 
20 – 21 ngày 75 – 80% (nhiệt độ trên nhiệt kế ướt là 32 – 33oC) 
- ấp trứng vịt 
+ Máy đơn kỳ : 1 – 7 ngày độ ẩm 58 – 56%; 8 – 24 ngày 56 – 54%; 25 ngày 60 – 

62%; 26 – 28 ngày 68 – 72% 
+ Máy đa kỳ : 
Lô trứng thứ nhất từ 1 – 7 ngày 58 – 56%; từ ngày thứ 8 cố định độ ẩm ở 55% ;25 ngày 

60 – 62%; 26 – 28 ngày 68 – 72%. 
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c. Yêu cầu về sự thông thoáng 
Thông thoáng trong máy ấp là sự thay đổi l ượng không khí mới và tốc độ gió. Phôi cũng 

như bất kỳ một cơ thể sống nào đều cần có oxy để thở và thải cacbonic ra môi tr ường xung 
quanh. Phôi rất mẫn cảm khi tỷ lệ CO 2 vượt quá mức cho phép, vì thế không khí bên trong 
máy ấp cần được thay đổi sao cho nồng độ khí CO 2 không vượt quá 0,2 - 0,3% và O 2 không 
thấp hơn 21%.  

Muốn đảm bảo độ thông thoáng trong máy ấp ngoài hệ thống quạt và thiết kế tốc độ gió 
của máy ấp, cần mở cửa thông thoáng cho thích hợp. Mức độ mở là tuỳ thuộc vào thiết kế của 
máy. Thông thường từ 1 – 6 ngày ấp mơt 1/3 cửa thông thoáng; 7 – 13 ngày mở 1/2 và sau 
13 ngày mở hết cỡ. 
d. Yêu cầu đảo trứng 

Phôi cần phải nằm đúng vị trí mới dễ dàng mổ vỏ để ra ngoài. Vì thế trong quá trình ấp 
phôi phải được thay đổi vị trí theo một trình tự nhất định. Vị trí của phôi ® ược xác định từ rất 
sớm. Vị trí và sự thay đổi vị trí của phôi phụ thuộc chủ yếu vào góc xếp trứng khi ấp. 

Nếu xếp trứng nằm ngang hay nghiêng một góc 45 o, đầu lớn hướng lên trên và đảo trứng 
thì phôi và các màng phôi (quan trọng nhất là niệu nang) sẽ nằm đúng vị trí. 

Những máy ấp hiện đại thường có hệ thống đảo tự động 2 giờ đảo một lần. Nếu phải đảo 
bằng tay, tối thiểu đảo 5 lần một ngày. Tốt nhất là đảo 7 - 9 lần một ngày. Trứng gà đảo đến 
ngày ấp 18, trứng vịt đảo đến ngày 24, trứng ngỗng đảo đến ngày 27. 
e. Chế độ làm mát trứng 

Vào giữa thời kỳ ấp, phôi có khả năng tự sinh nhiệt nên có nhu cầu thải nhiệt. làm mát 
trứng trong thời kỳ này sẽ kích thích cho phôi phát triển tốt hơn. Đối với trứng gà, vấn đề làm 
mát không quá quan trọng vì không ảnh h ưởng đáng kể đến kết quả ấp nở. Song với trứng thuỷ 
cầm thì đây là qui trình bắt buộc. Đối với trứng vịt th ường làm mát từ ngày ấp thứ 9. 
6.3.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của phôi gia cầm 

Rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của phôi gia cầm mà chúng ta đã nói 
đến trong những yếu tố ảnh h ưởng đến tỷ lệ ấp nở của trứng gia cầm. Trong phần này chủ 
yếu phân tích ảnh hưởng của những điều kiện trong qu  ̧trình ấp trứng.   
a. ảnh hưởng của nhiệt độ 

Nhiệt độ có ảnh hưởng quyết định đến kết quả ấp. Sự chênh lệch về nhiệt độ có ảnh h ưởng 
đến kết quả và thời hạn nở cũng nh ­ sức sống của gia cầm con.  

Trong nửa đầu của quá trình ấp (1 - 10 ngày), phôi ch ưa có khả năng sinh nhiệt do đó 
cường độ trao đổi chất trong thời kỳ này hoàn toàn phụ thuộc vào nhiệt độ môi tr ường ấp. Khi 
nhiệt độ trong máy tăng, sự phát triển của phôi tăng theo, phôi lớn nhanh, quá trình trao đổi 
chất diễn ra mạnh. 

 Trong 5 - 6 ngày ấp đầu tiên, nếu nhiệt độ thấp hơn quy định dù rất ít cũng gây bất lợi 
cho phôi. Nhiệt độ thấp sẽ làm giảm quá trình trao đổi chất của phôi, phôi hấp thu các chất 
dinh dưỡng kém; mạng mạch máu của lòng đỏ và màng niệu phát triển chậm và yếu. Vì vậy, 
phôi phát triển yếu, điề này không thể bù lại ® ược hoàn toàn trong giai đoạn sau của quá trình 
ấp.  

 Nhiệt độ trong máy giảm dần theo thời gian ấp vì giai đoạn sau phôi đã có khả năng 
sinh nhiệt nên lúc này nó có nhu cầu thải nhiệt. 
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 Trong nửa sau của quá trình ấp (11 - 21 ngày) ảnh h ưởng của nhiệt độ đối với sự phát 
triển của phôi phụ thuộc vào sự phát triển của phôi trong giai đoạn đầu của quá trình ấp. Nếu 
giai đoạn đầu, phôi đã phát triển tốt, màng niệu khép kín đúng thời gian thì nhiệt độ tăng cao 
trong giai đoạn sau, dù rất ít cũng là không tốt (nhất là trong 5 - 6 ngày cuối). Nhiệt độ tăng 
cao vào giai đoạn này sẽ làm giảm khả năng sử dụng các chất dinh d ưỡng, phôi gầy, nhỏ và 
yếu ớt. Nếu trong nửa đầu của quá trình ấp phôi phát triển chậm thì trong giai đoạn sau nhiệt 
độ cao hơn trong giới hạn sẽ có lợi cho phôi. Do đó khi điều chỉnh nhiệt độ phải chú ý đến 
trường hợp cụ thể. 

Một điều cần phải lưu ý là nhiệt độ của trứng ấp không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của 
máy mà còn phụ thuộc vào tốc độ gió và bức xạ nhiệt của các trứng xung quanh. 

-  ảnh hưởng của nhiệt độ cao  
Nhiệt độ trung bình máy ấp v ượt quá 41oC sẽ làm cho phôi chết hàng loạt vào bất cứ lúc 

nào. 
Nhiệt độ cao hơn quy định vào những ngày ấp đầu sẽ làm tăng c ường quá trình trao đổi 

chất của phôi. Sự phát triển của phôi và các màng phôi quá nhanh sẽ làm biến dạng một số cơ 
quan, gây hiện tượng quái thai chủ yếu liên quan đến hệ thần kinh và giác quan. Phôi dễ bị 
dính vào màng vỏ. 

Trong ngày ấp đầu tiên, nhiệt độ quá cao sẽ làm rối loạn quá trình hình thành phôi vị. ở 
trung tâm từ phôi hình thành một khối các mô dị dạng gọi là hiện t ượng "vô định hình". 

Nhiệt độ tăng cao vào hai ngày đầu sẽ gây hiện t ượng quái thai ở phần đầu. Xương hộp sọ 
không phát triển nên bị hở não, phôi không có mắt, có một mắt hay mắt nằm không đúng vị 
trí. 

Nhiệt độ tăng cao từ ba đến 5 ngày ấp sẽ gây rối loạn quá trình hình thành túi ối và 
khoang bụng. Mép túi ối khép nhanh phía trên phôi nh ưng lại hở phía dưới làm khoang bụng 
bị hở. 

Trong những ngày đầu, nếu nhiệt độ tăng quá cao sẽ gây xuất huyết ở mình phôi và mạng 
mạch máu của túi lòng đỏ. 

Nhiệt độ cao vào giữa quá trình ấp không gây các dị hình đặc biệt nh ưng ở thành túi ối và 
màng niệu có nhiều bọt trong suốt to gần bằng hạt đỗ đen. 

Nhiệt độ tăng đột ngột vào giữa quá trình ấp gây chết rất nhiều phôi, các mạch máu của 
màng niệu chứa đầy máu. Xuất hiện những chấm máu nhỏ trên da, đôi khi có cả ở tim và não 
của phôi. Não, gan, thận  bị xung huyết. 

Nhiệt độ tăng cao vào cuối thời kỳ ấp sẽ làm giảm quá trình trao đổi chất, khả năng sử 
dụng chất dinh dưỡng của phôi rất kém nên phôi lớn chậm và còi cọc. Trong khoang niệu có ít 
dịch lỏng nên sớm teo niệu nang dẫn đến gà nở sớm nh ưng yếu ớt. 

Nhiệt độ cao hơn quy định sẽ làm gà con nở sớm hơn nh ưng khối lượng nhỏ hơn bình 
thường nhưng rất hiếu động. Lông  gà xơ xác, th ưa, ngắn và bẩn. Rất nhiều gà con bị hở rốn. 
Chỗ rốn bị hở máu đông khô lại thành vẩy màu nâu hoặc đỏ. Đây là dấu hiệu đặc tr ưng nhất 
của nhiệt độ cao, vỏ trứng sau khi nở, mặt trong có màu đỏ sẫm hoặc nâu, đôi khi còn sót lại 
một ít lòng trắng. Mặt ngoài vỏ trứng đôi khi cũng bị dính máu. Giải phẫu những phôi chết tắc 
thấy hầu hết phôi chết đều nằm sai ngôi, các ngón chân bị cong. Túi lòng đỏ ch ưa thu hết vào 
xoang bụng, túi lòng đỏ lớn và có màu đỏ do bị xung huyết. Lòng trắng không sử dụng hết, 
ruột và tim đều bị xung huyết, tìm nhỏ hơn bình th ường. 
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+ Những nguyên nhân th ường gây nhiệt độ cao trong máy 
Cột thuỷ ngân của nhiệt kế công tắc bị đứt ra làm 2 hoặc nhiều đoạn. 
Vòng chì tiếp xúc của nhiệt kế công tắc cố định bị bẩn. 
Rơ le trung gian bị hỏng không hút (cháy). 
Các lỗ hút và thoát khí của máy mở quá nhỏ. 
Quạt hút khí nóng (hoặc van điện từ mở n ước lạnh vào giàn ống) bị hỏng không làm việc. 
Nhiệt độ phòng ấp quá cao. 
Máy ấp dùng hết công suất trong mùa hè. 
Các lô ấp trong máy đa kỳ bố trí quá gần nhau. 
Quạt bị cháy mô tơ hay đứt dây cuaroa nên dừng lại hoặc chạy chậm do điện yếu, sát cốt. 
Chỉnh sai nhiệt kế công tắc điều khiển hoặc lắp nhầm nhiệt kế công tắc cố định không 

đúng nhiệt độ. 
+  Cách xử lý khi nhiệt độ cao hơn qui định 
Mở cửa máy cho hạ nhiệt độ 
Kiểm tra lại nhiệt kế công tắc và nối tiếp xúc với điện. 
Mở rộng các lỗ thông thoáng của máy. 
Mở quạt và các cửa của phòng ấp cho tăng thông thoáng. 
Không ấp hết công suất của máy trong mùa hè. 
Không bố trí các đợt trứng vào máy đa kỳ quá gần nhau. 
Kiểm tra các quạt và rơ le trung gian. 
-  ảnh hưởng của nhiệt độ thấp 
Khi nhiệt độ thấp hơn quy định phôi phát triển chậm, gà nở chậm và thời gian nở kéo dài. 

Phôi thường bị thiếu máu, phát triển yếu và lớn chậm. Các cơ quan và màng phôi hình thành 
chậm. Khi soi trứng ở 6 ngày ấp thấy các phôi đều nhỏ, nằm gần vỏ và di chuyển yếu. Mạng 
lưới mạch máu của lòng đỏ phát triển yếu, mạch máu th ưa và nhỏ. Màng niệu phát triển chậm 
làm trao đổi chất của phôi gặp nhiều khó khăn. 

Nếu nhiệt độ thấp hơn quy định trong những ngày đầu sẽ làm màng niệu khép kín chậm 
từ 1 - 3 ngày so với các phôi phát triển bình th ường.  

Giải phẫu các phôi chết thấy các cơ quan và màng phôi đều tái nhợt do thiếu máu. 
Soi trứng ở 15 ngày ấp, hầu nh ­ chưa có cổ phôi nhô lên buồng khí. Buồng khí nhỏ, gà nở 

chậm và nở không đồng loạt, gà mổ vỏ ngắt quãng, thời gian nghỉ lâu, nhiều con không đủ sức 
phá vỡ vỏ. 

+ Những nguyên nhân th ường gây nhiệt độ thấp trong máy 
Các cửa thông gió của máy mở quá lớn 
Dây may so cấp nhiệt của máy bị đứt hoặc mất điện do mối tiếp xúc bị bẩn 
Khởi động từ bị hỏng không hút (cháy) 
Cửa máy đóng không kín 
Nhiệt độ môi trường quá thấp 
Mất pha hoặc điện thế yếu 
ẩm độ trong máy quá cao 
+  Cách xử lý khi nhiệt độ thấp 
Khép chặt cửa máy hoặc chèn các chỗ hở 
Khép bớt các cửa thông gió của máy 
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Kiểm tra các dây may so và các tiếp điểm phần điện 
Tạm thời ngắt ẩm cho nhiệt tăng 
Khép bớt cửa đưa gió lạnh vào phòng 

b. ảnh hưởng của độ ẩm 
Độ ẩm ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của phôi với hai tác động quan trọng là điều 

hoà sự bay hơi nước từ trứng và điều chỉnh độ toả nhiệt của trứng. 
Trong giai đoạn đầu bay hơi nước từ trứng phụ thuộc trực tiếp vào độ ẩm t ương đối trong 

máy ấp. Song ở giai đoạn sau thì sự bay hơi n ước không chỉ phụ thuộc vào c ường độ trao đổi 
chất của phôi.  

Trong giai đoạn đầu nước bay hơi chủ yếu từ lòng trắng. Sự mất nhiều trong giai đoạn này 
sẽ làm phôi bị thiếu dinh dưỡng tỷ lệ phôi chết tăng mặc dù không thấy một dấu hiệu bệnh lý 
nào. 

Khi màng niệu và hệ tuần hoàn của nó đã phát triển thì n ước bay hơ từ trứng là ở niệu 
nang. Nước trong niệu nang là nước đã tham gia vào quá trình trao đổi chất mang theo các sản 
phẩm trao đổi chất cần thải ra ngoài. 

Nước bay hơi từ niệu nang sẽ tạo thành dòng vận chuyển liên tục giúp phôi sử dụng các 
chất dinh dưỡng từ lòng trắng và lòng đỏ ® ược tốt hơn. 

Giai đoạn gà sắp nở, nếu độ ẩm trong máy thấp sẽ làm cho màng niệu khô sớm dính chặt 
vào màng vỏ và rất dai, làm gà con không mổ vỏ ® ược làm tỷ lệ chết tắc rất cao. 

Trong nửa đầu của quá trình ấp, nhiệt độ của trứng chỉ bằng hoặc thấp hơn nhiệt độ trong 
máy ấp, lúc này trứng bị mất nhiệt chủ yếu do bay hơi n ước. Vì vậy độ ẩm cao trong những 
ngày đầu sẽ góp phần giữ nhiệt cho trứng. Trong nửa sau của quá trình ấp, trứng đã sinh nhiệt 
và có nhu cầu thải nhiệt. Nhất là những ngày trong máy nở phải tăng độ ẩm các máy để trứng 
toả nhiệt tốt hơn. 

-  ảnh hưởng của độ ẩm cao 
Độ ẩm cao sẽ là môi trường thuận lợi cho nấm mốc và các sinh vật ở vỏ phát triển, xâm 

nhập vào trong trứng. Nhất là với các trứng bẩn và không ® ược khử trùng tốt. 
Trong 5 - 6 ngày đầu ấp, độ ẩm cao hơn chút ít không gây ảnh h ưởng xấu đến sự phát 

triển của phôi. Tuy nhiên nếu tăng cao quá sẽ làm phôi phát triển yếu. Sau 6 ngày ấp, độ ẩm 
cao sẽ làm niệu nang phát triển chậm và buồng khí nhỏ. 

Nếu độ ẩm cao hơn quy định chút ít và kéo dài sẽ làm gà con nở chậm hơn 1 vài ngày và 
nở không đều, gà con nở ra yếu ớt, không đứng lên ® ược lòng dính đầy dịch nhờn. Bụng to do 
túi lòng đỏ còn khá lớn. 

Nếu trứng ấp thiếu các vitamin nhóm B và lại bị ẩm cao trong nửa sau của quá trình ấp thì 
gà con bị bệnh dính bết khi nở. 

Các dấu hiệu của gà con bị độ ẩm cao cũng t ương tự như nhiệt độ thấp. 
+ Những nguyên nhân th ường gây ẩm độ cao trong máy 
Nhiệt kế bấc ẩm bị đứt cột thuỷ ngân hoặc lỏng đầu cắm. 
Rơ le trung gian (ẩm) bị hỏng không hút (cháy). 
Các lỗ hút và thoát khí của máy mở quá nhỏ. 
ẩm độ môi trường quá cao. 
Gà nở dồng loạt trong máy nở 
Sàn máy có nhiều nước hoặc khay chưa khô 
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+  Cách xử lý ẩm độ cao 
Tạm thời ngắt ẩm 
Kiểm tra lại cột thuỷ ngânvà đầu cắm của nhiệt kế ẩm. 
Nếu có thể nên mở rộng các lỗ thoát khí của máy. 
Kiểm tra rơ le trung gian. 
Kiểm tra sàn máy và lau khô 
- ảnh hưởng của độ ẩm thấp 
Độ ẩm thấp trong những ngày đầu của quá trình ấp sẽ làm trứng bị mất n ước gây tỷ lệ 

chết phôi cao. Độ ẩm thấp giúp màng niệu phát triển nhanh và khép kín sớm. 
Độ ẩm thấp hơn chút ít, kép dài sẽ làm gà con nở sớm hơn quy định, t ương tự như với 

nhiệt độ cao. 
Độ ẩm thấp làm màng vỏ khô và dai, gà con khó mổ vỏ để chui ra ngoài, những con chui 

ra được thì hay bị dính lông…. gà con nở ra nhỏ hơn bình th ường, hiếu động, lông bông. 
+ Những nguyên nhân th ường gây ẩm độ thấp trong máy 
Độ ẩm tương đối của môi trường quá thấp 
Cửa máy đóng không kín hoặc lỗ thoát khí mở qu  ̧lớn 
Van điện từ bị cháy cuộn dây 
Bấc của nhiệt kế ẩm bị khô do bẩn, cạn n ước 
Bình lọc nước bị tắc 
Vòi phun bị tắc 
Nước vào vòi phun có áp suất thấp  
+ Cách xử lý độ ẩm thấp trong máy 
Kiểm tra lại van điện từ 
Kiểm tra lại bấc, bình lọc nước và vòi phun 
Xem lại áp suất nước vào máy 
Khép bớt các cửa thông gió của máy 
Nếu chưa phát hiện ra nguyên nhân cần cho bao tải ướt xuống dưới sàn máy để tăng độ 

ẩm tạm thời. 
c. Sự thông thoáng 

Cơ chế hô hấp của phôi và nguồn cung cấp oxy thay đổi theo thời gian ấp. Trong ngày ấp 
đầu tiên, phôi sử dụng oxi từ lòng đỏ bằng ph ương thức thẩm thấu và khuyếch tán và thẩm 
thấu. 

Đến cuối ngày ấp thứ hai, túi lòng đỏ và hệ tuần hoàn của nó trải khắp bề mặt lòng đỏ vừa 
thực hiện chức năng tiêu hoá và hô hấp của phôi.  

Từ ngày thứ 8 tới ngày thứ 19 của quá trình ấp, niệu nang là cơ quan hô hấp chính.  
Từ ngày ấp thứ 19, 20 phương thức hô hấp lại thay đổi, chuyển từ hô hấp niệu nang sang 

hô hấp phổi.  
Khi hàm lượng CO2 trong máy tăng lên quá cao hay hàm l ượng O2 giảm xuống quá thấp 

đều có thể làm phôi chết hàng loạt. Các phôi chết th ường nằm sai ngôi, chúng th ường mổ vỏ 
về phía đầu nhỏ của trứng. 

Khi thiếu oxy, phôi chết vào giữa thời kỳ ấp th ường thấy các mạch máu của màng niệu bị 
nghẽn lại, phôi xung huyết và xuất huyết d ưới da làm nước ối có màu đỏ. 
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Nguyên nhân gây thiếu oxy có thể do độ thông thoáng của máy kém, vỏ trứng quá bẩn 
hay mật độ lỗ khí quá ít, kích th ước lỗ khí quá nhỏ… 
d. Sự  đảo trứng 

Trong ngày ấp đầu tiên, nếu không đảo trứng, phôi sẽ bị lòng đỏ ép vào vỏ, phôi sẽ dính 
vào màng vỏ làm ngừng phát triển và chết. 

Khi màng niệu phát triển, nếu không đảo trứng, niệu nang sẽ không khép lại ở đầu nhỏ và 
tiếp giáp với màng vỏ bình thường vì nó không lách ® ược vào giữa lòng trắng và màng vỏ 
trứng để phát triển và bao bọc toàn bộ lòng trắng. Khi đó mép niệu nang sẽ khép với nhau ở 
phía dưới lòng đỏ và sẽ bỏ một phần lòng trắng ở bên ngoài. Trong quá trình ấp, nếu không 
tiến hành đảo trứng thì khoảng 10 - 12 ngày ấp, màng niệu sẽ dính vào túi lòng đỏ, do đó sau 
này gà con sẽ không thu được túi lòng đỏ vào xoang bụng hoặc làm rách túi lòng đỏ và phôi bị 
chết. 

-  Những nguyên nhân thường gây trục trặc bộ phận đảo trứng  
Khay chưa vào hết trong giá đỡ 
Môtơ đảo bị cháy 
Khới động từ đảo bị hỏng 
Hai bên máy không cân (tuỳ cấu trúc của máy) 
Đồng hồ đảo bị hỏng 
Móc đảo ở đầu khay không bắt vào cánh tay đảo hoặc cánh tay đảo bị tr ượt không bắt vào 

mấu của xích đảo (tuỳ cấu trúc của máy) 
Công tắc giới hạn không chạy  
- Cách xử lý khi bộ phận đảo trứng có trục trặc 
Khi thấy tiếng động lạ lúc đang đảo phải dừng lại ngay để kiểm tra. 
Nếu có khay bị kẹp phải cho đảo ng ược chiều lại để rút khay ra và xếp lại 
Nếu máy không đảo phải kiểm tra bộ phận đảo (mô tơ đảo, đồng hồ đảo hoặc khởi động 

từ đảo). 
Trước khi xếp ttrứng vào máy phải cho đảo kiểm tra 

e. Chế độ làm mát trứng 
Vào giữa thời kỳ ấp, phôi có khả năng tự sinh nhiệt nên có nhu cầu thải nhiệt. làm mát 

trứng trong thời kỳ này sẽ kích thích cho phôi phát triển tốt hơn. Đối với trứng gà, vấn đề làm 
mát không quá quan trọng vì không ảnh h ưởng đáng kể đến kết quả ấp nở. Song với trứng thuỷ 
cầm thì đây là qui trình bắt buộc. Nếu không làm mát tỷ lệ nở sẽ giảm thấp. 

Ngoài ra, việc làm mát còn làm giảm l ượng cacbonic trong máy ấp, thay đổi l ượng không 
khí mới trong máy ấp tạo điều kiện cho quá trình hô hấp của phôi, tạo điều kiện thuận lợi cho 
phôi phát triển. 
6.3.7. Cách xử lý khi đang ấp bị mất điện 
a. Đối với máy ấp đơn kỳ 

Mở to cửa máy trong 30 giây, sau đó đóng ngay cửa máy nếu trứng mới ® ưa vào ấp (trong 
6 ngày). Nếu trứng dưới 10 ngày thì một bên đóng kín, một bên hé nhỏ. Từ 10 ngày trở lên thì 
để hé cửa máy 
b. Đối với máy ấp đa kỳ 

Mở to cửa máy trong 30 giây, sau đó khép bớt, để mở một góc xấp xỉ 30 o 
c. Đối với máy nở 
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Mở to cửa máy trong khoảng 30 giây rồi khép hờ lại  
6.3.8. Kỹ thuật chuyển trứng từ  máy ấp sang máy nở 

Kỹ thuật này chỉ áp dụng cho hệ thống máy ấp trứng đa kỳ, bởi vì trong hệ thống này 
máy ấp và máy nở riêng biệt. Những ngày cuối  phải chuyển trứng từ máy ấp sang máy nở. 
Nếu chuyển trứng không đúng kỹ thuật sẽ gây ra stress đối với phôi, làm giảm tỷ lệ nở. 
a. Kỹ thuật lấy trứng ra khỏi máy ấp 

- Tạm thời ngắt bộ phận tạo ẩm của máy. Bật công tắc cho bộ phận đảo hoạt động cho các 
khay ấp về vị trí nằm ngang. Nếu máy có hệ thống rèm hãy kéo rèm về một phía cho gọn. 

- Theo số thứ tự lần lượt rút các khay ấp ra khỏi giá đỡ xếp lên xe ® ưa sang máy nở. 
- Sau khi lấy trứng ra khỏi máy ấp, lau sạch sàn máy bằng các dung dịch thuốc sạt trùng 

rồi kéo rèm lại như cũ. Đóng cửa máy, bật công tắc cho bộ phận đảo hoạt động để các khay ấp 
trở về vị trí nằm nghiêng một góc 45 o. Bật công tắc cho bộ phận tạo ẩm hoạt động trở lại. 
b.  Kỹ thuật đưa trứng vào máy nở 

- Trước khi đưa trứng vào máy nở, tiến hành soi trứng để loại trứng không phôi và chết 
phôi. Có thẻ dùng đèn soi cầm tay hoặc đèn soi đại trà. Đặt từng khay trứng lên bàn soi, loại 
những quả trứng có vỏ rạn nứt hay chết phôi. 

- Sau khi loại bỏ trứng hỏng, đặt các khay lên bàn chuyển trứng. úp khay nở lên trên 
khay ấp và nhẹ nhàng lạt ng ược lại roòi rút khay ấp ra (vì khay nở luôn lớn hơn khay ấp một 
chút). Rút thẻ đánh dấu từ khay ấp sang khay nở. 

- Khi đưa trứng vào máy nở phải rất cẩn thận và nhẹ nhàng. Khay nở phải ® ược giữ thật 
thăng bằng hoặc hơi nghiêng về phía tr ước một chút.  

- Máy nở vẫn chạy khi đưa trứng vào, chỉ ngắt bộ phận tạo ẩm. Đặt các khay nở khít 
nhau, khay trên cùng phải đậy nắp l ưới. Khi máy đạt nhiệt độ và độ ẩm theo qui định thì xông 
sát trùng trứng lần cuối cùng. Khi xông song phải mở cửa máy và các lỗ thoát khí cho hơi 
xông thoát hết rồi mới đóng cửa lại bình th ường. 

Cần chú ý, khi chuyển trứng sang máy nở, nếu thấy có khoảng 10% số trứng đã mổ vỏ thì 
không tiến hành xông sát trùng nữa. 
6.3.9. Thao tác kỹ thuật sau khi gia cầm nở 
a.  Kỹ thuật lấy gia cầm con ra khỏi máy nở (ra gà, vịt ...) 

Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết nh ­ hộp đựng gia cầm, bàn tiêm chủng và phân 
loại gà con ... 

Công nhân và cán bộ kỹ thuật tham gia chọn gia cầm một ngày tuổi phải rửa tay, sát 
trùng, đeo khẩu trang và mặc quần áo bảo hộ lao động. 

Ngừng bộ phận tạo ẩm của máy, mùa đông thì tắt máy, mùa hè chỉ cắt bộ phận cấp nhiệt, 
vẫn cho máy chạy để đảm bảo thông thoáng tốt. 

Đưa các khay nở ra khỏi máy, xem lại các thẻ ở đầu khay để không nhầm lẫn các dòng, 
giống gia cầm khác nhau khi ấp chung trong một máy. Ghi chép các thông số cần thiết nh ­ số 
trứng tắc. 
b.  Phân loại và tiêm chủng gia cầm con 

Phân loại gia cầm con theo 7 tiêu chuẩn gia cầm loại 1, đồng thời tiêm chủng cho gia cầm 
con các loại vác xin theo qui định. 



 185

Thao tác bắt gia cầm con một lần 5 con cho vào hộp, mỗi hộp th ường có 4 ngăn, mỗi 
ngăn đựng được 25 gà con. Khi xếp các hộp gia cầm con phải xếp so le, các hộp cách nhau 
khoảng 30 – 40 cm dÓ đảm bảo độ thông thoáng. 
6.3.10.  Đánh giá chất lượng gia cầm  con 

Khi  gia cầm nở ra, có thể đánh giá một cách t ương đối toàn diện chất lượng trứng ấp, 
điều kiện bảo quản và chế độ ấp. Căn cứ vào các hiện t ượng 

+ Màu vỏ trứng: Vỏ trứng sạch, không có vết bẩn màu xanh và nâu là tốt. Vỏ trứng bẩn, 
nhiếu vết xanh nâu, đỏ vàng và dính là không tốt. 

+ Quan sát vết mổ vỏ 
+ Cân khối lượng gia cầm con 
+ Quan sát gia cầm con phần rốn (khô, ướt, hở hay kín), bộ lông (bông xốp hay ướt bết ở 

các mức độ khác nhau), da chân ( khô hay bóng láng, mọng đỏ),  độ nhanh nhẹn (đứng lên 
hoạt động ngay khi nở hay nằm bẹp, mức độ hoạt động). 
 
6.4. Kiểm tra sinh vật học trứng ấp 

Mặc dù quá trình ấp chỉ chỉ là một quãng thời gian t ương đối ngắn, nhưng nó lại hết sức 
quan trọng đối với đàn gia cầm t ương lai. Vì vậy muốn đạt mục tiêu của ấp nhân tạo và nâng 
cao chất lượng của con giống cần theo dõi sự phát triển của phôi một cách liên tục và kiểm tra 
sự lớn lên của nó. Quá trình này gọi là kiểm tra sinh vật học. 

Kiểm tra sinh vật học hết sức cần thiết đối với ấp trứng nhân tạo. Kiểm tra sinh vật học 
trứng ấp nhằm các mục đích sau: 

- Đánh giá được chất lượng sinh học của trứng ấp. 
- Lập ra được một chế độ ấp phù hợp với sự phát triển của phôi trong những điều kiện cụ 

thể. 
-Xác định nguyên nhân các đợt ấp có kết quả xấu. 
- Đề ra các biện pháp nhằm nâng cao chất l ượng gà con. 
Kiểm tra sinh vật học gồm các vấn đề: 
- Đánh gi  ̧chất lượng sinh học của trứng ấp (Những chỉ tiêu đánh gi  ̧chất l ượng của trứng 

gia cầm đã trình bầy trong trong chương sức sản xuất trứng). 
- Kiểm tra sinh học trong khi ấp gồm các ph ương pháp soi trứng, kiểm tra theo mức hao 

nước trong quá trình ấp và phân tích tỷ lệ chết phôi. 
6.4.1. Soi trứng 

Sau khi trứng được đưa vào máy ấp, phôi phát triển rất nhanh và thay đổi từng ngày. Các cơ 
quan được hình thành và hoàn chỉnh dần sau từng thời gian nhất định. Dựa vào kích th ước, vị trí 
của phôi và đặc điểm ph ţ triển của phôi sau từng thời kỳ mà ng ười ta quyết định ngày soi trứng. 

Bảng 6.1. Những thời điểm soi trứng ấp 

Lần soi Trứng gà Vịt + gà tây Trứng ngỗng 

Lần 1 6 ngày 7 ngày 8 ngày 

Lần 2 11 ngày 13 ngày 15 ngày 

Lần 3 19 ngày 25 ngày 28 ngày 
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a. Kiểm tra sự phát triển của phôi sau 6 ngày ấp 
- Phôi phát triển tốt có biểu hiện: 
 Bình thường không nhìn thấy phôi, chỉ khi xoay trứng mạnh hoặc túi n ước ối co bóp mới 

nhìn thấy. Phôi nằm  chìm sâu trong lòng đỏ. Túi n ước ối lớn nên nên chỗ phôi nằm có màu 
trắng đục mờ ( Đôi khi thấy phủ một mạng l ưới mạch máu rất nhỏ, khó thấy của màng niệu). 
Bên ngoài túi nước ối, hệ thống mạch máu của lòng đỏ phát triển mạnh, các mạch máu to và 
căng đầy, vì vậy trứng có màu hồng.Trứng có buồng khí nhỏ. Khi bị soi nóng phôi di động 
nhanh, mạnh và chìm sâu vào trong trứng, do đó phải xoay mạnh mới nhìn thấy phôi. 

- Phôi phát triển yếu có biểu hiện: 
Phôi có khối lượng nhỏ nên nhẹ, không chìm sâu vào trong lòng đỏ mà nằm gần vỏ, vì 

vậy nên nhìn thấy mắt phôi rất rõ. Túi n ước ối nhỏ, hệ thống mạch máu ở lòng đỏ phát triển 
yếu. Phôi yếu, khi soi trứng có màu hông nhạt. Khi soi lên đèn, mặc dù nóng nh ưng phôi 
không thể di động mạnh hoặc chìm sâu vào trong trứng. 

- Nguyên nhân gây chết phôi nhiều trong thời kỳ đầu 
ấp trứng đã bảo quản khá nhiều ngày,hoặc trứng không ® ược bảo quản tốt trước khi ấp. 

Đàn gà sinh sản bị thiếu vitamin trong một thời gian dài, nhất là các viamin nhóm B, vitamin 
A, D. Chế độ ấp không thích hợp, chủ yếu do chế độ nhiệt cao hơn qui định. Những phôi chết 
trước ngày ấp thứ hai rất khó phân biệt và dễ nhầm với trứng sáng.  

Phôi chết 3 - 4 ngày ấp  ít khi quan sát thấy phôi vì phôi còn rất nhỏ. Khi soi thấy vòng 
máu hay vết máu chạy ngang. 

 Phôi chết 5 - 6 ngày ấp  qua sát dễ dàng. Phôi chết th ường nằm gần buồng khí và dính 
vào vỏ thành một vết đen. Các trứng này khi soi có thể thấy vòng máu hoặc không. 

Soi trứng ở 6 ngày ấp phải soi ở đầu lớn. Nói chung các phôi chết có thể phân biệt dễ 
dàng do sự tan vỡ của hệ thống mạch máu, do phôi nằm im không chuyển động khi bị nóng. 
b. Kiểm tra sự phát triển của phôi sau 11 ngày ấp 

Khi soi trứng kiểm tra sự phát triển của phôi ở 11 ngày ấp phải soi đầu nhọn của trứng. 
Cần chú ý xem màng niệu đã khép kín hay ch ưa. 

Những trứng có phôi phát triển tốt  thì màng niệu đã khép kín ở đầu nhỏ của quả trứng.  
Những trứng có phôi phát triển yếu, ngoài đặc điểm màng niệu ch ưa khép chặt ở đầu nhỏ, 

còn thấy mạng mạch máu mờ do mạch máu nhỏ và ít máu. Phôi nhỏ và chuyển động yếu. 
Phôi chết trong thời kỳ này có đặc điểm:  Phôi không chuyển động khi soi nóng.Trứng có 

màu nâu sẫm hoặc không còn nhìn thấy hình mạch máu do các mạch máu đã bị phá vỡ. 
Khi kiểm tra sự phát triển của phôi lần một và lần hai phải làm nhanh, sao cho thời gian 

trứng ở ngoài máy ấp ít nhất. Giai đoạn này phôi ch ưa sinh nhiệt nhiều, ở ngoài máy ấp lâu sẽ 
làm trứng mất nhiều nhiệt sẽ làm cho phôi phát triển chậm. 
c. Kiểm tra sự phát triển của phôi sau 19 ngày ấp 

Dấu hiệu đặc trưng của phôi phát triển tốt trong giai đoạn này là khi soi thấy đầu nhọn 
của trứng thấy đã tối sẫm hoàn toàn. Điều này chứng tỏ phôi đã sử dụng hết lòng trắng. 

Thứ hai là dựa vào kích thước của buồng khí. Nếu phôi phát triển tốt và chế độ ấp thích 
hợp thì dung tích của buồng khí chiếm khoảng 1/3 thể tích của trứng. 

Thứ ba là dựa vào hệ thống mao mạch tuần hoàn niệu nang. Lúc này niệu nang bắt đầu 
teo đi. Khi soi ở đầu lớn của trứng thấy màng niệu nơi tiếp giáp với buồng khí có màu tối sẫm, 
không còn sáng mờ hay có hình mạch máu. 
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Khi soi trứng ở 19 ngày ấp có thể chia làm 4 loại nh ­ sau: 
- Loại thứ nhất 
 Gồm những trứng khi soi thấy màng niệu gần buồng khí tối sẫm, buồng khí t ương đối 

lớn và thấy rõ cổ của gà con ngọ nguậy bên trong.Đây là loại tốt nhất vì phôi đã phát triển 
hoàn chỉnh. Một lô trứng ấp tốt thì loại trứng này phải chiếm một tỷ lệ cao. 

- Loại thứ hai 
 Gồm những trứng khi soi thấy màng niệu tiếp giáp buồng khí và đầu nhọn của trứng đều 

tối sẫm nhưng cổ của gà con chưa nhô lên buồng khí. Đây là những trứng phát triển t ương đối 
tốt. Vì một số nguyên nhân nào đó làm cho phôi phát triển chậm vào những ngày cuối. 
Thường buồng khí của những trứng này nhỏ hơn buồng khí của loại thứ nhất. Tỷ lệ nở của 
những trứng này nói chung là tốt nh ưng sẽ nở chậm hơn bình th ường. 

- Loại thứ ba   
 Gồm những trứng khi soi đã thấy cổ của gà con đã nhô lên buồng khí nh ưng còn thấy 

sáng ở đầu nhỏ của trứng. Có hai khả năng: 
Thứ nhất, do gà con ở trong trứng dùng chân đạp nhô đầu và cổ lên buồng khí quá mạnh 

làm nhấc cả mình lên và tách khỏi đầu nhọn của trứng. Vì vậy, khi soi thấy đầu nhọn của 
trứng sáng. Thực ra đây là những trứng thuộc loại thứ nhất nh ưng bắt đầu các hoạt động hơi 
sớm để mổ vỏ ra ngoài. Tuy nhiên màng niệu gần buồng khí của các trứng này tối sẫm chứng 
tỏ đã teo khô. Tỷ lệ nở của các trứng này tốt nh ­ những trứng thuộc loại thứ nhất. 

Thứ hai, đầu nhọn của trứng khi soi còn thấy sáng do còn lòng trắng, nh ưng do một lý do 
nào đó ( nhiệt độ cao kéo dài) những trứng này bắt đầu nở sớm. Th ường ở những trứng này 
màng niệu nơi tiếp giáp với buồng khí hãy còn sáng và còn thấy mạch máu đang hoạt động. 
Những trứng này có tỷ lệ chết phôi khá cao. Phần lớn trứng mổ vỏ rồi không thoát ra khỏi vỏ 
trứng , hoặc lòng đỏ còn nằm ngoài khoang bụng hay hở rốn. 

- Loại thứ tư 
Đầu nhọn của trứng khi soi còn sáng, cổ của phôi ch ưa nhô lên buồng khí. Mép buồng 

khí có một đường ranh giới thẳng và rất rõ. Th ường ở dưới mép này vẫn còn thấy các mạch 
máu của màng niệu chưa bị teo đi. Buồng khí nhỏ. Những trứng này nở rất tồi, gà nở ra xấu và 
yếu. Đôi khi những trứng này không nở toàn bộ. 
6.4. 2.  Kiểm tra theo mức hao n ước trong quá trình ấp 

Sự giảm khối lượng trứng trong quá trình ấp là do quá trình bay hơi n ước. Trong máy ấp, 
những quả trứng không có phôi mất n ước và giảm khối lượng theo một tỷ lệ gần như không 
đổi trong suốt quá trình ấp. Trong khi đó ở trứng có phôi thì lại khác. Thời kỳ đầu n ước bay 
hơi từ trứng có phôi hoàn toàn theo tính chất vật lý tức là phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm và tốc 
độ gió trong máy ấp. Khi phôi đã lớn hơn và các màng của phôi đã bắt đầu hoạt động thì càng 
ngày sự bay hơi nước càng mang tính chất sinh lý. Nghĩa là phụ thuộc vào thể trạng và c ường 
độ trao đổi chất của phôi. 

Khi màng niệu đã khép kín, phôi càng phát triển tốt và trao đổi chất mạnh bao nhêu thì 
nước từ trứng càng bay hơi mạnh bấy nhiêu. Vì vậy độ giảm khối l ượng trứng và phương thức 
nước bay hơi trong từng giai đoạn ấp thể hiện mức độ trao đổi chất và  c ường độ phát triển của 
phôi. 

Nếu trứng bị mất nhiều n ước vì bay hơi trước khi vào ấp thì tỷ lệ nở sẽ rất thấp vì phôi 
khó phát triển. Các trứng mất ít n ước trước khi ấp sẽ cho tỷ lệ nở cao hơn nhiều. 
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Trong suốt quá trình ấp cho tới 18 - 19 ngày  khối l ượng trứng giảm 11- 13%  so với khối 
lượng ban đầu. 

Bảng 6.2. Mức độ hao nước trong quá trình ấp 
( % so với khối lượng trứng đem ấp) 

Loại gia cầm 6 ngày 12 ngày 18 ngày 24 ngày 

Gà 0,4 - 0,7 0,7 - 0,8 0,7 - 1,0 - 

Vịt 0,4 - 0,6 0,3 - 0,4 0,4 - 0,7 0,5 - 0,8 

Gà tây 0,4 - 0,6 0,4 - 0,6 0,3 - 0,5 0,6 - 0,8 

Ngỗng 0,3 - 0,5 0,4 - 0,5 0,5 - 0,6 0,4 - 0,5 

 
Tỷ lệ giảm khối lượng trứng bình quân không nên v ượt quá mức thích hợp. 
- Trứng gà từ 1 - 6 ngày ấp  0,5 - 0,6 %/ ngày. 
- Trứng vịt từ 1 - 7 ngày ấp 0,4 - 0,5 %/ ngày. 
- Trứng ngỗng từ 1 - 8 ngày ấp 0,3 - 0,4 %/ ngày. 
Tỷ lệ giảm khối lượng trứng của gà sau 11 ngày ấp cần > 0,6%/ ngày. 
Nếu bay hơi nước vừa phải thì vết mổ vỏ xấp xỉ ở 3/4 chiều dài của trứngvề phía buồng 

khí và hơi lệch xuống phía giữa trứng. 
6.4.3. Phân tích tỷ lệ chết phôi 

Dựa vào kết quả khi soi trứng, người ta tiến hành xác định tỷ lệ trứng không phôi và trứng 
có phôi bị chết. Nếu tỷ lệ chết phôi cao cần phân tích tìm nguyên nhân để xử lý. Để dễ so sánh 
người ta thường lập biểu đồ để so sánh với biểu đồ chết phôi bình th ường. 

ở mỗi giai đoạn khác nhau, phôi chết có những đặc điểm khác nhau và do những nguên 
nhân khác nhau. Vì vậy để xác định chính xác nguyên nhân gây chết phôi thì phải quan sát 
thật kỹ đặc điểm của trứng có phôi chết qua từng thời kỳ và giải phẫu phôi. Nguyên nhân 
chính gồm: Chất lượng trứng ấp kém;  Trứng ấp có bệnh; Chế độ ấp không thích hợp. 
6.5. Một số bệnh lý thường gặp trong ấp công nghiệp 
6.5.1. Bệnh chi ngắn kỳ hình (Micromelia) 

Phôi biến dạng trầm trọng liên quan với những rối loạn đặc tr ưng trong quá trình hình 
thành sụn và xương của tứ chi. 

- Biểu hiện đặc trưng  
+ Chân, đôi khi cả cánh rất ngắn. Các x ương chi ngắn và cong. Đôi khi biến dạng ở hộ sọ 

: Đầu rộng, hiện tượng “mỏ vẹt”. Xương sống ở cổ đôi khi bị vặn xoắn. 
+ Các búp lông không mở ra ® ược trông như đinh ghim, một số lông mở chậm có hình 

xoắn ốc. 
+  Những phôi chết sớm đôi khi mình s ưng mọng. 
- Nguyên nhân 
 Thiếu vitamin B2, B8 (Biotin), vit H và Mn. 

6.5.2. Bệnh  Atexia 
- Biểu hiện đặc trưng  
Cử động hỗn loạn, cổ đầu ngả về sau l ưng, xoay vòng tròn kéo dài làm kiệt sức hoặc gập 

đầu xuống bụng 
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- Nguyên nhân 
 Thiếu Biotin, vitamin B1, Mn 

6.5.3.Bệnh Perosis 
- Biểu hiện đặc trưng  
Sự phát triển của xương không bình thường. Khớp nối giữa xương chày và xương bàn 

chân sưng lên, đầu dưới của xương chày và đầu trên của x ương bàn chân bị xoắn gây trật 
khớp. Gà đi lại khó khăn hoặc không đứng lên ® ược 

- Nguyên nhân  
Thiếu Mn, a.folic, biotin, a.nicotinic và vit B 12 

6.5.4..Bệnh gà con dính bết khi nở 
- Biểu hiện đặc trưng 
Khi gia cầm con  mổ vỏ, lỗ mổ vỏ tràn ra một chất dịch lỏng màu vàng hoặc nâu, keo 

dính và khô rất nhanh. Dịch này phủ kín mỏ của gia cầm con, bịt kín lỗ mũi làm chúng chết 
ngạt. Trường hợp những con mổ vỏ ® ược lỗ to nên không ngạt nh ưng đầu và cánh bị dính chặt 
vào vỏ làm không cử động ® ược nên không tiếp tục mổ vỏ ® ược. Một số con nở ra được thì 
mình dính đầy chất lỏng và lòng trắng ch ưa tiêu hết, đôi khi dính cả vỏ trứng. 

- Nguyên nhân 
Thiếu vitamin nhóm B, nhất là B 2 và B8(H). Nếu thừa protein nhất là protein có nguồn gốc 

động vật thì bệnh càng trầm trọng. 
Ngoài những trường hợp bệnh lý thường gặp nêu trên, những trứng đã bảo quản lâu ngày 

mới đem ấp thường làm giảm tỷ lệ nở cũng nh ­ chất lượng gà con. Thường những trứng bảo 
quản lâu sẽ làm nhiều phôi chết trong ngày ấp đầu, thậm chí là giờ ấp đầu. Phôi yếu, phát triển 
chậm, màng niệu khép kín chậm, đôi khi không khép kín ® ược.Trao đổi chất kém, nhiệt toả ít. 
Gà nở chậm, nở kéo dài, gà con yếu, nặng bụng, tỷ lệ nuôi sống thấp. 
6.6. Một số Nguyên  nhân gây chết phôi 
6.6.1. Nguyên nhân gây chết phôi trong giai đoạn đầu 

 Do sự tích tụ trong trứng các chất thải độc hại (amoniac, axit lactic). Sự rối loạn về hô 
hấp và dinh dưỡng của phôi do hệ thống mạch máu của lòng đỏ phát triển yếu hoặc chậm.  
Phôi tiếp xúc trực tiếp với lòng trắng hoặc vỏ trứng do màng ối không phát triển kịp thời. 
6.6.2. Nguyên nhân gây chết phôi trong giai đoạn giữa 

Giai đoạn này chết phôi chủ yếu do các bệnh của thận (sơ khai, chính thức).  Rối loạn 
tiêu hoá liên quan đến sự phát triển màng niệu 
6.6.3. Nguyên nhân gây chết phôi trong giai đoạn cuối 

Nguyên nhân gây chết phôi chủ yếu trong giai đoạn này là do màng niệu teo chậm, gia 
cầm con kiệt sức khi mổ vỏ và phôi nằm sai ngôi. 
 

Câu hỏi ôn tập chương 6 
 
1. Qu  ̧trình ph ţ triển của phôi gia cầm? ứng dụng hiểu biết này trong kỹ thuật ấp trứng gia cầm? 
2. Đặc điểm dinh dưỡng và hô hấp của phôi gia cầm? ứng dụng hiểu biết này trong kỹ thuật ấp trứng 
gia cầm? 
3. Các loại máy ấp trứng? Yêu cầu kỹ thuật đối với các bộ phận chính trong cấu tạo của máy ấp 
trứng? 
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4. Mục đích và những phương pháp khử trùng trứng ấp? Ưu nh ược điểm của mỗi phương pháp? 
5. Yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm, thông thoáng, đảo trứng và làm mát trong kỹ thuật ấp trứng gia cầm? 
6. ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thông thoáng, đảo trứng và làm mát đến kết quả ấp nở của trứng 
gia cầm? 
7. Cơ sở khoa học để định ra những thời điểm kiểm tra sinh học trứng ấp  bằng ph ương pháp soi 
trứng? Đặc điểm của phôi phát triển tốt ở mỗi thời điểm kiểm tra? 

Tài liệu tham khảo chương 6 

1. Nguyễn Chí Bảo (1978). Cơ sở sinh học của nhân giống và nuôi d ưỡng gia cầm. NXB – 

Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội. 

2. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (1991) Tiêu chuẩn ngành. Qui trình kỹ thuật chăn nuôi gà 
công nghiệp.  Nhà xuất bản Nông Nghiệp, Hà Nội. 

3. Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Thanh, Nguyễn Thị Mai, Bùi Hữu Đoàn (1994) Chăn nuôi gia Cầm. 
NXB Nông nghiệp. 

4. Lê Hồng Mận và  Bùi  Lan Hương Minh (1990) Sinh lý gia cầm .  NXB Nông nghiệp. 

5. Nguyễn Thị Mai,Tôn Thất Sơn,  Nguyễn Thị Lệ Hằng (2007) Chăn nuôi gia cầm  – NXB Hà Nội. 

6. Bakst, M.R. and Holm, L. (2003) Impact of egg storage on carbonic anhydrase activiti during early 
embryogenesis in the turky.  Poultry Sience 82: 1193 – 1197. 

7. Chan, T. and Burggren,W. (2005). Hypoxic incubation creates diferential morphological effests 
during specific developmental critical windows in the embryo of the chiken (gallus gallus).  Respiratori 

physiology 75A: 167 – 174. 
7. Hulet, R., Gladys, G., Hil. L., Meijerhof, R. and EL- Shiekh, T . (2007) Influence of egg shell 
embryonic incubation temperature and broiler breeder flock age on posthatch growth perfomance and 
carcasscharacteristics.  Poultry Science 86: 408 – 412. 

9. Kaleta, E.F . and Redmann, T . (2008) Approaches to determine the sex prior to and after incubation 
of chicken eggs and of day- old chicks.  World’s Poultry Science journal 64: 391- 397. 

10. Lotte Ir van de Ven (2005) Maximising uniformity through top level hatchery practice  – World’s 

Poultry Science journal 21: 16- 18. 

11. Molenaar, R., Reijrink, I.A.M., Meijernof, R. And Van Den Brand, H. (2008) Relationship 
between hatchling length and weight on leter productive performance in broilers.  World’s Poultry 

Science journal 64: 599- 603. 

12. Orlov M.V. (1970) Control biologico y la incubacion. Editorial Pueblo y Educacion . Lahabala, 

1974. 
13. Onagbesan, O., Bruggeman, V., Desmit, L., Debone, M., Witters, A., Tona, K., Everaert, N. And 

Decuypere, E. (2007). Gas exchange during storage and incubation of avian eggs: effects on 
embryogenesis, hatchability, chick quality and post-hatch growth.  World’s Poultry Science journal 63: 

557 – 573. 

14. Reijrink, I.A.M., Meijerhof, R., Kemp, B. And Van Den Brand, H. (2008) The chicken embryo and 
its micro enviroment during egg storage and early incubation.  World’s Poultry Science journal 64: 

581- 598 

15. Wilson, H.R. (1991) Interrelationships of  egg size, chick size, post-hatching growth and 
batchability. World’s Poultry Science journal 47: 5 – 20. 

 
 



 191

Chương 7 
Chuồng trại, thiết bị và dụng cụ 

chăn nuôi gia cầm 
 

Mục tiêu 
-  Nắm được các phương thức chăn nuôi gia cầm, các thông số kỹ thuật của chuồng 

nuôi và ảnh hưởng của tiểu khí hậu chuồng nuôi đối với sức sản xuất của gia cầm. Biết ® ược 
các dụng cụ,  trang thiết bị dùng trong chăn nuôi gia cầm cũng nh ­ qui trình vệ sinh thú y 
trong chăn nuôi gia cầm.. 

-  Chuẩn bị được chuồng nuôi, dụng cụ,  thiết bị chăn nuôi và biết cách vệ sinh tiêu 
độc chuồng trại cũng như  các trang thiết bị trong chăn nuôi gia cầm. 

Tóm tắt nội dung 
- Các phương thức chăn nuôi gia cầm 
- Chuồng trại, thiết bị và dụng cụ trong chăn nuôi gia cầm 
- Sát trùng chuồng trại, thiết bị và dụng cụ chăn nuôi gia cầm 

 
 
7.1. Các phương thức chăn nuôi gia cầm 
7.1.1 Phương thức Nuôi công nghiệp (thâm canh) 
a.  Nuôi công nghiệp trên lớp độn chuồng thay đổi 

Nuôi công nghiệp trên lớp độn chuồng thay đổi  là ph ương thức sử dụng lớp độn chuồng 
dày khoảng 3 – 5 cm. Lớp độn chuồng ® ược thay đổi thường xuyên. 

- Ưu đIểm  
Lớp độn chuồng sạch, giảm các bệnh truyền nhiễm và các bệnh ® ường ruột. Gà có thể 

chất tốt, cơ bắp săn chắc… 
- Nhược điểm 
Tốn chất độn chuồng, công dọn chuồng và  mất nhiệt trong chuồng nuôi. Gây bụi và 

stress với đàn gà. Đàn gà dễ mắc các bệnh ® ường hô hấp sau mỗi lần thay lớp độn chuồng 
mới. 
b. Nuôi công nghiệp trên lớp độn chuồng không thay đổi  

Nuôi công nghiệp trên lớp độn chuồng không thay đổi là ph ương thức sử dụng lớp độn 
chuồng dày khoảng từ 15 – 20 cm. Lớp độn chuồng này không thay đổi trong suốt thời gian 
nuôi. Chỉ thay đổi khi nuôi một lứa gà mới. Ng ười ta có thể thay cục bộ khi có sự cố nào đó 
xảy ra trong chuồng nuôi làm ướt lớp độn chuồng. 

- Ưu điểm 
Giảm chất độn chuồng, công dọn chuồng và các stress đối với đàn gà; ổn định nhiệt độ 

chuồng nuôi, đàn gà có thể chất tốt, cơ bắp săn chắc. Nếu quản lý lớp độn chuồng tốt, ph ương 
thức này còn làm giảm thiểu một số bệnh về dinh d ưỡng, giảm strees nhiệt đối với đàn gà … 

- Nhược điểm 
Khi ẩm độ môi trường cao, quản lý lớp độn chuồng không tốt, chất độn chuồng ẩm ướt, 

gà dễ mắc các bệnh đường tiêu hoá và các bệnh về chân.  
c. Nuôi công nghiệp trên lớp độn chuồng và sàn   

Hiện nay, để giải quyết những nhược điểm trong phương thức nuôi trên nền có đệm lót, 
người ta thường sử dụng phương thức nuôi trên nền với lớp độn chuồng kết hợp với sàn.  
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- Ưu điểm 
Giảm chất độn chuồng, công dọn chuồng, và các stress đối với đàn gà.; ổn định nhiệt độ 

chuồng nuôi, đàn gà có thể chất tốt, cơ bắp săn chắc, gà có thể thích nghi  với sự thay đổi 
nhiệt độ môi trường tốt hơn bằng cách tự điều chỉnh hành vi của chúng. Giảm các bệnh ® ường 
tiêu hoá và các bệnh về chân. 

- Nhược điểm 
Chi phí ban đầu cao  

d. Nuôi công nghiệp trên lồng 
- ưu điểm  
Lợi dụng diện tích chuồng nuôi một cách cao nhất ; không cần chất độn chuồng, lấy phân 

dễ dàng nên giảm bệnh truyền nhiễm.  Dễ cơ khí hoá và tự động hoá trong chăn nuôi; Gà tăng 
trọng nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp hơn ph ương thức nuôi trên nền. Dễ quản lý đàn gia cầm, tỷ 
lệ nuôi sống cao. 

- Nhược điểm 
Chi phí ban đầu lớn, sưởi ấm khó khăn, yêu cầu thiết bị kỹ thuật cao. Sức đề kháng của 

đàn gia cầm kém, cơ bắp không săn chắc. 
e.  Nuôi kết hợp nền và lồng 

Là phương thức nuôi kết hợp cả trên nền và trên lồng. Tuỳ tình hình thực tế và từng loại 
hình chăn nuôi, người ta có thể nuôi trên nền từ 0 – 2 hoặc 6 tuần tuổi,  sau đó chuyển lên 
nuôi trên lồng. 

Trong qui trình nuôi gà đẻ trứng, ng ười ta có thể nuôi gà hậu bị (0 – 16 tuần) trên nền, 
khi chuẩn bị vào đẻ thì chuyển lên lồng. 

Đối vối gà thịt thương phẩm, giai đoạn úm (0 – 2 tuần tuổi), ng ười ta có thể nuôi trên 
nền. Sau đó đưa lên nuôi trên lồng. 

Một nguyên tắc khi nuôi kết hợp giữa nền và lồng là chỉ ® ược chuyển gà từ nền lên lồng 
mà không nên chuyển ng ược lại. Việc chuyển ngược lại (từ lồng xuống nền) sẽ gây strees đối 
với đàn gà, tỷ lệ chết tăng cao trong giai đoạn mới chuyển xuống. 
7.1.2. Nuôi chăn thả tự nhiên (quảng canh) 

Là hình thức chăn nuôi cổ điển, vật nuôi phải tự kiếm sống nhờ vào nguồn thức ăn tự 
nhiên. Hiện nay, hình thức nuôi chăn thả tự nhiên chỉ còn tồn tại rất ít tại những vùng kinh tế 
khó khăn, hoặc những vùng đất đai rộng rãi, nguồn thức ăn tự nhiên còn phong phú. 

- ưu điểm 
Chi phí giảm xuống đến mức thấp nhất, nếu thời tiết thuận lợi , đất đai rộng rãi, môi 

trường trong sạch vẫn phát huy tác dụng tốt. 
- Nhược điểm 
Tỷ lệ hao hụt lớn,  năng suất thấp, dễ lây lan bệnh tật, quản lý đàn gia cầm khó khăn. Sự 

thành công phụ  thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết khí hậu. 
7.1.3. Nuôi bán công nghiệp (bán thâm canh) 

Là hình thức kết hợp giữa chăn nuôi công nghiệp và  chăn thả tự nhiên. Trong t ương lai, 
đây là phương thức chăn nuôi cần ® ược chú ý. Nó là tiền đề cho ngành sản xuất thịt gia cầm 
sạch, chất lượng cao. Tuỳ tình hình thực tế của mỗi cơ sở chăn nuôi, mỗi đia ph ương mà người 
chăn nuôi có thể sử dụng mức công nghiệp hoá (hay thâm canh) từ mức thấp đến mức cao. 
Hình thức này hiện nay rất phổ biến  ở nông thôn n ước ta, nhất là trong các mô hình VAC. 
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7.2. Nguyên tắc cơ bản đối với chuồng trại chăn nuôi gia cầm  
7.2.1. Yêu cầu chung 

+ Địa điểm xây dựng cần có địa hình t ương đối bằng phẳng, dễ thoát n ước, xa ao hồ, sông 
ngòi. Thuộc vùng khí hậu tương đối điều hoà, lượng mưa thấp. Nằm trong khu vực đất kém giá 
trị về trồng trọt. Gần đầu mối hay trục ® ường giao thông lớn để có thể vận chuyển thức ăn và 
tiêu thụ sản phẩm. Không quá gần chợ búa, các khu dân c ­ cũng như các cơ sở chăn nuôi 
khác. Cách xa những nơi ồn ào, nhiều tiếng động nh ­ nhà máy, đường xe lửa. Có nguồn n ước 
dồi dào, đảm bảo vệ sinh, nguồn điện đảm bảo th ường xuyên, có khả năng mở rộng diện tích. 

+ Chuồng trại phải phù hợp với đặc điểm sinh lý của gia cầm, đảm bảo tốc độ sinh tr ưởng 
nhanh, khả năng cho sản phẩm cao. 

+ Thuận lợi cho các thao tác kỹ thuật hàng ngày của công nhân và cán bộ kỹ thuật, giảm 
nhẹ sức lao động. 

+ Cho phép áp dụng nhanh và có hiệu quả các biện pháp vệ sinh phòng dịch. 
+ Giá trị sử dụng cao nhất. 

7.2.2. Tiểu khí hậu chuồng nuôi  
Để đảm bảo một môi trường sống phù hợp cho mỗi loại gia cầm, xây dựng chuồng nuôi 

đảm bảo yêu cầu kỹ thuật là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Vấn đề cần ® ược lưu ý nhất trong 
tiểu khí hậu chuồng nuôi là nhiệt độ, độ ẩm và sự thông khí. Những thông số kỹ thuật này 
được đảm bảo sẽ giúp nâng cao sức khoẻ và sức sản xuất của gia cầm. Tiểu khí hậu chuồng 
nuôi có liên quan mật thiết với sức sản xuất của gia cầm. Trong điều kiện nóng ẩm, sức sản 
xuất của gia cầm bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gia cầm không có tuyến mồ hôi, lại có bộ lông 
vũ bao phủ nên độ pH và áp suất thẩm thấu khi không thể hạ nhiệt bằng cách xoà cánh, uống 
thêm nước, vùi mình trong lớp độn chuồng ẩm, mát và dồn máu từ cơ quan nội tạng ra mạch 
máu ngoại vi thì cách toả nhiệt hiệu quả nhất là bốc hơi n ước qua đường hô hấp.  

Gia cầm há mỏ ra để thở làm tăng tần số hô hấp, thải một l ượng lớn khí CO2, làm giảm 
lượng H2CO3 dẫn đến kiềm hoá máu, thay đổi độ pH và áp suất thẩm thấu. Những biến đổi này 
sẽ làm gia cầm không thể thực hiện các chức năng sinh lý một cách bình th ường. Điều kiện 
nóng ẩm sẽ làm gia cầm giảm lượng thức ăn thu nhận hàng ngày, giảm hiệu quả sử dụng thức 
ăn, giảm tốc độ sinh trưởng và chất lượng thịt,  giảm khả năng đẻ trứng và chất l ượng trứng,  
giảm tỷ lệ ấp nở và tỷ lệ nuôi sống; giảm sức đề kháng và khả năng đáp ứng miễn dịch. Tăng 
hiện tượng mổ cắn nhau, tăng nhu cầu về diện tích chuồng nuôi, nhu cầu về không khí sạch và 
chi phí làm mát. Tất cả những vấn đề này sẽ làm giảm sức sản xuất và giảm hiệu quả chăn 
nuôi. 
7.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với chuồng nuôi gia cầm 

Hiện nay có hai loại chuồng nuôi chính: chuồng nuôi theo ph ương thức trên nền có đệm 
lót và chuồng nuôi theo ph ương thức nuôi trên lồng.  

Đối với loại chuồng nuôi theo ph ương thức nuôi nền, ngoài nhà kho riêng đặt ở giữa hoặc 
ở một đầu, chuồng còn ® ược chia thành nhiều ô chuồng với diện tích tối đa để nuôi không quá 
350 gà giống hoặc 1000 gà th ương phẩm. Riêng loại chuồng theo ph ương thức nuôi lồng, việc 
phân chia ô chuồng là không cần thiết vì nh ­ vậy sẽ gây khó khăn cho việc chăm sóc quản lý 
đàn gà.  
7.3.1. Hướng chuồng 
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Các nước hay miền Nam nước ta có thể xây theo hướng Đông - Tây, trục Bắc - Nam. 
Riêng miền Bắc nước ta, để tránh gió mùa đông bắc phải xây theo h ướng Đông nam - Tây bắc, 
lệch về nam 25 o. 

Hướng chuồng ảnh hưởng rất lớn tới tiểu khí hậu chuồng nuôi, nhất là với kiểu chuồng 
thông thoáng tự nhiên. 
7.3.2. Kích thước chuồng nuôi gia cầm 

Kích thước chuồng nuôi có thể tuỳ thuộc vào quy mô của trại cũng nh ­ dụng cụ, thiết bị 
chăn nuôi và mức độ cơ giới hoá. Thông th ường các dãy chuồng nuôi gà theo ph ương thức 
công nghiệp có chiều dài 60 – 100m, chiều rộng 7 – 20m và chiều cao không kể mái 2,5 – 
3,0m. Với những vùng khí hậu nóng ẩm, sử dụng chuồng nuôi kiểu thông thoáng tự nhiên, 
không nên dùng kiểu chuồng quá rộng (>10m),  vấn đề thông thoáng sẽ gặp nhiều khó khăn. 

Chuồng nuôi vịt, ngan, kích th ước cũng tương tự như chuồng gà. Các ô trong mỗi chuồng 
nuôi ngăn nhỏ hơn để phù hợp với yêu cầu về độ lớn của đàn. 
7.3.3. Những cấu kiện của chuồng nuôi 
a. Nền móng  

Móng chuồng nuôi phải vững chắc, chịu ® ược lực nén của toàn bộ phần trên và chống ẩm 
tốt. Nền phải chắc, có độ nhẵn để dễ làm vệ sinh, có độ nghiêng nhất định để không đọng 
nước. Đối với các chuồng nuôi vịt độ dốc nền chuồng khoảng 3%. Với những chuồng có độ 
rộng trên 8m, người ta thường làm dốc về hai phía. Trong chuồng phải có hệ thống rãnh thoát 
nước. Nếu chuồng rộng dưới 8m chỉ cần một rãnh trung tâm, nếu rộng trên 8m thì nên có 2 
rãnh. Với loại chuồng nuôi lồng, ng ười ta xây các hộc phân là các rãnh dài nằm phía d ưới các 
dãy chuồng sâu khoảng 60cm. 
b. Khung và tường 

Khung nhà phải bền vững, chịu ® ược gió mạnh. Thường xây bằng gạch, bê tông hay kim 
loại. 

Nếu là tường chịu lực thì phải có các trụ để chịu các tải trọng của mái. Nếu là kết cấu nhà 
kiểu khung thì tường bao sẽ không chịu một trọng tải nào mà chỉ làm nhiệm vụ của một cấu 
kiện bao che. Khi tính toán tường bao che về phương diện vật lý cần chú ý đến tính cách nhiệt 
của tường.  
c.  Mái và trần 

Nên làm bằng vật liệu tương đối nhẹ nhưng bền vững và cách nhiệt tốt. Độ dốc của mái 
khoảng 30 o để dễ thoát nước mưa, các vật liệu thường được sử dụng làm mái là ngói đỏ, ngói 
xi măng, fibroximang, tôn… Mái nên có màu sáng để bức xạ nhiệt tốt hơn.  

Để làm trần vật liệu phù hợp nhất là các tấm xốp, những tấm bông thuỷ tinh hay những 
tấm bông làm bằng xỉ kim loại có độ dầy thích hợp. 
7.3.4. Khoảng cách giữa các chuồng nuôi 

Để giúp cho việc thông thoáng chuồng nuôi thuận lợi, khoảng cách giữa hai dãy chuồng 
hay còn gọi là khoảng cách giữa hai nhà nuôi gia cầm phải lớn hơn 2,5 lần chiều rộng chuồng 
nuôi. Thường khoảng cách này tối thiểu từ  20 – 25m. 
7.3.5.  Một số công trình phụ quan trọng 
a. Kho thức ăn 
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Ngoài những kho nhỏ bố trí ở từng chuồng nuôi để chứa thức ăn cùng dụng cụ chăn nuôi, 
thuốc thú y… toàn trại cần phải có một kho thức ăn chung. Sức chứa của kho này ® ược tính 
toán dựa trên những yếu tố sau: 

- Hướng sản xuất, số lượng đầu con và mức thu nhận thức ăn của đàn gà 
- Mỗi trại gà cần có lượng thức ăn dự trữ cho một tuần nuôi 
- Cứ 2m3 kho có thể chứa được khoảng 1 tấn thức ăn hỗn hợp đã đóng bao. 
Kho thức ăn thường có nền lát bằng xi măng để dễ quét dọn và phải có biện pháp chống 

được chuột và côn trùng. Trong kho, thức ăn ® ược đặt trên các bục gỗ hay sắt cao cách mặt đất 
từ 25 - 30 cm và cách tường ít nhất 20cm (khi xếp thức ăn cần l ưu ý xếp tuần tự một bao hàng 
dọc, một bao hàng ngang từ d ưới lên trên và không nên xếp cao quá 1,7m tính từ nền kho). 
b. Kho trứng 

Đối với những cơ sở nuôi gia cầm đẻ trứng với số l ượng lớn, cần có một kho trứng, cấu 
trúc gồm những phần sau: 

- Phòng lạnh: được trang bị thiết bị làm lạnh và xây dựng bằng vật liệu cách nhiệt (tại 
đây, trứng được bảo quản trong khi chờ chuyển đi tiêu thụ). 

- Phòng phân loại: nằm cạnh phòng lạnh và là nơi phân loại trứng, làm sạch khay và hộp 
đựng trứng…  

- Kích thước của phòng lạnh, phòng phân loại cũng nh ­ công suất của thiết bị làm lạnh 
phụ thuộc vào số lượng gia cầm  đẻ trứng và sức đẻ trứng của chúng. 
7.4. Thiết bị và dụng cụ chăn nuôi gia cầm 
7.4.1. Hệ thống điện nước 

Để đảm bảo nguồn điện liên tục và chủ động, ngoài ® ường được nối với mạng điện công 
cộng, mỗi trại gia cầm nên có trạm phát điện riêng. 

Chuồng có độ rộng d ưới 8m, chỉ cần mắc một đường dây điện trung tâm chạy dọc suốt 
chiều dài chuồng nuôi với các ổ mắc bóng điện cách nhau 2,5 - 3m. Chuồng có độ rộng trên 
8m nên mắc 2 đường điện chạy song song. Các ổ mắc bóng điện cách nhau 4 - 4,5m. Độ cao 
của đèn cách mặt nền trung bình 2m. 

Hệ thống cấp nước bao gồm giếng khoan, trạm bơm, tháp n ước và mạng lưới ống dẫn 
nước về các bể chứa. Mạng lưới ống dẫn nước và các bể chứa cần được thiết kế để không bị 
ánh nắng mặt trời tác động làm n ước bị nóng. Trong các chuồng nuôi có chiều rộng d ưới 8m 
chỉ cần đặt 1 đường ống chính giữa, dọc theo chuồng nuôi với các van mở cách nhau khoảng 
6m. Không nên đặt ống n ước trong chuồng nuôi chìm d ưới nền để tiện vệc sửa chữa. Các 
đường ống dẫn nước ngoài chuồng nuôi cần chìm sâu d ưới đất, để đảm bảo nước không bị 
nóng dưới tác động của ánh nắng mặt trời. 
7.4.2. Hệ thống thông khí và làm mát 

Để thiết kế hệ thống thông khí và làm mát, khi xây dựng chuồng nuôi phải tính toán sự 
cân bằng nhiệt và thông khí. Sự thông khí tự nhiên (các lỗ thông hơi bố trí thêm trên t ường và 
các lỗ thông kéo dài trên mái) có nhiều hạn chế. Biện pháp thông khí tuần hoàn tự nhiên 
không thể khống chế được sự thông khí đảm bảo theo yêu cầu. Nhất là vào mùa hè, khi chênh 
lệch nhiệt độ không khí bên trong và bên ngoài chuồng nuôi không lớn. 

Trong các cơ sở chăn nuôi hiện đại người ta sử dụng các hệ thống thông khí  tích cực để 
tạo một tiểu khí hậu theo yêu cầu, đó là hệ thống quạt hút.   
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Vào mùa hè, để tránh stress nhiệt cần phải thêm hệ thống làm mát bổ trợ cho chuồng 
nuôi, có thể làm mát bằng hệ thống phun s ương, hệ thống phun n ước dạng tấm,  hệ thống trần 
cách nhiệt, hệ thống trần cách nhiệt có bổ trợ thêm các barie không khí ® ược làm mát v.v… 
7.4.3. Thiết bị sưởi 

Thiết bị sưởi dùng để cung cấp nhiệt để đảm bảo nhiệt độ thích hợp trong chuồng nuôi. 
Cấu trúc chung của thiết bị sưởi gồm bộ phận phát nhiệt và một chụp hình nón có ® ường kính 
từ 80 - 130cm vì thế còn gọi là chụp s ưởi. Bộ phận phát nhiệt có thể bằng điện, bằng tia hồng 
ngoại, bằng khí đốt, bằng dầu, bằng than. Hiện nay trong các trang trại lớn ng ười ta thường 
dùng các chụp sưởi bằng điện hoặc bằng gas. Khi sử dụng các thiết bị s ưởi cần căn cứ vào 
công suất của nguồn nhiệt và số gà nuôi mà bố trí cho thích hợp. Ví dụ ở độ cao 45 - 60cm. 
Mỗi bóng đèn hồng ngoại 250W có thể s ưởi cho 100 gà con (trung bình 2,0 - 2,5W/gà). 
7.4.4. Hệ thống rèm che 

Rèm che dùng để che chắn phía bên ngoài chuồng nuôi, phần không xây t ường mà chỉ 
được ngăn bằng lưới thép, rèm che góp phần giữ nhiệt bảo vệ đàn gà khi có những thay đổi về 
thời tiết như gió mùa, bão, mưa lớn… Rèm che thường được làm bằng các nguyên liệu khác 
nhau như bạt, vải nhựa, bạt nilon, bao tải, cót ép… có hai loại rèm là rèm dài dùng cho các 
chuồng nuôi theo phương thức trên nền và rèm lửng dùng cho ph ương thức nuôi trên lồng. 
7.4.5. Hệ thống lồng 

Hệ thống lồng thường được làm bằng thép cứng hàn với nhau thành các tấm hình chữ 
nhật và hình thang, khi ghép lại sẽ thành hệ thống lồng. Mỗi lồng đơn th ường có kích thước 
dài 40 cm; rộng 40cm, cao phía sau 40cm và phía tr ước 45 - 47 cm. Sự chênh lệch này tạo ra 
phần đáy nghiêng khoảng 10 o để trứng có thể lăn vào máng trứng. Máng trứng rộng 10 - 
15cm, có thể đặt phía trước hay phía sau lồng tuỳ theo thiết kế của mỗi nhà gà. Với các loại 
lồng kép thường có chiều dài 120 cm; rộng 40cm, cao phía sau 40cm và phía tr ước 45 - 47 cm. 
Mỗi lồng chia làm 3 ngăn, mỗi ngăn nuôi 4 gà mái đẻ. Máng ăn, máng uống của loại lồng này 
là máng dài bằng tôn hay bằng nhựa ® ược đặt dọc theo suốt chiều dài lồng ở phía tr ước. Máng 
uống đặt phía trên máng ăn. Mỗi gà có 10 cm máng ăn và 10 cm máng uống. 

Trong chuồng, người ta thường bố trí lồng nọ nối tiếp lồng kia tạo thành một dãy lồng 
đơn dài tùy theo chiều dài của chuồng. Ngoài ra, căn cứ vào chiều rộng và chiều cao của 
chuồng, có thể sắp xếp thành các dãy lồng kép (gồm 2 dãy đơn quay l ưng lại với nhau) hoặc 
các dãy lồng 2,3 tầng chồng lên nhau hoặc theo kiểu bậc thang. Tầng lồng d ưới cùng thường 
đặt cao cách mặt đất khoảng 90 - 100cm và giữa các dãy lồng là lối đi rộng chừng 1,20m. 
7.4.6. Quây và ổ đẻ 

Quây dùng để úm gia cầm con một ngày tuổi; có tác dụng ngăn chúng không ra khỏi khu 
vực có bố trí nguồn nhiệt sưởi ấm, thức ăn và nước uống trong vòng từ 7 đến 10 ngày tuỳ theo 
loại gia cầm và khả năng phát triển của chúng. 

Có thể sử dụng bìa cứng, tôn lá, cót ép, tấm nhựa, l ưới kim loại… để làm quây với chiều 
cao 45 - 50cm và đường kính ban đầu từ 2,5 - 3m (cần l ưu ý: những tấm vật liệu để làm quây 
cần đủ dài để sau đó có thể nới rộng diện tích trong quây). Mỗi quây nh ­ trên có thể nuôi từ 
300 đến 500 gia cầm con một ngày tuổi tuỳ theo chúng là gia cầm giống hay th ương phẩm. 

Những lồng để úm vịt và ngan con th ường có kích thước 2 x 1 x 0,5m. 
ổ đẻ sử dụng trong chăn nuôi gà mái đẻ trên nền. Có thể làm bằng tôn hay gỗ. Mỗi ổ đẻ 

đơn thường có hình hộp lập phương với kích thước mỗi chiều từ 30 - 38cm. Ng ười ta thường 



 197

chế tạo các dàn ổ đẻ 2 hay 3 tầng gồm từ 10 đến 15 ổ đẻ đơn và đáy ® ược đặt cao cách mặt đất 
khoảng 30cm đối với gà h ướng trứng, 20cm đối với gà h ướng thịt hay kiêm dụng. 

Số lượng ổ đẻ cần cho mỗi chuồng ® ược tính trên nguyên tắc: cứ 1 ổ đẻ cho 4 - 5 gà hay 
cứ 2m2 diện tích ổ đẻ cho 100 gà. 

Riêng đối với gà mái giống cần kiểm tra số liệu di truyền - giống, nên dùng loại ổ đẻ có 
kèm thiết bị sập tự động (ổ đẻ bẫy) và mỗi ổ đẻ loại này dùng cho 3 - 4 gà. Trong mỗi ổ đẻ cần 
có một lớp đệm lót khô và sạch. 

ổ đẻ cho vịt và ngan về nguyên tắc cũng giống nh ­ cho gà. Trung bình 4 - 5 vịt mái có một ổ 
đẻ đơn với kích thước là 40 x 60 x 40cm. Mỗi dàn ổ đẻ của vịt th ường có 5 ổ đẻ đơn, giữa các ổ đẻ 
đơn phải có vách ngăn cứng, tránh cho vịt khỏi chen lấn nhau gây dập, vỡ trứng. Dàn ổ đẻ th ường 
đặt sát vách chuồng phía trong để ổ đẻ luôn khô ráo.  
7.4.7. Máng ăn và máng uống 

Thường được làm bằng tôn lá hoặc nhựa. Đối với các loại gà nuôi trên nền, có hai loại 
máng thông dụng nhất là máng dài và máng tròn (P50): 

- Máng ăn dài: có hình máng thẳng, thiết diện hình thang (miệng rộng đáy hẹp) và có độ 
dài từ 120 - 170 cm. Thường đặt trên giá đỡ có thể điều chỉnh độ cao. 

- Máng ăn tròn: gồm phần thân hình trụ để chứa thức ăn và phần đáy hình đĩa ở giữa lồi 
lên tạo ra độ dốc để thức ăn chảy ra. Mỗi máng có thể chứa ® ược 8 - 10 kg thức ăn và ® ược 
treo thẳng lên xà. Riêng đối với gà con trong tuần nuôi đầu, phải dùng loại khay ăn hình 
vuông, kích thước 70 x 70 cm và thành cao 2 - 3cm. 

- Máng uống dài: có độ dài gần nh ­ máng ăn nhưng thiết diện thường nhỏ hơn (cùng đặt 
trên giá). 

- Máng uống tròn: gồm 2 phần là phần chứa n ước có hình trụ kín một đầu và phần đáy 
hình đĩa úp vào nhau. Nước thoát ra từ 2 lỗ nằm phía dưới phần thân máng (thấp hơn gờ của 
đáy chừng 1cm). Thể tích của loại máng này là từ 4 - 8 lít. 

Cả hai loại máng này có thể được lắp thêm thiết bị van tự động và ® ược nối với hệ thống 
đường ống nước của chuồng nuôi. 

Máng ăn và máng uống cho các loài thuỷ cầm (vịt, ngan, ngỗng) về cơ bản cũng nh ­ cho 
gà. Tuy nhiên nhu cầu về thức ăn và n ước uống của các loài thuỷ cầm đều cao hơn. Chúng lại 
thích đùa nước nên khi xắp đặt máng ăn, máng uống cần chú ý để n ước không làm ướt chất 
độn chuồng.  

Các chuồng nuôi vịt, nếu dùng máng dài, th ường đặt hệ thống máng uống chạy dọc chiều 
dài chuồng nuôi, độ rộng máng từ 0,2 – 0,3m. 

Máng uống chụp tự động cho gà không nên  dùng cho vịt, bởi vì rãnh n ước cho gà nhỏ, 
vịt uống hay bị vãi nước ra ngoài. Mặt khác, khi uống đầu vịt bị cọ vào chụp n ước làm rụng 
lông đầu, gây stress nên vịt chậm lớn và  xấu. 

Số lượng máng ăn, máng uống cần thiết ® ược tính trên cơ sở nhu cầu tối thiểu của từng 
loại gia cầm. 
7.4.8. Lớp độn chuồng 

Giải quyết vấn đề phân gia cầm là mối quan tâm của ng ười chăn nuôi, nhất là chăn nuôi 
theo phương thức công nghiệp. Mỗi một ph ương thức nuôi đều có ưu và nhược điểm riêng. 
Phương thức nuôi trên lớp độn chuồng dày hoặc với 2/3 là sàn vẫn là ph ương thức nuôi có 
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nhiều ưu điểm. Lớp độn chuồng dày có bốn vai trò quan trọng là hút ẩm từ phân gà; giảm mức 
đậm đặc của phân; diệt khuẩn, điều hoà độ ẩm và nhiệt độ môi tr ường.  
a. Hút ẩm từ phân gà 

Một con gà bố mẹ giống thịt trưởng thành một ngày đêm thải ra trung bình 115g phân và 
nước tiểu. Trong phân và nước tiểu của gà có khoảng 75% là n ước. Lớp độn chuồng sẽ hút ẩm 
từ phân làm lượng phân gà giảm từ 115g xuống còn ≈ 29g. Điều này sẽ giúp cho nền chuồng 
khô ráo và sạch sẽ hơn.  
b. Giảm mức đậm đặc của phân 

Với tập tính hay bới, phân ® ược trộn đều trong lớp độn chuồng không những giảm bớt sự 
tiếp xúc trực tiếp giữa gà và phân mà còn làm giảm mật độ vi sinh vật và giảm nguồn dinh 
dưỡng của chúng làm số lượng vi sinh vật giảm đi. 
c. Diệt khuẩn  

Sự kết hợp giữa lớp độn chuồng dày và phân gà dẫn đến lên men ở mức thấp, tạo ra một 
lượng nhỏ amoniac có tác dụng diệt khuẩn. Quá trình phân huỷ hoá học này sẽ làm lớp độn 
chuồng không có hại đối với  gà. 
d- Điều hoà độ ẩm và nhiệt độ môi tr ường 

Khi không khí quá ẩm, lớp độn chuồng sẽ hút ẩm từ không khí và khi không khí quá khô, 
lớp độn chuồng sẽ giải phóng hơn n ước vào không khí chuồng nuôi. Vào những ngày lạnh, gà 
rất thích sự ấm áp của lớp độn chuồng và những ngày nóng, gà thải bớt nhiệt của cơ thể bằng 
cách vùi mình vào lớp độn chuồng dày. 

Nếu chăm sóc lớp độn tốt với nguyên liệu đạt yêu cầu thì nuôi gà trên nền hoàn toàn hay 
2/3 là sàn sẽ giải quyết trực tiếp vấn đề phân gà theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên nếu 
chăm sóc, quản lý lớp độn chuồng không tốt thì đây chính là nguồn gây bệnh nguy hiểm cho 
gà. 

Khi lớp độn chuồng quá ẩm và bị đóng bánh sẽ làm cho vi sinh vật phát triển với tốc độ 
nhanh. Vấn đề này sẽ gây ra nhiều bệnh cho gà nh ­ chân sưng tấy, nứt ra và bị nhiễm khuẩn 
gây dị dạng ngón chân và viêm khớp do tụ cầu khuẩn. Gia cầm th ường bị các bệnh đường tiêu 
hoá như bệnh ỉa chảy, cầu trùng, nội ký sinh trùng và bệnh salmonella. Lớp độn chuồng sẽ bị 
« nhiễm, từ đó gây nên nhiều bệnh khác. 

Ngược lại, nếu lớp độn chuồng quá khô, không khí trong chuồng nuôi sẽ chứa nhiều loại 
gây viêm đường hô hấp và nhiễm khuẩn làm cho ® ường hô hấp giảm sức đề kháng. Gia cầm sẽ 
dễ mắc bệnh niu-cat-xơn, viêm thanh khí quản truyền nhiễm, viêm khí quản truyền nhiễm, 
marek, nấm phổi, mycoplasma… 

Lớp độn chuồng có độ ẩm khoảng 25 - 30% là phù hợp nhất. Độ ẩm này sẽ giúp không 
khí trong chuồng nuôi không bị quá khô, đồng thời duy trì ® ược quá trình lên men chậm trong 
lớp độn chuồng và hạn chế sự phát triển của noãn nang cầu trùng. 

Nguyên liệu sử dụng làm lớp độn chuồng trong chăn nuôi gia cầm rất phong phú. Nó bao 
gồm các loại như cỏ khô và rơm. rạ cắt ngắn, trấu, vỏ lạc, dăm bào, giấy vụn, than bùn v.v … 
mỗi loại đều có ưu và nhược điểm riêng, khả năng hút ẩm và giải phóng hơi n ước khác nhau. 
Thật khó có thể tìm được một chất độn chuồng đơn lẻ có đầy đủ các tính chất thích hợp.  

 Yêu cầu cần thiết đối với chất độn chuồng là có tính hút ẩm tốt và tính đóng vón kém để 
đảm bảo độ tơi xốp.Trấu hút ẩm kém nh ưng nhẹ và ít bị đóng bánh. Không đóng bánh là một 
ưu điểm của nguyên liệu độn chuồng nh ­ trấu, dăm bào, mùn cưa khô. Rơm rạ cắt ngắn rất dễ 
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đóng bánh. Nhiều khi kết hợp các loại nguyên liệu với nhau sẽ bổ sung các điểm yếu cho nhau 
nên tốt hơn là dùng riêng lẻ. Chúng ta có thể phối hợp hai hoặc 3 loại nguyên liệu với nhau để 
có một lớp độn chuồng chất l ượng tốt. Ví dụ trấu có khả năng hút ẩm không tốt bằng dăm bào, 
nhưng tính đóng vón kém hơn. Ng ược lại dăm bào có khả năng hút ẩm tốt hơn, nh ưng tính 
đóng vón lại cao hơn. Kết hơp trấu và dăm bào với tỷ lệ 1: 1 sẽ tốt hơn dùng riêng lẻ trấu hoặc 
dăm bào. Tuy nhiên khi sử dụng dăm bào, cần chú ý đến nguồn gốc của chúng. Một số loại gỗ 
có tính độc, không nên sử dụng làm chất độn chuồng, có thể gây hại đối với đàn gia cầm. 

Đối với thuỷ cầm, lớp độn chuồng cũng có vai trò quan trọng nh ­ đối với gà. đối vơi thuỷ 
cầm, cần chú ý để lớp độn chuồng không bị ướt. Điều này còn khó hơn với gà vì chúng hay 
đùa nước và uống nước nhiều hơn. Lượng phân và nước tiểu của thuỷ cầm cũng cao hơn và 
phân lại ướt hơn. Vì vậy người ta thường chỉ rải lớp độn chuồng cho thuỷ cầm khoảng 2/3 nền 
chuồng.  
7.4.9. Hệ thống vệ sinh thú y 

a. Vành đai  trắng và vành đai an toàn dịch 

Để đảm bảo an toàn dịch bệnh, các trại chăn nuôi gia cầm phải xây dựng vành đai trắng 
và vành đai an toàn dịch theo quy định. 

- Vành đai trắng là khu vực mà trong đó không ® ược nuôi bất kỳ một loại  gia súc, gia 
cầm nào. 

+ Các trại giống gốc, ông bà và bố mẹ phải có vành đai trắng đảm bảo bán kính từ 500 - 
1000m (tính từ hàng rào bảo vệ). 

+ Các trại thương phẩm phải có vành đai trắng đảm bảo bán kính từ 200 - 300m. 
- Vành đai an toàn dịch là khu vực mà trong đó các loại gia súc, gia cầm phải ® ược tiêm 

phòng đầy đủ các loại vacxin phòng bệnh truyền nhiễm theo định kỳ. 
Với tất cả các trại, vành đai an toàn dịch phải có bán kính từ 3 - 5km.  

b. Hệ thống tiêu độc  
Hệ thống tiêu độc bao gồm các hố tiêu độc, các nhà phun thuốc tiêu độc để tiêu độc cho 

người và các phương tiện trước khi đi vào khu vực chăn nuôi. 
Hệ thống này khác nhau tuỳ theo thiết kế , điều kiện cơ sở vật chất và trình độ kỹ thuật 

của mỗi cơ sở chăn nuôi. 
Đối với các cơ sở chăn nuôi hiện đại, ng ười ta thường xây dựng  những nhà phun thuốc 

sát trùng bằng hệ thống phun s ương để tiêu độc cho người và các phương tiện trước khi đi vào 
trang trại. 

Đối với các trang trại chưa có khả năng đầu tư hiện đại, hệ thống tiêu độc này th ường bao 
gồm các hố lớn và các hố nhỏ chứa thuốc sát trùng để tiêu độc đối với ng ười và phương tiện 
ra, vào trại. Các hố lớn để tiêu độc đối với các loại ôtô  ra vào trại. Kích th ước của các hố này 
tuỳ thuộc vào loại xe mà cơ sở chăn nuôi sử dụng. Chiều dài của hố phải lớn hơn 2,5 lần chu 
vi bánh xe cỡ lớn nhất của mỗi cơ sở. Các hố nhỏ hơn dùng để tiêu độc đối với ng ười và các 
phương tiện thô sơ. 

Trước cửa mỗi chuồng nuôi có một hố sát trùng để tieu độc tr ước khi vào chuồng nuôi. 
c. Hệ thống lò thiêu và hố chôn 

Hệ thống lò thiêu và hố chôn rất cần thiết cho mỗi trại chăn nuôi gia cầm, nhất là chăn 
nuôi theo phương thức công nghiệp. Hệ thống này ® ược sử dụng để loại bỏ xác những con gia 
cầm chết hoặc các loại rác rưởi, chất thải có nguy cơ gây bệnh hay đe doạ tới sức khoẻ của 
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đàn gia cầm và người chăn nuôi. Hệ thống lò thiêu và hố chôn cần ® ược bố trí ở phía sau trại, 
cuối hướng gió và tốt nhất là cách xa khu vực chuồng nuôi trên 500m. 

Lò thiêu có thể tích buồng đốt từ 0,2 - 0,5m 3 được dùng nhiều ở các trại gia cầm lớn. 
Nhiên liệu đốt có thể là dầu, củi hay bằng điện. 

Hố chôn thường được đào sâu từ 1,2 đến 3m, miệng hình vuông mỗi chiều từ 1,3 - 2m, 
trên đậy kín bằng ván gỗ và ® ược lấp đất lên. Chính giữa hố có đặt một ống có nắp đậy để bỏ 
xác gà và rác rưởi cùng với vôi bột. 
 
7.5. Cơ khí hoá và tự động hoá chuồng trại chăn nuôi gia cầm 
7.5.1. Hệ thống cung cấp thức ăn 

Cơ khí hoá và tự động hóa khâu cho ăn để tiết kiệm ® ược rất nhiều sức lao động. Hệ 
thống cung cấp thức ăn kiểu dây truyền gồm một tháp đựng thức ăn và những máng ăn nối với 
tháp đựng thức ăn tạo thành một vòng khép kín. Thức ăn ® ược vận chuyển vào máng ăn đều 
đặn nhờ một dây truyền xích đẩy. Tháp chứa thức ăn từ 200 - 250 kg thức ăn hỗn hợp. Trong 
tháp có một thiết bị rung tránh hiện t ượng thức ăn không rơi xuống ® ược. Tốc độ chuyển động 
của dây truyền khoảng 3 - 5 m/phút. Có thể chuyển thức ăn liên tục hoặc trong thời gian nhất 
định. 

Máng ăn tự động hình trụ: ® ưa thức ăn vào máng hình trụ bằng một ống rót nối với tháp 
chứa thức ăn. ống hút thức ăn được bố trí trên trần, từ trần có máng rót nhỏ hơn đi xuống 
máng ăn. 
7.5.2. Hệ thống cung cấp nước uống 

Hệ thống máng uống tự động là những máng uống có thể nối liền trực tiếp với ® ường ống 
dẫn nước chính và có thể tự động điều chỉnh việc cấp n ước uống cho gia cầm. Có nhiều hệ 
thống máng uống tự động khác nhau. 

- Máng uống tự động đơn giản 
 Máng uống tự động đơn giản nhất là loại máng chảy. Loại này gồm một rãnh lòng máng, 

nước lấy trực tiếp từ vòi nước hoặc từ một ống cao su nối liền với vòi n ước. Mức nước cần 
thiết trong lòng máng được giữ cố định nhờ một ống tràn. Hệ thống máng ® ược đặt trên hệ 
thống rãnh thoát nước có đậy lưới mắt cáo. Nhược điểm của loại máng này là tốn n ước, phải 
có hệ thống cống rãnh để thoát n ước thừa. Bố trí máng uống phải cố định. 

- Loại máng uống có van 
Có hai loại máng uống có van là loại có phao nổi và loại có lò so. Loại máng có phao nổi, 

mức nước trong máng được giữ cố định bằng phao. Phao này tác động lên van. Loại máng 
uống kiểu van có lò so được đóng mở bằng chính bản thân n ước. Khi máng hết nước van được 
mở ra nhờ lực của lò so. Nước sẽ chảy qua chỗ có van cho tới khi khối l ượng nước có áp lực 
lớn hơn lực của lò so thì van sẽ đóng lại. Máng uống kiểu van có lò so th ường có hình lòng 
máng, hình bát úp hoặc hình bầu. 

Máng kiểu van tiết kiệm nước hơn và đặt đâu cũng được. 
- Máng uống núm (núm uống) 
Núm uống còn gọi là máng uống nhỏ giọt. Máng này chỉ gồm 1 đoạn dây gắn vào một 

điểm cấp nước hoặc một đường ống dẫn nước có khoan nhiều lỗ. Loại hiện đại có van điều 
khiển đóng mở tự động. Loại máng này rất tiết kiệm n ước và nước luôn sạch sẽ. 
7.5.3. Hệ thống thu trứng và phân loại trứng 
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Phần lớn hệ thống thu trứng là bằng băng truyền: trứng lăn từ ổ đẻ xuống băng truyền và 
được đưa đến một bàn thu nhận để phân loại trứng. 

Băng chuyền có thể bố trí ở đằng tr ước, đằng sau hay dưới ổ đẻ. Hai dây ổ đẻ cạnh nhau 
có thể dùng chung một băng chuyền. Tuy nhiên bố trí kiểu này, nếu băng chuyền bị hỏng thì 
việc thu trứng sẽ gặp khó khăn. 

Chế độ làm việc của băng chuyền tuỳ thuộc vào sức chứa. Nếu băng chuyền có sức chứa 
lớn thì số lần cho băng chuyền hoạt động sẽ ít hơn. Nếu băng chuyền hoạt động liên tục có thể 
thu trứng ngay sau khi đẻ. 

Tốc độ chạy của băng chuyền khác nhau tuỳ theo thiết kế của mỗi hệ thống. Có hệ thống 
tốc độ chạy 1,0 - 1,3m/phút. Tốc độ hợp lý hơn là từ 4 - 5m/phút. 

Bàn thu nhận trứng và các trang thiết bị phân loại trứng bố trí ngay trong nhà gà, ngăn 
cách với chuồng nuôi bằng một bức t ường hay vách ngăn di động ® ược. 

Sau khi trứng chuyển tới bàn thu nhận sẽ ® ược phân loại trứng. Các loại máng phân loại 
trứng thường kích thước và công suất khác nhau. Những máng nhỏ th ường có công suất 2000 
trứng một giờ. Những máng lớn có thể có công suất tới 12000 trứng trong một giờ.  
7.6. Sát trùng chuồng trại, thiết bị và dụng cụ chăn nuôi 

S ţ trùng chuồng trại, thiết bị và dụng cụ chăn nuôi có nhiều loại và  theo qui trình nhất định. 
Có loại làm thường xuyên, có loại làm định kỳ, bao gồm 5 loại chính: 

- Sát trùng trước khi nhập gia cầm vào trại (trước 1 ngày). 
- Sau khi đàn gia cầm xuất chuồng 
- S ţ trùng định kỳ: khoảng 15 – 20 ngày phun thuốc sát trùng trực tiếp vào đàn gia cầm 1 

lần (có thể dùng thuốc Virkon theo hướng dẫn của nơi sản xuất ) 
- Sát trùng trước và sau khi tiêm vacxin 1 ngày. 
- Sát trùng khi có bệnh xảy ra. 

7.6.1. Qui trình vệ sinh tiêu độc chuồng nuôi 
a. Khu vực xung quanh chuồng nuôi 

- Thường xuyên cắt cỏ, phát quang xung quanh chuồng nuôi trong khoảng cách tối thiểu là 4 
m. 

- Quét dọn vệ sinh hàng ngày. 
- Định kỳ  mỗi tuần một lần vệ sinh tiêu độc xung quanh chuồng nuôi bằng một trong các 

loại ho  ̧chất sau: formol 2 – 3%, xut (NaOH) nồng độ 2 – 3% với liều l ượng 0,65 – 1 lít/m2. 
Có thể dùng các loại hoá chất khác nh ­ Chloramin, prophyl, Virkon, Biocid, Farm Fluid, Longlefe 
… theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Định kỳ mỗi tháng 2 lần tổ chức diệt chuột, phun thuốc diệt ruồi, muỗi, côn trùng. 
b. Sau khi kết thúc mỗi đợt nuôi (xuất chuồng) 

- Đưa toàn bộ trang thiết bị và dụng cụ chăn nuôi ra ngoài . 
- Đưa toàn bộ lớp độn chuồng cũ ra ngoài. 
- Quét dọn và rửa  sạch sẽ trần , t ường , lưới, nền, nạo vét cống rãnh thoát n ước.  
- Để khô ráo , tiến hành sửa chữa những phần h ­ hỏng (nếu có). Sau đó tiến hành tiêu độc 

theo các bước: 
- Phun dung dịch foocmol hoặc xút (NaOH) nồng độ 2 - 3%  với liều 0,65 - 1lít/ m 2.(có 

thể sử dụng các loại hoá chất khác như Chloramin, prophyl, Virkon, Biocid, Farm Fluid, 
Longlefe … theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
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- Dùng vôi bột sống rắc lên nền chuồng dày khoảng 0,5 – 1,0 cm, dùng ôzoa phun n ước 
lên. Sau 1 ngày hót sạch bã vôi ra ngoài. 

- Quét vôi nền, sàn, tường và khu vực xung quanh chuồng nuôi bằng dung dịch n ước vôi 
20%. Quét 2 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 1 – 2 giờ. 

- Xông hơi formaldehyt (6,5g thuốc tím + 13ml formol cho 1m 2 nền chuồng). 
- Để trống chuồng từ 2 – 3 tuần mới tiếp tục nuôi lứa mới. 

7.6.2. Trước khi tiếp tục đợt nuôi mới 
- Vệ sinh chuồng trại, quét vôi nền, sàn, t ường và khu vực xung quanh chuồng nuôi bằng 

dung dịch nước vôi 20%. 
- Phun dung dịch foocmol hoặc xút (NaOH) nồng độ 2 - 3%  với liều 0,65 - 1lít/ m 2.(có 

thể sử dụng các loại hoá chất khác như Chloramin, prophyl, Virkon, Biocid, Farm Fluid, 
Longlefe … theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Xông hơi formaldehyt (6,5g thuốc tím + 13ml formol cho 1m 2 nền chuồng) hoặc phun 
thuốc sát trùng Virkon trước khi nhập gà 1 ngày. 
7.6.3. Vệ sinh tiêu độc trang thiết bị chăn nuôi 

- Máng ăn , máng uống ® ược ngâm , rửa sạch bằng n ước lã. Sau đó ngâm vào bể thuốc sát 
trùng có dung dịch foocmol 1% từ 10-15 phút (có thể sử dụng các loại hoá chất khác nh ­ 
Iodin, Chloramin, Virkon, Biocid ... theo hướng dẫn của nhà sản xuất).  Sau khi ngâm, lấy ra, 
tráng lại bằng nước sạch rồi đem phơi khô.  

- Lau sạch chụp sưởi, sau đó nhúng giẻ lau sạch vào dung dịch foocmol  2%, vắt ráo n ước 
rồi lau sát trùng. Có thể sử dụng các loại hoá chất khác nh ­ Iodin, Chloramin, Virkon, Biocid 
... theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

-  Vệ sinh ổ đẻ: Rửa sạch , phơi khô , tiêu độc bằng foocmol  2%. 
- Vệ sinh bể nước: rửa sạch, để khô rồi sát trùng bằng foocmol 2%. 
- Chất độn chuồng: đảm bảo khô ráo, tơi xốp và không bị mốc; có khả năng hút ẩm và 

cách nhiệt tốt. Phơi khô, phun foocmol 0,5% hoặc Iodin 2%, ủ bạt kín trong 2 tuần 
 
 
 

Câu hỏi ôn tập chương 7 
 

1. Các phương thức chăn nuôi gia cầm, ưu nhược điểm của mỗi phương thức? 
2. Yêu cầu kỹ thuật và vai trò của lớp độn chuồng trong ph ương thức chăn nuôi gia cầm trên 
nền có đệm lót? 
3. Yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị và dụng cụ dùng trong chăn nuôi gia cầm? 
4. ảnh hưởng của tiểu khí hậu chuồng nuôi đến sức khoẻ và sức sản xuất của gia cầm? 
5. Qui trình tiêu độc chuồng trại, thiết bị và dụng cụ chăn nuôi gia cầm? 
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Chương 8 
Kỹ thuật chăn nuôi các loại gà 

 
 

Mục tiêu 
- Nắm được đặc điểm, yêu cầu cần đạt ® ược trong mỗi giai đoạn nuôi đối với các loại gà 

và kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc các loại gà. 
-  Thực hiện được các thao tác cơ bản trong qui trình nuôi d ưỡng, chăm sóc các loại gà.  
Tóm tắt nội dung 
- Kỹ thuật nuôi gà sinh sản giống thịt 
- Kỹ thuật nuôi gà sinh sản giống trứng 
- Kỹ thuật nuôi gà đẻ trứng thương phẩm 
- Kỹ thuật nuôi gà thịt 
 
 
 

8.1. Kỹ thuật nuôi gà sinh sản giống thịt 
Trong chăn nuôi gà đẻ trứng nói chung và gà sinh sản giống thịt nói riêng ng ười ta thường 

chia làm ba giai đoạn là giai đoạn gà con (0 – 6 tuần tuổi), giai đoạn gà hậu bị (7 – 18 hoặc 
20 tuần tuổi) và giai đoạn gà đẻ trứng. Trong giai đoạn hậu bị cũng có thể chia làm giai đoạn 
gà dò hay gà choai (7 – 12 tuần) và giai đoạn hậu bị (13 – 18 hoặc 20 tuần). 
8.1.1. yêu cầu cần đạt được với gà sinh sản giống thịt 

Đàn gà khoẻ mạnh biểu hiện ở tỷ lệ nuôi sống qua các giai đoạn cao; đạt khối l ượng 
chuẩn (từ 2000 – 2250g) ở 20 tuần tuổi  tuỳ theo giống và có độ đồng đều trên 80%. Trong 
giai đoạn đẻ trứng gà không quá béo, có năng suất trứng và sức bền dẻ trứng cao; kết quả ấp 
nở tốt. Số gà con loại 1 sinh ra từ một gà mái đạt cao (150 gà con loại 1/mái/năm). 
8.1.2. Kỹ thuật nuôi dưỡng gà mái hậu bị (giai đoạn gà con) 

Trong giai đoạn gà con, chúng rất nhạy cảm với mọi thay đổi của điều kiện sống. Sở dĩ 
như vậy vì gà con có đặc điểm sinh lý riêng nh ­ thân nhiệt chưa ổn định, chức năng của nhiều 
cơ quan bộ phận chưa hoàn thiện, sức đề kháng còn yếu, trong khi đó c ường độ sinh trưởng lại 
rất nhanh. Vì vậy, cần phải có qui trình nuôi d ưỡng thích hợp mới có thể đạt kết quả tốt. 
a. Vận chuyển gà con 

Khi vận chuyển gà con, ng ười ta thường dùng hộp bằng bìa cứng theo tiêu chuẩn để 
chống lạnh và tránh gà đè lên nhau.  

Kích thước hộp (chiều dài x chiều rộng x chiều cao) phải đảm bảo theo qui định. Khi trời 
lạnh, có thể dùng hộp có kích th ước tối thiểu là 45 x 45 x 12,5cm chia làm 4 ngăn. Khi trời 
nóng, dùng hộp có kích th ước tối đa là 80 x 60 x 14cm chia 4 ngăn. Kích th ước hộp vận 
chuyển gà con theo tiêu chuẩn ngành là 60 x 50 x 12cm. Mỗi mặt chiều dài của hộp phải có 
14 lỗ thông thoáng, đường kính mỗi lỗ là 2cm, được chia làm hai phần bằng nhau t ương ứng 
với hai ngăn của hộp (mỗi phần có 7 lỗ thông thoáng). Các lỗ thông thoáng của mỗi phần ® ược 
chia làm hai hàng; hàng trên 3 và hàng d ưới 4 lỗ thông thoáng. Mép d ưới của hàng lỗ dưới 
cách đáy hộp 3 cm. Mép trên hàng lỗ thông thoáng d ưới và mép dưới hàng lỗ thông thoáng 
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trên cách nhau 2 cm. Các lỗ thông thoáng của hàng trên và hàng d ưới nằm so le nhau. Nắp hộp 
đựng gà phải có 28 lỗ thông khí chia đều cho 4 ngăn hộp, ® ường kính lỗ thông khí là 2 cm. 

Nhãn hộp đựng gà con loại 1 phải ghi đầy đủ các thông số cần thiết nh ­ tên trạm ấp, 
giống, dòng gà, ngày nở, ng ười chọn gà, người chọn trống mái. 

Trước khi cho gà vào hộp phải lót chất độn vào hộp. Để gà khỏi lạnh và không bị ngạt thì 
mỗi ngăn hộp xếp không quá 25 gà con.  

Khi xếp hộp cần chú ý sự thông thoáng cho gà con. Nhiệt độ trong hộp cần đảm bảo 30 - 
32 oC. Không nên giữ gà con trong hộp quá 48 giờ (mỗi giờ giữ trong hộp,  khối l ượng của 
một gà con hao hụt khoảng 0,1g). Để đảm bảo tỷ lệ chết thấp nhất, khi vận chuyển gà vào mùa 
hè nên vận chuyển vào sáng sớm hay chiều tối. Ph ương tiện vận chuyển tuỳ thuộc vào khoảng 
cách và điều kiện cụ thể của cơ sở sản xuất. 

Khi vận chuyển gà con phải mang theo giấy chứng nhận sức khoẻ gà con. Giấy chứng 
nhận sức khoẻ gà con phải ghi đầy đủ các thông số kỹ thuật cần thiết nh ­ số lượng gà con từng 
giống, dòng; Nguồn gốc, xuất xứ của trứng ấp; Địa chỉ trạm ấp; Tình trạng của đàn gà khi nở; 
Khối lượng bình quân của đàn gà; Giấy chứng nhận đàn gà sạch bệnh; Tình hình tiêm phòng 
vac xin. 
b. Chuẩn bị chuồng nuôi trước khi nhận gà 

Cần phải chuẩn bị chu đáo mọi vấn đề liên quan đến kỹ thuật tr ước khi nhận gà vào 
chuồng nuôi.  

Phải vệ sinh tiêu độc chuồng trại, trang thiết bị và dụng cụ chăn nuôi theo đúng qui định 
trong qui trình vệ sinh thú y (xem lại trong ch ương 6). 

Mười ngày trước khi đưa gà vào chuồng phải chuẩn bị đầy đủ tất cả các hệ thống điện 
nước, trang thiết bị và dụng cụ cần thiết cho số l ượng gà định nuôi (Rèm che, quây gà, nguyên 
liệu độn chuồng nếu nuôi nền, ph ương tiện sưởi ấm, làm mát, ổ đẻ, sào đậu, thức ăn, n ước 
uống, thuốc thú y, máng ăn, máng uống …). 

Phải có thời gian để sưởi nóng tường, nền và lớp độn chuồng nếu nhận gà vào mùa đông. 
Đóng kín rèm che trước khi thả gà con vào chuồng nuôi.  

Lớp độn chuồng đã ® ược sát trùng và trải theo độ dày qui định từ 15 – 20 cm. 
Sắp xếp máng ăn, máng uống theo hàng và khoảng cách đều đặn với số l ượng đầy đủ. 

Trước khi cho gà vào chuồng, nước uống đã chuẩn bị sẵn trong máng. Tuyệt đối không chuẩn 
bị sau khi đã đưa gà vào chuồng. 

Trong mỗi quây không nuôi gà chênh lệch nhau quá 5 ngày tuổi. 
Kiểm tra giấy chứng nhận sức khoẻ của gà con tr ước khi nhận gà vào chuồng nuôi. 
Chuyển các hộp gà từ phương tiện vận chuyển xuống nhẹ nhàng, cẩn thận. Đặt từng hộp 

xung quanh quây, sau khi xếp đủ số hộp t ương ứng cho mỗi quây, nhẹ nhàng thả gà vào quây. 
Kiểm tra lại số lượng và tình trạng sức khỏe của gà con ở từng hộp. Loại bỏ tất cả gà bị 

chết ra khỏi khu nuôi d ưỡng. 
c. Nuôi dưỡng gà con 

- Nhu cầu về các chất dinh dưỡng 
Để gà con sinh trưởng phát dục tốt cần phải cho ăn thức ăn có chất l ượng cao theo tiêu 

chuẩn qui định ( tham khảo ở bảng 8.1). 
Gà con có cường độ sinh trưởng cao nhưng khả năng tiêu hoá các chất dinh d ưỡng còn 

hạn chế. Đây là một đặc điểm cần l ưu ý với các loại gia cầm con nói chung và gà con giống 
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chuyên thịt nói riêng. Hệ tnống các enzym tiêu hoá ch ưa hoàn chỉnh, hoạt lực của các enzym 
còn yếu.  Khả năng tiêu hoá mỡ và xơ của gà con còn rất kém nên trong những tuần đầu, 
không nên xử dụng các loại thức ăn có hàm l ượng lipit và xơ cao. 

Thức ăn cho gà con cần loại chất lượng cao, giàu dinh dưỡng nhưng phải dễ tiêu hoá. 
Đảm bảo được yêu cầu này sẽ góp phần giúp gà con nhanh chóng thích nghi với môi tr ường 
sống mới sau khi nở. Gà con sẽ khoẻ mạnh và sinh tr ưởng phát triển tốt hơn. 

Bảng 8.1.  Nhu cầu dinh dưỡng của gà sinh sản giống thịt 

Chỉ tiêu 0-6 tuần 7-19 tuần 20-40 tuần Sau 40 tuần 

Năng lượng (kcal EM/kg) 2800 2800 2800 2800 

Protein thô (%) 18 14 – 15 18,0 -19,0 16 – 17 

Lyzin (%) 1,05 0,68 0,86 0,83 

Metionin (%) 0,45 0,30 0,40 0,39 

Metionin + xystin (%) 0,80 0,74 0,74 0,71 

Canxi (%) 1,0 1,1 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0 

Photspho (%) 0,50 0,50 0,55 0,55 

Muối ăn (%) 0,40 0,40 0,35 0,40 

Mangan (mg/kg) 70 70 70 70 

Kẽm (mg/kg) 70 70 70 70 

Đồng (mg/kg) 10 10 10 10 

Vitamin A (UI/kg) 12.000 12.000 12.000 12.000 

Vitamin D3 (UI/kg) 2.000 2.000 2.000 2.300 

Vitamin E (UI/kg) 10 10 10 12 

Vitamin B1 (mg/kg) 1,2 1,2 1,2 1,2 

Vitamin B2 (mg/kg) 5 5 5 5 

Vitamin B6 (mg/kg) 2 2 2 2 

Vitamin B12 (mg/kg) 0,015 0,015 0,015 0,015 

Vitamin C (mg/kg) 150 150 150 150 

Biotin (mg/kg) 0,1 0,1 0,1 0,1 

Cholin (mg/kg) 700 500 600 600 

 
Trong suốt thời gian nuôi, phải đảm bảo đầy đủ số l ượng và chất lượng thức ăn theo đúng 

tiêu chuẩn; không thay đổi chế độ ăn đột ngột. Trong khẩu phần ăn của gà con, ngoài hàm 
lượng các chất dinh dưỡng còn phải chú ý đến mối cân bằng giữa các chất dinh d ưỡng. Đặc 
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biệt là  cân bằng giữa năng lượng và protein, cân bằng axit amin và cân bằng can xi - phốt pho.  
Để đánh giá mối cân bằng giữa năng l ượng và protein, người ta thường dùng tỷ lệ giữa năng 
lượng trao đổi của khẩu phần và 1% protein thô. Tỷ lệ này ở gà con dao động trong khoảng 
135 - 150. Trong giai đoạn gà con cần chú ý cung cấp đủ các axit amin không thay thế, nhất là 
lyzin và metionin. Ngoài ra còn phải  chú ý đến hàm l ượng xơ  của khẩu phần. Đối với gà con 
tỷ lệ xơ < 5%. 

- Số lượng thức ăn. 
Trước đây trong giai đoạn gà con ng ười ta thường cho ăn tự do. Hiện nay với các  giống 

gà thịt, nếu suốt giai đoạn gà con mà cho ăn tự do thì gà mái tr ước khi vào đẻ thường quá béo, 
khối lượng quá cao so với qui định. Vì vậy cần phải hạn chế số l ượng thức ăn. Chúng ta có thể 
tham khảo định mức thức ăn ở bảng 8.2. 

Bảng 8.2. Định mức thức ăn và yêu cầu khối l ượng cơ thể gà 
(gam thức ăn/ con/ ngày và gam /gà) 

 

Gà mái gà trống Tuần tuổi 

Thức ăn Khối lượng  gà Thức ăn Khối lượng gà 

1 15 90 20 100 

2 25 190 30 250 

3 45 360 50 480 

4 55 550 65 680 

5 60 720 70 910 

6 70 940 80 1290 

 
Sau khi thả gà vào quây phải cho uống n ước ngay, pha thêm 50g đường Glucoz +1g 

vitamin C vào 1 lit nước cùng với chất điện giải (theo h ướng dẫn của nhà sản xuất) cho gà con 
uống trong 2 giờ đầu tiên, sau đó bắt đầu cho gà ăn tự do. Để gà con nhanh chóng tìm ® ược 
máng uống, bắt mấy gà con nhúng mỏ vào máng n ước. Trong trường hợp biết rõ thời gian gà 
nở, phải sau 6 giờ mới cho gà ăn, nếu cho ăn quá sớm hay quá muộn sẽ ảnh h ưởng không tốt 
đến khả năng sinh trưởng và sức khoẻ của đàn gà. 

 Trong một tuần lễ đầu tốt nhất là cho ăn tự do. Nếu cho ăn theo bữa, thì mỗi ngày đổ  và 
lắc thức ăn 6 lần. Số bữa ăn hàng ngày giảm dần theo tuần tuổi, từ tuần thứ hai đổ và lắc thức 
ăn 4 - 3 lần/ngày. 

 Sự  sinh trưởng phát triển hợp lý và độ đồng đều của đàn gà không thể đạt yêu cầu kỹ 
thuật nếu hệ thống máng ăn không đáp ứng ® ược thời gian rải thức ăn để tất cả đàn gà đều 
được ăn trong vòng 3 phút. Nếu  hệ thống máng tự động thì sự phân chia và thời gian rải đều 
thức ăn phải đồng đều ở các điểm trong chuồng nuôi. Hàng ngày cân chính xác và ghi chép  
lượng thức ăn hàng ngày của đàn gà. 

Để hạn chế sự tăng khung x ương có hiệu quả và đúng yêu cầu phải hạn chế sớm thức ăn 
khởi động có hàm lượng protein cao (18 % protein thô và 2800 kcal ME trong 1 kg thức ăn) 
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vào 12 – 18 ngày tuổi. Sau đó chuyển sang ăn thức ăn gà dò (15% protein thô và 2800 kcal 
ME trong 1 kg thức ăn).  

0 – 12 hoặc 18 ngày, cho ăn tự do loại thức ăn khởi động có 17 – 18% protein thô với 
2800 kcal. 

Từ 13 hoặc 19 đến 20 ngày, chuyển cho ăn thức ăn có 14,5 – 15% protein thô với 2800 
kcal ME trong 1kg, mức ăn hạn chế 32 g một gà một ngày. 

Từ 21 – 28 ngày tuổi, hàng ngày mỗi con ăn 36g thức ăn gà dò 
Sau 4 tuần tuổi, có thể sử dụng chế độ ăn hạn chế 1/1 (xem mục cho ăn hạn chế trong 

phần nuôi gà hậu bị), nếu thời gian đổ thức ăn trên 3 phút. Mục đích để tăng độ đồng đều của 
đàn gà. 

Từ tuần thứ hai hệ tiêu hoá của gà đã phát triển mạnh, cần bổ sung thêm máng sỏi. Kích 
thước và số lượng sỏi tuỳ theo tuổi của đàn gà.  

Tuần  2: Dùng loại sỏi có đường kính 1 - 2 mm, 0,1 kg / 100 gà. 
Tuần  3 - 4: Dùng loại sỏi đường kính 3 - 4 mm, 0,3 kg / 100 gà. 
Tuần 5 - 8 : Dùng loại sỏi đường kính 3 - 4 mm, 0,6 kg / 100 gà. 
Sỏi rất quan trọng đối với quá trình tiêu hoá ở dạ dày của gà cũng nh ­ nhiều loại gia cầm 

khác. Chúng không những tham gia vào việc nghiền nát thức ăn mà còn làm sạch những tiểu 
thể thức ăn trong khoang dạ dày.  Nhiều thí nghiệm cho biết nếu không bổ sung thêm sỏi thì 
tỷ lệ tiêu hoá  giảm 25%. Tuy nhiên khi bổ sung sỏi cần đảm bảo kích cỡ sỏi và chất l ượng sỏi 
nếu không có thể gây hậu quả không tốt đối với đàn gà. Đối với gia cầm, sỏi tốt nhất là từ đá 
thạch anh, nó bền với axit clohydric của dạ dày.. Không nên thay thế sỏi bằng cát, đá vôi, 
thạch cao, vỏ sò, vỏ ốc hến, phấn v.v… Những chất này sẽ bị axit clohydric hoà tan, làm rối 
loạn tiêu hoá ở dạ dày và ruột. Kích th ước của các viên sỏi cũng vô cùng quan trọng. Gà con 
nên dùng loại sỏi có đường kính nhỏ (2,5 – 3,0 mm). Gà tr ưởng thành có thể nuốt ® ược 
những viên sỏi có đường kính lớn hơn, thậm chí đến 10mm.  

 Cần  lưu ý rằng các qui trình chỉ h ướng dẫn về nhu cầu dinh d ưỡng và số lượng thức ăn 
cho mỗi giai đoạn nuôi. Song, muốn đạt kết quả tốt, chúng ta phải điều chỉnh để phù hợp với 
sự phát triển của mỗi đàn gà trong điều kiện cụ thể. Bởi vì mức độ cung cấp thức ăn phụ thuộc 
vào khả năng sinh trưởng, nhiệt độ và độ ẩm môi tr ường, sức khoẻ của đàn gà, giá trị dinh 
dưỡng của thức ăn sử dụng, độ thông thoáng của chuồng nuôi, chế độ chiếu sáng và mật độ 
nuôi. 

- Máng ăn 
Tuần lễ đầu nếu không sử dụng hệ thống máng ăn đặc chủng của gà con thì có thể dùng 

khay ăn. Tuỳ kích thước khay ăn mà dùng cho số lượng gà khác nhau. 
Nếu dùng khay ăn 70 x 70 thì một khay cho 70 gà. 
Nếu dùng máng ăn P50  thì một máng cho 50 gà. 
Từ tuần thứ hai thay dần khay ăn bằng máng ăn tròn hoặc máng ăn dài. Nếu dùng loại 

máng ăn dài 1,65m thì dùng cho 50 gà /máng. Nếu dùng loại máng ăn tròn P50 cũng dùng cho 
50 gà /máng. Tất cả các hệ thống máng ăn tự động hay bán tự động cần phải  đảm bảo tối 
thiểu 5 cm  chiều dài máng ăn cho một gà. 

Khi dùng khay ăn, thức ăn rải dày từ 0,5 – 1,0cm. Khi đã dùng máng ăn, chỉ nên đổ thức 
ăn 1/2 máng ăn, để tránh tỷ lệ rơi vãi cao. Nhiều thí nghiệm đã cho biết mức hao hụt (L ượng 
thức ăn rơi vãi) khi đổ thức ăn ở các mức khác nhau. Nếu đổ đầy mép máng tỷ lệ hao hụt là 



 209

29%. Nếu đổ 2/3 máng tỷ lệ hao hụt là 7,4%. Nếu đổ 1/2 máng tỷ lệ hao hụt là 2,1%. Nếu đổ 
1/3 máng tỷ lệ hao hụt là 1,3%. Tuy nhiên, nếu đổ quá ít thức ăn trong máng sẽ ảnh h ưởng đến 
lượng thức ăn thu nhận của đàn gà. 

Hàng ngày cần sàng thức ăn còn lại trong khay hay máng ăn từ 3 – 4 lần để loại bỏ chất 
độn chuồng và phân lẫn vào. 

Nên có số lượng máng ăn gấp đôi số lượng cần dùng để có thể thường xuyên cọ rửa và sát 
trùng theo qui định trước khi dùng. 

-  Nước uống cho gà con 
Nước uống cho gà con cũng nh ­ cho bất kỳ loại gia cầm nào cần phải đảm bảo tiêu chuẩn 

vệ sinh. 
Trong chăn nuôi gia cầm, người ta thường cho uống tự do. Tuy nhiên cần biết nhu cầu 

bình thường của gà để cung cấp cho thoả mãn (xem lại cách tính nhu cầu n ước uống trong 
chương dinh dưỡng). Nhu cầu nước uống  của 100 gà con trong một ngày ở một tuần tuổi là 4 
lít, 2tuần tuổi là 7 lít, 3 tuần tuổi là 9 lít, 4 tuần tuổi là 10 lít, 5 tuần tuổi là 11 lít và 6 tuần tuổi 
là 12 lít (với nhiệt độ chuồng nuôi thích hợp). 

Tuy nhiên nhu cầu về nước còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau nh ­: nhiệt độ môi 
trường, nhiệt độ nước uống, khối lượng cơ thể, lượng thức ăn thu nhận, tính chất của thức ăn, 
hàm lượng muối ăn trong thức ăn và l ượng thức ăn thu nhận. 

Đặc điểm chung của gia cầm là uống ít n ước trong một lần nhưng lại uống nhiều lần 
trong một ngày. Do đó cần phải cung cấp n ước cho đầy đủ. Nếu có hệ thống cung cấp n ước tự 
động, để đảm bảo luôn có n ước sạch thì cứ 2 giờ cung cấp n ước liên tục trong 30 phút là qui 
trình tốt nhất. 

Để cung cấp nước cho gà con, trong 1 – 2 tuần đầu ng ười ta thường dùng mángchụp 
(Máng galon). Mỗi máng dung tích 3,8 lít th ường dùng cho  80 -100 gà . 

Cuối tuần lễ thứ hai dùng máng uống tự động hình trụ hay máng dài. Nếu dùng máng dài 
cần  tối thiểu 1,5 cm chỗ đứng uống cho một gà; máng chụp 20 – 30 con một chụp; hệ thống 
máng núm 8 – 12 con một núm.   

Các máng uống phải đặt như thế nào để nước không rơi vãi làm ướt lớp độn chuồng, 
không làm bẩn nước trong máng. Vì vậy máng uống cần đặt trên sàn l ưới bằng gỗ hay bằng 
sắt, dưới có rãnh thoát nước, bên trên có lưới bảo vệ. 

Cần bố trí máng uống sao cho gà đi lại không quá 3m sẽ gặp một máng uống. Nên bố trí 
xen kẽ máng ăn và máng uống. Tuần thứ 1 và thứ 2 máng ăn và máng uống nên đặt gần chụp 
sưởi, từ tuần thứ 3 đặt xa dần. Cần l ưu ý là không bao giờ được đặt máng uống dưới chụp sưởi. 
Bởi vì gia cầm nói chung và gà nói riêng không thích uống n ước nóng. Gà không thích uống 
nước có nhiệt độ từ 25 oC. Nhiệt độ nước uống từ 35 oCđã làm giảm rõ rệt lượng nước uống và 
nhiệt độ nước uống là 45 oC thì gà không uống nữa dù chúng rất khát. 

Mỗi ngày cần thay nước mới cho gà con 6 lần. Máng uống phải ® ược vệ sinh hàng ngày 
theo đúng qui trình vệ sinh thú y. Cần kiểm tra l ượng nước uống hàng ngày của đàn gà để 
đánh giá tình hình sức khoẻ của chúng. 
8.1.3. Nuôi dưỡng gà mái hậu bị giai đoạn 7 – 20 tuần tuổi 
a.  Nhu cầu dinh dưỡng 

Trong thời kỳ từ 7 tuần tới khi thành thục sinh dục, cần nuôi d ưỡng như thế nào để gà 
phát triển đúng theo yêu cầu. Thức ăn cần phải đầy đủ các chất dinh d ưỡng. Cần lưu ý đến các 
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loại thức ăn có hoạt tính sinh học nh ­ các loại vitamin và các nguyên tố vi lượng. Sai lầm về 
nuôi dưỡng trong giai đoạn này chỉ thể hiện khi gà đẻ trứng và lúc đó thì không thể sửa chữa 
được. 

Thành phần cơ bản trong thức ăn của gà hậu bị cũng t ương tự như thức ăn của gà con. 
Riêng nhu cầu về các chất dinh d ưỡng thì tuỳ theo từng loại gà với độ tuổi khác nhau (Xem lại 
nhu cầu các chất dinh dưỡng trong bảng 8.1). 

Khi chuyển thức ăn ở giai đoạn gà con sang thức ăn gà hậu bị cần phải chuyển từ từ. Có 
thể tham khảo một phương pháp chuyển thức ăn trong bảng 8.3. 

Bảng 8.3. Phương pháp chuyển thức ăn  cho gà hậu bị 

Ngày tuổi Thức ăn gà hậu bị (%) Thức ăn gà con (%) 

43 – 44 25 75 

45 – 46 50 50 

47- 48 75 25 

49 100 0 

 
b.  Kỹ thuật cho ăn 

- Cho ăn kết hợp 

Cung cấp thức ăn cho gà mái hậu bị, sử dụng kết hợp giữa thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh và 
thức ăn hạt với số lượng khác nhau có thể làm thay đổi hàm l ương protein trong khẩu phần ở 
bất cứ mức độ nào mà không thay đổi đáng kể đến mức năng l ượng của khẩu phần. Phương 
pháp này sẽ giúp chúng ta có thể điều chỉnh thức ăn theo nhu cầu dinh d ưỡng cụ thể của mỗi 
đàn gà. 

- Cho ăn thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh 

Đây là phương pháp tiết kiệm sức lao động, tiện lợi cho chăn nuôi tập trung và cơ khí hoá 
khâu cho ăn. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có nhược điểm riêng. Sử dụng phương pháp 
này, gà không thoả mãn bản năng tìm kiếm thức ăn, sự nhàn rỗi hay sinh tật xấu. Để hạn chế 
nhược điểm này, người ta rắc thức ăn hạt vào lớp độn chuồng từ 5 - 10g/con trong một ngày 
đêm. Như vậy sẽ làm cho lớp độn chuồng ® ược xới lên tốt hơn. Kỹ thuật này không những 
giúp lớp độn chuồng luôn tơi xốp mà còn  hạn chế ® ược hiện tượng mổ cắn nhau của các đàn 
gà hậu bị. 

- Cho ăn hạn chế 

Trong qui trình chăn nuôi gà hậu bị giống thịt, ng ười ta thường áp dụng phương pháp cho 
ăn hạn chế. Mục đích chính của việc cho ăn hạn chế là để kìm hãm sự phát dục sớm của gà 
mái choai; hạn chế số lượng trứng nhỏ; tăng sức bền đẻ trứng; dàn gà đạt khối l ượng chuẩn với 
độ đồng đều cao. 

Trong quá trình thực hiện khẩu phần ăn hạn chế, cần theo dõi chặt chẽ sự phát triển của 
đàn gà để điều chỉnh khẩu phần ăn cho thích hợp. Có nhiều ph ương pháp cho ăn hạn chế khác 
nhau. 
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+ Hạn chế về số lượng thức ăn 
Trong phương pháp này, người ta khống chế nghiêm ngặt về số l ượng thức ăn cho ăn 

hàng ngày, còn chất lương thức ăn thì vẫn giữ nguyên theo đúng tiêu chuẩn. Hàng tuần kiểm 
tra khối lượng cơ thể để quyết định mức độ cho ăn thích hợp. 

Phương pháp này có ưu điểm là tạo được đàn gà có khối lượng chuẩn với độ đồng đều 
cao,  đồng thời tiết kiệm được số lượng thức ăn tương đối lớn. 

Nhược điểm của phương pháp này là gà chết do bị "sốc" về thức ăn với tỷ lệ t ương đối 
cao. Đàn gà thường xuyên bị đói nên uống nhiều n ước. Điều này không những  làm độ ẩm và 
hàm lượng khí độc trong chuồng nuôi tăng cao mà còn làm cho sức đề kháng của đàn gà giảm 
thấp, dễ nhiễm bệnh. 

+ Hạn chế về chất lượng thức ăn 
Trong phương pháp này người ta vẫn cho đàn gà ăn đầy đủ số l ượng theo khẩu phần bình 

thường hàng ngày. Riêng chất lượng thức ăn hay nói cách khác hàm l ượng các chất dinh 
dưỡng trong thức ăn bị giảm xuống. Hàm l ượng protein giảm thấp khoảng 2 – 3% (chỉ từ 12 - 
15%). Hàm lượng xơ tăng cao hơn so với qui định khoảng 2 – 5% (> 7%, thậm chí tới 10%). 
Mức năng lượng trao đổi thấp: 2600 - 2700 Kcal/ kg thức ăn. 

Phương pháp này có ưu điểm là tạo được đàn gà có khối lượng chuẩn và tiết kiệm được 
kinh phí chăn nuôi. 

Nhược điểm của phương pháp này là đàn gà phát triển chậm, ngoại hình xấu; tỷ lệ mắc 
bệnh cao; phải thường xuyên thay đối khẩu phần để điều chỉnh khối l ượng cơ thể gà nên mất 
nhiều công. 

+ Hạn chế thời gian tiếp xúc của gà  với thức ăn 
Phương pháp này giảm thời gian chăn nuôi đàn gà đến mức thấp nhất. Đàn gà vẫn ® ược 

ăn loại thức  ăn có chất lương tốt và đầy đủ về số lượng. Có thể áp dụng ph ương pháp một 
ngày cho ăn xen kẽ một ngày nghỉ không cho gà ăn. L ượng thức ăn của hai ngày cho ăn trong 
một ngày (gọi là ché độ ăn 1:1). Ph ương pháp cho ăn trong 5 ngày, nghỉ liên tiếp 2 ngày 
không cho ăn. Lượng thức ăn của 7 ngày chia đều cho ăn trong 5 ngày (gọi là chế độ ăn 5:2). 
Trong ngày nghỉ không được ăn thức ăn, gà vẫn được uống nước đầy đủ. 

Phương pháp này có ưu điểm tiết kiệm thời gian chăm sóc đàn gà, tiết kiệm thức ăn và 
kinh phí chăn nuôi. Tạo được đàn gà có khối lượng chuẩn với độ đồng đều cao. 

Nhược điểm của phương pháp này là gà bị  chết "sốc" về thức ăn với tỷ lệ cao. 
+ Phương pháp kết hợp 
Hiện nay trong kỹ thuật cho ăn hạn chế ở n ước ta thường sử dụng phương pháp kết hợp  

hạn chế số lượng thức ăn với hạn chế thời gian tiếp xúc của gà với thức ăn. Trong giai đoạn 
hậu bị có thể sử dụng chế độ ăn hạn chế 5/2 hay 1/1. Tuy nhiên, nếu thời gian đổ thức ăn cho 
gà dưới 3 – 4 phút thì không cần áp dụng biện pháp hạn chế thời gian tiếp xúc của gà với 
thức ăn. 

Trong giai đoạn hậu bị, vấn đề quan trong nhất trong kỹ thuật là luôn kiểm tra chặt chẽ 
khối lượng cơ thể của đàn gà và ph ương pháp xử lý đối với các đàn gà không đạt khối l ượng 
chuẩn.  

Trường hợp thứ nhất, khi khối l ượng đàn gà thấp hơn so với  chuẩn. Nguyên nhân có thể  
là do hạn chế thức ăn quá chặt, cần kiểm tra lại thức ăn và thay đổi cho phù hợp.  Nếu thức ăn 
đã đảm bảo về chất lượng thì tăng thêm lượng thức ăn hàng ngày cho đàn gà. Nếu không thể 
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tăng thêm lượng thức ăn hàng ngày thì phải tăng thêm nồng độ các chất dinh d ưỡng trong thức 
ăn cho đàn gà dÓ chúng có thể sinh tr ưởng tốt hơn, đạt khối lượng so với chuẩn.  

Trường hợp thứ hai, khối lượng đàn gà vượt quá khối lượng chuẩn. ở giai đoạn này, nếu 
khối lượng cơ thể gà cao hơn khối l ượng chuẩn thì không nên tìm cách kéo khối l ượng trở lại 
mức chuẩn một cách đột ngột. Điều này sẽ gây stress quá mạnh và ảnh h ưởng đến quá trình 
phát dục của đàn gà. Lúc này hãy giảm thức ăn từ từ  để mức tăng khối l ượng  hàng ngày của 
đàn gà chậm lại.  Hãy giữ  khối l ượng cơ thể của đàn gà tạo thành một ® ường song song với 
đường khối lượng chuẩn. Tuy nhiên khoảng cách giữa hai ® ường song song này sẽ nhỏ dần và 
chúng sẽ gần gặp nhau ở những tuần tuổi cuối cùng của giai đoạn hậu bị.  

Khối lượng đàn gà càng gần với khối l ượng chuẩn với tỷ lệ nuôi sống và độ đồng  đều cao 
thì chứng tỏ qui trình nuôi d ưỡng là hợp lý. Khối lượng cao hay thấp hơn so với khối l ượng 
chuẩn ở mức nhỏ hơn 5% là có thể chấp nhận ® ược.  

Phải rất thận trọng khi điều chỉnh l ượng thức ăn trong giai đoạn hậu bị. Bởi vì chỉ cần 
tăng 1- 2g thức ăn cho mỗi  gà trong một ngày là đã có thể làm v ượt khối lượng chuẩn. Một kỹ 
thuật cần chú ý là trong suốt quá trình nuôi gà hậu bị, không nên giảm l ượng thức ăn cho ăn 
hàng ngày. 

Thời gian cho gà hậu bị ăn hạn chế đến hết tuần thứ 17. Từ tuần 18 cho ăn tăng dần số 
lượng và chất lượng thức ăn để đàn gà chuẩn bị vào đẻ. Khi chuyển thức ăn gà dò sang thức ăn 
tiền đẻ trứng phải chuyển từ từ. 

Từ 18 – 23 tuần tuổi, chuyển sang thức ăn tiền gà đẻ có hàm l ượng protein thô 18%. 
Vẫn có thể sử dụng chế độ hạn chế 1/1 (nếu thời gian dổ thức ăn lớn hơn 3 phút). Trong giai 
đoạn này, hocmon sinh dục hoạt động mạnh, gà chuẩn bị vào đẻ. Cơ quan sinh sản sinh tr ưởng 
và phát triển nhanh. Gà hậu bị cần phát triển cơ l ườn và một ít mỡ để sản xuất trứng nên tăng 
trọng nhanh. Bảo đảm để gà không thiếu hụt dinh d ưỡng nhưng không để cơ hội cho gà “sinh 
trưởng bù”. Chính vì vậy, nuôi dưỡng gà sinh sản giống thịt trong giai đoạn hậu bị để đảm bảo 
đàn gà khoẻ mạnh, có ngoại hình đẹp, đạt khối l ượng chuẩn với độ đồng đều cao không chỉ là 
vấn đề kỹ thuật mà còn là “nghệ thuật” trong chăn nuôi. 
c. Máng ăn 

Trong giai đoạn này vẫn dùng máng ăn tròn hoặc máng ăn dài. Nếu dùng máng ăn tròn 
P50 thì không quá 25 con/ máng. Nếu dùng máng ăn dài cần đảm bảo mỗi con 15 cm chiều 
dài máng. 

Cần bổ sung thêm máng sỏi 100 con/máng, mỗi máng 0,8 kg /ngày, ® ường kính sỏi 5 - 
7mm. Sỏi phải được khử trùng trước khi bổ sung cho gà ăn. 
d.  Yêu cầu về nước uống 

Yêu cầu về nước uống đối với gà hậu bị cũng giống nh ­ gà con. Nhu cầu nước uống của 
gà ở giai đoạn này trong điều kiện nhiệt độ thích hợp từ 0,2 – 0,3 l/con /ngày. Để thoả mãn 
nhu cầu này cần có 2,0 - 2,5 cm chỗ đứng uống cho 1 con. Có thể dùng máng dài hoặc tự động 
hình trụ. Nếu dùng máng núm thì trung bình 10 con một núm. 

Trong giai đoạn hậu bị, các giống gà hướng thịt được nuôi hạn chế nên chúng th ường 
xuyên bị đói. Cơ thể lại đang phát triển, tính thèm ăn cao nên chúng uống rất nhiều n ước. Điều 
này sẽ làm cho diều căng to, gây áp suất lớn tác động vào khí quản có thể làm gà chết ngạt. 
Hơn nữa, uống nhiều n ước sẽ làm gà thải phân loãng hơn, chuồng nuôi sẽ ẩm hơn và hàm 
lượng khí độc sẽ tăng cao.  Vì vậy, cần phải hạn chế l ượng nước uống đối với gà hậu bị. 
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8.1.4. Kỹ thuật nuôi dưỡng  gà mái  trong giai đoạn đẻ trứng 
a. Nhu cầu dinh dưỡng 

Các chất dinh dưỡng trong thức ăn cung cấp cho gà mái đẻ sinh sản giống thịt không chỉ 
để  để duy trì sự sống mà còn để sản xuất ra sản phẩm là trứng giống có chất l ượng cao. 

Để sản xuất trứng, đặc biệt là trứng giống, gà mái đẻ cần phải ăn đầy đủ các  chất dinh 
dưỡng cần thiết. Vì vậy, muốn đạt năng suất cao cần cung cấp cho gà mái đẻ một khẩu phần 
ăn đầy đủ và cân bằng các chất dinh d ưỡng. (Xem lại nhu cầu  các chất dinh d ưỡng cho gà mái 
đẻ trong chương dinh dưỡng). 

Cần phải lưu ý rằng, các nhu cầu dinh d ưỡng đưa ra cũng chỉ là những h ướng dẫn và 
những tài liệu tham khảo quí giá mà thôi. Nó có thể ® ược thay đổi tuỳ theo từng điều kiện cụ 
thể của mỗi cơ sở sản xuất. Các cán bộ kỹ thuật phải dựa vào kiến thức mà mình đã lĩnh hội 
được từ chương dinh dưỡng gia cầm cũng như các kiến thức chung về dinh d ưỡng vật nuôi để 
vận dụng một cách linh hoạt và hiệu quả nhất.  

Trong chăn nuôi gà mái đẻ, lượng thức ăn thu nhận có tầm quan trọng đặc biệt. Nó phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, trong  đó cần l ưu ý đến khối lượng cơ thể  và sức sản xuất 
của gà mái. Cần cung cấp đủ nhu cầu để đạt sức sản xuất trứng tối đa, nh ưng không làm cho 
gà bị béo quá. Gà mái đẻ béo quá sẽ làm giảm khả năng đẻ trứng. 

Khi chuyển thức ăn của gà hậu bị sang thức ăn  của gà đẻ  cần phải chuyển từ từ. 
b. Kỹ thuật cho ăn 

Số lượng thức ăn cung cấp cho gà mái đẻ hàng ngày phụ thuộc vào nhiều yếu tố và ảnh 
hưởng trực tiếp đến sức sản xuất trứng của chúng. Vì vậy cần phải hết sức cẩn thận khi sử 
dụng  định mức thức ăn hàng ngày cho gà mái đẻ. Tuỳ thuộc vào thực trạng của mỗi đàn gà 
mà cán bộ kỹ thuật quyết định cho chính xác. Trong thời kỳ đẻ trứng, mỗi giai đoạn có định 
mức thức ăn khác nhau. 

-  Từ khi vào đẻ cho đến khi tỷ lệ đẻ đạt đỉnh cao 

Giai đoạn này gà tăng trọng nhanh và vào đẻ, khi gà đạt tỷ lệ đẻ toàn đàn 5% mới chính 
thức cho gà ăn loại thức ăn gà đẻ giống thịt. Cố gắng không gây thêm stress cho gà trong giai 
đoạn này. Đây là thời kỳ rất quan trọng, nếu kỹ thuật nuôi không đúng gà sẽ quá béo và đẻ 
kém.  

Độ đồng đều của đàn gà ở 20 tuần tuổi và mức tăng tỷ lệ đẻ hàng ngày sau khi gà đẻ quả 
trứng đầu tiên cho đến trước khi đạt tỷ lệ đẻ 5% được coi là chỉ tiêu quan trọng để xác định 
khẩu phần ăn cho gà. 

Rất nhiều yếu tố ảnh  hưởng đến nhu cầu năng lượng của gà vì vậy rất khó xác định ® ược 
nhu cầu năng lượng chính xác cho đàn gà mái đẻ. Dựa vào công thức đã trình bầy trong 
chương dinh dưỡng  để tính. Trong giai đoạn này nhu cầu năng l ượng trao đổi trung bình của 
một gà mái đẻ giống thịt khoảng 470 kcal. 

Thực tế yêu cầu kỹ thuật trong  giai đoạn này là tăng l ượng thức ăn thế nào để đáp ứng 
nhu cầu cho khả năng sản xuất tối đa mà không thừa năng l ượng gây tích mỡ.  

Khi đàn gà vào đẻ, tỷ lệ đẻ có thể tăng rất nhanh hoặc rất chậm tuỳ thuộc vào độ đồng 
đều của đàn gà và các điều kiện khác (nhiệt độ, độ ẩm môi tr ường, chế độ chiếu sáng, kỹ thuật 
nuôi trong giai đoạn hậu bị v. v..). Lượng thức ăn thích hợp tuỳ thuộc vào mức độ tăng tỷ lệ đẻ 
hàng ngày của đàn gà. Có nhiều biện pháp khác nhau để tăng l ượng thức ăn trong giai đoạn 
này. 
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+ Cách thứ nhất là dựa vào mức tăng  tỷ lệ đẻ  

Mức tăng tỷ lệ đẻ hàng ngày của đàn gà từ khi đẻ quả trứng đầu tiên cho đến khi tỷ lệ đẻ 
toàn đàn đạt 5%,  là một chỉ tiêu quan trọng để quyết định l ượng thức ăn tăng thêm hàng ngày.  

Nếu tỷ lệ đẻ hàng ngày tăng > 3 %, nên cho gà ăn l ượng thức ăn cao nhất khi tỷ lệ đẻ đạt 
35%; tỷ lệ đẻ tăng > 2 – 3 % cho gà ăn l ượng thức ăn cao nhất vào lúc tỷ lệ đẻ đạt 45%; tỷ lệ 
đẻ tăng > 1- 2 % cho gà ăn lượng thức ăn cao nhất khi tỷ lệ đẻ đạt 55% ; Nếu tỷ lệ đẻ hàng 
ngày  tăng < 1 % cho gà ăn lượng thức ăn cao nhất khi tỷ lệ đẻ đạt  65- 75%. 

Ví dụ nhu cầu năng lượng trao đổi (ME) một ngày cho mỗi gà mái (ở thời điểm có nhu 
cầu cao nhất) tính được  là 470 kcal. Giả sử tỷ lệ đẻ hàng ngày của đàn gà tăng 3% (từ khi đẻ 
quả trứng đầu tiên cho đến khi tỷ lệ đẻ toàn đàn đạt 5%). Sử dụng loại thức ăn chứa 2800 kcal 
ME trong 1 kg. Như vậy lượng thức ăn cao nhất sẽ là 168g (470 : 2,8 = 168g) và cho gà ăn khi 
tỷ lệ đẻ toàn đàn đạt 45%. Nếu khi gà đẻ 5% ta đang cho ăn ở mức 135g/con/ngày thì tăng 
lượng thức ăn theo cách tính ở công thức (1)  

[(168g – 135g ) : ( 45% - 5 % )] x 3 = 2,46g          (1) 

Như vậy, sau khi đàn gà đạt tỷ lệ đẻ 5%, mỗi ngày một gà mái đẻ cho ăn tăng thêm 2,46g 
thức ăn thì sẽ đạt lượng thức ăn cao nhất là 168g khi gà đạt tỷ lệ đẻ 45% theo yêu cầu. 

Một ví dụ khác, nhu cầu năng l ượng trao đổi (ME) một ngày cho mỗi gà mái tính ® ược là 
450 kcal. Giả sử tỷ lệ đẻ hàng ngày của đàn gà tăng 2% (từ khi đẻ quả trứng đầu tiên cho đến 
khi tỷ lệ đẻ toàn đàn đạt 5%). Sử dụng loại thức ăn chứa 2750 kcal ME trong 1 kg. Nh ­ vậy 
lượng thức ăn cao nhất sẽ là 164g (450 : 2,75 = 164g) và cho ăn mức này khi tỷ lệ đẻ toàn đàn 
đạt 55%. Nếu khi gà đẻ 5% ta đang cho ăn ở mức 130g/con/ngày thì nên tăng l ượng thức ăn 
theo công thức (2).  

[(164g – 130g ) : ( 55% - 5 % )] x 2 = 1,36g (2) 

Như vậy, sau khi đàn gà đạt tỷ lệ đẻ 5%, mỗi ngày cho một gà mái đẻ  ăn tăng thêm 
1,36g thức ăn thì sẽ đạt lượng thức ăn cao nhất là 164g khi gà đạt tỷ lệ đẻ khoảng  55% theo 
yêu cầu. 

+ Cách thứ hai là dựa vào độ đồng đều của đàn gà ở 20 tuần tuổi.  

Nếu hệ số biến dị (Cv%) của  đàn gà <8%, sau khi tỷ lệ đẻ đạt 5% tăng l ượng thức ăn 
thêm 15 – 20%; Sau khi tỷ lệ đẻ đạt 20% tăng tiếp 5%; Sau khi tỷ lệ đẻ đạt 30% tăng tiếp 5% 
và sau khi tỷ lệ đẻ đạt 50% sẽ cho ăn lượng thức ăn tối đa. 

Nếu hệ số biến dị (Cv%) của  đàn gà  từ 9 -12%, sau khi tỷ lệ đẻ đạt 10% tăng l ượng thức 
ăn thêm 15 – 20%; Sau khi tỷ lệ đẻ đạt 20% tăng tiếp 5%; Sau khi tỷ lệ đẻ đạt 30% tăng tiếp 
5% và sau khi tỷ lệ đẻ đạt 50% sẽ cho ăn l ượng thức ăn tối đa. 

Nếu hệ số biến dị (Cv%) của  đàn gà >12%, sau khi tỷ lệ đẻ đạt 15% tăng l ượng thức ăn 
thêm 15 – 20%; Sau khi tỷ lệ đẻ đạt 25% tăng tiếp 5%; Sau khi tỷ lệ đẻ đạt 35% tăng tiếp 5% 
và sau khi tỷ lệ đẻ đạt 50% sẽ cho ăn lượng thức ăn tối đa. 

- Sau khi đạt đỉnh cao tỷ lệ đẻ 

Sau khi tỷ lệ đẻ của đàn gà tăng lên đều đặn một số ngày (khoảng 7 – 10 ngày), sẽ 
không tăng thêm nữa  hoặc giảm đi, nh ­ vậy tỷ lệ đẻ của đàn gà đã đạt đỉnh cao. Lúc này nếu 
không giảm lượng thức ăn hàng ngày thì đàn gà sẽ thừa năng l ượng, tích luỹ mỡ và quá béo. 
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Tuỳ điều kiện thực tế như thời tiết, khí hậu, khối lượng trứng, mức giảm tỷ lệ đẻ, sức khoẻ 
của đàn gà và những yếu tố stress, mà giảm l ượng thức ăn hàng ngày của mỗi gà mái đẻ từ 1-3 
g. Khi lượng thức ăn bằng 90% mức ăn cao nhất thì dừng lại và phải cân nhắc dựa vào tình 
trạng thực tế của đàn gà xem có giảm tiếp hay không. 

Cần bổ sung thêm sỏi cho gà đẻ, ® ường kính sỏi 7 - 9mm, cho ăn tự do (khoảng 14g/con). 
Dùng máng sỏi hoặc cũng có thể rắc sỏi trên lớp độn chuồng. 

Trong quá trình cho ăn, cần lưu ý điều kiện khí hậu để điều chỉnh mức năng l ượng của 
khẩu phần cho thích hợp, quan trọng nhất là nhiệt độ chuồng nuôi. Nếu nhiệt độ chuồng nuôi 
cao hơn 20oC, tăng một độ giảm 3,8 kcal nhu cầu năng l ượng cho một gà, giảm một độ phải 
tăng thêm 5,8 kcal. 

c. Máng ăn 

Dùng máng ăn P50 hoặc máng ăn dài 1,65m. Mỗi máng ăn dùng cho 17 gà. Đối với các 
loại máng, chiều dài chỗ đứng ăn cho mỗi gà mái đẻ tối thiểu là 15cm, gà trống là 18cm. 
Trong giai đoạn đẻ trứng cần thiết kế máng ăn để gà trống và gà mái không ăn lẫn thức ăn của 
nhau. Có thể dùng  các thanh  thép chắn trên máng của gà mái để ngăn gà trống ăn thức ăn của 
gà mái (mào gà trống phát triển, đầu to hơn nên không thò đầu vào ăn ® ược). Khoảng cách 
giữa các thanh thép khoảng 42 – 44mm. Máng gà trống chỉ cần treo cao hơn tầm với của gà 
mái. 

d. Nước uống 

Đối với gà mái đẻ, nhu cầu về nước uống rất quan trọng. Nó không những đảm bảo cho 
các hoạt động sống của cơ thể thực hiện ® ược bình thường mà còn cần thiết cho sự tạo trứng. 
Trong thành phần của trứng có trên 70% là n ước, vì vậy nước ảnh hưởng trực tiếp đến quá 
trình tạo trứng và sản lượng trứng của đàn gà. Nhu cầu về n ước của gà mái đẻ cũng giống nh ­ 
đối với các loại gà khác. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau (Xem lại  ch ương dinh 
dưỡng gia cầm). Riêng đối với gà mái đẻ, ngoài các yếu tố ảnh h ưởng chung,  nhu cầu về n ước 
còn phụ thuộc vào tỷ lệ đẻ trứng của đàn gà. 

Gà đẻ 0% nhu cầu nước uống 140g/con/ngày. 
Gà đẻ 50% nhu cầu nước uống 204g/con/ngày. 
Gà đẻ 70% nhu cầu nước uống 231g/con/ngày. 
Sử dụng máng dài cần 5 cm máng uống cho một gà; máng tròn cần 4cm /gà, máng núm 6 

– 8 con/nóm. 
8.1.5. Nuôi dưỡng chăm sóc gà trống giống bố mẹ 

Đối với gà trống, phương pháp chăm sóc nuôi d ưỡng hoàn toàn khác gà mái bởi chức 
năng của chúng khác nhau. Sản phẩm tực tiếp từ gà mái mẹ là trứng, còn gà trống bố là tinh 
dịch. Sản phẩm chung từ đàn gà giống bố mẹ là trứng giống và gà con một ngày tuổi. Số l ượng 
và chất lượng gà con một ngày tuổi sinh ra từ một gà mái mẹ  là mục tiêu quan trọng nhất 
trong loại hình chăn nuôi này. Số lượng và chất lượng gà con không những ảnh h ưởng bởi gà 
mái mẹ, mà gà trống bố cũng có một vai trò cực kỳ quan trọng. Vì vậy để đạt ® ược mục tiêu 
chung,  cần có kỹ thuật nuôi hợp lý với gà trống giống. 

Yêu cầu cần đạt được đối với gà trống giống: Gà trống giống đảm bảo chất l ượng  phải có 
chân dài, tinh hoàn to và phát triển tốt. Ngực phẳng, dựng đứng sao cho khi đứng ngực tạo 



 216

thành góc 45 0 so với mặt đất. Đạt khối lượng chuẩn của giống (th ường bằng 130 – 140 % 
khối lượng gà mái). 

a. Nuôi dưỡng từ  mới nở đến lúc chọn lọc 

Một đặc điểm rất quan trọng trong nuôi d ưỡng gà trống giống là x ương ống chân của gà 
phát triển nhanh khi gà còn nhỏ. Độ dài x ương ống chân phát triển rất ít sau khi gà ® ược 9 
tuần tuổi. Chính vì vậy không nên hạn chế tốc độ sinh tr ưởng của gà trống quá sớm. Chúng 
phải được ăn tự do cho đến lúc vào chọn lọc (5-6 tuần ). Hàng tuần phải theo dõi khối l ượng 
gà, chú ý để có độ đồng đều cao. 

Sau 5-6 tuần ăn tự do cần cho ăn hạn chế để gà trống đạt khối l ượng chuẩn trước 11-12 
tuần tuổi, điều này sẽ gây stress đối với gà. Đạt khối l ượng chuẩn vào thời kỳ này là hết sức 
cần thiết vì tinh hoàn của gà trống phát triển mạnh sau 13 tuần tuổi. 

Tuỳ tình hình thực tế, có thể cho ăn tự do đến 5 hoặc 6 tuần, hoặc cho ăn tự do tới khi 
lượng thức ăn thu nhận là 120 - 130 g/con/ngày. Trong giai đoạn này, sử dụng thức ăn gà con 
(xem lại nhu cầu ở chương dinh dưỡng). 

Phải chọn lọc thật khắt khe vào cuối thời kỳ này, chỉ nên giữ 15 trống/ 100 mái vào thời 
điểm này,  khối lượng chuẩn khoảng 750 – 850 g (tuỳ giống). 
b. Nuôi dưỡng từ lúc chọn lọc đến 13 tuần 

Sau khi chọn lọc, bắt đầu cho ăn hạn chế theo ch ương trình 1/1 hoặc 5/2, đồng thời 
chuyển sang ăn thức ăn gà dò. Khi chuyển thức ăn cũng phải chuyển từ từ để tránh gây thêm 
stress không cần thiết với đàn gà. 

Nếu cho ăn hạn chế theo chế độ 1: 1 gây stress quá mạnh đối với gà thì chuyển sang chế 
độ hạn chế 5/2. Tuy nhiên,  cần nhớ rõ mục tiêu là giảm mức độ tăng khối l ượng của gà trống 
để đạt khối lượng chuẩn trước 12 tuần tuổi. Để đạt mục tiêu này th ường chỉ cho gà ăn khoảng 
3/4 lượng thức ăn gà có thể ăn tự do mỗi ngày trong ch ương trình cho ăn hạn chế 1: 1. 

Nếu  đàn gà khoẻ mạnh, điều kiện môi tr ường và quản lý tốt thì những con gà trống ở 5 - 
6 tuần tuổi cho ăn tự do sẽ chịu đựng tốt stress thức ăn. Mặc dù ® ược ăn hạn chế chặt chẽ, 
nhưng khả năng sinh trưởng mạnh nên phần mỡ và cơ phát triển d ­ thừa của giai đoạn trước sẽ 
chuyển thành năng l ượng cho nhu cầu sinh trưởng. Nhờ đó, con gà trống béo tròn ở 5 – 6 
tuần tuổi sẽ biến đổi thành con gà trống chắc, khoẻ, l ườn phẳng, chân dài, ngực làm thành góc 
450 so với mặt đất. Trong toàn bộ giai đoạn chuyển đổi này, điều quan trọng nhất là phải giữ 
cho gà trống không giảm cân mà vẫn lên cân đều đặn theo tốc độ lên cân chậm. 

Gà trống giống cần phải đạt khối l ượng chuẩn, khối lượng cao hơn 10 % vẫn có thể chấp 
nhận được. Những gà trống dưới khối lượng chuẩn là không thể chấp nhận. Cân hàng tuần, 
nếu độ đồng đều < 80% phải có biện pháp khắc phục. Mật độ nuôi  nhỏ hơn hoặc bằng 3,5 
con/m2.  Khối lượng chuẩn ở giai đoạn này trong khoảng 1760 – 1826g/con. 
c. Nuôi dưỡng từ 14 đến 20 tuần tuổi 

Trong giai đoạn này,  mục tiêu là phát triển  tinh hoàn của gà trống. Muốn tinh hoàn phát 
triển tốt, cần duy trì mức tăng khối l ượng cơ thể đều đặn. Nếu khối l ượng gà trống không đảm 
bảo sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của tinh hoàn. Ng ược lại, những con có khối l ượng cơ thể 
tăng quá nhanh sẽ trở nên hung sữ và hay gây gổ trong đàn. Vì vậy, cần kiểm tra chế độ ăn 
nghiêm ngặt đối với gà trống để chúng có thể  đạt khối l ượng cơ thể tối ưu. 
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Vào 18 tuần tuổi, cần loại bỏ những gà trống không đảm bảo tiêu chuẩn nh ­ gà trống có 
khối lượng thấp hơn qui định, phát dục chậm, bị th ương, khuyết tật hoặc những con gà trống 
không ra dáng gà trống. Giai đoạn này chỉ giữ lại 10 – 11 gà trống cho 100 gà mái. 

Điều rất quan trọng trong kỹ thuật nuôi d ưỡng đàn gà giống bố mẹ là gà trống và gà mái 
phải phát dục đồng thời. Để đạt ® ược điều này, yêu cầu phải theo dõi chặt chẽ trên cả hai đàn 
gà giống (trống và mái). Tuỳ tình hình sinh tr ưởng và phát dục của mỗi đàn gà mà điều chỉnh 
chế độ dinh dưỡng và chế độ chiếu sáng cho hợp lý. Chế độ dinh d ưỡng và chế độ chiếu sáng 
(thời gian và cường độ chiếu sáng) là những yếu tố quan trọng có ảnh h ưởng đến tuổi thành 
thục sinh dục của gia cầm nói chung và gà giống bố mẹ nói riêng.  

Khối lượng chuẩn của gà trống giống h ướng thịt ở 20 tuần tuổi từ  2785 – 3004g/con. 
Nên sử dụng cùng kiểu máng ăn cho cả giai đoạn gà dò và gà đẻ để gà trống biết chỗ để 

thức ăn (quen với máng ăn của mình ). Nếu thay loại máng ăn khác cũng phải thay từ từ. 
Trong những ngày đầu, để cả hai loại máng ăn mới và cũ. Khi gà đã quen với máng ăn mới, thì 
sẽ loại bỏ toàn bộ máng ăn cũ. 

Khi ghép trống mái, máng của gà trống treo cao từ 45- 50 cm so với mặt đất để gà mái 
không ăn thức ăn của gà trống. 

Nên cho gà trống ăn thức ăn riêng, nếu không thì cho ăn thức ăn gà dò còn tốt hơn cho ăn 
thức ăn của gà mái đẻ. 
d. Nuôi dưỡng từ 21- 36 tuần tuổi 

Tinh hoàn của gà trống phát triển đầy đủ vào khoảng 30 tuần tuổi. Để đảm bảo chất l ượng 
của gà trống giống, giai đoạn này phải liên tục chú ý đề phòng gà trống sút cân. Hàng tuần cân 
kiểm tra khối lượng cơ thể khoảng 5% số lượng gà trống. Khối lượng gà trống thường bằng 
130 – 140% khối lượng gà mái. Gà trống quá nặng cân cũng không có chất l ượng tốt và 
không cho năng suất cao. 

Khi gà trống đã thành thục hoàn toàn, tuỳ khối l ượng cơ thể, nó cần 350 – 400 kcal năng 
lượng trao đổi mỗi ngày.  Sau giai đoạn tăng khối l ượng cơ thể khá nhanh vào 23- 25 tuần 
tuổi, mức độ tăng khối lượng cần được điều chỉnh chậm lại vào 27 tuần tuổi. (khối l ượng 
khoảng 2952 – 3192g ở 21 tuần tuổi và 4297 – 4602g ở 36 tuần tuổi tuỳ theo giống). 
e. Nuôi dưỡng sau 36 tuần tuổi 

Tinh hoàn gà trống thường đạt kích thước tối đa vào 28 – 30 tuần tuổi và bắt đầu giảm 
kích thước vào giai đoạn 36 – 48 tuần tuổi. Tỷ lệ ấp nở đạt đỉnh cao ở giai đoạn này và cũng 
giảm dần theo mức giảm kích  thước của tinh hoàn. Nếu điều kiện môi tr ường, dinh dưỡng, 
sức khoẻ và quản lý tốt thì sự thoái hoá của tinh hoàn chậm lại vào tuần 48. Ng ược lại, những 
điều kiện trên không tốt thì sự thoái hoá có thể bắt đầu vào 36 tuần tuổi, thậm chí sớm hơn 
làm tỷ lệ trứng có phôi và tỷ lệ ấp nở giảm. Khối l ượng cơ thể gà ở giai đoạn này rất quan 
trọng. Nếu giai đoạn này khối l ượng gà trống quá cao sẽ làm tỷ lệ ấp nở giảm nghiêm trọng. 
Sau 36 tuần, cần duy trì chặt chẽ mức độ tăng cân chậm của mỗi gà trống giống. Bốn tuần cân 
kiểm tra khối lượng của gà trống  một lần, mỗi gà trống chỉ ® ược tăng thêm 50 – 70g khối 
lượng cơ thể  trong 4 tuần. Nói cách khác, sinh tr ưởng tuyệt đối của mỗi gà trống trong giai 
đoạn này chỉ ở mức 1,8 – 2,5 gam/con/ngày. 

Tóm lại, khối lượng thích hợp là cực kỳ quan trọng đối với gà trống giống. ở giai đoạn 
này khối lượng gà trống lớn hơn khối l ượng gà mái khoảng 25- 30%. Cần loại những gà trống 
có khối lượng cơ thể  quá nặng hay quá nhẹ so với yêu cầu. 
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Có một điều luôn phải ghi nhớ là duy trì chất l ượng của gà trống chứ không phải số 
lượng. Không thể lấy số lượng bù cho chất lượng của gà trống. Nếu sử dụng tỷ lệ gà trống cao 
hơn qui định, không những không có kết quả tốt mà còn ảnh h ưởng tới chất lượng của đàn gà 
mái. Một con trống khỏe mạnh, sung sức có thể đạp mái tới 60 lần mỗi ngày. 8 đến 9 gà trống 
tốt cho 100 mái có thể đạt tỷ lệ ấp nở cao. 

46 tuần khối lượng gà trống  4424 – 4748g; 66 tuần khối l ượng  4680 – 5040g. 
Gà trống quá nặng cân thường hay bị sưng chân, ngón chân bị nhiễm trùng mãn tính dẫn 

đến những ngón chân bị biến dạng, làm giảm khả năng đạp mái của chúng. 
8.1.6. Chăm sóc và quản lý gà sinh sản giống thịt 
a. Chăm sóc và quản lý gà sinh sản giống thịt giai đoạn gà con 

- Yêu cầu về nhiệt độ và độ ẩm 
Khả năng điều tiết nhiệt của cơ thể gà con còn rất kém, nhất là trong 10 ngày tuổi đầu 

tiên. Trong 4 ngày đầu tiên, nhiệt độ môi trường là 1 - 10 oC thì tỷ lệ gà con chết từ 40 - 50%. 
sau 10 ngày tỷ lệ chết là 60%. Số còn lại khả năng sinh tr ưởng kém, còi cọc và ảnh hưởng xấu 
tới sức sản xuất sau này.  

Sưởi ấm cho gà con không những phải chú ý tới nhiệt độ trong chuồng nuôi mà còn phải 
chú ý tới nhiệt độ trên sàn hay lớp độn chuồng. Nhiệt độ thích hợp với gà con (bảng 8.4). 

Bảng 8.4. Nhiệt độ thích hợp với gà con 

Tuổi gà (tuần) Nhiệt độ dưới chụp sưởi(0C) Nhiệt độ trong chuồng( 0C) Độ ẩm 

1-7 

8-14 

15-21 

22-28 

lớn hơn 28 

35 - 33 

32 - 30 

30 – 28 

- 

- 

28-29 

28 

28 

22-25 

20 

 

 

65-70% 

Để đảm bảo sưởi ấm tốt cho gà con, giai đoạn đầu phải nuôi gà trong quây. Quây gà cao 
45cm, đường kính 3m có thể nuôi 300 gà con 1 ngày tuổi. Mùa đông, sang tuần thứ hai nới 
rộng quây, sang tuần thứ ba bỏ quây. Mùa hè, sang tuần thứ hai có thể bỏ quây. Việc bỏ quây 
sớm hay muộn phụ thuộc vào sức khoẻ của đàn gà và nhiệt độ chuồng nuôi. Mõi quây gà dùng 
một chụp sưởi 250W treo cao 50 cm. 

Nếu sử dụng sưởi (hệ thống sưởi bức xạ nhiệt) thì ban đầu nhiệt trong quây phải là 35 oC 
(95oF), sau đó giảm dần 0,2 - 0,3 oC/ngày.  

Nhiệt độ chuồng nuôi ban đầu nên là 27 - 29 oC (80 - 80oF). Nhiệt độ chuồng nuôi cũng 
giảm dần cùng với nhiệt độ trong quây và đạt 20 - 22 oC ở 35 - 42 ngày tuổi. 

Vòng quây cũng ảnh hưởng đến việc di chuyển của gà con, vòng quây cần ® ược mở rộng 
ra từ ngày thứ 3 và kết thúc ở ngày thứ 10 - 12 (mở rộng hết mức). 

Tuy nhiên việc quan sát trạng thái đàn gà trong thời gian nuôi úm là cách tốt nhất để xác 
định nhiệt độ có thích hợp hay không.  

Đàn gà tập trung lại thành đám dưới chụp sưởi là hiện tượng gà bị lạnh (thiếu nhiệt), phải 
hạ thấp chụp sưởi hoặc bổ sung thêm chụp sưởi. 
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Đàn gà tản mạn xa chụp sưởi là hiện tượng nhiệt độ cao hơn yêu cầu (thừa nhiệt). Cần 
nâng chụp sưởi lên cao hoặc tắt bớt đèn sưởi. 

Đàn gà phân bố đều trong quây, trong chuồng nuôi là nhiệt độ thích hợp. 
- Yêu cầu về lượng không khí mới 
Yêu cầu về oxy của gia cầm rất cao, gấp khoảng hai lần so với động vật có vú tính theo 

1kg khối lượng cơ thể. Vì vậy, sự thông thoáng không đầy đủ sẽ ảnh h ưởng không tốt đến khả 
năng sinh trưởng của gà con. 

Nhu cầu về lượng không khí mới phụ thuộc vào lứa tuổi của gà và mật độ nuôi. ở gà con 
trung bình cần 3 - 4m 3 không khí mới/1giờ/1kg khối l ượng sống. Nhu cầu này tăng dần theo 
tuần tuổi. 

Từ 1 - 4 tuần tuổi cần 5l không khí mới/1 gà/1 phút. 
Từ 4 - 5 tuần tuổi cần 7,5 l không khí mới/1 gà/1 phút. 
Từ 6 - 7 tuần tuổi cần 15 l không khí mới/1 gà/1 phút. 
Thay đổi không khí mới không những để đảm bảo cung cấp l ượng oxy cần thiết mà còn 

tạo điều kiện để đẩy các khí độc ra bên ngoài. Có nh ­ vậy mới giữ được cho chuồng nuôi có 
được độ ẩm thích hợp (65 - 70%). Điều chỉnh độ ẩm trong chuồng nuôi là một vấn đề hết sức 
quan trọng trong chăn nuôi gia cầm. Nếu tính trên 1kg khối l ượng cơ thể thì ở gia cầm tiết ra 
một lượng hơi nước lớn gấp 10 lần so vơí đại gia súc. Gà con rất nhậy cảm với độ ẩm không 
khí chuồng nuôi và của lớp độn chuồng. Ngoài ra lớp độn chuồng nóng và ẩm còn tạo điều 
kiện thuận lợi cho bệnh cầu trùng phát triển. 

Tuy nhiên, độ ẩm quá thấp cũng không tốt. Nó sẽ làm cho chuồng nuôi nhiều bụi. Điều 
này sẽ làm cho gà dễ mắc bệnh ® ường hô hấp và một vài bệnh khác. 

Để đảm bảo độ thông khí tốt, tốc độ gió trongchuồng nuôi th ường từ 0,2 – 0,3m/giây. 
-  Chương trình chiếu sáng  
Chương trình chiếu sáng có một vị trí quan trọng trong chăn nuôi gà con. Sự chiếu sáng 

quyết định thứ tự công việc trong một ngày, phân chia thời gian ăn và nghỉ. Theo nguyên tắc 
thì kéo dài thời gian chiếu sáng sẽ làm tăng l ượng thức ăn tiêu thụ, kích thích cho cơ thể phát 
triển nhưng lại làm giảm hiệu quả sử dụng thức ăn. Rút ngắn thời gian chiếu sáng sẽ có tác 
dụng ngược lại.  

Chương trình chiếu sáng bao gồm thời gian và c ường độ chiếu sáng. Mỗi giai đoạn tuổi 
khác nhau, kiểu chuồng nuôi khác nhau, gà nở vào mùa vụ khác nhau thì ch ương trình chiếu 
sáng cũng khác nhau. 

Hai chương trình chiếu sáng cho gà hậu bị h ướng thịt 
+ Chương trình chiếu sáng cho chuồng kín 
1 ngày tuổi: 23 giờ; 2 ngày tuổi: 22 giờ; 3 ngày tuổi: 20 giờ.  Từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 

8, mỗi ngày giảm đi 2 giờ chiếu sáng. Từ ngày thứ 9 đến 9 tuần tuổi chiếu sáng 8 giờ một 
ngày. 

Cường độ chiếu sáng cũng rất quan trọng. C ường độ chiếu sáng thích hợp ở 1 tuần tuổi là 
30 - 20 lux hoặc từ  3 - 2 w/ m 2 nền chuồng. Từ 2 - 9 tuần tuổi  c ường độ chiếu sáng là 10 lux 
hoặc 1 w/ m2 nền chuồng.  

+  Chương trình chiếu sáng cho chuồng thông thoáng tự nhiên 
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Một ngày tuổi thời gian chiếu sáng là 23 giờ. Từ 2 - 6 ngày tuổi, mỗi ngày giảm đi 2 giờ 
chiếu sáng. Từ ngày thứ 7, chiếu sáng tự nhiên 13 giờ một ngày. C ường độ chiếu sáng là 40 
lux hay 4w/ m2 nền chuồng. 

Cũng cần lưu ý rằng việc chuyển đổi từ lux sang wat nh ­ trên chỉ là tương đối, không 
hoàn toàn chính xác. Đây là hai đơn vị đo l ường hoàn toàn khác nhau về bản chất. Có thể 
chuyển đổi được bằng thực nghiệm. Nó  phụ thuộc vào công suất đèn, độ cao treo đèn và loại 
đèn. 

- Mật độ nuôi 
Cần có mật độ thích hợp cho mỗi loại gia cầm. Mật độ cao quá sẽ ảnh h ưởng không tốt 

đến khả năng sinh trưởng và phát triển của gia cầm non, đồng thời còn làm xuất hiện nhiều 
bệnh khác nhau như: Bệnh cầu trùng, bệnh nấm quạt, bệnh ® ường tiêu hoá v. v...  

Nếu mật độ nuôi thấp sẽ lãng phí chuồng nuôi, hiệu quả kinh tế thấp. Mật độ thích hợp 
trong chăn nuôi gia cầm con không chỉ phụ thuộc vào lứa tuổi mà còn phụ thuộc vào ph ương 
thức nuôi và kỹ thuật thông thoáng. 

- Nuôi trên nền: 1 - 2 tuần tuổi: 15 - 12 con/m 2. 3 - 4 tuần tuổi: 11 - 10 con/m 2. 5 - 6 tuần 
tuổi: 10 - 9 con/ m2.  

Nuôi trên lồng:  1 - 2 tuần tuổi: 50 - 60 con / m 2. 3 - 4 tuần tuổi: 35 - 40 con/ m 2. 5 - 6 
tuần: 30 – 35 con/ m 2 

- Sử dụng rèm che 
Trong hai tuần dầu rèm che phải được đóng kín  cả ngày đêm để tránh gió lùa. Từ tuần 

thứ ba chỉ đóng rèm bên có gió thổi. Tuy nhiên việc đóng hay mở rèm che còn phụ thuộc vào 
thời tiết và sức khoẻ của đàn gà. Từ tuần thứ t ­, rèm che được mở hoàn toàn, trừ khi thời tiết 
xấu (giông, bão, mưa, lạnh) hoặc khi đàn gà bị bệnh ® ường hô hấp. 

- Quản lý gà con 
Cần có đầy đủ sổ sách theo dõi đàn gia cầm về các vấn đề nh ­ trạng thái sức khoẻ; thức 

ăn, nước uống; thời tiết, khí hậu; chu chuyển đàn, khả năng sinh tr ưởng, lịch dùng thuốc thú y 
v.v… theo qui định của ngành. 
b. Chăm sóc và quản lý gà sinh sản giống thịt giai đoạn gà hậu bị 

- Yêu cầu về nhiệt độ 
Trong giai đoạn này gà đã có thân nhiệt ổn định, song muốn đạt kết quả tốt vẫn cần phải 

có nhiệt độ chuồng nuôi thích hợp đối với gà hậu bị là  20 oC.  
- Yêu cầu về độ ẩm và lượng không khí mới 
Trong giai đoạn này, yêu cầu lượng không khí  mới từ 3 - 4 m 3/kg khối lượng cơ thể/giờ. 

Độ ẩm không khí 65 - 70%. Muốn đảm bảo ® ược yêu cầu này, tốc độ gió trong chuồng nuôi từ  
0,3 – 0,5m/gi©y. 

- Mật độ nuôi và độ lớn của đàn 
Mật độ nuôi ở 7 - 12 tuần là 5 – 7 con/1m 2 nền chuồng. Trên 12 tuần 4 - 6 con/m 2tuỳ 

mức độ thông thoáng của chuồng nuôi. Nếu nuôi mật độ cao quá gà phát triển không đồng đều 
và hay ăn lông của nhau. Để tránh hiện t ượng này nên cắt mỏ gà ở giai đoạn gà con hoặc đầu 
giai đoạn hậu bị (4 - 9 tuần). Sớm nhất là cắt mỏ ở 10 ngày tuổi. 

Để tiện chăm sóc và theo dõi chỉ nên nuôi mỗi đàn khoảng 1000 con cùng lứa tuổi. 
- Chương trình chiếu sáng 



 221

Vấn đề chiếu sáng đối với gà hậu bị rất quan trọng, bởi vì gà hậu bị (đặc biệt là gà mái) 
rất nhạy cảm đối với sự chiếu sáng. Nếu kéo dài thời gian chiếu sáng gà sẽ thành thục sớm 
hơn dự định, điều đó sẽ làm sức đẻ trứng giảm sút và làm tăng khả năng mắc bệnh.  

+ Chương trình chiếu sáng đối với gà hậu bị nuôi chuồng kín 
Từ 7 - 19 tuần tuổi chiếu sáng 8giờ / ngày, c ường độ chiếu sáng là 10lux hay 1w/ m 2 nền 

chuồng. Sau 19 tuần tuổi, mỗi tuần tăng thêm 1 giờ chiếu sáng cho đến khi đạt 16 giờ/ngày. 
+ Chương trình chiếu sáng đối với gà hậu bị nuôi chuồng thông thoáng tự nhiên 
7 - 19 tuần chiếu sáng 13 giờ/ngày.  Sau 19 tuần tuổi, mỗi tuần tăng thêm 1 giờ chiếu 

sáng cho đến khi đạt 16 giờ/ngày. Cường độ chiếu sáng là 20 - 40lux hay 2- 4w/ m 2 nền 
chuồng. 

- Chuyển gà hậu bị  
Việc chuyển gà hậu bị sang chuồng nuôi gà mái đẻ là khâu quan trọng trong chăm sóc, 

quản lý gà hậu bị. Việc chuyển đổi này đã làm thay đổi điều kiện sống của đàn gà và gây ra 
một stress. Gà càng già càng khó quen với điều kiện sống mới. 

Nên chuyển gà từ tuần tuổi 17  đến tuần tuổi 21. Không nên chuyển khi gà đã vào đẻ. .  
Lúc chuyển gà là dịp thuận lợi để chọn lựa con giống cẩn thận một lần nữa, vì vậy cần 

chọn lựa nghiêm ngặt theo đúng tiêu chuẩn qui định. Cần chuyển gà vào lúc thời tiết mát mẻ, 
trước khi chuyển gà không cho ăn. Không chuyển gà đang bị bệnh. 

Khi bắt chuyển gà phải thao tác nhẹ nhàng, dùng quây để bắt, số gà trong quây không 
quá nhiều để tránh sự chồng đè lên nhau làm chết gà. Lồng nhốt gà để vận chuyển phải có nắp 
đậy. Số lượng gà trong lồng phải theo qui định, gà trống không quá 10 con/m 2 lồng; gà mái 
không quá 13 con/m 2 lồng. 

- Quản lý gà hậu bị 
Để quản lý tốt gà hậu bị cần có đầy đủ sổ sách theo về trạng thái sức khoẻ, thức ăn, n ước 

uống, khả năng sinh trưởng phát dục, lịch dùng thuốc thú y của đàn gà v.v … theo đúng qui 
định của ngành. 
c. Chăm sóc và quản lý  gà sinh sản giống thịt giai đoạn  đẻ trứng 

- Yêu cầu về nhiệt độ 
Trong các yếu tố tiểu khí hậu chuồng nuôi, nhiệt độ là yếu tố quan trọng nhất.. Gà mái đẻ 

được nuôi trong vùng nhiệt độ thích hợp sẽ tiêu tốn thức ăn ít nhất mà khả năng sản xuất lại có 
thể đạt cao nhất. Nhiệt độ thích hợp cho gà mái đẻ là 20 oC. Nhiệt độ 0 - 5 oC và 26 - 30oC là 
vùng nhiệt độ nguy hiểm. 

Chúng ta cũng cần thấy rõ ảnh h ưởng của các yếu tố tiểu khí hậu đến cơ thể gia súc, gia 
cầm nói chung phu thuộc vào khả năng điều tiết nhiệt của chúng. Vì vậy khi tìm nhiệt độ thích 
hợp còn phải xem xét cả đặc điểm và khả năng thích nghi của từng giống gia cầm. 

-  Yêu cầu về độ ẩm và lượng không khí mới 
Không khí trong chuồng nuôi th ường xuyên bão hào hơi n ước do gà thải nước ra ngoài 

trong khi thở, nước bốc hơi từ phân, từ bề mặt của các dụng cụ cung cấp n ước, từ nước rơi vãi 
và hơi ẩm từ ngoài vào do hệ thống thông khí kém.  

Gà mái nặng 2 kg và có tỷ lệ đẻ 65%, mỗi ngày thở ra ngoài 100 g hơi n ước. Có nhiều 
yếu tố ảnh hưởng đến sự thải hơi nước, đặc biệt là nhiệt độ không khí, thành phần thức ăn, 
phương pháp thu dọn phân, cấu tạo của máng uống v.v... Do đó muốn đẩy l ượng hơi nước thừa 
ra bên ngoài phải có hệ thống thông khí tốt. 
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Độ ẩm không khí tốt nhất trong chuồng nuôi là 65 - 70%. Về mùa đông không quá 80%. 
Nếu độ ẩm cao mà nhiệt độ cũng cao, gà càng đễ chết vì choáng nóng. Nếu nhiệt độ thấp, 

gà càng nhạy cảm với các yếu tố gây bệnh, đặc biệt là bệnh ® ường hô hấp. Nếu độ ẩm thấp, sự 
bốc hơi nước từ đường hô hấp tăng lên làm cơ thể dễ bị lạnh. Độ ẩm thấp còn làm sinh nhiều 
bụi do đó làm hỏng màng nhầy. Mặt khác không khí khô làm da khô, gây bệnh ngứa là một 
trong những nguyên nhân làm mổ nhau và ăn lông. 

Ngoài độ ẩm không khí, sự thông khí chuồng nuôi ảnh h ưởng rõ rệt đến sức khoẻ và sức 
sản xuất của đàn gà mái. Sự thông khí là đẩy không khí cũ từ chuồng nuôi ra ngoài và thay thế 
bằng không khí mới. 

Mục đích của sự thông khí là cung cấp đủ oxy cho gà và đẩy khí độc trong chuồng nuôi 
ra ngoài. Lượng không khí tối thiểu là 1,8 - 2,4 m 3/giờ/kg khối lượng cơ thể. Lượng không khí 
tối đa là 4,5 - 6,7 m 3/ giờ/kg khối lượng. Tốc độ gió 0,6 – 0,8m/giây 

- Sự chiếu sáng 
Gà rất nhạy cảm với ánh sáng, chế độ chiếu sáng có  ảnh h ưởng mạnh mẽ đến sự phát 

triển của gà. Tác động của ánh sáng đến sự đẻ trứng liên quan đến sự rụng trứng và sự chín các 
bao noãn. Tác động này gồm hai mặt, một mặt nó quyết định thời gian đẻ trừng, mặt khác nó 
quyết định mức độ đẻ trứng. Tác động này của ánh sáng thông qua hoạt động của tuyến yên và 
sự  tiết các hocmon sinh dục. 

Đối với gà mái đẻ cần chiếu sáng trung bình mỗi ngày từ 14 - 16 giờ. C ường độ chiếu 
sáng 10 - 15 lux hoặc 1 - 1,5 w/ m 2 (nếu nuôi chuồng kín); 20 – 40lux hoặc 2 – 4w/ m 2 (nếu 
nuôi chuồng thông thoáng tự nhiên) 

- Mật độ nuôi  
Khả năng sản xuất của gà còn phụ thuộc vào mật độ nuôi. Mật độ nuôi càng cao, sức đẻ 

trứng của gà mái càng giảm xuống. Mật độ nuôi phụ thuộc vào nhiều yếu tố nh ưng quan trọng 
nhất là phương thức nuôi, trang bị kỹ thuật của chuồng nuôi và giống gà. Khi nuôi với mật độ 
lớn hơn 4 con / m 2 bằng phương thức nuôi trên nền có đệm lót cần có hệ thống thông khí  tốt. 
Chúng ta có thể tham khảo mật độ nuôi nh ­ sau: 

+ Nuôi trên nền có đệm lót:  
 Hệ thống thông khí tốt: 4 - 5 con/m 2. 
 Hệ thống thông thoáng tự nhiên: 2,5 – 3,0  con/ m 2. 
+ Nuôi trên lồng : 13 - 16 con /m 2. 
- ổ đẻ và sào đậu 
Một ngăn ổ  đẻ có kích thước 40 x 45cm dùng cho 4 gà mái đẻ giống thịt, ổ đẻ ® ược lót 

bằng trấu, dăm bào hay rơm rạ đã ® ược phơi khô và khử trùng sạch sẽ. 
Sào đậu đặt cao hơn nền chuồng khoảng 40 cm, dàn sào đậu ® ược đặt ở góc chuồng với 

tiêu chuẩn 20 cm sào đậu cho 1 gà. 
- Thu trứng 
Tuỳ thuộc vào từng điều kiện ở các cơ sở sản xuất mà thu mhặt trứng có thể ® ược cơ giới 

hoá hoặc vẫn thu nhặt bằng tay. 
Nếu thu trứng bằng tay, thời gian thu trứng phụ thuộc vào loại ổ đẻ. Ng ười ta có thể thu 

trứng 2 - 4 lần/ngày. Phương thức này tốn công lao động.  
Nếu thu trứng cơ giới hoá bằng băng chuyền, có thể cho băng chuyền chạy 4 lần / ngày 

hay hoạt động liên tục. Tốc độ băng truyền 4 - 5m/ phút. 
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- Quản lý gà sinh sản giống thịt trong giai đoạn đẻ trứng 
Để quản lý tốt gà sinh sản giống thịt trong giai đoạn đẻ trứng, cần có đầy đủ sổ sách theo 

dõi về trạng thái sức khoẻ, thức ăn, n ước uống, khả năng sinh sản, khối l ượng của đàn gà, lịch 
dùng thuốc thú y v.v… theo đúng qui định của ngành. 
8.2. Kỹ thuật nuôi gà sinh sản hướng trứng 

Kỹ thuật nuôi gà sinh sản hướng trứng về cơ bản các khâu kỹ thuật cũng t ương tự như đối 
với gà sinh sản hướng thịt, chỉ khác nhau về các thông số kỹ thuật và một số điểm đặc tr ưng 
của hướng sản xuất 
8.2.1. yêu cầu cần đạt được với gà sinh sản hướng trứng 

Đàn gà khoẻ mạnh biểu hiện ở tỷ lệ nuôi sống qua các giai đoạn cao (giai đoạn hậu bị đạt 
trên 95%, giai đoạn đẻ trứng đạt trên 90%); đạt khối l ượng chuẩn (từ 1500 - 1550g) ở 18 tuần 
tuổi  tuỳ theo giống và có độ đồng đều trên 80%.  

Trong giai đoạn đẻ trứng gà không quá béo, có năng suất trứng và sức bền dẻ trứng cao 
(năng suất trứng đến 70 tuần tuổi đạt trên 260 quả/mái) ; kết quả ấp nở tốt (tỷ lệ ấp nở trung 
bình so với tổng trứng ấp trên 80%). Số gà con loại 1 sinh ra từ một gà mái đầu kỳ đạt cao (93 
- 97 gà mái con loại 1/mái/năm). 
8.2.2. Kỹ thuật nuôi dưỡng gà mái giai đoạn gà con 

Cũng như gà sinh sản hướng thịt, đối với gà sinh sản h ướng trứng giai đoạn gà con, chúng 
rất nhạy cảm với mọi thay đổi của điều kiện sống. Vì vậy cần phải có qui trình nuôi d ưỡng 
thích hợp mới có thể có kết quả tốt. 
a. Vận chuyển gà con 

Kỹ thuật vân chuyển gà con các giống h ướng trứng cũng giống nh ­ các giống gà sinh sản 
hướng thịt, có thể tham khảo lại ở mục a  của ch ương 7. 
b. Chuẩn bị chuồng nuôi trước khi nhận gà 

Cần phải chuẩn bị chu đáo mọi vấn đề liên quan đến kỹ thuật tr ước khi nhận gà vào 
chuồng nuôi như đối với gà hướng thịt (xem lại mục a và b của ch ương 7). Sạch sẽ, ấm áp, 
máng ăn và máng uống sẵn sàng là điều cần luôn ghi nhớ trong chăn nuôi nói chung, đặc biệt 
là trong giai đoạn gà con. 
c. Nuôi dưỡng gà con 

- Nhu cầu về các chất dinh dưỡng 
Gà con thường có cường độ sinh trưởng cao nhưng khả năng tiêu hoá các chất dinh d ưỡng 

còn hạn chế. Vì vậy, giai đoạn này chúng cần ® ược cung cấp loại thức ăn giàu dinh d ưỡng 
nhưng dễ tiêu hoá để giảm bớt mâu thuẫn sinh lý của cơ thể. 

Đặc biệt đối với các giống gà chuyên trứng, tầm vóc cơ thể th ường không lớn, khả năng 
sinh trưởng chậm hơn các giống gà chuyên thịt nên hiệu quả sử dụng thức ăn cũng kém hơn. 
Các giống gà chuyên trứng th ường thu nhận thức ăn thấp hơn khá nhiều so với các giống gà 
chuyên thịt. Vì  vậy, giai đoạn này chúng cần kích thích để có thể ăn ® ược nhiều thức ăn giúp 
chúng sinh trưởng tốt. Vấn đề này sẽ giúp đàn gà khoẻ mạnh, có sức đề kháng tốt, tỷ lệ nuôi 
sống cao trong giai đoạn gà con. Đây là một trong những giai đoạn cần ® ược chú ý trong kỹ 
thuật nuôi gà sinh sản hướng trứng. Giai đoạn này cần chú ý hàm l ượng mỡ và xơ hợp lý đối 
với gà con. Giai đoạn này, hàm lượng mỡ và xơ không nên v ượt quá 3%. 

Để gà con sinh trưởng phát dục tốt cần phải cho ăn thức ăn có chất l ượng cao theo tiêu 
chuẩn qui định ( tham khảo ở bảng 8.5). 
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Bảng 8.5. Nhu cầu dinh dưỡng của gà sinh sản hướng trứng 0 – 23 tuần 

Chỉ tiêu 0-6 tuần 7-12 tuần 13 -18 tuần 19-23 tuần 

Năng lượng (kcal EM/kg) 2800 2800 2800 2800 

Protein thô (%) 19,0 – 20,0 16,5 16,0 17,0 

Lyzin (%) 1,05 0,68 0,86 0,86 

Metionin (%) 0,45 0,30 0,40 0,40 

Metionin + xystin (%) 0,80 0,74 0,74 0,74 

Canxi (%) 1,0 1,1 3,0 - 3,5 3,0 - 3,5 

Photspho (%) 0,50 0,50 0,55 0,55 

Muối ăn (%) 0,40 0,40 0,35 0,35 

Mangan (mg/kg) 70 70 70 70 

Kẽm (mg/kg) 70 70 70 70 

Đồng (mg/kg) 10 10 10 10 

Vitamin A (UI) 12000 1200 12000 12000 

Vitamin D3 (UI) 2000 2000 2000 2000 

Vitamin E (UI) 10 10 10 10 

Vitamin B1 (mg/kg) 1,2 1,2 1,2 1,2 

Vitamin B2 (mg/kg) 5 5 5 5 

Vitamin B6 (mg/kg) 2 2 2 2 

Vitamin B12 (mg/kg) 0,015 0,015 0,015 0,015 

Vitamin C (mg/kg) 150 150 150 150 

Biotin (mg/kg) 0,1 0,1 0,1 0,1 

Cholin (mg/kg) 700 500 600 600 

- Số lượng thức ăn 
Đối với các giống gà hướng trứng, khả năng tăng khối l ượng cơ thể thấp hơn rất nhiều so 

với gà hướng thịt nên trong giai đoạn gà con, có thể cho ăn tự do. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào 
khả năng sinh trưởng của từng giống mà quyết định số l ượng thức ăn đến mức nào cho phù 
hợp. Điều quan trọng là chúng phải đạt ® ược khối lượng chuẩn. Đối với các giống gà h ướng 
trứng, do khả năng tăng khối l ượng kém nên nếu nuôi vào mùa hè, gà th ường không đạt được 
khối lượng cơ thể so với tiêu chuẩn. Lượng thức ăn thu nhận thấp hơn bình th ường nên phải có 
biện pháp kích thích cho gà ăn ® ược nhiều thức ăn hơn. Vì thế mức ăn cho gà phụ thuộc vào 
thể trạng của từng đàn và điều kiện thời tiết khí hậu khi nuôi. Có thể tham khảo định mức thức 
ăn cho gà sinh sản hướng trứng giai đoạn gà con ở bảng 8.6. 
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Bảng 8.6. Định mức thức ăn và yêu cầu khối l ượng gà 
(gam thức ăn/ con/ ngày và gam/gà) 

 
Tuần tuổi Gà mái Gà trống 

 Thức ăn Khối lượng  gà Thức ăn Khối lượng gà 

1 12 90 15 100 

2 19 125 22 160 

3 25 210 30 260 

4 31 295 35 370 

5 37 375 42 480 

6 44 465 50 575 

Sau khi thả gà vào quây phải cho uống n ước ngay, pha thêm 50g đường Glucoz +1g 
vitamin C vào 1 lit nước cùng với chất điện giải (theo h ướng dẫn của nơi sản xuất) cho gà con 
uống trong  2 giờ đầu tiên, sau đó bắt đầu cho gà ăn tự do. Trong tr ường hợp biết rõ thời gian 
gà nở, phải sau 6 giờ mới cho gà ăn, nếu cho ăn quá sớm hay quá muộn sẽ ảnh h ưởng không 
tốt đến khả năng sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và sức khoẻ của đàn gà. 

Trong một tuần lễ đầu tốt nhất là cho ăn tự do. Nếu cho ăn theo bữa, thì mỗi ngày đổ thức 
ăn 6 lần. Số bữa ăn hàng ngày giảm dần theo tuần tuổi. 

Để hạn chế sự tăng khung x ương có hiệu quả và đúng yêu cầu phải hạn chế sớm thức ăn 
khởi động có hàm lượng protein cao (19 - 20% protein thô và 2800 kcal ME trong 1 kg thức 
ăn) sau 3 tuần  tuổi. Sau đó chuyển sang ăn thức ăn gà dò (16,5 - 16% protein thô và 2800 kcal 
ME trong 1 kg thức ăn). Thức ăn cần ® ược rải đều trong máng. 

Từ tuần thứ hai hệ tiêu hoá của gà đã phát triển mạnh, cần bổ sung thêm máng sỏi. Kích 
thước và số lượng sỏi tuỳ theo tuổi của đàn gà.  

Tuần  2: Dùng loại sỏi có đường kính 1 - 2 mm, 0,1 kg / 100 gà. 
Tuần  3 - 4: Dùng loại sỏi đường kính 3 - 4 mm, 0,3 kg / 100 gà. 
Tuần 5 - 8 : Dùng loại sỏi đường kính 3 - 4 mm, 0,6 kg / 100 gà. 
Lượng thức ăn thu nhận của đàn gà phụ thuộc rất nhiều vào tiẻu khí hậu chuồng nuôi. Khi 

nuôi các đàn gà hậu bị hướng trứng ở nước ta, nhất là vào mùa hè gà thường không ăn hết 
khẩu phần ăn. Đây là điểm khác biệt rất cơ bản giữa kỹ thuật nuôi gà hậu bị sinh sản h ướng 
trứng và gà hậu bị sinh sản hướng thịt. Vì vậy muốn đàn gà sinh tr ưởng tốt, cần áp dụng các  
biện pháp kỹ thuật kích thích cho đàn gà ăn ® ược nhiều thức ăn như cho ăn nhiều lần trong 
ngày, cho ăn vào lúc trời mát v.v... 

- Máng ăn 
Tuần lễ đầu nếu không sử dụng hệ thóng máng ăn đặc chủng của gà con thì có thể dùng 

khay ăn. Tuỳ kích thước khay ăn mà dùng cho số lượng gà khác nhau. 
Nếu dùng khay ăn 70 x 70 thì một khay cho 70 gà. 
Nếu dùng máng tròn P50  thì một máng cho 50 gà. 
Từ tuần thứ hai thay dần khay ăn bằng máng ăn tròn hoặc máng ăn dài. Nếu dùng loại 

máng ăn dài 1,65m thì dùng cho 50 gà /máng. Nếu dùng loại máng ăn tròn P50 cũng dùng cho 
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50 gà /máng. Tất cả các hệ thống máng ăn tự động hay bán tự động cần phải  đảm bảo trung 
bình 5 cm  chiều dài máng cho một gà. 

Thức ăn rải trong khay ở tuần đầu nên có độ dày thức ăn 0,5 – 1cm. Khi đổ thức ăn chỉ 
nên đổ thức ăn từ 1/2 - 2/3 máng ăn để tránh lãng phí thức ăn do rơi vãi. Tuy nhiên, cũng 
không nên đổ quá ít thức ăn trong máng sẽ làm giảm khả năng thu nhận thức ăn của đàn gà. 
Điều này càng cần lưu ý hơn đối với các giống gà h ướng trứng. Gà giống trứng có khả năng 
sinh trưởng kém hơn nên khả năng thu nhận thức ăn cũng không cao nh ­ đối với các giống gà 
hướng thịt. Nên có số lượng máng ăn gấp đôi số lượng cần dùng để có thể thường xuyên cọ 
rửa và sát trùng theo đúng qui định tr ước khi dùng. 

-  Nước uống cho gà con 
Trong chăn nuôi gia cầm, người ta thường cho uống tự do. Tuy nhiên cần biết nhu cầu 

bình thường của gà để cung cấp cho thoả mãn (xem lại cách tính nhu cầu n ước uống trong 
chương dinh dưỡng). Yêu cầu nước uống trong nhiệt độ thích hợp của 100 gà con trong một 
ngày ở một tuần tuổi là 3,0 lít, 2 tuần tuổi là 4,0 lít, 3 tuần tuổi là 4,5 lít, 4 tuần tuổi là 5,5 lít, 
5 tuần tuổi là 6,5 lít và 6 tuần tuổi là 7,5 lít. 

Tuy nhiên nhu cầu về nước còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau nh ­: nhiệt độ môi 
trường, nhiệt độ nước uống, khối lượng cơ thể, lượng thức ăn thu nhận, tính chất của thức ăn, 
hàm lượng muối ăn trong thức ăn và l ượng thức ăn thu nhận. 

Nếu có hệ thống cung cấp n ước tự động, để đảm bảo luôn có n ước sạch thì cứ 2 giờ cung 
cấp nước liên tục trong 30 phút là qui trình tốt nhất. 

Để cung cấp nước cho gà con, trong 1 – 2 tuần tuổi đầu ng ười ta thường dùng máng 
chụp ( máng gallon). Mỗi máng dung tích 3,8 lít dùng cho  50 gà . 

Cuối tuần lễ thứ hai dùng máng uống tự động hình trụ hay máng dài. Nếu dùng máng dài 
cần 2,5 – 3,2cm chỗ đứng uống cho một gà; máng chụp 20 – 30 con một chụp; hệ thống 
máng núm 8 – 12 con một núm.  Các máng uống phải đặt nh ­ thế nào để nước không rơi vãi 
làm ướt lớp độn chuồng và không làm bẩn n ước trong máng. Vì vậy máng uống cần đặt trên 
sàn lưới bằng gỗ hay bằng sắt, dưới có rãnh thoát nước, bên trên có lưới bảo vệ. 

Cần bố trí máng uống sao cho gà đi lại không quá 3m sẽ gặp một máng uống. Nên bố trí 
xen kẽ máng ăn và máng uống. Tuần thứ 1 và thứ 2 máng ăn và máng uống nên đặt gần chụp 
sưởi, từ tuần thứ 3 đặt xa dần. Cần l ưu ý là không bao giờ được đặt máng uống dưới chụp sưởi 
vì sẽ ảnh hưởng đến khả năng uống n ước của gà. 
8.2.3. Nuôi dưỡng gà mái hậu bị giai đoạn 7 – 18 tuần tuổi 
a.  Nhu cầu dinh dưỡng 

Trong thời kỳ từ 7 tuần tới khi thành thục sinh dục, cần nuôi d ưỡng như thế nào để gà 
phát triển đúng theo yêu cầu. Thức ăn cần phải đầy đủ các chất dinh d ưỡng. Cần lưu ý đến các 
loại thức ăn có hoạt tính sinh học nh ­ các loại vitamin và các nguyên tố vi lượng. Sai lầm về 
nuôi dưỡng trong giai đoạn này chỉ thể hiện khi gà đẻ trứng và lúc đó thì không thể sửa chữa 
được. Cần kiểm tra chất lượng thức ăn, thức ăn phải luôn t ươi mới và thơm ngon. 

Nhu cầu về các chất dinh dưỡng theo nhu cầu riêng của từng loại gà theo tuần tuổi khác 
nhau (Xem lại nhu cầu các chất dinh d ưỡng trong  bảng 8.5). 

Khi chuyển thức ăn  gà con sang thức ăn gà hậu bị cần phải chuyển từ từ.  
b.  Kỹ thuật cho ăn 

- Cho ăn kết hợp 
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Cung cấp thức ăn cho gà mái hậu bị, sử dụng kết hợp giữa thức ăn hỗn hợp và thức ăn hạt 
với số lượng khác nhau có thể làm thay đổi hàm l ương protein trong khẩu phần ở bất cứ mức 
độ nào mà không thay đổi đáng kể đến mức năng l ượng của khẩu phần. Kỹ thuật này giúp 
điều chỉnh nhu cầu dinh d ưỡng phù hợp với từng đàn gà cụ thể một cách dễ dàng nhất. 

- Cho ăn thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh 
Đây là phương pháp tiết kiệm sức lao động, tiện lợi cho chăn nuôi tập trung và cơ khí hoá 

khâu cho ăn. Tuy nhiên trong phương pháp này gà không thoả mãn bản năng tìm tòi thức ăn, 
vì vậy gà nhàn rỗi hay sinh tật xấu. Để hạn chế nh ược điểm này, người ta rắc thức ăn hạt vào 
lớp độn chuồng từ 5 - 10g/con trong một ngày đêm. Nh ­ vậy sẽ làm cho lớp độn chuồng ® ược 
xới xáo lên tốt hơn, giảm mức độ đóng bánh của lớp độn chuồng. 

- Cho ăn hạn chế. 
Trong qui trình chăn nuôi gà hậu bị đối với các giống h ướng trứng, người ta cũng áp dụng 

phương pháp cho ăn hạn chế. Mục đích chính của việc cho ăn hạn chế là để kìm hãm sự phát 
dục sớm của gà mái choai; hạn chế số l ượng trứng nhỏ; tăng sức bền đẻ trứng; dàn gà đạt khối 
lượng chuẩn với độ đồng dều cao. Song do đặc điểm của các giống gà h ướng trứng là tầm vóc 
nhỏ, tăng trọng chậm nên chế độ cho ăn hạn chế không phải chặt chẽ nh ­ đối với các giống gà 
hướng thịt. Nếu nuôi vào mùa hè, không những không cần phải cho ăn hạn chế mà còn phải 
kích thích cho gà ăn mới có thể ăn hết khẩu phần để đạt khối l ượng chuẩn. Nếu không ăn hết 
khẩu phần,  khối lượng gà sẽ thấp hơn so với khối l ượng chuẩn. Điều này sẽ ảnh h ưởng đến 
sức bền đẻ trứng của đàn gà và làm giảm hiệu quả chăn nuôi. 
c. Máng ăn 

Trong giai đoạn này vẫn dùng máng ăn tròn hoặc máng ăn dài. Nếu dùng máng ăn tròn 
P50 thì 25 con/ máng. Nếu dùng máng ăn dài cần đảm bảo mỗi con 10 - 12 cm chiều dài máng 
ăn tuỳ theo nhiệt độ môi trường. Cần bổ sung thêm máng sỏi 100 con/máng, mỗi máng 0,8 kg 
/ngày, đường kính sỏi 5 - 7mm. 
d.  Yêu cầu về nước uống 

Yêu cầu về nước uống đối với gà hậu bị cũng giống nh ­ gà con. Nhu cầu nước uống của 
gà ở giai đoạn này tăng dần theo tuổi. Trong điều kiện nhiệt độ thích hợp, nhu cầu n ước uống 
từ 0,1 – 0,2 l/con /ngày. Để thoả mãn nhu cầu này cần tối thiểu 2,5 – 3,2 cm chỗ đứng uống 
cho 1 gà. Có thể dùng máng dài hoặc tự động hình trụ. Nếu dùng máng núm thì trung bình 8 -
10 con một núm.  
8.2.4. Kỹ thuật nuôi dưỡng  gà mái giai đoạn đẻ trứng 
a. Nhu cầu dinh dưỡng 

Để sản xuất trứng, đặc biệt là trứng giống, gà mái đẻ cần phải ăn đầy đủ các  chất dinh 
dưỡng cần thiết. Vì vậy, muốn đạt năng suất cao cần cung cấp cho gà mái đẻ một khẩu phần 
ăn đầy đủ và cân bằng các chất dinh d ưỡng.  

Trong chăn nuôi gà mái đẻ, lượng thức ăn thu nhận có tầm quan trọng đặc biệt. Nó phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, trong  đó cần l ưu ý đến khối lượng cơ thể, nhiệt độ môi 
trường và sức sản xuất của gà mái. Cần cung cấp đủ nhu cầu để đạt sức sản xuất trứng tối đa, 
nhưng không làm cho gà bị béo quá; gà mái đẻ béo quá sẽ làm giảm khả năng đẻ trứng. 

Khi chuyển thức ăn gà hậu bị sang thức ăn của gà đẻ  cần phải chuyển từ từ. Một điều 
phải chú ý trong kỹ thuật nuôi d ưỡng là khi đàn gà đạt tỷ lệ đẻ 5% mới chính thức cho ăn thức 
ăn của gà đẻ. 
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b. Kỹ thuật cho ăn 
Số lượng thức ăn cung cấp cho gà mái đẻ hàng ngày phụ thuộc vào nhiều yếu tố và ảnh 

hưởng trực tiếp đến sức sản xuất trứng của chúng. Vì vậy cần phải hết sức cẩn thận khi sử 
dụng các định mứcthức ăn hàng ngày cho gà mái đẻ. Tuỳ thuộc vào thực trạng của mỗi đàn gà 
mà cán bộ kỹ thuật quyết định cho chính xác. Mỗi giai đoạn đẻ trứng l ượng thức ăn cho gà ăn 
cũng khác nhau. 

-  Từ khi vào đẻ cho đến khi tỷ lệ đẻ đạt đỉnh cao 
Giai đoạn này gà tăng trọng nhanh và vào đẻ, khi gà đạt tỷ lệ đẻ toàn đàn 5% mới chính 

thức cho gà ăn loại thức ăn gà đẻ của các giống gà h ướng trứng. Cố gắng không gây thêm 
stress cho gà trong giai đoạn này. Đây là thời kỳ rất quan trọng, nếu kỹ thuật nuôi không đúng 
gà sẽ quá béo và đẻ kém. Độ đồng đều của đàn gà ở 20 tuần tuổi và mức tăng tỷ lệ đẻ hàng 
ngày sau khi gà đẻ quả trứng đầu tiên cho đến tr ước khi đạt tỷ lệ đẻ 5% được coi là chỉ tiêu 
quan trọng để xác định khẩu phần ăn cho gà. 

Rất nhiều yếu tố ảnh  hưởng đến nhu cầu năng lượng của gà. Chúng ta lại không nuôi 
theo cá thể, vì vậy rất khó xác định ® ược nhu cầu năng lượng chính xác cho một đàn gà mái 
đẻ. Dựa vào công thức đã trình bầy trong ch ương dinh dưỡng, chúng ta  tính được nhu cầu 
năng lượng trung bình cho các cá thể trong đàn. Trong giai đoạn này, nhu cầu năng l ượng trao 
đổi trung bình của gà mái đẻ đối với các giống h ướng trứng khoảng từ 300 - 354 kcal tuỳ theo 
tỷ lệ đẻ của đàn gà. Tuy nhiên nhu cầu này sẽ thay đổi  theo nhiệt độ môi tr ường. Khi nhiệt độ 
môi tăng thêm  1 oC thì lượng thức ăn hàng ngày sẽ tăng thêm 1% và ng ược lại. 

Thực tế yêu cầu kỹ thuật trong  giai đoạn này là tăng l ượng thức ăn thế nào để đáp ứng 
nhu cầu sức sản xuất tối đa mà không thừa năng l ượng gây tích mỡ.  

Khi đàn gà vào đẻ, tỷ lệ đẻ có thể tăng rất nhanh hoặc rất chậm tuỳ thuộc vào độ đồng 
đều của đàn gà và các điều kiện khác. L ượng thức ăn thích hợp tuỳ thuộc vào mức độ tăng tỷ 
lệ đẻ hàng ngày của đàn gà. sẽ cho ăn l ượng thức ăn tối đa. 

- Sau khi đạt đỉnh cao tỷ lệ đẻ 
Sau khi tỷ lệ đẻ của đàn gà đã đạt đỉnh cao. Lúc này nếu không giảm l ượng thức ăn hàng 

ngày thì đàn gà sẽ thừa năng lượng, tích luỹ mỡ và quá béo. 
Tuỳ điều kiện thực tế như thời tiết, khí hậu, khối lượng trứng, mức giảm tỷ lệ đẻ, sức khoẻ 

của đàn gà và những yếu tố stress, mà giảm l ượng thức ăn hàng ngày của mỗi gà mái đẻ 1 - 3 
g. Khi lượng thức ăn bằng 90% mức ăn cao nhất thì dừng lại và phải cân nhắc dựa vào tình 
trạng thực tế của đàn gà xem có giảm tiếp hay không. 

Cần bổ sung thêm sỏi cho gà đẻ, ® ường kính sỏi 9 - 11mm, cho ăn tự do (khoảng 10 - 
12g/con). Dùng máng sỏi hoặc cũng có thể rắc sỏi trên lớp độn chuồng. 

Trong quá trình cho ăn, cần lưu ý điều kiện khí hậu để điều chỉnh mức năng l ượng của 
khẩu phần cho thích hợp, quan trọng nhất là nhiệt độ chuồng nuôi. Nếu nhiệt độ chuồng nuôi 
tăng hay giảm 1 oC, sẽ tăng hay giảm  3,0 kcal nhu cầu năng l ượng cho một gà. 
c. Máng ăn 

Dùng máng ăn tròn hoặc máng ăn dài. Nếu dùng máng ăn tròn P50 thì 17 gà/máng. Đối 
với các loại máng khác, chiều dài chỗ đứng ăn cho mỗi gà mái đẻ tối thiểu là 12cm, gà trống 
là 15cm. Trong giai đoạn đẻ trứng cần thiết kế máng ăn để gà trống và gà mái không ăn lẫn 
thức ăn của nhau. Có thể dùng  các thanh  thép chắn trên máng của gà mái để ngăn gà trống ăn 
thức ăn của gà mái (mào gà trống phát triển, đầu to hơn nên không thò đầu vào ăn ® ược). 
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Khoảng cách giữa các thanh thép khoảng 38 – 40mm. Máng gà trống chỉ cần treo cao hơn 
tầm với của gà mái. 
d. Nước uống 

Đối với gà mái đẻ, nhu cầu về nước uống rất quan trọng. Nó không những đảm bảo cho 
các hoạt động sống của cơ thể thực hiện ® ược bình thường mà còn cần thiết cho sự tạo trứng. 
Vì vậy nước ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng trứng của đàn gà. Nhu cầu về n ước của gà mái 
đẻ cũng giống như đối với các loại gà khác  phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau (Xem 
lại  chương dinh dưỡng gia cầm). Riêng đối với gà mái đẻ nhu cầu về n ước còn phụ thuộc vào 
tỷ lệ đẻ trứng. Tỷ lệ đẻ trứng càng cao thì nhu cầu n ước uống cũng tăng lên. Trung bình trong 
điều kiện nhiệt độ thích hợp, l ượng nước tiêu thụ hàng ngày  của một gà mái đẻ vào khoảng 
250ml. 

Sử dụng máng dài cần tối thiểu 5cm  chiều dài máng uống cho một gà; máng tròn tự động 
cần tối thiểu 4cm chiều dài máng cho một gà (50 con/máng), máng núm 6 – 8 con/núm. 
8.2.5. Chăm sóc và quản lý gà sinh sản giống trứng 
a. Chăm sóc và quản lý gà sinh sản giống trứng giai đoạn gà con 

- Yêu cầu về nhiệt độ và độ ẩm 
Nhiệt độ và độ ẩm thích hợp với gà con h ướng trứng cũng như gà con giống thịt (xem lại 

yêu cầu về nhiệt độ và độ ẩm cho gà con ở phần tr ước). 
Mõi quây gà  cao 45cm, đường kính 3m có thể nuôi 300 gà  con 1 ngày tuổi, cần một 

chụp sưởi 250W treo cao 50 cm. Vòng quây cũng ảnh h ưởng đến việc di chuyển của gà con. 
Vòng quây cần được mở rộng ra từ ngày thứ 3 và kết thúc ở ngày thứ 14 (mở rộng hết mức). 
Mùa đông bỏ quây ở tuần thứ 3, mùa hè có thể bỏ quây ở tuần thứ hai. Tuy nhiên thời gian bỏ 
quây sớm hay muộn còn phụ thuộc vào sức khoẻ của đàn gà và nhiệt độ chuồng nuôi. Tr ước 
khi tháo quây phải dồn lớp độn chuồng ở bốn góc t ường để tránh gà tập trung gây chết do đè 
lên nhau. 

-  Yêu cầu về độ ẩm và lượng không khí mới 
Nhu cầu về lượng không khí mới phụ thuộc vào lứa tuổi của gà và mật độ nuôi. ở gà con 

trung bình cần 3 - 4m 3 không khí mới/1 giờ/1kg khối l ượng sống. Nhu cầu này tăng dần theo 
tuần tuổi. Để đảm bảo được nhu cầu này của gà con, tốc độ gió trong chuồng nuôi th ường từ 
0,2 - 0,3m/gi©y. 

Thay đổi không khí mới không những để đảm bảo cung cấp l ượng oxy cần thiết mà còn 
tạo điều kiện để đẩy các khí độc ra bên ngoài. Có nh ­ vậy mới giữ được cho chuồng nuôi có 
được độ ẩm thích hợp (65 - 70%).  

-  Chương trình chiếu sáng  
Chương trình chiếu sáng có một vị trí quan trọng trong chăn nuôi gà con. Sự chiếu sáng 

quyết định thứ tự công việc trong một ngày, phân chia thời gian ăn và nghỉ. Theo nguyên tắc 
thì kéo dài thời gian chiếu sáng sẽ làm tăng   l ượng thức ăn tiêu thụ, kích thích cho cơ thể phát 
triển nhưng lại làm giảm hiệu quả sử dụng thức ăn. Rút ngắn thời gian chiếu sáng sẽ có tác 
dụng ngược lại. 

Hai chương trình chiếu sáng cho gà  hướng trứng giai doạn gà con 
+ Chương trình chiếu sáng cho chuồng kín 
Một tuần tuổi chiếu sáng 22 – 20 giờ; từ tuần thứ hai mỗi tuần giảm đi 1 giờ chiếu sáng 

để đến 9 tuần tuổi chiếu sáng 12 giờ mỗi ngày.  
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Cường độ chiếu sáng cũng rất quan trọng. C ường độ chiếu sáng thích hợp ở 1 tuần tuổi là 
40 - 20 lux hoặc từ  4 - 2 w/ m 2 nền chuồng. Hai tuần tuổi cường độ chiếu sáng 20 – 10 lux 
hoặc 2 – 1 w/ m2 nền chuồng. Từ 3 - 9 tuần tuổi  c ường độ chiếu sáng là 10 – 5 lux hoặc 1 
– 0,5 w/ m2 nền chuồng.  

+  Chương trình chiếu sáng cho chuồng thông thoáng tự nhiên 
Một tuần tuổi thời gian chiếu sáng là 22 – 19 giờ. Từ 2 tuần tuổi, mỗi tuần giảm đi 20 

phút  chiếu sáng. Cường độ chiếu sáng là 30 lux hay 3w/ m 2 nền chuồng. 
Cũng cần lưu ý rằng việc chuyển đổi từ lux sang wat nh ­ trên chỉ là tương đối, không 

hoàn toàn chính xác. Đây là hai đơn vị đo l ường hoàn toàn khác nhau về bản chất. Có thể 
chuyển đổi được bằng thực nghiệm. Nó  phụ thuộc vào công suất đèn, độ cao treo đèn và loại 
đèn. 

- Mật độ nuôi 
Cần có mật độ thích hợp cho mỗi loại gia cầm. Mật độ cao quá sẽ ảnh h ưởng không tốt 

đến khả năng sinh trưởng và phát triển của gia cầm non, đồng thời còn làm xuất hiện nhiều 
bệnh khác nhau như: Bệnh cầu trùng, bệnh nấm quạt, bệnh ® ường tiêu hoá v. v... Nếu mật độ 
nuôi thấp sẽ lãng phí chuồng nuôi, hiệu quả kinh tế thấp. Mật độ thích hợp trong chăn nuôi gia 
cầm con phụ thuộc vào phương thức nuôi và kỹ thuật thông thoáng. 

- Nuôi trên nền: 1 - 2 tuần tuổi: 15 - 12 con/m 2. 3 - 4 tuần tuổi: 11 - 10 con/m 2. 5 - 6 tuần 
tuổi: 10 - 9 con/ m2.  

Nuôi trên lồng:  1 - 2 tuần tuổi: 50 - 60 con / m 2. 3 - 4 tuần tuổi: 35 - 40 con/ m 2. 5 - 6 
tuần: 30 – 35 con/ m 2 

- Sử dụng rèm che 
Trong hai tuần đầu rèm che phải được đóng kín  cả ngày đêm để tránh gió lùa và giữ ấm. 

Từ tuần thứ ba chỉ đóng rèm bên có gió thổi, mở rèm bên không có gió. Tuy nhiên việc đóng 
hay mở rèm che còn phụ thuộc vào thời tiết và sức khoẻ của đàn gà. Từ tuần thứ t ­, rèm che 
được mở hoàn toàn, trừ khi thời tiết xấu (giông, bão, m ưa, lạnh) hoặc khi đàn gà bị bệnh 
đường hô hấp. 

- Quản lý gà con 
Cần có đầy đủ sổ sách theo dõi đàn gia cầm về các vấn đề nh ­ trạng thái sức khoẻ; thức 

ăn, nước uống; thời tiết, khí hậu; dịch bệnh; chu chuyển đàn theo qui định của ngành. 
b. Chăm sóc và quản lý gà sinh sản giống trứng giai đoạn hậu bị 

- Yêu cầu về nhiệt độ 
Trong giai đoạn này gà đã có thân nhiệt ổn định, song muốn đạt kết quả tốt vẫn cần phải 

có nhiệt độ chuồng nuôi thích hợp đối với gà hậu bị là  20 oC.  
- Yêu cầu về sự thông khí  
Yêu cầu không khí trong sạch là 3,5 m 3/kg/giờ. Độ ẩm không khí 70%. Tốc độ gió trong 

cuồng nuôi 0,2 – 0,3m/giây. 
- Yêu cầu về mật độ nuôi 
Mật độ nuôi ở 7 - 12 tuần là 5 – 7 con/1m 2 nền chuồng. Trên 12 tuần 4 - 6 con/m 2tuỳ 

mức độ thông thoáng của chuồng nuôi. Nếu nuôi mật độ cao quá gà phát triển không đồng đều 
và hay ăn lông của nhau.  

- Chương trình chiếu sáng 
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Vấn đề chiếu sáng đối với gà hậu bị rất quan trọng, bởi vì gà hậu bị (Đặc biệt là gà mái) 
rất nhạy cảm đối với sự chiếu sáng. Nếu kéo dài thời gian chiếu sáng gà sẽ thành thục sớm 
hơn dự định, điều đó sẽ làm sức đẻ trứng giảm sút và làm tăng khả năng mắc bệnh.  

+ Chương trình chiếu sáng cho chuồng kín 
10 tuần tuổi chiếu sáng 11 giờ/ngày. Từ 11 - 16 tuần, mỗi tuần giảm 1 giờ  để đến tuần 

16, chiếu sáng 8 giờ một ngày. Tuần 17 và 18 vẫn chiếu sáng 8 giờ một ngày. 19 tuần tuổi, 
chiếu sáng 10 giờ một ngày. .20 tuần tuổi, chiếu sáng 10 giờ một ngày. Sau 20 tuần,  mỗi tuần 
tăng thêm 1 giờ chiếu sáng cho đến khi đạt 16 giờ chiếu sáng. C ường độ chiếu sáng từ 10 - 15 
lux hay 1 - 1,5 w/ m 2 nền chuồng. 

+ Chương trình chiếu sáng cho chuồng thông thoáng tự nhiên 
10 tuần chiếu sáng 16 giờ/ngày. Từ 11 - 13 tuần, mỗi tuần giảm 20 phút để đến tuần 13, 

chiếu sáng 15 giờ một ngày. Từ 13 – 19 tuần tuổi, mỗi tuần giảm thời gian chiếu sáng 30 
phút. Sau 19 tuần tuổi, mỗi tuần tăng thêm 30 phút chiếu sáng cho đến khi đạt 16 giờ một 
ngày. Cường độ chiếu sáng là 30lux hay 3w/ m 2 nền chuồng.  

- Chuyển gà hậu bị sang chuồng nuôi gà đẻ  
Gà hậu bị được chuyển sang chuồng nuôi gà đẻ từ tuần tuổi 16. Nếu vì lý do nào đó phải 

chuyển muộn thì không nên  chuyển sau khi gà đã đẻ vì sẽ gây stress nghiêm trong cho đàn 
gà. Khi chuyển gà phải chuyển vào lúc trời mát, tr ước khi chuyển gà không cho ăn. Khi bắt gà 
phải thao tác nhẹ nhàng, dùng quây để bắt gà, số l ượng gà trong mỗi quây không quá nhiều đẻ 
tránh gà xô đẩy, dẫm đạp lên nhau có thể gây chết. 

Lồng chuyển gà phải có nắp đậy, số l ượng gà trong lồng theo qui định. Gà trống không 
quá 13 con/m2 lồng; gà mái không quá 16 con/m 2. Sau khi bắt gà vào lồng phải chuyển ngay 
đến chuồng nuôi gà đẻ. 

- Quản lý gà hậu bị 
Để quản lý tốt gà hậu bị cần có đầy đủ sổ sách theo về trạng thái sức khoẻ, thức ăn n ước 

uống, khả năng sinh trưởng và phát dục của đàn gà, lịch dùng thuốc thú y v.v … theo đúng mẫu 
qui định của ngành. 
c. Chăm sóc và quản lý gà sinh sản giống trứng giai đoạn  đẻ trứng 

- Yêu cầu về nhiệt độ 
Gà mái đẻ được nuôi trong vùng nhiệt độ thích hợp sẽ tiêu tốn thức ăn ít nhất mà khả 

năng sản xuất lại có thể đạt cao nhất. Nhiệt độ thích hợp cho gà mái đẻ là 20 oC. Nhiệt độ 0 - 
5oC và 26 - 30 oC là vùng nhiệt độ nguy hiểm. 

-  Yêu cầu về độ ẩm  và  lượng không khí mới 
Độ ẩm không khí tốt nhất trong chuồng nuôi là 65 - 70%. Về mùa đông không quá 80%. 

Việc đảm bảo được độ ẩm thích hợp trong chuồng nuôi luôn là một vấn đề nan giải, nhất là 
với kiểu chuồng thông thoáng tự nhiên. 

Ngoài độ ẩm không khí, sự thông khí chuồng nuôi ảnh h ưởng rõ rệt đến sức khoẻ và sức 
sản xuất của đàn gà mái. Sự thông khí là đẩy không khí cũ từ chuồng nuôi ra ngoài và thay thế 
bằng không khí mới. 

Mục đích của sự thông khí là cung cấp đủ oxy cho gà và đẩy khí độc trong chuồng nuôi 
ra ngoài. Lượng không khí tối thiểu là 1,8 - 2,4 m 3/giờ/kg khối lượng cơ thể. Lượng không khí 
tối đa là 4,5 - 6,7 m 3/giờ/kg khối lượng. Tốc độ gió trong chuồng nuôi gà mái đẻ trong điều 
kiện bình thường từ  0,6 – 0,8m/giây. 
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- Chương trình chiếu sáng 
Đối với gà mái đẻ cần chiếu sáng trung bình mỗi ngày 16 giờ. C ường độ chiếu sáng 10 - 

15 lux hoặc 1 - 1,5 w/m 2 (nếu nuôi chuồng kín); 20 – 40lux hoặc 2 – 4w/m 2 (nếu nuôi 
chuồng thông thoáng tự nhiên) 

- Mật độ nuôi  
Mật độ nuôi phụ thuộc vào nhiều yếu tố nh ưng quan trọng nhất là ph ương thức nuôi, 

trang bị kỹ thuật của chuồng nuôi và giống gà. Khi nuôi với mật độ lớn hơn 4 con/m 2 bằng 
phương thức nuôi trên nền có đệm lót cần có hệ thống thông khí  tốt.  

Nuôi trên nền có đệm lót:  
+ Hệ thống thông khí tốt: 5 - 7 con/m 2. 
+ Hệ thống thông thoáng tự nhiên 3 - 4 con/ m 2. 
Nuôi trên lồng: 15 - 17con /m 2. 
- ổ đẻ và sào đậu 
Một ngăn ổ  đẻ có kích thước 40 x 45cm dùng cho 5 gà mái đẻ, ổ đẻ ® ược lót bằng trấu, 

dăm bào hay rơm rạ đã ® ược phơi khô và khử trùng sạch sẽ. 
Sào đậu đặt cao hơn nền chuồng khoảng 40 cm, dàn sào đậu ® ược đặt ở góc chuồng với 

tiêu chuẩn 20 cm sào đậu cho 1 gà. 
- Thu trứng 
Tuỳ thuộc vào từng điều kiện ở các cơ sở sản xuất mà thu mhặt trứng có thể ® ược cơ giới 

hoá hoặc vẫn thu nhặt bằng tay. 
Nếu thu trứng bằng tay, thời gian thu trứng phụ thuộc vào loại ổ đẻ. Ng ười ta có thể thu 

trứng 2 - 4 lần/ngày, phương thức này tốn công lao động.  
Nếu thu trứng cơ giới hoá bằng băng chuyền, có thể cho băng chuyền chạy 4 lần/ngày 

hay hoạt động liên tục. Tốc độ băng truyền 4 - 5m/phút. 
- Quản lý gà giai đoạn đẻ trứng 
Để quản lý tốt gà sinh sản hướng trứng trong giai đoạn đẻ trứng cần có đầy đủ sổ sách 

theo dõi về trạng thái sức khoẻ, thức ăn n ước uống, khả năng sản xuất của đàn gà, lịch dùng 
thuốc thú y v.v…theo đúng mẫu qui định của ngành. 
8. 3. Kỹ thuật nuôi gà đẻ trứng thương phẩm 
8.3.1. Yêu cầu cần đạt được đối với gà đẻ trứng thương phẩm 

Đàn gà khoẻ mạnh biểu hiện ở tỷ lệ nuôi sống qua các giai đoạn cao (giai đoạn hậu bị lớn 
hơn hoặc bằng 95%, giai đoạn đẻ trứng lớn hơn hoặc bằng 92%); đạt khối l ượng chuẩn (từ 
1500 - 1550g) ở 18 tuần tuổi  tuỳ theo giống và có độ đồng đều trên 80%. Đàn gà có tuổi 
thành thục sinh dục theo đúng yêu cầu của giống. Trong giai đoạn đẻ trứng gà không quá béo, 
có năng suất trứng và sức bền đẻ trứng cao. Các giống gà chuyên trứng th ường có năng suất 
trứng trung bình đến 72 tuần tuổi là trên 300 quả/mái, đến 76 tuần tuổi là trên 320quả/mái. 
Ngoài ra đàn gà phải có khả năng miễn dịch đủ bảo hộ chống lại các bệnh th ường xảy ra trong 
suốt thời gian nuôi. 
8.3.2. Kỹ thuật Nuôi dưỡng trong giai đoạn hậu bị 
a. Nhu cầu dinh dưỡng 

Giai đoạn hậu bị là thời kỳ nền tảng cho khả năng đẻ trứng sau này của đàn gà đẻ trứng 
nói chung và gà đẻ trứng th ương phẩm nói riêng. Mọi sai lầm về nuôi d ưỡng trong giai đoạn 
này sẽ làm giảm hiệu quả chăn nuôi trong giai đoạn gà đẻ trứng. Mục tiêu nuôi d ưỡng trong 
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giai đoạn hậu bị là để đảm bảo sự phát triển của đàn gà theo đúng yêu cầu. Đàn gà có ngoại 
hình đẹp, phát dục tốt và đúng theo yêu cầu của giống, không quá béo, đạt khối l ượng chuẩn 
với độ đồng đều cao. Muốn vậy cần phải cung cấp một l ượng thức ăn có đầy đủ các chất dinh 
dưỡng theo yêu cầu. Nhu cầu dinh d ưỡng của gà đẻ trứng thương phẩm  ở bảng 8.7   

Bảng 8.7. Nhu cầu dinh dưỡng của gà đẻ trứng thương phẩm 

Chỉ tiêu 0-6 tuần 7-19 tuần 20-40 tuần Sau 40 tuần 

Năng lượng (kcal EM/kg)  2800 2800 2800 2800 

Protein thô (%) 19,0 – 20,0 16 19,0 18,5 

Lyzin (%) 1,05 0,68 0,86 0,83 

Metionin (%) 0,45 0,30 0,40 0,39 

Metionin + xystin (%) 0,80 0,74 0,74 0,71 

Canxi (%) 1,0 1,1 3,0 - 3,5 3,5 – 4,0 

Photspho (%) 0,50 0,50 0,55 0,55 

Muối ăn (%) 0,40 0,40 0,35 0,40 

Mangan (mg/kg) 70 70 70 70 

Kẽm (mg/kg) 70 70 70 70 

Đồng (mg/kg) 10 10 10 10 

Vitamin A (UI) 12000 1200 12000 12000 

Vitamin D3 (UI) 2000 2000 2000 2300 

Vitamin E (UI) 10 10 10 12 

Vitamin B1 (mg/kg) 1,2 1,2 1,2 1,2 

Vitamin B2 (mg/kg) 5 5 5 5 

Vitamin B6 (mg/kg) 2 2 2 2 

Vitamin B12 (mg/kg) 0,015 0,015 0,015 0,015 

Vitamin C (mg/kg) 150 150 150 150 

Biotin (mg/kg) 0,1 0,1 0,1 0,1 

Cholin (mg/kg) 700 500 600 600 

b.  Phương pháp cho ăn 
Phương pháp cho ăn trong nuôi d ưỡng gà đẻ trứng thương phẩm giai đoạn hậu bị cũng 

tương tự như đối với gà sinh sản hướng trứng. Có thể sử dụng các ph ương pháp cho ăn kết hợp, 
sử dụng thức ăn hèn hợp hoàn chỉnh và thức ăn hạt, sử dụng ph ương pháp cho ăn hạn chế  v.v…  
Tuy nhiên cần phải ghi nhớ, đặc điểm của các giống gà h ướng trứng là tầm vóc nhỏ, tăng 
trọng chậm nên chế độ cho ăn hạn chế không phải chặt chẽ nh ­ đối với các giống gà hướng 
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thịt. Nếu nuôi vào mùa hè, không những không cần phải cho ăn hạn chế mà còn phải kích 
thích cho gà ăn mới có thể ăn hết khẩu phần để đạt khối l ượng chuẩn. Nếu không ăn hết khẩu 
phần,  khối lượng gà sẽ thấp hơn so với khối l ượng chuẩn. Điều này sẽ ảnh h ưởng đến sức bền 
đẻ trứng của đàn gà và làm giảm hiệu quả chăn nuôi trong giai đoạn đẻ trứng. Chính vì vậy 
cần đảm bảo lượng thức ăn và khối lượng gà thích hợp ở từng tuần tuổi. 

Có thể tham khảo định mức thức ăn cho gà đẻ trứng th ương phẩm trong giai đoạn hậu bị 
trình bầy ở bảng 8.8. 

Bảng 8.8.  Định mức thức ăn cho gà trong giai đoạn hậu bị 

Tuần tuổi g thức ăn /con/ngày Thức ăn luỹ kế (g/con) Khối lượng gà (g/con) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

12 

20 

26 

31 

36 

41 

46 

51 

57 

61 

64 

67 

70 

73 

76 

79 

82 

86 

90 

84 

224 

406 

623 

875 

1162 

1484 

1841 

2240 

2667 

3115 

3584 

4074 

4585 

5117 

5670 

6244 

6846 

7476 

60 

120 

200 

290 

380 

470 

560 

650 

730 

820 

910 

1000 

1090 

1170 

1250 

1350 

1440 

1530 

1650 

c. Yêu cầu về nước uống 
Nước là nhu cầu đầu tiên đối với gà con khi chúng nở ra.  Gà con ® ược uống nước càng 

sớm càng tốt. Để gà nhanh chóng tìm ® ược nước uống, khi mới thả gà vào quây, nhúng mỏ vài 
con cho chúng làm quen với máng uống, các gà khác sẽ làm theo. N ước uống cho gà không 
những cần đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh mà còn cần có nhiệt độ thích hợp. Nhiệt độ n ước uống 
thích hợp đối với gà từ 18 – 20 oC. Nhu cầu nước uống của gà ở giai đoạn này tăng dần theo 
tuổi. Trong điều kiện nhiệt độ thích hợp nhu cầu n ước uống từ 0,1 – 0,2 l/con /ngày. Để thoả 
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mãn nhu cầu này cần có 2,5 – 3,2 cm chỗ đứng uống cho 1 con. Có thể dùng máng dài hoặc 
tự động hình trụ. Nếu dùng máng núm thì trung bình 8 - 10 con một núm. 
8.3.3.Kỹ thuật nuôi dưỡng trong giai đoạn đẻ trứng 

a. Yêu cầu về khối lượng 
Khối lượng gà mái đẻ là một chỉ tiêu quan trọng có ảnh h ưởng đến năng suất trứng. Để 

đàn gà đẻ trứng tốt với sức bền đẻ trứng cao cần phải đạt khối l ượng chuẩn qua các giai đoạn 
nuôi với độ đồng đều cao.  

Khối lượng gà khi vào đẻ quả trứng đầu tiên trong khoảng 1650g/con ±10%,  
Khối lượng gà khi tỷ lệ đẻ đạt 20% trong khoảng 1750g/con ±10% 
Khối lượng gà khi tỷ lệ đẻ đạt 50% trong khoảng 1825g/con ±10%  
Khối lượng gà khi tỷ lệ đẻ 90% trong khoảng 1950g/con ±10%. 
Khối lượng gà ở 32 tuần tuổi trong khoảng 2100kg/con ±10% 
Sau 32 tuần tuổi cố gắng duy trì cơ thể gà xung quanh khối l ượng này với độ đồng đều ở 

các thời điểm kiểm tra phải đạt trên 80%. 

b. Nhu cầu dinh dưỡng 
Nhu cầu dinh dưỡng của gà đẻ trứng thương phẩm đã được trình bầy ở bảng 8.7.  
Nhu cầu dinh dưỡng của gà đẻ trứng thương phẩm cũng tương tự như đối với gà đẻ trứng 

giống hướng trứng. Tuy nhiên, gà đẻ trứng th ương phẩm thường có năng suất trứng cao hơn 
các loại gà hướng trứng giống bố mẹ, ông bà v.v...do lợi dụng ® ược ưu thế lai. Vì thé nhu cầu 
dinh dưỡng của gà đẻ trứng thương phẩm có thể đòi hỏi cao hơn các đàn giống khác. 

Khi nuôi gà đẻ trứng thương phẩm, mục đích chính là năng suất trứng. Vì vậy, thức ăn chỉ 
cần đầy đủ các chất dinh dưỡng để có thể đạt năng suất trứng tối đa với tiêu tốn thức ăn để sản 
xuất 10 quả trứng là thấp nhất. Để đạt mục tiêu này, thức ăn không những phải đảm đầy đủ  
theo nhu cầu và cân bằng các chất dinh d ưỡng mà còn phải đảm bảo tính ngon miệng để gà ăn 
hết khẩu phần. Nhất là đối với các đàn gà nuôi trong mùa nóng. 

Nhu cầu năng lượng của gà mái đẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Cần chú ý nhất 
đến nhiệt độ chuồng nuôi. Một số thực nghiệm cho biết, ảnh h ưởng của nhiệt độ chuồng nuôi 
đến nhu cầu năng lượng và lượng thức ăn thu nhận của gà đẻ trứng th ương phẩm. Khi giảm 
nhiệt độ chuồng nuôi từ 20 oC xuống 10 oC đã làm tăng nhu cầu năng lượng từ 10,00 - 11,43%; 
lượng thức ăn thu nhận tăng từ 10,28 - 11,91%. Ng ược lại khi tăng nhiệt độ chuồng nuôi từ 
20oC lên 30oC đã làm giảm nhu cầu năng lượng từ 11,11 - 12,90% và giảm lượng thức ăn thu 
nhận từ  11,46 -  12,61%. Như  vậy, cứ giảm 1oC, nhu cầu năng lượng hàng ngày của gà sẽ 
tăng lên khoảng 1% và giảm 1 oC, nhu cầu năng lượng của gà giảm khoảng 1%. 

Nhu cầu về protein, axit amin, vitamin và khoáng cũng sẽ bị thay đổi khi gà thay đổi 
lượng thức ăn thu nhận hàngngày. Nói cách khác chúng sẽ bị thay đổi khi nhiệt độ chuồng 
nuôi thay đổi. 

c. Phương pháp cho ăn 
Chuyển thức ăn hậu bị sang thức ăn gà đẻ phải chuyển từ từ. Khi đàn gà chuẩn bị vào đẻ, 

cho ăn thức ăn tiền đẻ trứng (còn gọi là thức ăn khởi động đẻ trứng). Chỉ bắt đầu cho ăn thức 
ăn gà đẻ trứng thương phẩm khi tỷ lệ đẻ toàn đàn đạt 5%. Nếu cho ăn thức ăn gà đẻ ngay khi 
đàn gà đẻ quả trứng đầu tiên có thể gây bất lợi đối với đàn gà. Nhất là đối với các đàn gà có tỷ 
lệ đẻ trứng tăng lên chậm. Điều này sẽ gây tổn thất đối với đàn gà và giảm hiệu quả chăn nuôi. 
Phương pháp cho gà đẻ trứng th ương phẩm ăn cũng tương tự như đối với các loại gà đẻ trứng 
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khác. Có thể sử dụng phương pháp cho ăn kết hợp giữa thức ăn hỗn hợp với thức ăn hạt; cho ăn 
thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh. L ượng thức ăn trung bình từ 100 - 110g/con/ngày.   

Phải rất thận trọng khi tăng thức ăn cho gà khi chúng bắt đầu vào đẻ (xem lại trong phần 
kỹ thuật nuôi gà sinh sản hướng trứng). Sau khi đàn gà đạt đỉnh cao tỷ lệ đẻ, phải giảm l ượng 
thức ăn hàng ngày từ 1 – 3 g/con tuỳ tình hình thực tế của đàn gà. 

 Mỗi ngày đổ và lắc  thức ăn 3 -  4 lần, đổ từ 1/2 đến 2/3 máng mà không nên đổ đầy 
máng. Sử dụng máng ăn tròn P50 hay máng ăn dài loại 1,65m, mỗi máng cho 17 - 20 con. Tối 
thiểu mỗi con có chiều dài máng ăn từ 10 – 12cm 

Trong giai đoạn gà đẻ, nên bổ sung thêm máng sỏi  giúp gà tiêu hoá tốt hơn. § ường kính 
sái 7 - 9 mm, 100 con/m¸ng. 

d. Nước uống 
Nhu cầu nước uống của gà đẻ được tính bằng tỷ lệ nước/thức ăn là 3/1 (trong nhiệt độ 

thích hợp). Khi nhiệt độ môi tr ường tăng lên 1 oC thì nhu cầu nước uống tăng lên 2 - 6%. Yêu 
cầu đối với nước uống của gà mái để trứng th ương phẩm cũng tương tự như của gà sinh sản 
hướng trứng. Nhu cầu nước uống của gà đẻ trứng th ương phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố 
khác nhau. Trong nhiệt độ thích hợp, lượng nước uống tiêu thụ trung bình của một gà mái đẻ 
khoảng 250ml trong một ngày đêm. 

Sử dụng máng dài, máng tròn cần 5 - 8 cm chiều dài máng uống cho một gà; máng núm 6 
– 8 con/núm (nuôi trên nền), 4 – 5 con/núm (nuôi trên lồng) 
8.3.4. Chăm sóc gà đẻ trứng thương phẩm 

a. Chăm sóc gà trong giai đoạn hậu bị 

- Yêu cầu về nhiệt độ  

Cũng như các loại gà khác, gà đẻ trứng thương phẩm trong giai đoạn hậu bị muốn sinh 
trưởng, phát triển tốt cần phải được nuôi trong một môi trường thích hợp. Trong các điều kiện 
tiểu khí hậu chuồng nuôi thì nhiệt độ là một yếu tố rất quan trọng. Đặc biệt, nhiệt độ trong 
những ngày tuổi đầu tiên có ảnh h ưởng rất lớn đến sức khoẻ và khả năng sinh tr ưởng phát triển 
của đàn gà. Trong những ngày tuổi đầu tiên, khả năng điều tiết thân nhiệt của gà con là rất 
kém. Thân nhiệt của chúng bị biến đổi bởi nhiệt độ môi tr ường. Vì vậy trong kỹ thuật nuôi, 
cần chú ý đảm bảo nhiệt độ chuòng nuôi cho thích hợp.  

Trong tuần tuổi đầu tiên nhiệt độ dưới chụp sưởi từ 35 – 33oC; nhiệt độ trong chuồng 
nuôi là 29 oC. Sau đó mỗi tuần giảm 2 oC, từ tuần thứ 5, nhiệt độ thích hợp trong chuồng nuôi là 
20oC.  

Quan sát hành vi của đàn gà để biết nhiệt độ trong chuồng nuôi có thích hợp hay không.   
-  Yêu cầu về độ ẩm và lượng không khí mới 
Nhu cầu về lượng không khí mới phụ thuộc vào lứa tuổi của gà và mật độ nuôi. ở gà con 

trung bình cần 3 - 4m 3 không khí mới/1 giờ/1kg khối l ượng sống. Nhu cầu này tăng dần theo 
tuần tuổi. Để đảm bảo được nhu cầu này của gà con, tốc độ gió trong chuồng nuôi th ường từ 
0,2 - 0,3m/gi©y. 

Thay đổi không khí mới không những để đảm bảo cung cấp l ượng oxy cần thiết mà còn 
tạo điều kiện để đẩy các khí độc ra bên ngoài. Có nh ­ vậy mới giữ được cho chuồng nuôi có 
được độ ẩm thích hợp. Yêu cầu về độ ẩm trong không khí chuồng nuôi từ  65 - 70%. 

-  Chương trình chiếu sáng  
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Vấn đề chiếu sáng đối với gà đẻ trứng th ương phẩm trong giai đoạn hậu bị rất quan trọng, 
bởi vì gà hậu bị (Đặc biệt là gà mái) rất nhạy cảm đối với sự chiếu sáng. Nếu kéo dài thời gian 
chiếu sáng gà sẽ thành thục sớm hơn dự định, điều đó sẽ làm sức đẻ trứng giảm sút và làm 
tăng khả năng mắc bệnh.  

Hai chương trình chiếu sáng cho gà đẻ  trứng th ương phẩm từ 1 –  20 tuần tuổi 
+ Chương trình chiếu sáng cho chuồng kín 
Một tuần tuổi chiếu sáng 22 – 18 giờ (1 – 2 ngày tuổi chiếu sáng 22 giờ, 3 – 4 ngày 

tuổi chiếu sáng 20 giờ; 5 – 7 ngày tuổi chiếu sáng 18 giờ); tuần thứ hai chiếu sáng 16 giờ; 
tuần thứ 3 chiéu sáng 14 giờ; tuần thứ 4 chiếu sáng 12 giờ; tuần thứ 5 chiếu sáng 10 giờ; từ 6 
– 18 tuần tuổi chiếu sáng 8 giờ một ngày; 19 tuần tuổi, chiếu sáng 10 giờ một ngày. Sau 20 
tuần,  mỗi tuần tăng thêm 1 giờ chiếu sáng cho đến khi đạt 16 giờ chiếu sáng. 

Cường độ chiếu sáng thích hợp ở 1 tuần tuổi là 40 - 20 lux hoặc từ  4 - 2 w/ m 2 nền 
chuồng. Hai tuần tuổi cường độ chiếu sáng 20 – 10 lux hoặc 2 – 1 w/ m 2 nền chuồng. Từ 3 - 
16 tuần tuổi  cường độ chiếu sáng là 10 – 5 lux hoặc 1 – 0,5 w/ m 2 nền chuồng. Từ 17 – 20 
tuần tuổi cường độ chiếu sáng từ 10 – 15 lux hay từ 1,0 – 1,5 w/m 2 nền chuồng. 

+  Chương trình chiếu sáng cho chuồng thông thoáng tự nhiên 
Một tuần tuổi thời gian chiếu sáng là 22 – 19 giờ. C ường độ chiếu sáng từ 30 – 40lux 

hay 3 – 4w/m2 nền chuồng. Từ  2 tuần tuổi, mỗi tuần giảm đi 20 phút  chiếu sáng để đến tuần 
13, chiếu sáng 15 giờ một ngày; từ 13 – 19 tuần tuổi, mỗi tuần giảm đi 30 phút chiếu sáng. . 
Sau 19 tuần tuổi, mỗi tuần tăng thêm 30 phút chiếu sáng cho đến khi đạt 16 giờ chiếu sáng 
mỗi ngày. Cường độ chiếu sáng là 30lux hay 3w/ m 2 nền chuồng. 

- Mật độ nuôi 
Mật độ nuôi thích hợp còn phụ thuộc vào ph ương thức nuôi và kỹ thuật thông thoáng. 
Nuôi trên nền: 1 - 2 tuần tuổi: 15 - 12 con/m 2. 3 - 4 tuần tuổi: 11 - 10 con/m 2. 5 - 6 tuần 

tuổi: 10 - 9 con/ m2. 7 - 12 tuần tuổi: 5 – 7 con/1m 2. Trên 12 tuần 4 - 6 con/m2 tuỳ mức độ 
thông thoáng của chuồng nuôi. Nếu nuôi mật độ cao quá gà phát triển không đồng đều và hay 
ăn lông của nhau. 

Nuôi trên lồng:  1 - 2 tuần tuổi: 50 - 60 con / m 2. 3 - 4 tuần tuổi: 35 - 40 con/ m 2. 5 - 6 
tuần: 30 – 35 con/ m 2. Sau  6 tuần: 25 – 30 con/ m 2.  

- Sử dụng rèm che 
Trong hai tuần đầu rèm che phải được đóng kín  cả ngày đêm để tránh gió lùa và giữ ấm. 

Từ tuần thứ ba chỉ đóng rèm bên có gió thổi, mở rèm bên không có gió. Tuy nhiên việc đóng 
hay mở rèm che còn phụ thuộc vào thời tiết và sức khoẻ của đàn gà. Từ tuần thứ t ­, rèm che 
được mở hoàn toàn, trừ khi thời tiết xấu (giông, bão, m ưa, lạnh) hoặc khi đàn gà bị bệnh 
đường hô hấp. Có hai loại rèm che là rèm che lửng (dùng cho chuồng lồng) và rèm che dài 
(dùng cho chuồng nền) 

- Chuyển gà hậu bị sang chuồng nuôi gà đẻ  
Gà hậu bị được chuyển sang chuồng nuôi gà đẻ từ tuần tuổi 16. Nếu vì lý do nào đó phải 

chuyển muộn thì không nên  chuyển sau khi gà đã đẻ vì sẽ gây stress nghiêm trong cho đàn 
gà. Khi chuyển gà phải chuyển vào lúc trời mát, tr ước khi chuyển gà không cho ăn. Khi bắt gà 
phải thao tác nhẹ nhàng, dùng quây để bắt gà, số l ượng gà trong mỗi quây không quá nhiều đẻ 
tránh gà xô đẩy, dẫm đạp lên nhau có thể gây chết. 



 238

Lồng chuyển gà phải có nắp đậy, số l ượng gà trong lồng không quá 16 con/m 2. Sau khi 
bắt gà vào lồng phải chuyển ngay đến chuồng nuôi gà đẻ. 

- Quản lý gà hậu bị 
Để quản lý tốt gà hậu bị cần có đầy đủ sổ sách theo về trạng thái sức khoẻ, thức ăn n ước 

uống, khả năng sinh trưởng, phát dục của đàn gà, lịch dùng thuốc thú y v.v … theo đúng mẫu 
qui định của ngành. 

b. Chăm sóc gà trong giai đoạn đẻ trứng  
- Yêu cầu về nhiệt độ 
Nhiệt độ thích hợp cho gà mái đẻ th ương phẩm là 20 oC. Nhiệt độ chuồng nuôi từ  15 – 

18oC, tuy không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng đẻ trứng của đàn gà nh ưng sẽ làm giảm hiệu 
quả sử dụng thức ăn.  Nhiệt độ chuồng nuôi trên 20 oC sẽ làm giảm lượng thức ăn thu nhận và 
ảnh hưởng đến khả năng đẻ trứng. Nhiệt độ 0 - 5 oC và 26 - 30 oC là vùng nhiệt độ nguy hiểm 
đối với gà mái đẻ. 

- Yêu cầu về độ ẩm và  lượng không khí mới 
Độ ẩm không khí tốt nhất trong chuồng nuôi là 65 - 70%. Về mùa đông không quá 80%. 

Lượng không khí mới tối thiểu là 1,8 - 2,4 m 3/giờ/kg khối lượng cơ thể. Lượng không khí tối 
đa là 4,5 - 6,7 m 3/giờ/kg khối lượng. Tốc độ gió trong chuồng nuôi gà mái đẻ trong điều kiện 
bình thường từ  0,6 – 0,8m/giây. 

- Chương trình chiếu sáng 
Đối với gà mái đẻ cần chiếu sáng trung bình mỗi ngày 16 giờ. C ường độ chiếu sáng 10 - 

15 lux hoặc 1 - 1,5 w/m 2 (nếu nuôi chuồng kín); 20 – 40lux hoặc 2 – 4w/m 2(nếu nuôi 
chuồng thông thoáng tự nhiên) 

- Mật độ nuôi  
Mật độ nuôi phụ thuộc vào nhiều yếu tố nh ưng quan trọng nhất là ph ương thức nuôi, 

trang bị kỹ thuật của chuồng nuôi và giống gà. Khi nuôi với mật độ lớn hơn 4 con/m 2 bằng 
phương thức nuôi trên nền có đệm lót cần có hệ thống thông khí  tốt.  

Nuôi trên nền có đệm lót:  
+ Hệ thống thông khí tốt: 5 - 7 con/m 2. 
+ Hệ thống thông thoáng tự nhiên 3 - 4 con/ m 2. 
Nuôi trên lồng: 22 con /m 2. Một lồng nuôi gà đẻ thương phẩm có kích thước 40 x 40 x 

120cm nuôi được 9 - 12 gà mái đẻ. 
- ổ đẻ và sào đậu 
Một ngăn ổ  đẻ có kích thước 40 x 45cm dùng cho 5 gà mái đẻ, ổ đẻ ® ược lót bằng trấu, 

dăm bào hay rơm rạ đã ® ược phơi khô và khử trùng sạch sẽ. 
Sào đậu đặt cao hơn nền chuồng khoảng 40 cm, dàn sào đậu ® ược đặt ở góc chuồng với 

tiêu chuẩn 20 cm sào đậu cho 1 gà. 
- Thu trứng 
Tuỳ thuộc vào từng điều kiện ở các cơ sở sản xuất mà thu mhặt trứng có thể ® ược cơ giới 

hoá hoặc vẫn thu nhặt bằng tay. 
Nếu thu trứng bằng tay, thời gian thu trứng phụ thuộc vào loại ổ đẻ. Ng ười ta có thể thu 

trứng 2 - 4 lần/ngày, phương thức này tốn công lao động.  
Nếu thu trứng cơ giới hoá bằng băng truyền, có thể cho băng truyền chạy 4 lần/ngày hay 

hoạt động liên tục. Tốc độ băng truyền 4 - 5m/phút. 
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- Quản lý gà đẻ trứng thương phẩm 
Để quản lý tốt gà sinh sản hướng trứng, cần có đầy đủ sổ sách theo về trạng thái sức khoẻ, 

thức ăn nước uống, khả năng đẻ trứng của đàn gà, lịch dùng thuốc thú y v.v … theo đúng mẫu 
qui định của ngành. 
8.4. Kỹ thuật chăn nuôi gà thịt  

Chăn nuôi gà thịt còn được gọi là gà thịt thương phẩm hay gà broiler. Người ta thường kết 
thúc vỗ béo khi khối lượng gà đạt từ 1,5 - 2,0 kg tuỳ thuộc vào giống gà, yêu cầu của thị 
trường và hiệu quả kinh tế.  
8.4.1. Những vấn đề cần lưu ý khi nuôi gà thịt 

a. Giai đoạn gà con từ 1 ngày đến 3 tuần tuổi 
Trước khi đưa gà con vào nuôi phải chuẩn bị chuồng nuôi, các dụng cụ và trang thiết bị 

cần thiết theo đúng qui định. Nếu nuôi gà vào mùa đông, cần s ưởi ấm chuồng nuôi trước khi 
thả gà vào. 

Thả ngay gà vào chuồng úm khi gà về đến trại. 
Sau khi thả gà vào chuồng cần cho gà uống n ước ngay, gà uống nước càng sớm càng tốt. 

Để gà con nhanh chóng làm quen với máng uống, bắt và nhúng mỏ một số gà con vào máng 
nước, những con khác sẽ uống theo. 

Hoà nước với đường Glucoz nồng độ 5% cho gà uống khoảng 5-6 giờ sau khi thả vào 
quây để cho gà hồi phục sau thời gian vận chuyển. Sau đó hoà Vitamin, chất điện giải và 
kháng sinh cho gà con uống liên tục 3-5 ngày. 

Tối thiểu sau khi cho gà uống n ước 2-3 giờ mới bắt đầu cho gà ăn, khi cho gà ăn nên cho 
mỗi lần một ít thức ăn và cho ăn nhiều lần trong ngày để thức ăn luôn t ươi mới, kích thích gà 
ăn được nhiều thức ăn. 

Nước cho gà uống không nên  quá lạnh hay quá nóng (nhiệt độ n ước uóng thích hợp là 
20oC), đồng thời không để n ước uống bị bẩn và lớp đệm lót chuồng bị ướt. 

Phải thường xuyên quan sát xem sự phân bố của đàn gà và kiểm tra nhiệt độ úm có thích 
hợp không. Tránh để bị gió lùa vào chuồng nuôi. 

Khi gà con được 3-4 ngày tuổi, nới rộng quây úm để cho gà có diện tích thích hợp. Sau đó 
khoảng 2-3 ngày lại nới rộng quây úm một lần cho đến khi mở rộng hết diện tích của quây. 
b. Giai đoạn từ 4 tuần tuổi đến khi xuất chuồng 

Phải đảm bảo độ thông thoáng chuồng nuôi. Trong mùa hè nên bố trí thêm quạt để giảm 
nhiệt độ và tăng lượng không khí mới. 

Trong giai đoạn này việc cho gà ăn phải tuỳ thuộc vào thời tiết. Nếu trời mát có thể cho 
gà ăn tối đa cả ngày. Nếu trời nóng, vào những giờ nóng gắt không nên cho gà ăn để đề phòng 
gà chết nóng. Cho gà ăn vào lúc trời mát nh ­ sáng sớm, chiều tối hoặc ban đêm. 

Không để lớp độn chuồng bị ẩm ướt, nếu lớp độn chuồng bị ẩm ướt gà dễ nhiễm các bệnh 
như: Cầu trùng, viêm ruột hoặc ký sinh trùng, bàn chân và chân bị viêm, nhiễm trùng. Mùi 
Amoniac làm hỏng phế quản, nang khí và làm cho gà bị viêm mắt. 

Nếu phát hiện gà ốm phải nhanh chóng cho gà ốm cách ly để điều trị. 
Hàng ngày phải làm vệ sinh máng ăn, máng uống sạch sẽ, không để thức ăn d ­ thừa trong 

máng lên men mốc.  
Thường xuyên kiểm tra nước uống, đảm bảo cho gà luôn có đủ n ước uống trong, sạch và 

mát. Không để máng uống d ưới chụp sưởi. 
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8.4.2. Chuẩn bị chuồng nuôi 
Trước khi nuôi gà phải chuẩn bị đầy đủ quây úm và các trang thiết bị và dụng cụ nuôi gà. 

Nền chuồng được lót bằng vật liệu lót nền nh ­ trấu, dăm bào … dày khoảng 10 - 20cm. Nếu 
nuôi gà trên sàn thì lót nilon hoặc vỏ bao v.v… trước khi rải vật liệu lót nền để đảm bảo có thể 
sưởi ấm cho gà. Quây úm có thể làm bằng l ưới kim loại, nhôm, nhựa, cót... có chiều cao 
khoảng 40-50cm. Mỗi quây úm có diện tích khoảng 7m 2 thì nuôi được khoảng 500-600 gà con 
một ngày tuổi. Trước khi thả gà con vào nuôi cần phải chuẩn bị đầy đủ máng ăn và máng n ước 
uống, xếp đều  đặn trong chuồng nuôi. Máng n ước  kê cao một chút, bằng gạch hoặc bằng gỗ 
có kích thước 3cm x 15cm x15cm để đề phòng gà con nghịch n ước làm ướt nền hoặc vật liệu 
lót nền rơi vào làm bẩn nước. Đối với chụp úm sử dụng khí đốt nên treo chụp ở độ cao 1-1,2m. 
Nếu chụp úm sử dụng bóng điện nên treo ở khoảng cách thích hợp tuỳ thuộc vào nhiệt độ phía 
trong lồng úm và tuổi của gà con (khoảng 30 – 60cm). 

Phải sưởi ấm chuồng nuôi bao gồm t ường chuồng, nền chuồng và lớp đệm lót tr ước khi 
thả gà vào nuôi. Như  vậy phải bật đèn sưởi ấm trước khi đưa gà vào chuồng nuôi ít nhất là 4 
giờ. Nếu lớp đệm lót chuồng nuôi ch ưa đủ ấm, sẽ làm gà con bị mất nhiệt từ chân, ảnh h ưởng 
đến sức đề kháng và khả năng sinh tr ưởng. 

Trong thời gian úm phải che rèm cả 4 phía, đề phòng giố lùa và giữ nhiệt độ trong chuồng 
thích hợp. Rèm che phải đảm bảo kín gió, không có kẽ hở. Nếu ban ngày nhiệt độ cao không 
bật đèn úm chứ không nên mở rèm che. Những ngày quá nóng đến mức gà phải há miệng thở 
thì phải cuộn rèm che lại một phần, song chú ý cuộn rèm từ trên xuống cho gió l ưu thông phía 
trên để tránh gió thổi trực tiếp vào gà con dễ làm cho gà bị cảm lạnh. Không nên gạt rèm sang 
một bên vì dễ gây ra hiện tượng gió lùa. 

Trong những ngày đầu gà con nuôi thịt lớn rất nhanh. Trong tuần đầu chúng tăng khối 
lượng cơ thể gấp đến 4 lần so với khi mới nở, vì vậy phải nới quây úm liên tục cho gà đủ diện 
tích sống phù hợp và thoải mái. Nuôi trong mùa hè, thời gian nới và bỏ quây úm nhanh hơn 
mùa đông. 
8.4.3. Nuôi dưỡng gà thịt  

a. Nhu cầu dinh dưỡng của gà thịt 
 Nhu cầu dinh dưỡng của gà thịt thương phẩm được trình bầy trong bảng 8.9  

Gà thịt có tốc độ sinh trưởng rất nhanh, lại nuôi trong thời gian ngắn nên nhu cầu dinh 
dưỡng đòi hỏi cao hơn các loại gà khác. Trong khẩu phần thức ăn nuôi gà thịt th ương phẩm, 
nhu cầu năng lượng trao đổi thường ở mức cao, từ 3000 – 3200kcal/kg. Mức năng l ượng 
trong khẩu phần có ảnh hưởng đến lượng thức ăn thu nhận và hiệu quả sử dụng thức ăn. Do có 
tốc độ sinh trưởng tuyệt đối cao nên nhu cầu về protein, axit amin và các chất dinh d ưỡng 
khác cho gà thịt cũng cao hơn các loại gà khác cùng lứa tuổi. 

Để gà thịt sinh trưởng phát triển tốt, khẩu phần ăn của chúng không những phải đầy đủ 
các chất dinh dưỡng ở nồng độ cao mà còn phải cân bằng các chất dinh d ưỡng. Cần quan tâm 
mối cân bằng giữa năng lượng và protein cho phù hợp với mỗi giai đoạn nuôi (trong khoảng từ 
128 – 165/1% protein thô). Sự cân bằng giữa các axit amin cũng rất quan trong trong nuôi 
dưỡng gà thịt thương phẩm. Cần chú ý sự cân bằng  các axit amin theo lysine. Có thể hỗ trợ 
vấn đề này nhờ việc sử dụng thêm các axit amin công nghiệp. Chính vì vậy việc xác định đúng 
nhu cầu lysine là vấn đề mấu chốt. Điều quan trọng là không bao giờ ® ược để mức lysine cao 
hơn arginine trong khẩu phần ăn. Tỷ lệ arginine/lysine thích hợp từ 1,05 – 1,1/1. Đây là vấn 
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đề cần lưu ý khi bổ sung lysine trong khẩu phần ăn cho các loại gà nói chung và gà thịt nói 
riêng. 

Bảng 8.9. Nhu cầu dinh dưỡng của gà thịt 

Thành phần dinh dưỡng 0 – 21 ngày 22 - 35 ngày 36 - Kết thúc 

Năng lượng trao đổi (kcal) 3100 – 3200 3100 – 3200 3100 - 3200 

Protein thô (%) 23 – 24 20 – 21 18,5 - 19,5 

Canxi (%) 0,90 - 0,95 0,85 - 0,90 0,80 - 0,85 

Photpho dễ tiêu (%) 0,45 - 0,47 0,42 - 0,45 0,40 - 0, 43 

Muối ăn (%) 0,30 - 0,45 0,30 - 0,45 0,30 - 0,45 

Lyzin (%) 1,20 1,05 0,95 

Metionin (%) 0,47 0,45 0,38 

Mangan (mg/kg) 100 100 100 

Kẽm (mg/kg) 75 75 75 

Đồng (mg/kg) 8 8 8 

Vitamin A (UI) 9000 9000 7500 

Vitamin D (UI) 3300 3300 2500 

Vitamin B1 (mg/kg) 2,20 2,20 1,70 

Vitamin B2 (mg/kg) 8,00 8,00 6,00 

Vitamin B6 (mg/kg) 4,40 4,40 3,00 

Vitamin B8 (mg/kg) 0,20 0,20 0,15 

Vitamin B12 (mg/kg) 0,022 0,022 0,015 

Vitamin PP (mg/kg) 66,0 66,0 50,0 

Cholin (mg/kg) 550 550 440 

Vitamin C (mg/kg) 200 – 600 200 – 600 200 - 600 

 
Bên cạnh những chất dinh d ưỡng trụ cột như năng lượng, protein, axit amin thì những 

chất có hoạt tính sinh học như vitamin, các chất khoáng cũng cần ® ược cung cấp đầy đủ trong 
khẩu phần ăn của gà thịt thương phẩm.  

Cung cấp các chất dinh dưỡng cho gà  thịt theo hai, ba hay bốn giai đoạn tính theo ngày 
tuổi. Chia nhiều hay ít giai đoạn trong quá trình nuôi gà thịt đều có ưu và nhược điểm riêng. 
Chia nhiều giai đoạn có ưu điểm là cung cấp được loại thức ăn phù hợp với nhu cầu của gà 
thịt, trong từng giai đoạn nuôi; song lại có nh ược điểm là thay đổi thức ăn nhiều lần trong một 
quãng thời gian ngắn; điều này có thể gây stress đối với đàn gà.  Thông th ường người ta 
thường chia làm 3 giai đoạn. 
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Giai đoạn khởi động từ  0 - 21 ngày; Giai đoạn sinh tr ưởng từ 22 - 35 ngày và giai đoạn 
vỗ béo từ  36 ngày đến khi kết thúc. 

b. Thức  ăn nuôi gà thịt th ương phẩm 
Để nuôi gà thịt thương phẩm, có thể sử dụng nhiều loại thức ăn khác nhau. Có thể sử 

dụng các loại thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột hay dạng viên của các công ty thức ăn chế 
biến sẵn dùng cho gà thịt qua các giai đoạn nuôi. Cũng có thể sử dụng thức ăn hỗn hợp đậm 
đặc dành cho gà thịt thương phẩm. Sử dụng thức ăn hỗn hợp đậm đặc có thể tận dụng ® ược  
các nguyên liệu thức ăn (ngô, cám, bột sắn, …) sẵn có của gia đình hay cơ sở chăn nuôi để 
giảm giá thành của thức ăn.   

Trong trường hợp thị trường có đủ các loại nguyên liệu thức ăn với giá cả hợp lý, có thể tự 
chế biến thức ăn nuôi gà thịt. Có thể tham khảo một số công thức thức ăn cho gà thịt qua các 
giai đoạn nuôi trongbảng 8.10 và 8.11. 

Bảng 8.10.  Công thức thức ăn  hỗn  hợp cho gà thịt 

(đơn vị tính %) 

0 - 21 ngày tuổi 22 – 35ngày tuổi 36 ngày- Kết thúc Tên nguyên liệu 

CT1* CT2* CT1* CT2* CT1* CT2* 

Ngô đỏ 46,30 41,60 55,00 44,92 63,00 57.10 

Cám gạo loại 1 5,50 10,55 2,58 10,32 2,25 11,61 

Gạo lứt 7,00 8,40 7,40 11,00 5,10 4,13 

Đậu tương rang 15,00 13,65 13,00 12,00 10,00 10,60 

Khô đậu tương  20,00 19,50 16,72 16,43 15,30 12,06 

Bột cá >55% CP* 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00 3,00 

Bột đá 0,37 0,37 0,36 0,34 0,35 0,36 

Kemzym 0,20 0,20 0,2 0,2 0,2 0,2 

Premix 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Muối ăn 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Lyzin 0,07 0,15 0,12 0,18 0,26 0,24 

Metionin 0,11 0,13 0,17 0,16 0,09 0,01 

Tổng cộng 100 100 100 100 100 100 

 
Khi sử dụng các loại thức ăn hỗn hợp chế biến sẵn phải tuân thủ h ướng dẫn ghi trên bao 

bì. Tuy nhiên, phải thường xuyên kiểm tra chất lượng thức ăn bằng phương pháp cảm quan và 
đánh giá trên thực trạng của đàn gà. Định kỳ kiểm tra chất l ượng thức ăn bằng phương pháp 
phân tích thành phần hoá học. Đặc biệt phải chú ý thời hạn sử dụng của mỗi loại thức ăn. 
Không dùng thức ăn đã quá hạn, thức ăn bị mốc, bị biến chất do bảo quản không đúng, thức 
ăn có mùi vị không đặc trưng do nguyên liệu đầu vào không đảm bảo chất l ượng. 
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Bảng 8.11.   Công thức thức ăn hỗn hợp cho gà thịt 
(đơn vị tính %) 

 

0 - 21 ngày tuổi 22 - 35ngày tuổi 36 ngày- Kết thúc Tên nguyên liệu 

CT1* CT2* CT1* CT2* CT1* CT2* 

Ngô đỏ 50,00 51,15 57,40 56,00 52,00 59,90 

Cám gạo tốt 5,00 1,66 11,40 2,00 12,30 4,48 

Đậu tương rang 14,80 17,00 13,00 15,00 12,34 13,20 

Khô đậu tương  19,80 18,83 20,00 17,60 17,00 15,00 

Gluten ngô 4,00 5,00 2,80 4,00 2,00 3,00 

Bột cá >55% CP* 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00 3,00 

Bột đá 0,50 0,45 0,48 0,47 0,50 0,55 

Premix 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Kemzym 0,20 0,20 0,20 0,2 0,20 0,20 

Muối ăn 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Lyzin 0,19 0,21 0,17 0,20 0,17 0,20 

Metionin 0,06 0,05 0,10 0,08 0,04 0,02 

Tổng cộng 100 100 100 100 100 100 

Ghi chú:  CT1* = Công thức 1; CT2 *= Công thức 2; CP* = protein thô 

c. Phương pháp cho gà ăn 
Khi nào bắt đầu cho gà con ăn? Gà thịt th ương phẩm cũng như bất kỳ loại gà nào cũng 

cần lưu ý thời gian bắt đầu cho gà ăn. Khi gà con nở ra, túi lòng đỏ còn lại trong xoang bụng 
có thể giúp cho gà con sống được trong 72 giờ. Nếu cho gà con ăn thức ăn ngay sau khi nở sẽ 
làm giảm khả năng tiêu hoá chất dinh d ưỡng còn lại trong túi lòng đỏ. Cho ăn muộn quá cũng 
không tốt cho khả năng sinh tr ưởng của gà con. Nhiều thực nghiệm đã cho biết, sau 6 giờ nở 
ra, bắt đầu cho gà con ăn là tốt nhất. Tuy nhiên, dù đã nở ra bao lâu thì khi mới vận chuyển gà 
đưa vào chuồng nuôi cũng không ® ược cho gà ăn ngay. Phải cho gà uống nước trước, tối thiểu 
sau 2 giờ cho uống nước mới bắt đầu cho ăn. Trong ngày đầu tiên không nên cho gà con ăn 
thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh có chất l ượng cao mà chỉ nên cho ăn thức ăn hạt nghiền.  

Đối với gà con nên cho ăn nhiều lần, đặc biệt là trong tuần đầu tiên nên cho ăn ít nhất 6-8 
lần và mỗi lần nên cho ăn một ít để đảm bảo thức ăn luôn t ươi mới, thơm ngon, hấp dẫn gà ăn 
nhiều hơn. Mỗi lần đổ thức ăn cho gà nên làm vệ sinh khay ăn. Đối với thức ăn cũ còn thừa 
trong máng, cần  sử dụng sàng để loại phân và trấu ra ngoài để tận dụng thức ăn.  

Trong tuần thứ  2, giảm số lần cho ăn xuống còn 4-5 lần trong một ngày và dần thay thế 
khay ăn của gà con bằng các loại máng ăn. Cần 5cm chiều dài máng ăn cho 1 gà. Từ  5 tuần 
tuổi , cần 8 – 10 cm chiều dài mánănn cho 1 gà.  

Có thể cung cấp thức ăn cho gà thịt nh ­ sau: 
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1 - 7 ngày cho ăn 6 - 8 lần /ngày; 8 - 14 ngày cho ăn 4 - 5 lần /ngày; 15 - 21 ngày cho ăn 
3 - 4 lần/ngày; 22 - kết thúc cho ăn 2 - 3 lần/ngày. 

Khi nuôi các giống gà thịt cao sản lông trắng nh ­ AA, ISA, ROSS308 v.v… chúng có khả 
năng tăng khối lượng rất nhanh. Nếu những đàn gà ® ược ăn các loại thức ăn chất lượng cao, 
tốc độ sinh trưởng quá nhanh vào 3 tuần tuổi đầu tiên thì cần phải hạn chế thức ăn chất l ượng 
cao vào cuối tuần thứ 3 hoặc đầu tuần thứ 4. Việc hạn chế thức ăn vào giai đoạn này sẽ kìm 
hãm khả năng sinh trưởng quá nhanh, giúp cho đàn gà không bị yếu chân, liệt chân và giảm 
thiểu hội chứng axetit. Đàn gà sẽ sinh tr ưởng bù vào các tuần tuổi sau. 

Với các giống gà lông mầu (Sasso, Kabir, Lương phượng …), do tốc độ sinh trưởng chậm 
hơn, thời gian nuôi dài hơn nên không cần phải áp dụng kỹ thuật này. 

-  Phương pháp cho gà thịt ăn vào mùa hè  
Trong mùa hè gà nuôi thịt có thể bị chết do nóng. Gà có thể bị chết đột ngột sau khi ăn 

khoảng 15 – 30 phút. Gà càng sinh tr ưởng nhanh, ăn càng khoẻ thì nguy cơ chết nóng sau 
bữa ăn càng cao. Ngoài các biện pháp khắc phục thông th ường như sử dụng quạt chống nóng, 
tăng diện tích chuồng nuôi, sử dụng hệ thống làm mát v.v … thì điều quan trọng là hạn chế 
không cho gà ăn quá nhiều vào thời điểm nóng bức. Vì vậy nên cho gà ăn vào lúc trời dịu mát 
(sáng sớm, chiều tối hoặc ban đêm). Điều này sẽ làm giảm số l ượng gà chết nóng. Tuy nhiên, 
khi sử dụng phương pháp này cần phải đảm bảo đủ số l ượng máng ăn. Cụ thể là đối với máng 
ăn P50 nên sử dụng cho 20-25 con/máng. Có thể tham khảo ph ương pháp cho gà ăn vào mùa 
hè (bảng 8.12) 

Bảng 8.12. Phương pháp cho gà thịt ăn trong mùa hè 

Thời điểm cho gà ăn Ngày tuổi 

Sáng Ban ngày Ban đêm 

Thời gian nhịn 

(giờ) 

15-21 6:00-11:00 12:00- 17:00 18:00-6:00 2 

22-28 6:00-11:00 13:00-16:00 18:00-6:00 4 

29-35 6:00-11:00 - 18:00-6:00 7 

36-42 6:00-9:00 - 18:00-6:00 9 

43 trở lên 6:00-8:00 - 18:00-6:00 10 

 
Bảng mẫu trên đây chỉ để tham khảo, khi  áp dụng, có thể thay đổi tuỳ điều kiện khí hậu 

thực tế. 

d. Nhu cầu nước uống 

Nước uống cung cấp cho gà thịt không những phải trong và mát mà còn phải  đảm bảo 
các tiêu chuẩn vệ sinh thú y. Nước mát là một điều kiện tiên quyết (nhiệt độ của n ước là 
20oC), vì gà không thích uống n ước nóng. Gà thịt ăn khoẻ nên nhu cầu n ước uống cũng cao 
hơn các loại gà khác. Nhu cầu nước uống cho gà thịt trong điều kiện nhiệt độ chuồng nuôi 
thích hợp được tính bằng tỷ lệ nước/thức ăn là 2/1. Tuy nhiên nhu cầu n ước uống còn phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Phụ thuộc rõ rệt nhất là nhiệt độ chuồng nuôi. Khi nhiệt độ 
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chuồng nuôi tăng từ 20 oC lên 30oC, cứ tăng 1 oC thì nhu cầu nước uống tăng thêm 2%. Sau 
30oC, cứ tăng 1oC, nhu cầu nước uống tăng thêm 6%. 

Nếu có hệ thống cung cấp n ước tự động, để đảm bảo luôn có n ước sạch thì cứ 2 giờ cung 
cấp nước liên tục trong 30 phút là qui trình tốt nhất. 

Để cung cấp nước cho gà con, trong 1 – 2 tuần đầu ng ười ta thường dùng mángchụp 
(Máng galon). Mỗi máng dung tích 3,8 lít th ường dùng cho  50 - 80 gà . 

Cuối tuần lễ thứ hai dùng máng uống tự động hình trụ hay máng dài. Cần  tối thiểu 2.5 – 
3,2  cm chiều dài mánguống cho một gà;  hệ thống máng núm 8 – 12 con một núm.   

Các máng uống phải đặt như thế nào để nước không rơi vãi làm ướt lớp độn chuồng, 
không làm bẩn nước trong máng. Vì vậy máng uống cần đặt trên sàn l ưới bằng gỗ hay bằng 
sắt, dưới có rãnh thoát nước, bên trên có lưới bảo vệ. Cần bố trí máng uống sao cho gà đi lại 
không quá 3m sẽ gặp một máng uống. Nên bố trí xen kẽ máng ăn và máng uống.  

Mỗi ngày cần thay nước mới cho gà con 6 lần. Máng uống phải ® ược vệ sinh hàng ngày 
theo đúng qui trình vệ sinh thú y. Cần kiểm tra l ượng nước uống hàng ngày của đàn gà để 
đánh giá tình hình sức khoẻ của chúng. 
8.4.4. Chăm sóc gà thịt 

a. Nhiệt độ và độ ẩm của chuồng nuôi 
Để gà có thể sinh trưởng tốt, cần đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm chuồng nuôi thích hợp . Đặc 

biệt trong hai tuần tuổi đầu tiên, khả năng điều tiết thân nhiệt của gà con còn rất kém. Trong 
khi đó, gà con nuôi thịt lại có cường độ sinh trưởng rất cao nên vấn đề sưởi ấm trong giai đoạn 
này càng cần phải chú ý. Chuồng nuôi phải ® ược sưởi ấm để đạt nhiệt độ cần thiết trước khi 
đưa gà vào chuồng. Phải kiểm tra nhiệt độ của lớp độn chuồng, bởi vì gà con dễ bị mất nhiệt 
qua chân. Nhiệt độ chuồng nuôi trong những ngày đầu tiên không ® ược đảm bảo sẽ ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sức đề kháng và khả năng sinh tr ưởng của đàn gà. Đặc biệt khi nuôi gà thịt 
vào mùa lạnh, nếu kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm chuồng nuôi không tốt sẽ làm tăng hội chứng 
axetit trên đàn gà thịt. Điều này sẽ làm giảm nghiêm trong hiệu quả chăn nuôi. 

Nhiệt độ thích hợp đối với gà thịt tuỳ theo tuổi, tuần tuổi thứ nhất, nhiệt độ d ưới chụp 
sưởi từ 35 -32 0C, nhiệt độ trong chuồng nuôi  từ 28 - 26 0C. Từ tuần tuổi thứ 2, mỗi tuần giảm 
đi 20C, sau 4 tuần tuổi nhiệt độ thích hợp trong chuồng nuôi là 20 0C. Độ ẩm thích hợp trong 
không khí chuồng nuôi từ 65 – 70%. 
b. Chế độ chiếu sáng 

Gà thịt cần được chiếu sáng 23 - 24 giờ/ngày trong 1 - 2 tuần đầu. Sau đó  nên dùng chế 
độ chiếu sáng ngắt quãng hoặc chỉ dùng thời gian chiếu sáng tự nhiên. C ường độ chiếu sáng 
trong tuần lễ đầu là 40lux hay 4w/ m 2 nền chuồng. Cường độ này giảm dần đến 21 ngày tuổi 
chỉ cần ánh sáng mờ với cường độ 7 – 8 lux hay 0,7 – 0,8 w/m 2 nền chuồng. ánh sáng phải 
được phân bố đều trong chuồng nuôi và sử dụng cùng loại công suất của đèn. Nên dùng đèn 
có công suất thấp, tuyệt đối không dùng bóng đèn có công suất cao (từ 100w). 
c. Sự thông thoáng 

Thông thoáng chuồng nuôi là một yêu cầu kỹ thuật cần thiết đối với tất cả các loại gà. 
Đối với gà thịt, nhu cầu về thông thoáng chuồng nuôi càng cao hơn. Sở dĩ nh ­ vậy là vì gà thịt 
thương phẩm có tốc độ sinh trưởng nhanh, điều đó có nghĩa là c ường độ trao đổi chất của gà 
thịt rất mạnh. Nhu cầu về oxy của gà thịt là rất cao, hay nói cách khác là yêu cầu về l ượng 
không khí mới là rất lớn. Cần đảm bảo nhu cầu thông thoáng cho gà thịt mới có thể có năng 
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suất cao. Trong điều kiện nhiệt độ chuồng nuôi thích hợp, nhu cầu về l ượng không khí mới 
của gà thịt từ 4 – 5m 3/kg khối lượng cơ thể /giờ. Tốc độ gió trong chuồng nuôi ở hai tuần tuổi 
đầu là 0,2 – 0,3 m/giây. Các tuần sau tăng dần ở mức 0,3 – 0,6m/giây.  
d. Mật độ nuôi 

Đối với gà thịt, mật độ nuôi có ảnh h ưởng rất lớn đến tốc độ sinh tr ưởng. Mật độ này tuỳ 
thuộc vào lứa tuổi của gà và ph ương thức chăn nuôi. 

- Mật độ với phương thức nuôi trên lồng 
 1 - 2 tuần tuổi 80 - 100 con / m 2; 3 - 4 tuần tuổi 50 - 70 con / m 2; 5 - 6 tuần tuổi 35 - 40 

con /m2; 7 - 8 tuần tuổi 17 - 20 con / m 2. 
- Mật độ với phương thức nuôi trên nền 
1 - 5 tuần tuổi 15 - 10 con / m 2; 6 tuần - kết thúc 10 - 6 con / m 2. 
 Trên đây là mật độ nuôi để chúng ta tham khảo. Trong thực tế sản xuất chúng ta cũng 

còn phải xem xét cụ thể điều kiện thời tiết khí hậu từng vùng, điều kiện chuồng trại và trang 
thiết bị chăn nuôi của mỗi cơ sở mà quyết định mật độ nuôi cho thích hợp nhất. Nếu chuồng 
nuôi có hệ thống thông khí kém, nhiệt độ môi tr ường lại quá nóng, độ ẩm quá cao thì phải 
nuôi với mật độ thấp (thậm chí phải giảm tới 4 – 5 gà 6 tuần tuổi) mới đảm bảo an toàn cho 
đàn gà. 
e. Sử dụng rèm che 

Trong hai tuần dầu rèm che phải được đóng kín  cả ngày đêm để tránh gió lùa. Từ tuần 
thứ ba chỉ đóng rèm bên có gió thổi. Tuy nhiên việc đóng hay mở rèm che còn phụ thuộc vào 
thời tiết và sức khoẻ của đàn gà. Từ tuần thứ t ­, rèm che được mở hoàn toàn, trừ khi thời tiết 
xấu (giông, bão, mưa, lạnh) hoặc khi đàn gà bị bệnh ® ường hô hấp. 
h. Quản lý gà thịt thương phẩm 

Cần có đầy đủ sổ sách theo dõi đàn gà về các vấn đề nh ­ trạng thái sức khoẻ; thức ăn, 
nước uống; thời tiết, khí hậu; chu chuyển đàn, khả năng sinh tr ưởng, lịch dùng thuốc thú y 
v.v… theo qui định của ngành. 
8.5. Kỹ thuật nuôi gà theo phương thức chăn thả 

Để nâng cao chất lượng sản phẩm trong chăn nuôi gia cầm nói chung và gà nói riêng, 
nhất là chất lượng thịt thì phương thức nuôi kết hợp chăn thả ở trình độ cao là một ph ương 
pháp tốt (Free – range Poultry). Những thuật ngữ để chỉ các loại gà thịt th ương phẩm chất 
lượng cao như gà Label Rouge, gà hữu cơ đã trở nên quen thuộc với những nhà chuyên môn 
trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm. Có khá nhiều qui định đối với loại gà này. 

ở nước ta để sản xuất gà sạch, chất lượng cao theo đúng qui định còn rất nhiều khó khăn. 
Nhất là vấn đề môi trường và sự tồn dư các chất có hại cho sức khoẻ con ng ười như tồn dư 
thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, các kim loại nặng, hocmon v.v … Vì thế trong phần này, 
chúng tôi chỉ đề cập đến một số vấn đề cơ bản trong kỹ thuật nuôi gà theo ph ương thức chăn 
thả tiên tiến (không phải chăn nuôi quảng canh) nhằm nâng cao chất l ượng sản phẩm mà 
chúng tôi dùng thuật ngữ  là nuôi gà theo ph ương thức chăn thả. Đê tạo dựng một ngành chăn 
nuôi bền vững, đây là một ph ương thức cần được chú ý. Tuy vẫn dùng thuật ngữ nuôi theo 
phương thức chăn thả, nhưng không phải là nuôi chăn thả tự nhiên theo kiểu quảng canh lạc 
hậu trước kia. Phương thức nuôi chăn thả hiện nay chỉ giống ph ương thức cũ  là gà được hoạt 
động tự do trong một môi trường rộng hơn, gần gũi với thiên nhiên hơn. Ph ương thức này 
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giống với nuôi thâm canh là mọi điều kiện sống của đàn gà vẫn ® ược con người đáp ứng theo 
nhu cầu cần thiết nhằm đạt hiệu quả chăn nuôi cao nhất. 

.Nuôi gà theo phương thức chăn thả về cơ bản cũng giống nh ­ nuôi gà theo phương thức 
thâm canh. Một số  vấn đề kỹ thuật cần chú ý khi nuôi gà  chăn thả  nh ­ chọn giống gà; chế 
độ dinh dưỡng, chăm sóc v.v… 
8.5.1. Giống gà 

Không phải giống gà nào cũng có thể nuôi theo ph ương thức chăn thả. Những giống gà 
nuôi theo phương thức này cần có sức sống cao, thích nghi rộng hơn với sự thay đổi của các 
điều kiện sống. Thông thường là các giống gà lông mầu, các giống này tuy có năng suất thấp 
hơn các giống gà cao sản lông trắng (đối với gà h ướng thịt) nhưng sức chịu đựng với các stress 
lại tốt hơn. Các giống gà địa phương của nước ta rất thích hợp với phương thức nuôi này vì 
chúng có chất lượng thịt trứng tốt,  sức sống và khả năng chịu đựng kham khổ cao. Tuy nhiên 
năng suất thấp nên hiệu quả chăn nuôi còn kém. Nếu ® ược chọn lọc, cải tiến và lai tạo có định 
hướng, những giống này của n ước ta sẽ có tiềm năng tốt trong tương lai. Hiện nay, các con lai 
giữa gà Hồ, gà Ri với gà Lương Phượng đang được thị trường trong nước ưa chuộng. 
8.5.2. Nhu cầu dinh dưỡng 

Phương pháp tính nhu cầu các chất dinh d ưỡng cho gà nuôi thả vườn cũng tương tự như 
nuôi thâm canh.  Khi nuôi theo ph ương thức  chăn thả, gà th ường tiêu tốn nhiều năng lượng 
cho các hoạt động hơn mà  năng suất lại thấp hơn nuôi thâm canh. Vì thế hiệu quả sử dụng 
thức ăn kém hơn hay nói cách khác tiêu tốn thức ăn cho một đơn vị sản phẩm lại cao hơn. Vì 
vậy, cần thay đổi chế độ dinh dưỡng cho phù hợp. 

Tổng các chất dinh dưỡng tiêu thụ để sản xuất một đơn vị sản phẩm chăn nuôi gà theo 
phương thức chăn thả cao hơn ph ương thức nuôi thâm canh. Do thời gian nuôi dài hơn, l ượng 
thức ăn tiêu thụ nhiều hơn, nên hàm l ượng các chất dinh dưỡng trong một kg thức ăn nuôi gà 
chăn thả  cũng thấp hơn. Nếu giữ nguyên mức năng l ượng trong thức ăn theo nhu cầu cho gà 
nuôi thâm canh, thì tương ứng với các giai đoạn nuôi, hàm l ượng protein thường thấp hơn 
khoảng 3%. Các chất dinh dưỡng khác như vitamin và khoáng giảm thấp hơn khoảng 10%. 

Ví dụ đối với gà thịt thương phẩm nuôi thâm canh giai đoạn 0 – 3 tuần tuổi nhu cầu 
năng lượng trao đổi là 3200 kcal; 23% protein thô; 0,95% canxi; 9000UI vitaminA. Khi nuôi 
theo phương thức chăn thả, thức ăn có 3200 kcal năng l ượng trao đổi; 20% protein thô; 0,8 – 
0,85% canxi; 7650 – 8000UI vitaminA. 

Mọi nhu cầu dinh dưỡng đưa ra chỉ là tài liệu để tham khảo. Phải tính nhu cầu dinh d ưỡng 
cho các đàn gà trong từng điều kiện chăn nuôi cụ thể của mỗi cơ sở chăn nuôi. Bởi vì nhu cầu 
các chất dinh dưỡng của gia cầm không những phụ thuộc vào bản thân đàn gia cầm mà còn bị 
phụ thuộc bởi điều kiện môi tr ường, nhất là nhiệt độ. Phương pháp tính nhu cầu các chất dinh 
dưỡng cho các loại gà đã được trình bầy trong chương 5. 
8.5.3. Thức ăn và phương pháp cho ăn 

Thức ăn cho gà nuôi chăn thả  cũng t ương tự như nuôi thâm canh về chủng loại và dạng 
thức ăn. Tuỳ điều kiện của mỗi cơ sở chăn nuôi mà sử dụng các loại thức ăn khác nhau. Có thể 
sử dụng thức ăn hỗn hợp dạng viên hay dạng bột. Cũng có thể sử dụng thức ăn hỗn hợp với 
thức ăn hạt để điều chỉnh hàm l ượng các chất dinh dưỡng theo yêu cầu. 

Kỹ thuật nuôi gà chăn thả  có khác một chút với nuôi thâm canh.  
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Tuy là nuôi chăn thả nhưng giai đoạn từ 0 – 3 tuần tuổi vẫn nuôi nh ­ phương thức nuôi 
thâm canh. Thời gian bắt đầu nuôi chăn thả không hoàn toàn cố định mà thay đổi tuỳ thuộc 
vào mùa vụ và giống gà. Nuôi vào mùa đông, nên thả gà sau 3 tuần tuổi; nuôi vào mùa hè,  có 
thể chăn thả  sau 2 tuần tuổi. 

Để nuôi gà thịt thương phẩm có hiệu quả tốt mà vẫn đảm bảo chất l ượng thịt, sau 2 – 3 
tuần tuổi nuôi nhốt, bắt đầu chăn thả. Trước khi xuất chuồng 2 - 3 tuần, giảm dần thời gian 
chăn thả. 5 – 7 ngày cuối cùng nuôi nhốt hoàn thoàn để vỗ béo. 

Khi bắt đầu chăn thả, kỹ thuật cho gà ăn cũng cần thay đổi. Phải tuỳ thuộc nguồn thức ăn 
tự nhiên có trên bãi chăn mà quyết định l ượng thức ăn hàng ngày cho hợp lý. Buổi sáng, tr ước 
khi thả gà chỉ cho ăn vừa phải, không cho ăn no để gà chịu khó kiếm thức ăn có trên bãi chăn. 
Buổi trưa cho ăn bình thường. Buổi chiều, phải quan sát đàn gà để cho gà ăn đầy đủ, thoải mái 
(đối với gà thịt) giúp gà sinh trưởng tốt, cho năng suất cao. 

Hàng tuần phải theo dõi khối l ượng cơ thể gà để điều chỉnh l ượng thức ăn cho hợp lý. 
8.5.4. Chăm sóc quản lý gà nuôi theo phương thức chăn thả 

Các khâu chăm sóc (nhiệt độ, độ ẩm, chiếu sáng) cũng t ương tự như nuôi thâm canh, 
song cần chú ý thêm một số vấn đề kỹ thuật. 

Hàng ngày, khi thả gà, phải chú ý tình hình thời tiết. Những ngày m ưa, bão không nên thả 
gà. Những ngày có nhiều s ương phải đợi tan sương mới thả gà. 

Trên bãi chăn cần có đủ nước uống cho gà, nước phải đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh. 
Máng uống nước phải được đặt ở nơi râm mát. 

Phải quản lý tốt bãi chăn thả, xung quanh bãi chăn phải ® ược rào cẩn thận. Không nên thả 
chung với các loại gia súc, gia cầm khác. 

Nếu bãi chăn thả là những vườn cây, khi xử lý các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích 
thích ra hoa, đậu quả với vườn cây thì không những không ® ược thả gà mà phải có biện pháp 
cách ly để bảo vệ đàn gà trong thời gian sử dụng thuốc. 

Để quản lý đàn gà, phải có đầy đủ sổ sách theo dõi về tình hình chăn nuôi đàn gà nh ­ khả 
năng sinh trưởng, thức ăn, nước uống, sức khoẻ, thời tiết khí hậu, lịch dùng thuốc thú y v.v … 
theo đúng qui định của ngành. 
8.5.5. Vệ sinh thú y 

Các khâu vệ sinh thú y cũng yêu cầu t ương tự như đối với phương thức nuôi thâm canh. 
Trong phương thức này, còn thêm khâu vệ sinh, tiêu độc khu vực bãi chăn. Dù là bãi chăn 
dưới hình thức nào cũng phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y. 

Định kỳ vệ sinh, tiêu độc khu vực bãi chăn để đảm bảo môi tr ường sạch sẽ cho đàn gà. 
 

Câu hỏi ôn tập chương 8 
 

1. Mục đích và các phương pháp cho ăn hạn chế trong giai đoạn hậu bị của đàn gà giống bố 
mẹ hướng thịt? 
2. Kỹ thuật nuôi dưỡng gà mái của đàn giống bố mẹ h ướng thịt trong giai đoạn đẻ trứng? 
3. Yêu cầu cần đạt được và những điểm cần chú ý khi nuôi d ưỡng gà trống của đàn giống bố 
mẹ hướng thịt? 
4. Kỹ thuật chăm sóc gà giống bố mẹ h ướng thịt qua các giai đoạn nuôi? 
5. Điểm khác nhau cơ bản trong kỹ thuật nuôi gà giống bố mẹ h ướng thịt và hướng trứng ở 
nước ta? 
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6. Điểm khác nhau cơ bản trong kỹ thuật nuôi gà thịt th ương phẩm và gà giống trong giai 
đoạn gà con? 
7. Yêu cầu cần đạt được đối với đàn giống bố mẹ h ướng thịt và hướng trứng? Chỉ tiêu nào 
được coi là quan trọng nhất? 
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Chương 9 
Kỹ thuật chăn nuôi Thuỷ cầm 

 

Mục tiêu 
-  Nắm được các đặc điểm, yêu cầu cần đạt ® ược trong mỗi giai đoạn nuôi đối với các 

loại vịt, ngan,  ngỗng và kỹ thuật nuôi d ưỡng, chăm sóc chúng. 
- Hiểu và thực hiện được các thao tác cơ bản trong qui trình nuôi d ưỡng, chăm sóc các 

loại vịt, ngan, ngỗng.  
Tóm tắt nội dung 
- Kỹ thuật chăn nuôi các loại vịt 
- Kỹ thuật chăn nuôi các loại ngan 
- Kỹ thuật chăn nuôi các loại ngỗng 

 
9.1.  Kỹ thuật chăn nuôi vịt 
9.1.1. Một vài nét về  tập tính của vịt 
a.  Đặc điểm hoạt động bản năng sinh sản 

Vịt có tập tính thích giao phối dưới nước (người ta cho rằng đây là tập quán quen sống 
dưới nước chứ không phải do đặc điểm riêng về bộ máy sinh dục). 

Vịt đực thường thành thục sinh dục từ 120 - 145 ngày tuỳ theo giống. Tần số hoạt động 
giao phối thường tập trung nhiều vào buổi sáng, khi ® ược bơi lội trên hồ nước, trươc khi đi 
chăn. Trứơc khi giao phối con đực có động tác “ve vãn”. Chúng bơi theo con cái và làm các 
động tác “thân mật”. Chúng th ường tiến đến bên cạnh hay đối diện, chạm vào con cái. Đầu cổ 
con đực nâng lên hạ xuống tr ước mặt con cái. Động tác giao phối thực hiện nhẹ nhàng hay 
mạnh mẽ,  nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào giống và cá thể. Tuy nhiên ở vịt có hiện t ượng 
“chọn bạn” khi giao phối và có cả hiện t ượng “cưỡng bức” khi giao phối. Đây là điểm rất cần 
chú ý để đạt tỷ lệ trứng có phôi cao. 

Vịt cái có hiện tượng chịu đực từ 125-145 ngày (tuỳ theo giống). khi vịt đực “ve vãn”, vịt 
cái cũng có động tác đáp lại tương tự. Sau khi giao phối vịt cái th ường ngụp lặn và vươn mình 
vẩy nước. Vịt cái cũng có hiện tượng “chọn bạn”, vì vậy có hiện t ượng vịt cái cố trốn tránh sự 
săn đuổi của vịt đực mà nó không thích.  

Vịt thường có tập tính đẻ về ban đêm tù 2 - 4 giờ sáng. Số l ượng trứng đẻ vào thời gian 
này thường chiếm 68-75 %. Số trứng đẻ trr ước 2 giò chiếm  7-10%. Sau 4 giờ từ  21 - 24%. 
b. Đặc điểm hoạt động và khả năng kiếm sống 

Các giống vịt nội, đặc biệt là vịt cỏ thích nghi cao với điều kiện chăn thả. Chúng rất 
nhanh nhẹn kiếm mồi trên đồng bãi, chịu đựng kham khổ tốt và tính hợp đàn rất cao. Dễ thành 
lập và thay đổi phản xạ có điều kiện. Song chúng lại dễ “xáo xác”, “xô đẩy” khi bị stress 
(tiếng động mạnh, gặp vật lạ …). Ngược lại những giống vịt cao sản thường chịu đựng kham 
khổ kém hơn. Đặc biệt là tính hợp đàn không cao. Khó thành lập và thay đổi các phản xạ có 
điều kiện nên chúng thường “lì” hơn, khó điều khiển trong chăn thả hơn. Chúng ít bị stress 
(tác động mạnh, vật lạ…), song chúng lại dễ bị lạc đàn do “mải ăn” và “quá đà”. Nếu bị quyệt 
đàn thì những giống vịt nội nhạy cảm hơn nên ít lẫn. Song nếu lẫn thì khó phát hiện hơn vì 
chúng dễ “làm quen” và dễ “hoà nhập” với đàn mới. Ng ược lại các giống vịt nhập nội ít nhạy 
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cảm nên dễ lẫn đàn, song khi lẫn đàn thì chúng khó “hoà nhập” với đàn mới nên rất dễ phát 
hiện. 
9.1.2. Phương thức nuôi vịt  

Phương thức nuôi vịt tuỳ thuộc vào điều kiện tự nhiên và khả năng kinh tế. Mỗi ph ương 
thức đều có ưu và nhược điểm riêng. Tuỳ tình hình thực tế mà chọn ph ương thức chăn nuôi 
nào có hiệu quả nhất. 

Tất cả các phương thức chăn nuôi vịt đều có thể xếp vào 2 ph ương thức chính: 
- Chăn nuôi vịt trên vùng n ước tự nhiên 
- Chăn nuôi vịt không cần vùng n ước tự nhiên (đây là phương thức chăn nuôi khô hay 

chăn nuôi công nghiệp) 
a. Nuôi vịt trên vùng nước tự nhiên 

Phương thức này đang phổ biến ở n ước ta và còn đang áp dụng ở nhiều n ước. Vịt được 
nuôi trên các vùng nước tự nhiên (ao, hồ, đồng, ruộng …). Trong hệ thống V.A.C chúng ta cần 
chú ý đến kỹ thuật nuôi vịt trên các ao cá.  Ph ương pháp này đã được nhiều nước chú ý. 

Sự thích hợp của các vùng n ước dùng nuôi vịt được quyết định bởi nhiều nhân tố: nh ­ 
hướng gió thổi, bề mặt nước thoámg, chiều sâu vùng nước, tốc độ nước chảy và tình trạng bờ.   
Ngoài các yếu tố tự nhiên này cần chú ý yếu tố điều kiện và đời sống kinh tế. 

Ao cá và những hồ không sâu quá, có dòng n ước chảy nuôi được cá đều thích hợp cho 
việc nuôi vịt. Vùng nước sâu hơn 4-5m không thích hợp cho việc nuôi cá kết hợp thả vịt. Sử 
dụng các ao sâu 4 – 5m để nuôi cá kết hợp với thả vịt có thể làm chết cá. Phân vịt làm cho 
phù du động thực vật phát triển mạnh, đó là loại thức ăn tốt cho cá. Khi nuôi vịt với mật độ 
hợp lý, năng suất cá có thể tăng 20-30%. Muốn vậy không nên nuôi vịt quá 200-300 vịt/ha 
mặt nước thoáng. Không được nuôi vịt suốt năm trên một vùng n ước. Một năm chỉ nên nuôi 2 
lứa vịt trên cùng một địa điểm. Sau khi nuôi song một lứa và tr ước khi nuôi một lứa vịt khác 
phải để vùng nước nghỉ. 

Nuôi trên mặt nước tự nhiên, để tránh thời tiết không tốt phải có những chuồng nuôi nhỏ 
cho vịt nghỉ đêm. 

Ngoài các ao thả cá, nhiều cơ sở chăn nuôi lớn còn sử dụng những vùng n ước tự nhiên 
rộng lớn để nuôi vịt. 

Tuy nhiên khi nuôi vịt trên các vùng nước tự nhiên, điều cần chú ý nhất là mật độ nuôi vịt 
hợp lý để không phá hoại sự cân bằng sinh thái của vùng n ước. 

- Ưu điểm: 
Đầu tư  ít vốn, chi phí xây dựng thấp, chỉ cần xây chuồng nhỏ nhẹ. Năng suất lao động 

cao nếu nuôi đàn lớn. Một công nhân có thể nuôi 10.000 con (không cần lớp độn chuồng, thu 
dọn phân, cung cấp nước uống, chăm sóc bãi chăn). Vịt tăng trọng nhanh, chất l ượng thịt tốt. 
Tăng sản lượng cá. Đất nông nghiệp tốt được giữ gìn. 

- Nhược điểm: 
Đôi khi mất mát nhiều vịt và làm hại vùng n ước nếu không chăn nuôi đúng cách. Hạn chế 

theo mùa vụ nên không sản xuất vịt quanh năm. Mất thêm công sức vận chuyển thức ăn, vịt 
con và vịt thịt. 
b. Nuôi công nghiệp (nuôi thâm canh) 

Nuôi vịt thâm canh với kỹ thuật cao thì sân chơi làm bằng cát hay bê tông. Chuồng nuôi 
có lớp độn chuồng hay lót ván, sàn gỗ hay l ưới sắt. Tuy nhiên kiểu nuôi này chỉ hợp lý khi cơ 
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sở nuôi có nhiều dự trữ chất độn chuồng và nhiều đất để làm sân chơi. Nếu không vịt sẽ tiết ít 
dịch tuyến phao câu vì không có điều kiện bơi do đó chiúng bị bẩn lông. Điều đó sẽ làm hạn 
chế sức lớn, chất lượng thịt giảm xuống, xuất hiện bệnh ăn lông. 

Vịt được nuôi trên bãi chăn khô nh ưng có mương nước rộng có thể tắm được. Sân chơi 
làm bằng cát hay bê tông. Nuôi nh ­ thế này có thể tiết kiệm được nhiều nhưng cần phải cung 
cấp nước đầy đủ. Đây là điều kiện mà không phải cơ sở nào cũng có. 

- Ưu điểm: 
Sản xuất vịt thịt quanh năm cho phép sử dụng hết công suất sản xuất và sức lao động. Xí 

nghiệp lớn được trang bị tốt, năng suất lao động cao, 1 công nhân có thể nuôi 10.000 con. Tập 
trung ở một địa điểm, không phải vận chuyển vịt con và thức ăn đi xa 

- Nhược điểm: 
Tìm địa điểm phải cẩn thận, phải xây dựng gần trung tâm tiêu thụ sản phẩm. 
Đầu tư xây dựng lớn 

9.1.3. Nhu cầu dinh dưỡng và thức ăn nuôi vịt 
a. Nhu cầu dinh dưỡng của vịt  

Cũng như các loại gia cầm khác, nhu cầu dinh d ưỡng của vịt khác nhau tuỳ theo lứa tuổi 
và sản phẩm chăn nuôi. Để có ® ược năng suất tối ưu, không những  cần phải đảm bảo cung 
cấp cho vịt đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết mà còn phải đảm bảo sự cân bằng giữa 
chúng. Nhu cầu dinh dưỡng cho các loại vịt cũng bao gồm các nhóm chất dinh d ưỡng cần thiết 
như năng lượng trao đổi, protein, axit amin, vitamin và khoáng. 

Nhu cầu  dinh dưỡng cho các loại vịt  được trình bầy trong bảng 9.1, 9.2 và 9.3. 

Bảng 9.1.  Nhu cầu dinh dưỡng của vịt sinh sản hướng thịt 

Thành phần dinh dưỡng Đơn vị tính 0 – 8 tuần tuổi 9 – 24 tuần tuổi  Vịt đẻ 

Năng lượng trao đổi Kcal/kg 2900 2900 2800 

Protein thô % 22 16 16 – 18 

Metionin % 0,47 0,35 0,35 

Metionin+ xystin % 0,80 0,60 0,60 

Lyzin % 1,20 0,80 0,70 

Canxi % 0,65 0,60 2,75 

Photspho  % 0,40 0,35 0,30 

Muối ăn (NaCl) % 0,15 0,14 0,14 

Mangan (Mn) % 0,60 0,50 0,50 

Kẽm (Zn) % 0,07 0,06 0,06 

Vitamin A UI/kg 8.800 6.600 8.800 

VitaminD UI/kg 1.100 880 1.100 

VitaminE mg/kg 22 11 22 
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Bảng 9.2. Nhu cầu dinh dưỡng của vịt sinh sản hướng trứng 

Thành phần dinh dưỡng Đơn vị tính 0 – 6 tuần tuổi > 6 tuần tuổi Vịt đẻ 

Năng lượng trao đổi Kcal/kg 2900 2900 2850 

Protein thô % 20 17 19 

Metionin % 0,38 0,29 0,35 

Metionin+ xystin % 0,72 0,54 0,70 

Lyzin % 1,00 0,75 0,88 

Canxi % 0,90 -1,0 0,80 – 1,0 2,90 - 3,2 

Photpho  % 0,60 - 0,65 0,60 - 0,65 0,65 - 0,70 

Muối ăn (NaCl) % 0,15 0,15 0,15 

Mangan (Mn) % 0,10 0,10 0,25 

Kẽm (Zn) % 0,06 0,06 0,06 

Vitamin A UI/kg 4000 4000 8000 

VitaminD3 UI/kg 600 600 1000 

VitaminE mg/kg 20 20 20 

Vitamin B12 mg/kg 0,01 0,01 0,01 

Bảng 9.3. Nhu cầu dinh dưỡng của vịt nuôi thịt 

Thành phần dinh dưỡng Đơn vị tính 0 – 2 tuần tuổi > 2 tuần tuổi 

Năng lượng trao đổi Kcal/kg 3010 3110 

Protein thô % 22 16 

Metionin % 0,47 0,35 

Metionin+ xystin % 0,80 0,60 

Lyzin % 1,20 0,20 

Canxi % 0,65 0,60 

Photpho  % 0,40 0,35 

Mangan (Mn) % 0,60 0,50 

Kẽm (Zn) % 0,06 0,05 

Vitamin A UI/kg 8.800 6.600 

VitaminD3 UI/kg 1.100 880 

VitaminE UI/kg 20 5 
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Cân bằng giữa các nhóm chất dinh d ưỡng cũng cần được chú ý khi xây dựng khẩu phần 
ăn cho vịt.  

Tỷ lệ giữa năng lượng và protein trong thức ăn có ảnh h ưởng đến năng suất và chất lượng 
sản phẩm chăn nuôi vịt, nhất là vịt thịt. Tỷ lệ năng l ượng và protein ở mức rộng th ường làm 
cho vịt tích luỹ nhiều mỡ. Điều này sẽ ảnh h ưởng không tốt đến khả năng sinh sản và chất 
lượng thịt vịt. Năng suất trứng không cao;  tỷ lệ mỡ trong thịt tăng lên tỷ lệ thuận với mức 
năng lượng trong thức ăn. 

Sự có mặt đầy đủ và cân bằng giữa các axit amin trong thức ăn không những nâng cao 
năng suất chăn nuôi vịt mà còn tăng hiệu quả sử dụng thức ăn và kết quả là tăng hiệu quả chăn 
nuôi. Việc sử dụng axit amin công nghiệp trong công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi vịt đã 
góp phần giảm giá thành thức ăn, tăng hiệu quả chăn nuôi.   

Ngoài các nhóm chất dinh dưỡng chính như năng lượng, protein và axit amin, cần cung 
cấp  đầy đủ các loại khoáng và vitamin theo nhu cầu của mỗi loại vịt. 

b. Thức ăn nuôi vịt  
- Nguyên liệu thức ăn cho vịt 
Vịt và gà cùng thuộc loài dạ dày đơn nên khả năng tiêu hoá xơ không cao, nhất là vịt con 

dưới 4 tuần tuổi. Vì vậy với vịt ở giai đoạn này, không nên sử dụng các loại thức ăn có nhiều 
xơ trong khẩu phần. Tuy nhiên khác với gà, sau bốn tuần tuổi vịt có khả năng tiêu hoá xơ tốt 
hơn nên chúng có thể sử dụng ® ược thức ăn chứa nhiều xơ hơn. Mặt khác, khả năng thu nhận 
thức ăn của vịt cũng cao hơn của gà. Vì thế, khi sử dụng các loại thức ăn có mức năng l ượng 
thấp, vịt có thể tăng lượng thức ăn thu nhận để đáp ứng nhu cầu năng l ượng. Đương nhiên khi 
sử dụng thức ăn có mức năng l ượng thấp, tiêu tốn thức ăn cho một đơn vị sản phẩm sẽ cao 
hơn. 

Các loại thức ăn dùng trong chăn nuôi vịt cũng t ương tự như các loại gia cầm khác. Nó 
bao gồm các nhóm nguyên liệu thức ăn cung cấp các chất dinh d ưỡng cần thiết cho mỗi loại 
vịt trong khẩu phần ăn hàng ngày. Nhóm nguyên liệu thức ăn cung cấp năng l ượng chủ yếu từ 
hạt cốc (ngô, thóc, mỳ, mạch, tấm gạo, cám, sắn …), có thể bổ sung thêm các sản phẩm từ mỡ 
động vật và dầu thực vật. Nhóm nguyên liệu thức ăn giàu protein có nguồn gốc từ động vật 
(bột cá, bột thịt, bột máu, cá, tép, ốc, hến, don, dắt, giun đất v.v …) và nguồn gốc từ thực vật 
(đỗ tương, các loại khô dầu …). Nhóm các loại thức ăn giàu vitamin (premix vitamin, bột thức 
ăn xanh v.v…) và khoáng (premix khoáng, bột sò, bột đá …). Đặc điểm của các nhóm nguyên 
liệu thức ăn này đã được trình bầy trong chương dinh dưỡng gia  cầm. 

Khi sử dụng thức ăn cho vịt, cần chú ý đến sự mẫn cảm với một số chất độc của vịt và đặc 
điểm của một số loại thức ăn . Nhóm các chất độc cần l ưu ý đầu tiên là độc tố nấm mốc 
Mycotoxin. Có khoảng 200 loại khác nhau, Aflatoxin là một loại Mycotoxin do nấm 
Aspergillus flavus sản sinh ra.  Người ta đã phân lập được 4 loại Aflatoxin B1, B1, G1 và G1 
Hầu hết các loại gia cầm đều có thể bị nhiễm độc Aflatoxin nh ưng mức độ mẫn cảm khác 
nhau. Độ mẫn cảm với Aflatoxin phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau nh ­ loài, tuổi, trạng 
thái sức khoẻ v.v… Riêng vịt rất mẫn cảm với độc tố nấm mốc aflatoxin (gấp 6 lần so với gà), 
đặc biệt là aflatoxinB1. Mức aflatoxin >30ppb đã gây độc cho vịt tr ưởng thành. Độc tố nấm 
mốc gây tổn thương cho cơ quan tiêu hoá, gan, thận và lông của vịt. Không những thế, khi bị 
nhiễm độc tố nấm mốc còn làm cho vịt giảm khả năng sinh tr ưởng và khả năng đẻ trứng. Đây 
là điểm  cần  lưu ý khi sử dụng các loại nguyên liệu thức ăn để phối hợp khẩu phần ăn cho vịt. 
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Khô dầu lạc là loại thức ăn dễ mốc, nấm mốc trong khô dầu lạc sản sinh ra aflatoxin, vì vậy 
khong nên sử dụng hoặc phải rất thận trọng khi sử dụng khô dầu lạc phối hợp trong khẩu phần 
ăn của vịt. 

Trong khô dầu hạt cải có axit Erucic gây ngộ độc cho vịt, vì vậy không nên sử dụng khô 
dầu cải trong khẩu phần ăn cho vịt khi ch ưa loại trừ  được axit này. 

Nhìn chung các nguyên liệu thức ăn sử dụng để phối hợp khẩu phần ăn cho vịt phải đảm 
bảo chất lượng tốt. Độ ẩm bảo quản không quá 12%. Không sử dụng các loại nguyên liệu thức 
ăn hay thức ăn đã bị mọt, mốc để nuôi vịt. 

- Dạng thức ăn  
Dạng thức ăn có ảnh hưởng đến khả năng thu nhận và hiệu quả sử dụng thức ăn của vịt.  

Sử dụng thức ăn dạng viên để nuôi vịt sẽ tốt hơn thức ăn dạng bột. Thức ăn dạng viên giúp vịt 
thu nhận thức ăn tốt hơn và tỷ lệ  hao hụt thức ăn cũng thấp hơn. Điều này sẽ làm tăng hiệu 
quả sử dụng thức ăn. Hơn nữa, sử dụng thức ăn viên không gây stress cho vịt trong khi ăn và 
giúp chúng có thể thu nhận ® ược các chất dinh dưỡng theo nhu cầu. Tuy nhiên thức ăn viên 
cũng đắt tiền hơn so với các dạng thức ăn khác. Khi cho vịt ăn thức ăn viên vịt sẽ uống nhiều 
nước hơn, cần chú ý đặc điểm này trong quá trình nuôi d ưỡng. 

Kích thước viên thức ăn tăng lên theo tuổi của vịt. Vịt từ 0 – 2 tuần tuổi sử dụng thức ăn 
viên có đường kính không lớn hơn 4mm với chiều dài không v ượt quá 7,9mm. Sau 2 tuần tuổi, 
có thể dụng thức ăn hạt với ® ường kính 4,8 mm và chiều dài khoảng 12,7mm. 

Trong điều kiện không có thức ăn viên, nếu sử dụng thức ăn dạng bột, cần làm ướt thức 
ăn (thức ăn trộn ướt) trước khi cho ăn để vịt thu nhận thức ăn tốt hơn. 

- Công thức thức ăn hỗn hợp 
Khi xây dựng các công thức thức  ăn nuôi vịt, phải có đủ các dữ liệu cần thiết: 
+ Thứ nhất, phải biết nhu cầu các chất dinh d ưỡng của mỗi loại vịt cần phối hợp khẩu 

phần (hoặc xây dựng công thức thức ăn hỗn hợp). 
+ Thứ hai, phải có bảng thành phần hoá học và giá trị dinh d ưỡng của các loại thức ăn 

dùng phối hợp khẩu phần. 
+ Thứ ba, phải có bảng hướng dẫn tỷ lệ sử dụng các nguyên liệu thức ăn. 
+ Thứ tư, phải nắm được đặc điểm sinh lý tiêu hoá của từng loại vịt nuôi mà chọn lựa 

nguyên liệu cho thích hợp. 
Công thức thức ăn hỗn hợp cho mỗi loại vịt nuôi, không những phải đảm bảo đầy đủ và 

cân bằng các chất dinh dưỡng mà còn phải đảm bảo tính ngon miệng để vịt có thể ăn hết ® ược 
khẩu phần ăn. Để nuôi vịt có hiệu quả thì khẩu phần ăn còn phải đảm bảo tính kinh tế, bởi vì 
thức ăn chiếm khoảng 70% trong tổng giá thành sản phẩm chăn nuôi. Vì thế khi chọn lựa các 
nguyên liệu thức ăn để xây dựng công thức thức ăn hỗn hợp và định mức khẩu phần ăn, cần 
chú ý đến giá của mỗi loại nguyên liệu thức ăn. 

Để có thể đảm bảo được nguyên tắc khoa học và nguyên tắc kinh tế khi xây dựng khẩu 
phần ăn, cần phải am hiểu sâu sắc nhu cầu dinh d ưỡng, sinh lý tiêu hoá của mỗi loại vịt nuôi, 
đặc điểm của mỗi loại thức ăn, môi tr ường chăn nuôi vịt, các loại nguyên liệu thức ăn và giá 
của chúng trên thị trường. 

Muốn vịt có khả năng tăng khối l ượng cơ thể nhanh, cần khẩu phần thức ăn có tỷ lệ các 
loại hạt ngũ cốc cao. Để hạ giá thành thức ăn nuôi vịt, có thể sử dụng các loại phụ phẩm của 
ngành xay sát trong khẩu phần với tỷ lệ cao hơn. Tuy nhiên, khi sử dụng tỷ lệ các loại phụ 
phẩm này trong khẩu phần cao, cần chú ý cân bằng các chất dinh d ưỡng. Đặc biệt phải tính 
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toán hàm lượng xơ trong mức cho phép đối với từng lứa tuổi của vịt. 
Đối với vịt con không nên sử dụng các loại thức ăn chứa nhiều dầu và nhiều xơ vì khả 

năng tiêu hoá mỡ và xơ của vịt con còn rất kém. Hơn nữa, các loại thức ăn chứa nhiều dầu lại 
khó bảo quản, hay bị ôi, mốc. Điều này có thể gây nhiều bất lợi cho vịt, nhất là vịt con. Khi bị 
mốc, độc tố nấm mốc có thể gây ngộ độc đối với vịt, vì thế phải rất thận trọng khi sử dụng các 
loại thức ăn này. 

Để nâng cao chất lượng của vịt thịt, phải chú ý đến mức cân bằng giữa năng l ượng trao  
đổi và protein trong thức ăn. Tỷ lệ giữa năng l ượng và protein trong thức ăn nuôi vịt có mối 
tương quan thuận với hàm lượng mỡ trong thịt. Vì vậy muốn hàm l ượng mỡ trong thịt không 
quá cao thì không nên dùng thức ăn có tỷ lệ giữa năng l ượng và protein ở mức rộng. Tuy nhiên 
tỷ lệ giữa năng lượng và protein có liên quan đến giá thành của thức ăn.. Vì thế với những thị 
trường chưa đòi hỏi chặt chẽ về tiêu chuẩn của vịt thịt thì trong thức ăn vỗ béo ng ười ta vẫn sử 
dụng tỷ lệ giữa  năng lượng và protein khá rộng ( >200 kcal). 

Trong các loại thức ăn vỗ béo vịt thịt ở tuần cuối cùng, cần giảm tỷ lệ bột cá hay các sản 
phẩm từ cá, các loại thức ăn có mùi tanh xuống mức thấp nhất, thậm chí là loại ra khỏi khẩu 
phần để đảm bảo chất lượng của thịt vịt. 

Để đảm bảo chất lượng của vịt thịt, cần chú ý đến các loại thuốc thú y sử dụng để phòng 
và chữa bệnh trong quá trình nuôi d ưỡng. Sự tồn dư kháng sinh không những làm giảm chất 
lượng thịt vịt mà còn ảnh hưởng đến sức khoẻ của người sử dụng. 

Có thể tham khảo một số công thức thức ăn cho vịt trong bảng 9.4 và 9.5. 

Bảng 9.4. Một số công thức thức ăn cho vịt thịt 
(Đơn vị tính %) 

 

Nguyên liệu 0 – 2 tuần > 2tuần 0 – 2 tuần 3 - 5 tuần > 5 tuần 

Ngô  10 30 20 30 20 

Thóc nghiền  - 46 - - 29 

Tấm gạo 40 - 33 31 15 

Cám gạo loại 1 10 - 08 15 15 

Bột cá  nhạt 08 06 09 06 05 

Khô đỗ tương 10 11 08 09 10 

Bột đỗ tương  15 05 12 07 04 

Bột đỗ xanh  05 - 08 - - 

Premix  01 01 01 01 01 

Bột xương  01 01 01 01 01 

Tổng 100 100 100 100 100 
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Bảng 9.5.  Một số công thức thức ăn cho vịt sinh sản 

(Đơn vị tính %) 

Tên Vịt sinh sản 

Nguyên liệu 0 – 8 tuần 9 - 24 tuần Vịt đẻ 

Ngô  - - 30 

Thóc nghiền  - 20 40 

Tấm  48 40 - 

Cám gạo  10 16 08 

Bột cá nhạt  10 07 07 

Khô đỗ tương  14 - - 

Bột đỗ tương  16 15 10 

Premix  01 01 01 

Bột xương  01 01 01 

Tổng 100 100 100 

 
9.1.4. Kỹ thuật nuôi dưỡng vịt sinh sản hướng thịt 

Yêu cầu cần đạt được khi nuôi vịt sinh sản hướng thịt là đàn vịt khoẻ mạnh biểu hiện ở tỷ 
lệ nuôi sống qua các giai đoạn cao; đạt khối l ượng chuẩn ở 24 tuần tuổi  tuỳ theo giống và có 
độ đồng đều trên 80%. Trong giai đoạn đẻ trứng vịt không quá béo, có năng suất trứng và sức 
bền đẻ trứng cao; kết quả ấp nở tốt. Số vịt con loại 1 sinh ra từ một vịt  mái càng cao càng tốt 
(tuỳ thuộc năng suất của mỗi giống). Mức trung bình tiên tiến của một vịt mái giống bố mẹ 
khoảng 150con/mái/70tuần tuổi. 

Để đạt được mục tiêu này, cần đảm bảo yêu cầu kỹ thuật qua các giai đoạn nuôi đối với 
mỗi phương thức nuôi khác nhau. 
a. Phương thức nuôi thâm canh (nuôi công nghiệp) 

- Giai đoạn 0 - 8 tuần tuổi 
Giai đoạn vịt con (0 – 8 tuần tuổi) không những cần đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu các chất 

dinh dưỡng mà còn cần được ưu tiên các loại thức ăn chất lượng cao. Trong giai đoạn vịt con, đặc 
biệt ở những tuần tuổi đầu tiên, vịt có c ường độ sinh trưởng rất cao nhưng cơ quan tiêu hoá  lại 
phát triển chưa hoàn thiện. Đặc biệt các enzym tiêu ho  ̧tiết ra còn ít và hoạt tính ch ưa cao. Đây là 
một đặc điểm cần được chú ý khi nuôi dưỡng vịt trong giai đoạn này. 

Cũng như các loại gia cầm khác, sau khi nở, vịt con còn lại một phần chất dinh d ưỡng trong 
túi lòng đỏ chưa sử dụng hết. Cần tạo điều kiện cho vịt con sử dụng hết chất dinh d ưỡng còn lại 
trong túi lòng đỏ càng nhanh càng tốt. Để vịt con sử dụng tốt các chất dinh d ưỡng trong túi lòng 
đỏ và khoẻ mạnh, cần chú ý mấy điểm chính, thứ nhất là không nên cho vịt con ăn sớm quá, sau 
khi nở từ 12 – 18 giờ bắt đầu cho vịt ăn (theo kinh nghiệm, sau khi khô lông có thể bắt đầu cho 
vịt ăn). Cho ăn muộn qu  ̧cũng không tốt, vịt có thể ăn chất độn chuồng, có thể gây tổn th ương 
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đường tiêu ho ,̧  ảnh hưởng đến khả năng tiêu ho  ̧sau này. Thứ hai là không nên cho vịt con ăn 
thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh chất l ượng cao ngay những giờ đầu tiên, thậm chí là trong ngày đầu 
tiên. Trong ngày đầu tiên chỉ nên cho vịt con ăn các loại thức ăn mềm, dễ tiêu ho  ̧nh ­ cơm, bún 
dấp nước hay gạo tấm ngâm. Thứ ba là phải giữ ấm cho vịt trong những ngày đầu tiên, không chỉ 
đảm bảo nhiệt độ trong chuồng nuôi mà còn phải chú ý nhiệt độ của nền chuồng và lớp độn 
chuồng. Chân và bụng vịt sẽ ® ược giữ ấm khi chúng được nuôi trên lớp độn chuồng khô sạch. 

Lượng thức ăn thu nhận hàng ngày của mỗi con khác nhau tuỳ theo giống vịt. Có thể tham 
khảo định mức thức ăn hàng ngày cho vịt h ướng thịt (giống CV. Super M) từ 1 – 28 ngày ở bảng 
9.6.  

Bảng 9.6. Định mức thức ăn  hàng ngày của vịt  h ướng thịt 
(giai đoạn 1 – 28 ngày tuổi) 

Ngày 
tuổi 

Thức ăn 
(g/con) 

Ngày 
tuổi 

Thức ăn 
(g/con) 

Ngày 
tuổi 

Thức ăn 
(g/con) 

Ngày 
tuổi 

Thức ăn 
(g/con) 

1 05 8 40 15 75 22 110 

2 10 9 45 16 80 23 115 

3 15 10 50 17 85 24 120 

4 20 11 55 18 90 25 125 

5 25 12 60 19 95 26 130 

6 30 13 65 20 100 27 135 

7 35 14 70 21 105 28 140 

 
Dựa vào nhu cầu dinh dưỡng để tính lượng thức ăn cho mỗi vịt hàng ngày. Bảng h ướng 

dẫn trên là định mức thức ăn trung bình của vịt trống và vịt mái. Th ường lượng thức ăn của vịt 
trống cao hơn vịt mái khoảng từ 8 – 9%.  

Trong giai đoạn vịt con, tốt nhất là sử dụng thức ăn hỗn hợp dạng viên. Nếu không có 
thức ăn hỗn hợp dạng viên thì có thể sử dụng các loại thức ăn khác nh ­ thức ăn hỗn hợp dạng 
bột, thức ăn hỗn hợp đậm đặc trộn với cơm hoặc trộn với các loại thức ăn giàu năng l ượng 
dạng bột. Tự phối hợp khẩu phần từ các nguyên liệu thức ăn sẵn có v.v …Khi sử dụng các loại 
thức ăn hỗn hợp dạng bột, cần làm ướt thức ăn trước khi cho ăn (thức ăn trộn ướt). Cũng có thể 
sử dụng các loại thức ăn truyền thống nh ­ cơm, tấm, ngô, thóc luộc trộn với các loại thức ăn 
giàu protein sẵn có tại địa phương như tôm, tép, cua, ốc, don, dắt, rạm, giun đất v.v… Các loại 
nguyên liệu thức ăn dùng cho vịt con cần có chất l ượng tốt và đặc biệt là không ® ược ôi, mốc. 
Các loại thức ăn giàu protein phải tươi mới, không ươn, thối. Tuy nhiên, dù dùng thức ăn loại 
nào cũng phải dựa vào nhu cầu dinh d ưỡng của vịt ở mỗi độ tuổi mà phối hợp khẩu phần và 
định mức thức ăn cho phù hợp. 

Trong hai tuần tuổi đầu tiên cho vịt ăn hoàn toàn trong máng. Các tuần tuổi sau, vẫn có 
thể cho ăn trong máng nếu sử dụng thức ăn hỗn hợp dạng viên. 

Song để đàn vịt phát triển đồng đều hơn, đặc biệt nếu dùng thức ăn trộn ướt hay thức ăn 
truyền thống, tuần tuổi thứ ba, nên cho vịt ăn một phần trong máng còn một phần rải trên nền 
xi măng hay một tấm nilon trải rộng trên sàn chuồng. 
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Trong giai đoạn từ 0 – 3 tuần tuổi, nếu nuôi bằng thức ăn viên,  cần 2 – 3 cm chiều dài 
máng ăn cho một vịt. Nếu dùng thức ăn trộn ướt, cần 3 – 5 cm chiều dài máng ăn cho một 
vịt. 

Từ tuần tuổi thứ tư trở đi cho vịt ăn hoàn toàn trên nền chuồng hay trên tấm nilon trải 
rộng (không cần máng). Cách cho ăn này giúp cho đàn vịt có khối l ượng đồng đều hơn. 

Sau 4 tuần tuổi, để hạn chế  khả năng sinh tr ưởng và sự phát dục sớm, giúp cho đàn vịt 
đạt khối lượng chuẩn với độ đồng đều cao, cần bắt đầu cho vịt ăn hạn chế. Hàng tuần phải 
kiểm tra khối lượng của đàn vịt để quyết định l ượng thức ăn cho thích hợp.  

Nếu khối lượng đàn vịt đạt theo đúng tiêu chuẩn, có thể giữ nguyên mức ăn của tuần thứ 
4 cho đến hết 8 tuần tuổi. Nếu khối l ượng thấp hơn so với chuẩn, tăng thêm khoảng 3 - 5g thức 
ăn mỗi ngày ở tuần tiếp theo. 

Phải rất thận trong khi tăng lượng thức ăn hàng ngày cho đàn vịt, việc tăng thức ăn không 
đúng sẽ làm khối lượng đàn vịt cao hơn so với tiêu chuẩn ảnh h ưởng đến khả năng sinh sản 
sau này. 

- Giai đoạn từ 9 đến 23 tuần tuổi 
 Vấn đề cần lưu ý trong kỹ thuật nuôi d ưỡng ở giai đoạn này là điều khiển khối l ượng của 

đàn vịt theo đúng biểu đồ chuẩn của giống. Muốn đạt ® ược khối lượng cơ thể theo tiêu chuẩn, 
kỹ thuật quan trọng nhất trong nuôi d ưỡng là  điều chỉnh chính xác lượng thức ăn cho vịt ăn 
hàng ngày. 

Cũng như đối với các loại gia cầm khác, có thể sử dụng các ph ương pháp cho ăn hạn chế 
đối với vịt hậu bị như hạn chế chất lượng thức ăn, hạn chế số lượng thức ăn và hạn chế thời 
gian tiếp xúc với thức ăn. Trong thực tế người ta thường sử dụng phương pháp hạn chế về số 
lượng thức ăn. 

Khối lượng cơ thể cũng như độ đồng đều của đàn vịt ở giai đoạn này sẽ ảnh h ưởng đến 
tuổi đẻ, tỷ lệ đẻ, năng suất trứng giống và kết quả  ấp nở của đàn vịt sinh sản sau này. Đây là 
giai đoạn quan trọng trong qui trình chăn nuôi vịt giống. Mọi sai lầm trong nuôi d ưỡng ở giai 
đoạn này chỉ bộc lộ khi đàn vịt bắt đầu đẻ trứng và lúc đó thì không thể sửa chữa ® ược nữa. 
Chính vì vậy việc điều khiển khối l ượng của đàn vịt hậu bị theo đúng tiêu chuẩn không chỉ là 
vấn đề kỹ thuật mà nó nâng lên đến mức “nghệ thuật”.  

Khi nuôi dưỡng đàn vịt hậu bị trong giai đoạn này, nếu khối l ượng đàn vịt cao hơn so với 
tiêu chuẩn không được vội vàng giảm thức ăn để kéo khối l ượng đàn vịt xuống. Điều này sẽ 
ảnh hưởng đến sự  phát triển cơ quan sinh dục của vịt.  

Phải rất thận trong khi tăng lượng thức ăn hàng ngày của đàn vịt và không nên giảm thức 
ăn trong quá trình nuôi dưỡng. 

- Giai đoạn đẻ trứng 
Từ 24 tuần tuổi, đàn vịt chuẩn bị vào đẻ, nhu cầu về các chất dinh d ưỡng cũng cao hơn, 

cần tăng thêm lượng thức ăn hàng ngày khoảng 10g/con. Lúc này có thể sử dụng thức ăn khởi 
động đẻ trứng. 

Khi vịt bắt đầu đẻ quả trứng đầu tiên hãy tăng thêm mức ăn hàng ngày khoảng 15g/con. 
Tuy nhiên, tăng thức ăn thế nào để đàn vịt không quá béo và tránh hiện t ượng “sinh trưởng bù” 
là một vấn đề cần lưu ý trong kỹ thuật nuôi ở giai đoạn này. 

Khi đàn vịt vào đẻ, tỷ lệ đẻ có thể tăng nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào độ đồng đều của 
mỗi đàn khác nhau. Mức tăng thức ăn hàng ngày nhiều hay ít là tuỳ thuộc vào mức tăng tỷ lệ 
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đẻ hàng ngày và độ đồng đều của đàn vịt. Vì vậy cần chú ý mức tăng tỷ lệ đẻ hàng ngày của 
đàn vịt từ khi chúng đẻ quả trứng đầu tiên cho đến khi tỷ lệ đẻ toàn đàn đạt 5% để tăng thức 
ăn cho hợp lý. 

Khi tỷ lệ đẻ toàn đàn đạt 5% mới chính thức cho ăn thức ăn vịt đẻ, đồng thời  tăng thêm 
khẩu phần ăn hàng ngày khoảng 5g/con. 

Từ 24 tuần tuổi, bắt đầu cho vịt tập ăn trong máng, tăng dần thức ăn trong máng để sau 
một tuần  có thể cho vịt ăn hoàn toàn trong máng thay cho việc cho ăn trên nền chuồng. Trong 
giai đoạn này, cần  từ  6 – 10 cm chiều dài máng ăn cho một vịt. 
b. Nuôi theo phương thức chăn thả 

Tuỳ theo điều kiện của mỗi cơ sở chăn nuôi, đàn vịt giống bố mẹ sinh sản h ướng thịt có 
thể nuôi theo phương thức chăn thả để tận dụng các nguồn thức ăn tự nhiên (trên đồng lúa, ao, 
hồ, ven sông, ven biển v.v…). Khi nuôi theo phương thức chăn thả, phải tuỳ thuộc vào l ượng 
thức ăn của các bãi chăn mà cung cấp thêm thức ăn cho hợp lý. Mục đích là giúp cho đàn vịt 
sinh trưởng phát dục tốt trong giai đoạn hậu bị và có khả năng sinh sản tốt trong giai đoạn đẻ 
trứng. 

Khi nuôi vịt theo phương thức chăn thả, tuỳ thuộc vào mùa vụ trồng lúa của mỗi vùng, 
đặc điểm của bãi chăn mà quyết định thời điểm nuôi vịt khác nhau. 

Vùng đồng bằng Bắc bộ th ường có hai vụ nuôi vịt chính t ương ứng với hai vụ lúa là vụ 
chiêm (từ tháng 2 đến tháng 7) và vụ mùa (từ tháng 8 đến tháng 12). Một số nơi (vùng đất bãi, 
ven sông) có những bãi chăn rộng, cỏ mọc tự nhiên, còn thêm vụ “hoa cỏ” với thời gian ngắn.  

Vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là miền tây Nam bộ cũng có hai vụ vịt chính là 
vụ vịt mùa gặt (từ tháng tám đén tháng hai năm sau) và vụ vịt mùa cấy (từ tháng ba đến tháng 
tám). 

Dù nuôi vịt chăn thả theo mùa vụ hay địa ph ương khác nhau thì kỹ thuật chung cơ bản 
vẫn tương tự nhau. Chỉ khác nhau về nguồn thức ăn và mức độ phong phú của thức ăn trên 
đồng chăn để quyết định l ượng thức ăn thêm hàng ngày cho hợp lý. 

- Giai đoạn 0 – 4 tuần tuỏi (nuôi vịt gột) 
Giai đoạn này có thể nuôi bằng các loại thức ăn hỗn hợp hay thức ăn truyền thống. Nếu 

nuôi bằng thức ăn hỗn hợp, cách cho ăn cũng t ương tự như nuôi theo phương thức công 
nghiệp. Nếu nuôi bằng các loại thức ăn truyền thống, có thể cho ăn theo ph ương pháp đã được 
đúc kết từ kinh nghiệm chăn nuôi trong nông hộ. 

Sau khi vịt nở ra từ 12 – 18 giờ bắt đầu cho ăn. 1 – 3 ngày đầu tiên cho ăn cơm với ngô 
mảnh nấu chín, hoặc cơm gạo tấm, khoảng 4 kg gạo cho 100 vịt con. Cho vịt con ăn 4 – 5 
lần/ngày, bữa ăn cuối cùng trong ngày vào khoảng 21 – 22 giờ. Mỗi bữa đổ thức ăn nhiều lần 
để vịt ăn hết thức ăn và thức ăn không bị bẩn.Thức ăn rải đều trên tấm nilon trải rộng hay trên 
phên, cót để đàn vịt phát triển đồng đều. 

Sau ngày tuổi thứ 3, tập cho vịt con ăn thêm các loại thức ăn xanh t ươi thái nhỏ (rau xanh, 
bèo tươi thái nhỏ) và  các loại thức ăn giàu protein có nguồn gốc động vật t ươi sống. Tuỳ theo 
nguồn thức ăn sẵn có của mỗi cơ sở chăn nuôi nh ­ tôm, tép, ruột ốc luộc , ruột don, dắt v.v… 

Từ 11 – 16 ngày tuổi, thay dần một phần cơm bằng gạo tấm để vịt quen dần. Vẫn tiếp 
tục cho ăn thêm các loại thức ăn giàu protein nguồn gốc động vật t ươi sống như tôm, tép, ruột 
ốc, hến, don dắt. cua v.v…và các loại thức ăn xanh tươi (rau xanh và bèo tươi) 

Từ 17 – 23 ngày tuổi, tập cho vịt ăn thóc luộc nứt vỏ (thóc bung) trộn với gạo tấm. Tỷ lệ 
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thóc luộc tăng dần trong khẩu phần lên tới 50%. Vẫn tiếp tục cho ăn các loại thức ăn giàu 
protein nguồn gốc động vật và thức ăn xanh. 

Từ  24 – 27 ngày tuổi, trộn thêm thóc sống cùng thóc luộc và gạo tấm vào khẩu phần ăn 
của vịt. Lượng thóc sống tăng dần để đến ngày thứ 28 vịt có thể ăn hoàn toàn thóc sống cùng 
các loại thức ăn giàu protein và thức ăn xanh t ươi. 

- Giai đoạn 4 – 24 tuần tuổi 
Từ 4 – 22 tuần tuổi, giai đoạn này vịt ® ược nuôi theo chế độ ăn hạn chế (nuôi cầm xác) 

của các đàn vịt hậu bị. Mục đích là để đàn vịt phát dục đúng tuỏi cần thiết, giảm số l ượng 
trứng nhỏ, tăng sức bền đẻ trứng, đạt khối l ượng chuẩn với độ đồng đều cao. Giai đoạn này chỉ 
cho vịt ăn khoảng 60% lượng thức ăn khi chúng ® ược ăn tự do. Định mức thức ăn hàng ngày 
cho mỗi vịt khoảng 50 – 80 g thóc (tuỳ thuộc mức độ thức ăn tự nhiên có trên bãi chăn).  

Từ 23 – 24 tuần, mặc dù vẫn cho ăn hạn chế, nh ưng lượng thức ăn đã được tăng dần lên 
để giúp vịt có đủ chất dinh d ưỡng chuẩn bị cho việc đẻ trứng. Giai đoạn này cho mỗi vịt ăn 
thêm từ 80 – 120g thóc một ngày tuỳ thuộc vào nguồn thức ăn tự nhiên. 

- Giai đoạn đẻ trứng 
Trong giai đoạn đẻ trứng, phải cho vịt ăn đầy đủ các chất dinh d ưỡng cần thiết giúp cho 

vịt tạo trứng và có sức bền đẻ trứng tốt hơn. Tuỳ thuộc vào mức độ thức ăn có trên đồng chăn 
mà cho vịt ăn thêm để đảm bảo nhu cầu về các chất dinh d ưỡng. Cần chú ý các loại thức ăn bổ 
sung protein, vitamin và khoáng. 

Nuôi vịt chăn thả, nếu tận dụng thóc rơi vãi trên đồng, ng ười ta thường tính toán để cho 
vịt đẻ rộ vào hai vụ lúa chín. Sau mỗi vụ đẻ (khoảng 4 - 5 tháng khai thác), tỷ lệ đẻ giảm thấp, 
tiến hành cho đàn vịt nghỉ đẻ thay lông c ưỡng bức đồng loạt (dập vịt), chuẩn bị cho vụ đẻ sau. 
Có thể cho đàn vịt thay lông đồng loạt bằng ph ương pháp cổ điển như sau: 

Nhốt đàn vịt trong chuồng, che bớt ánh sáng trong chuồng nuôi, đồng thời không cho vịt 
ăn mà chỉ cho uống nước từ 1 – 3 ngày (tuỳ thể trạng của mỗi đàn vịt). Sau 1 – 3 ngày nhịn 
đói, nhổ thử lông cánh chính, nếu thấy không chảy máu là ® ược (lông đã chín). Tiến hành nhổ 
10 đôi lông cánh chính của vịt, có thể nhổ cả lông đuôi. Khi bắt vịt để nhổ lông phải nhẹ 
nhàng, tránh các stress không cần thiết đối với đàn vịt. Tiến hành bắt vịt để nhổ lông phải dứt 
điểm với từng đàn (gọn trong một ngày, nếu trong một buổi thì càng tốt). 

Sau khi nhổ lông, đàn vịt được nuôi dưỡng giống như khi nuôi đàn vịt ở giai đoạn  hậu bị  
(nuôi cầm xác). 

 Có thể tham khảo một  qui trình  nuôi d ưỡng  khi dập đẻ và dựng đẻ. Sau khi nhổ lông, 
cho đến ngày thứ 8, mỗi ngày cho vịt ăn khoảng 50 - 60g thóc, (hoặc 40 – 45g thức ăn hỗn 
hợp), buổi chiều thả cho vịt bơi lội. Từ ngày thứ  9, cho vịt đi chăn thả bình th ường. Từ  9 – 
13 ngày, mỗi ngày cho ăn 70 - 80g thóc/vịt (hoặc 55 – 60g thức ăn hỗn hợp); từ 14 – 20 
ngày, mỗi ngày cho ăn 90 – 100g thóc/vịt (hoặc 70 – 80g thức ăn hỗn hợp). 

Sau 20 ngày, kết thúc thời kỳ rụng lông (dập đẻ), bắt đầu chuẩn bị cho vịt vào đẻ chu kỳ 
mới (thời kỳ dựng đẻ). Từ 21 – 28 ngày, cho ăn thức ăn tăng dần, mỗi ngày từ 100 – 140g 
thóc/vịt. Đồng thời cho ăn thêm thức ăn giàu protein nh ­ cá, tôm, tép, cua, ốc,hến, don, dắt, 
giun đất v.v… mỗi ngày khoảng từ  30 – 40g/vịt/ngày. Nếu sử dụng thức ăn hỗn hơp thì cho 
ăn tăng dần từ 85 – 125g/con/ngày. Từ  29 – 45 ngày, mỗi ngày cho một vịt mái ăn 150g 
thóc và 40 – 50g cá, tép, ốc v.v…  (tương ứng với 130g thức ăn hỗn hợp), giai đoạn này tích 
cực cho vịt đi chăn thả. 
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Nuôi bằng phương thức chăn thả phải tuỳ điều kiện đồng chăn mà cung cấp thức ăn cho 
thích hợp. Đối với các giống vịt cao sản khi nuôi chăn thả, tận dụng nguồn thức ăn truyền 
thống sẵn có,  song cũng nên sử dụng thêm thức ăn hỗn hợp thì kết quả chăn nuôi sẽ tốt hơn.  
Có thể sử dụng 50 – 70% thức ăn hỗn hợp và 30 – 50% thức ăn truyền thống của mỗi địa 
phương.  Cần chú ý bổ sung thêm thức ăn giàu vitamin và khoáng. 
9.1.5. Chăm sóc và quản lý vịt sinh sản hướng thịt 
a. Chuẩn bị chuồng trại và thiết bị nuôi vịt 

Chuồng trại, trang thiết bị (rèm che, quây, hệ thống s ưởi ấm v.v…) và dụng cụ (máng ăn, 
máng uốngv.v…)  phải được chuẩn bị chu đáo trước khi đưa vịt vào nuôi. Chuồng nuôi và các 
thiết bị, dụng cụ chăn nuôi phải ® ược vệ sinh tiêu độc theo đúng qui trình vệ sinh thú y (xem 
lại trong chương chuồng trại, thiết bị và dụng cụ chăn nuôi). Sử dụng các trang thiết bị để đảm 
bảo độ thông thoáng cũng nh ­  nhiệt độ, độ ẩm trong chuồng nuôi phù hợp với từng giai đoạn 
nuôi. 

Chuồng nuôi cần được sưởi ấm, đảm bảo nhiệt độ thích hợp tr ước khi thả vịt con vào quây 
úm. Máng nước đã được chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ n ước uống đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh. Có 
thể dùng lồng úm kích thước 2 x 1 x 0,5 m, có nắp đậy, đáy và nắp lồng làm bằng l ưới sắt. 
Nếu không có điều kiện úm trong lồng thì úm trên nền. úm trên nền, sử dụng quây bằng phên 
tre, cót v.v… đường kính 4m, cao 0,3 - 0,5m dùng cho  300 vịt. Phải giữ cho vịt con luôn ® ược 
ấm áp, lớp độn chuồng khô ráo để ấm chân và bụng, lông sạch sẽ giúp cho vịt sinh tr ưởng tốt. 

Nên có sân chơi và bể tắm cho vịt con, bể tắm có kích th ước chiều dài 3m, chiều rộng 2m 
và độ sâu từ  0,2 – 0,3 m cho 200 vịt con ở 3 tuần tuổi. 

Nếu nuôi vịt trên sàn lưới thì dùng lưới có đường kính 1cm thiết kế thành hệ thống sàn 
vững chắc. sàn lưới cách mặt nền 0,8 – 1,0m. Nền chuồng láng xi măng với độ dốc 3% 
nghiêng về hệ thống rãnh thoát n ước.  

Nếu nuôi trên nền đất, nền chuồng ® ược láng xi măng và được trải lớp độn chuồng khô 
sạch, lớp độn chuồng ® ược thay thường xuyên để đảm bảo luôn khô sạch. 
b. Yêu cầu nước  uống cho vịt 

Đối với vịt con 1 ngày tuổi, khi ® ưa vịt vào chuồng nuôi phải cho vịt uống n ước ngay, vịt 
được uống nước càng sớm càng tốt. Tối thiểu, phải cho vịt uống n ước tự do sau 2 giờ mới bắt 
đầu cho vịt ăn. Ba ngày đầu tiên nên hoà thêm vitamin và chất điện giải vào n ước cho vịt uống 
(nhất là đối với các đàn vịt vận chuyển từ xa về)  sẽ giúp vịt nhanh chóng hồi phục sức khoẻ 
sau khi vận chuyển. Phải  cung cấp cho vịt n ước đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo nhu 
cầu. Cần chú tới nhiệt độ của n ước cho vịt uống. Không nên cho vịt uống n ước quá lạnh (dưới 
12oC) và nước nóng (trên 25 oC). Nhiệt độ nước uống thích hợp từ 18 – 20 oC. Nước uống cho 
vịt phải được cung cấp đủ trong suốt ngày đêm. 

Nhu cầu nước uống của vịt phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Nếu cho vịt ăn thức ăn 
hỗn hợp dạng viên, viên nhu cầu về n ước uống sẽ cao hơn khi cho ăn thức ăn hỗn hợp trộn ướt. 
Khẩu phần ăn có nhiều rau xanh sẽ giảm nhu cầu n ước uống. Trong nhiệt độ thích hợp, nhu 
cầu nước uống của vịt tỷ lệ thuận với l ượng thức ăn thu nhận hàng ngày. Tỷ lệ n ước trên lượng 
thức ăn thu nhận (tính theo vật chất khô) trong nhiệt độ thích hợp trung bình là 4/1 đối vịt sinh 
trưởng và 6/1 đối với vịt đẻ. Khi nhiệt độ chuồng nuôi d ưới 30oC, tăng thêm 1 oC  nhu cầu nước 
uống sẽ tăng thêm 2% , nhiệt độ chuồng nuôi trên 30 oC, tăng 1oC, nhu cầu nước uống tăng 
thêm 6%. 
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Trong  những tuần tuổi đầu tiên cho vịt uống n ước bằng máng chụp tự động là tốt nhất. 
Cứ 100 vịt con cần tối thiểu một máng chụp tự động có ® ường kính 30cm, cao 30cm.   

Từ 3 tuần tuổi có thể thay thế máng chụp tự động bằng máng dài có chụp ngăn để vịt 
không vào được trong máng làm bẩn nước. Mỗi máng dài 2m là đủ cho 240-280 con. Phải 
đảm bảo chiều dài máng uống cho mỗi vịt từ  3 – 8 tuần tuổi tối thiểu là 1,5cm. Chiều dài 
máng uống tăng dần theo tuổi, chiều dài máng uống tối đa từ 9 – 10cm cho một vịt. 

Máng uống được đặt trên rãnh thoát nước để không làm ướt nền chuồng. 
Nước trong máng phải được thay rửa vệ sinh hàng ngày để đảm bảo n ước luôn sạch sẽ. 

Mỗi ngày tối thiểu phải thay nước và rửa máng uống 3 lần. 
Phải chú ý không bao giờ cho vịt ăn khi không có n ước uống. Những nơi chuồng trại có 

mương bơi phải giữ cho nước ở mương luôn sạch, mương phải thường xuyên đầy nước, tốt 
nhất là nước chảy liên tục, tháo nước rửa mương hàng ngày. 

Nếu nuôi theo phương thức chăn thả, phải có nguồn n ước sạch cung cấp cho vịt uống khi 
đi chăn. Máng uống phải ® ược đặt ở nởi có bóng mát. Trong chuồng nuôi, phải có đủ n ước cho 
vịt uống vào ban đêm. 
c. Mật độ nuôi và độ lớn của đàn 

Trong tuần tuổi đầu tiên vịt phải được nuôi trong quây úm dưới chụp sưởi trên nền 
chuồng hoặc sàn lưới. Tuần thứ nhất nên úm trên nền, từ tuần thứ hai tốt nhất là nuôi trên sàn 
lưới, vì nuôi vịt trên sàn lưới phần lớn thức ăn, nước uống rơi vãi cùng với chất bài tiết của vịt 
rơi qua sàn lưới không đọng lại nên vệ sinh hơn. 

Mật độ vịt khi nuôi trên sàn lưới: 
 Tuần thứ nhất: 27 - 35 con/m 2; Tuần thứ hai: 18 - 25 con/m2; Tuần thứ ba và tuần thứ tư: 

11 - 15 con/m2 . 
Mật độ vịt nuôi trên nền chuồng: 
 Tuần thứ nhất: 23 - 27 con/m2; Tuần thứ hai: 10-15 con/m2; Tuần thứ ba và tuần thứ tư: 

7-10 con/m2.  
Mật độ vịt giảm dần theo tuần tuổi. Từ  5 – 18 tuần tuổi giảm dần xuống 3 -  6 con/m 2.  

Từ 19 tuần tuổi đến hết giai đoạn vịt đẻ nhu cầu diện tích chuồng nuôi cho mỗi vịt đẻ từ  0.3 -  
0,4 m2. 

Với kiểu chuồng bố trí  có sân chơi bên ngoài thì yêu cầu diện tích chuồng nuôi và sân 
chơi là 0,6 m2/con; trong đó diện tích chuồng nuôi ít nhất là 0,3 m 2/con. 

Mật độ nuôi thực tế còn tuỳ thuộc vào độ thông thoáng của chuồng nuôi, mùa vụ và 
phương thức nuôi. 

Chuồng nuôi nên phân thành nhiều ô, các « ® ược ngăn cách nhau bằng các tấm ngăn 
cứng, chiều cao của tấm ngăn là 0,7m, các vách ngăn phải an toàn đảm bảo vịt không qua lại 
giữa các ô. Để quản lý tốt,  mỗi ô chỉ nên nuôi  250 – 350 con. 

Bắt đầu từ tuần tuổi thứ tư phải rải chất độn chuồng trên 2/3 diện tích sàn l ưới. Lúc này 
máng uống phải đặt trên phần diện tích có sàn l ưới để nước rơi vãi không làm ướt chất độn 
chuồng; chất độn chuồng có thể là: rơm, rạ (cắt ngắn), trấu hoặc phoi bào. Có thể hỗn hợp hai 
hay ba loại nguyên liệu làm lớp độn chuồng thì tốt hơn dùng đơn lẻ từng loại. 

Sau khi chuyển vịt hậu bị vào chuồng vịt đẻ (tr ước khi đẻ khoảng hai tuần) cũng là thời 
điểm ghép trống mái thích hợp. Đây là cơ hội thuận lợi để chọn lọc lại đàn vịt tr ước khi vào 
đẻ. Thông qua chọn lọc ngoại hình, chỉ chuyển những con vịt hậu bị đạt tiêu chuẩn giống sang 
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đàn sinh sản. Để đảm bảo tỷ lệ thụ tinh và ấp nở tốt cần bố trí tỷ lệ trống mái của đàn vịt sinh 
sản hướng thịt thích hợp (1 vịt trống phụ trách  3-4 vịt mái). 
d. Yêu cầu về nhiệt độ và độ ẩm 

Cũng như các loại gia cầm khác, trong những ngày tuổi đầu tiên vịt con cần ® ược sưởi 
ấm. Cường độ và thời gian sưởi ấm phụ thuộc vào nhiệt độ môi tr ường. Thông thường để thuận 
tiện cho việc sưởi ấm, tránh gió lùa và dễ quản lý đàn vịt con, ng ười ta thường dùng lồng úm 
hoặc quây. Mỗi lồng úm diện tích 2m 2 dùng một đèn sưởi công suất khoảng 150w, một quây 
vịt có đường kính khoảng 3m, cao 50 cm dùng một chụp s ưởi công suất khoảng 300w treo 
cách nền chuồng 50cm. 

 Tuỳ điều kiện thời tiết mà bố trí chụp sưởi cho thích hợp. Trước khi  chuyển vịt đến phải 
bật đèn sưởi trước tối thiểu 4 giờ để làm ấm chuồng nuôi cũng nh ­ lớp độn chuồng.. Nếu trời 
quá lạnh phải bố trí thêm lò sưởi phụ. 

Những vùng nhiệt độ môi tr ường biến động nhiều (ngày nóng, đêm lạnh) phải chú ý giữ 
cho vịt không bị quá nóng vào buổi tr ưa hoặc cảm lạnh vào ban đêm khi nhiệt độ ngoài trời có 
thể giảm xuống đột ngột. 

Mùa đông phải sưởi cho vịt suốt 4 tuần lễ đầu, mùa hè chỉ cần s ưởi 2 tuần đầu (thậm chí 1 
tuần đầu tuỳ thời tiết). Sưởi cho vịt như thế nào (công suất đèn sưởi là bao nhiêu) và thời gian 
sưởi bao lâu là tuỳ thuộc vào nhiệt độ môi tr ường theo từng mùa vụ trong năm. 

Khi vịt đã mọc đủ lông thì không cần s ưởi nữa, trừ khi nhiệt độ môi tr ường giảm xuống 
dưới 10oC. 

Nhiệt độ thích hơp trong chuồng nuôi đối với vịt ở ngày tuổi thứ nhất là 30 oC, nhiệt độ 
chuồng nuôi giảm dần đến 7 ngày tuổi là 24 oC (mỗi ngày giảm từ 1 – 2 oC). Từ  đầu tuần thứ 
hai, nhiệt độ giảm dần mỗi ngày 1 oC và giữ ổn định ở 20 oC là nhiệt độ thích hợp cho vịt từ sau 
hai tuần tuổi. Độ ẩm thích hợp từ 65 – 70%. Để đảm bảo độ thông thoáng trong chuồng nuôi, 
với vịt 0 – 8 tuần tuổi tốc độ gió trong chuồng nuôi là 0,3 – 0,4m/giây. Sau 8 tuần  tuổi, tố 
độ gió từ 0,4 – 0,6m/giây. 
e. Chương trình chiếu sáng 

Chương trình chiếu sáng trong một ngày đêm có ảnh h ưởng rõ rệt đến tuổi thành thục 
sinh dục cũng như khả năng sinh sản của vịt. Chương trình chiếu sáng không thích hợp sẽ làm 
giảm  khả năng  sinh sản của vịt khoảng 29-30%. 

Chương trình chiếu sáng bao gồm cường độ và thời gian chiếu sáng.  
Cường độ chiếu sáng trong chuồng nuôi tuỳ theo kiểu chuồng. Nếu là chuồng kín c ường 

độ chiếu sáng 10lux/m 2 (tương ứng khoảng 1W/m 2 nền chuồng); nếu nuôi bằng kiểu chuồng 
thông thoáng tự nhiên, cường độ chiếu sáng 30 - 40 lux/m 2 nền chuồng(tương ứng khoảng 3,0 
– 4W/m2 nền chuồng tuỳ loại đèn và độ cao treo đèn).  

Thời gian chiếu sáng tuỳ theo tuổi và loại vịt.  
- Vịt từ 1-8 tuần tuổi: tuần lễ đầu chiếu sáng 23 giờ một ngày, sau đó mỗi tuần giảm 1 - 2 

giờ chiếu sáng. Mỗi ngày phải cho vịt làm quen với bóng tối 1 giờ để tránh cho vịt không bị 
hoảng sợ (xô đàn) trong trường hợp hệ thống chiếu sáng bị trục trặc không hoạt động ® ược. 

- Vịt từ 8-20 tuần tuổi chỉ cần ánh sáng tự nhhiên ban ngày là đủ. Nếu nuôi bằng kiểu 
chuồng kín phải chiếu sáng 10 giờ mỗi ngày. 

- Vịt từ 20-26 tuần tuổi: Tăng dần thời gian chiếu sáng, từ tuần tuổi thứ 20 trở đi mỗi tuần 
phải tăng thêm thời gian chiếu sáng 1 lần với mức độ nào đó sao cho đến 26 tuần tuổi thời 
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gian chiếu sáng đạt được 17 giờ trong 1 ngày đêm. Chỉ nên chiếu sáng bắt đầu từ 4 giờ sáng 
đến 20 giờ. 

Trong thời gian vịt đẻ cần giữ đều mức độ chiếu sáng 17 giờ một ngày đêm. Nếu trong hệ 
thống chiếu sáng có bóng đèn nào bị hỏng phải thay thế ngay. Nếu không ổn định thời gian chiếu 
sáng cho vịt đẻ  sẽ làm giảm rõ rệt năng suất trứng. 
h. ổ đẻ cho vịt 

ổ đẻ phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Chất độn ổ đẻ phải khô, sạch (phơi khô và tiêu độc 
theo đúng qui định) để giữ cho trứng không bị bẩn,  nền chuồng không bị ẩm mốc. Có thể độn ổ 
đẻ bằng rơm, trấu hay phoi bào, cố gắng đảm bảo độ dày 8-10 cm để tránh cho trứng không bị 
dập, rạn vỡ;  ổ đẻ được bố trí trong chuồng nuôi khi vịt ® ược 22 tuần tuổi; trung bình 4 - 5 vịt mái 
có một ổ đẻ đơn với kích th ước là 40 x 60 x 40cm. Mỗi dàn ổ đẻ của vịt th ường có 5 ổ đẻ đơn, 
giữa các ổ đẻ đơn phải có vách ngăn cứng, tránh cho vịt khỏi chen lấn nhau gây dập, vỡ trứng. Dàn 
ổ đẻ thường đặt sát vách chuồng phía trong để ổ đẻ luôn khô ráo. Có thể ngăn riêng khu vực ổ đẻ 
sau 8 giờ sáng để vịt không vào nằm làm bẩn ổ đẻ. 
i. Thu trứng 

Vịt có tập tính đẻ sớm hơn so với nhiều loại gia cầm, vì vậy thu nhặt trứng là công việc 
đầu tiên trong ngày của ng ười nuôi vịt đẻ. Trứng lành thu được xếp vào khay trứng, trứng dập, 
vỡ phải loại ngay. Khi thu nhặt trứng phát hiện thấy số trứng ít hơn ngày hôm tr ước 
khoảng10% trở lên thì phải kiểm tra lại các khâu chăm sóc, nuôi d ưỡng đàn vịt sinh sản kịp 
thời, nếu có sai sót phải khắc phục ngay. 

Trứng thu nhặt xong cho chuyển ngay đến phòng khử trùng trứng hoặc kho trứng, chú ý 
không để trứng bị mưa ướt, hoặc bị nắng chiếu trực tiếp vào trứng trong khi vận chuyển. 

Trứng dễ bị nhiễm khuẩn do đó cần phải làm sạch trứng bằng dung dịch khử trùng (với 
những trứng bị bẩn) và xông sát trùng toàn bộ trứng để đạt ® ược tỷ  lệ nở cao. Trứng được 
xông sát trùng bằng hơi formaldehyt hay khí ozon tr ước khi đưa trứng vào kho bảo quản. 
k. Quản lý vịt sinh sản hướng thịt 

Để quản lý tốt vịt sinh sản hướng thịt qua các giai đoạn nuôi,  cần có đầy đủ sổ sách theo 
dõi về thời tiết, khí hậu, trạng thái sức khoẻ, thức ăn, n ước uống, khả năng sinh trưởng phát 
dục trong giai đoạn hậu bị, khả năng sinh sản, khối l ượng của đàn vịt, lịch dùng thuốc thú y 
v.v… theo đúng qui định của ngành. 
9.1.6 Nuôi dưỡng vịt sinh sản hướng trứng 
a. Phương thức nuôi thâm canh (nuôi công nghiệp) 

- Giai đoạn 0 – 8 tuần tuổi  
Trong giai đoạn vịt con, khả năng tiêu hoá thức ăn còn kém nh ưng cường độ sinh trưởng của 

vịt lại rất cao. Vì vậy, giai đoạn này cần sử dụng  các loại nguyên liệu thức ăn có chất l ượng cao. 
Không được sử dụng các loại thức ăn bị mọt, mốc khi phối hợp khẩu phần ăn cho vịt. Đặc biệt là 
các loại khô dầu kém phẩm chất, bởi vì vịt con rất mẫn cảm với hàm l ượng aflatoxin, nhất là hàm 
lượng aflatoxinB1. Khẩu phần ăn của vịt con cần đảm bảo đầy đủ và cân bằng các chất dinh d ưỡng 
như năng lượng, protein, axit amin, khoáng và vitamin. Do đặc điểm di truyền của các giống vịt  
hướng trứng, khả năng tăng trọng và  khối l ượng cơ thể đều thấp hơn so với các giống vịt h ướng 
thịt. Vì vậy, nếu nuôi vịt hậu bị vào mùa hè, nếu không có kinh nghiệm thì khối l ượng cơ thể của 
vịt trước khi vào đẻ thường không đạt so với tiêu chuẩn. Muốn khắc phục nh ược điểm này, cần ưu 
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tiên các loại thức ăn có chất lượng cao và cho ăn nhiều lần trong ngày để vịt thu nhận thức ăn tốt 
hơn.  

Tốt nhất là sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng viên để nuôi vịt, tuy nhiên giá thành 
thức ăn sẽ cao hơn.  Nếu không có thức ăn dạng viên thì dùng thức ăn hỗn hợp dạng bột chế biến 
sẵn hoặc tự chế biến. Cũng có thể dùng thức ăn hỗn hợp đậm đặc trộn với các loại nguyên liệu 
thức ăn giàu hydratcacbon như ngô, gạo, tấm, cám v.v…. Nếu dùng thức ăn dạng bột thì cần trộn 
ướt để vịt dễ ăn. 

Định mức thức ăn cho vịt từ  0 – 3 tuần tuổi khác nhau tuỳ theo giống.   
Ngày tuổi đầu tiên, không nên cho vịt ăn ngay thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh mà chỉ nên cho ăn 

cơm, gạo lức hoặc tấm ngâm. Định mức thức ăn cho mỗi vịt  khoảng từ 3,3 -  3,5g thức 
ăn/con/ngày tuỳ theo giống khác nhau. Sau đó mỗi ngày cho ăn tăng thêm từ 3 - 4g thức ăn/con để 
đến cuối tuần tuổi thứ 3 (ngày tuổi 21) định mức thức ăn hàng ngày từ 70 - 74g/con. 

 Từ 4 đến 8 tuần tuổi, bắt đầu cho vịt ăn hạn chế, nếu khối l ượng đàn vịt đạt đúng biểu đồ 
khối lượng chuẩn thì  giữ nguyên l ượng thức ăn 70 - 74g/con/ngày. Giai đoạn này chuyển từ 
thức ăn vịt con sang thức ăn vịt hậu bị. Khi chuyển thức ăn phải chuyển từ từ. Nếu khối l ượng 
đàn vịt thấp hơn so với chuẩn thì tăng tiếp l ượng thức ăn mỗi ngày từ 3 – 4g/con. Rất thận 
trọng khi tăng lượng thức ăn hàng ngày cho đàn vịt, vì không ® ược để vịt thừa năng lượng gây 
tích mỡ. 

Trước khi cho vịt ăn phải vệ sinh máng ăn sạch sẽ, loại bỏ những thức ăn thừa, thức ăn ôi còn 
sót lại trong máng. Nên cho vịt ăn nhiều lần trong ngày để thức ăn luôn t ươi mới. Vào mùa hè nên 
cho vịt ăn vào những lúc trời m ţ để tránh cho vịt bị chết vì choáng nóng Ph ương pháp cho ăn 
tương tự như phần kỹ thuật nuôi vịt sinh sản hướng thịt. 

- Giai đoạn vịt hậu bị 
Giai đoạn này phải theo dõi chặt chẽ lượngthức ăn hàng ngày của đàn vịt và khối l ượng 

cơ thể để điều chỉnh khẩu phần ăn cho hợp lý. Mục đích nuôi d ưỡng trong giai đoạn này là đàn 
vịt phải đạt khối lượng chuẩn với độ đồng đều cao. Để đàn vịt phát dục tốt, trong kỹ thuật nuôi 
vịt hậu bị cần chú ý chỉ nên giữ mức ăn hoặc tăng thức ăn hàng ngày mà không nên giảm. Vì 
vậy lượng thức ăn cho ăn hàng ngày có tầm quan trọng đặc biệt. Phải rất cân nhắc khi cho ăn 
tăng thêm thức ăn. Có thể tham khảo định mức thức ăn cho vịt hàng ngày trong giai đoạn từ 9 
– 11 tuần tuổi như sau: 

 9-13 tuần tuổi: 74 - 80 gam/con/ngày  
14-17 tuần tuổi: 80 - 90 gam/con/ngày 
18-19 tuần tuổi: 100 - 110 gam/con/ngày 
20 tuần tuổi:  120 - 125 gam/con/ngày 
21 tuần tuổi:  130 - 135 gam/con/ngày 
Trong giai đoạn nuôi vịt hậu bị, để đàn vịt phát triển đồng đều, nên trải thức ăn trên tấm nilon 

rộng để toàn đàn vịt thu nhận thức ăn tốt hơn. 
Từ 20 tuần tuổi cho vịt ăn thức ăn giai đoạn tiền đẻ trứng (thức ăn thúc đẻ). Khi vịt đẻ quả 

trứng đầu hãy tăng thêm mức ăn hàng ngày 5g/con. Lúc này bắt đầu cho vịt ăn thức ăn trong 
máng. 

- Giai đoạn vịt đẻ 
 Khi tỷ lệ đẻ toàn đàn đạt 5% mới chính thức cho đàn vịt ăn thức ăn vịt đẻ. Khi vịt đạt tỷ 

lệ đẻ  5%, hãy tăng thêm mức ăn hàng ngày 5g/con. Sau 5-7 ngày tỷ lệ đẻ của đàn vịt tăng 
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nhanh, bắt đầu cho vịt ăn tự do. L ượng thức ăn hàng ngày từ 140 – 145g/con. Cho vịt đẻ ăn 
bằng máng ăn, máng ăn phải luôn ® ược làm vệ sinh sạch sẽ để tránh nấm mốc hay những thức 
ăn ôi thiu còn sót lại có thể gây ngộ độc đối với vịt. ở nước ta, độ ẩm không khí cao, khi nuôi 
vịt vào mùa hè càng phải chú ý vấn đề vệ sinh  máng ăn, chú ý để vịt có thể tận dụng hết thức 
ăn rơi vãi mà không ăn phải thức ăn tồn đọng từ bữa tr ước.  

Muốn nuôi vịt đạt năng suất cao, cần phải cho vịt ăn thức ăn có chất l ượng tốt. Các 
nguyên liệu thức ăn như ngô, thóc, gạo v.v… không bị mốc, mọt. Các loại thức ăn giàu protein 
như bột cá, bột đầu tôm, khô dầu đỗ t ương phải đảm bảo chất lượng theo đúng qui định. Khi 
cho vịt ăn các loại thức ăn giàu protein nguồn gố động vật ở dạng t ươi sống như cá nhỏ, cua ốc 
v.v... càng phải chú ý chất lượng của các loại sản phẩm này, không dùng loại đã ¬ ưn thối. Nên 
giữ ổn định số lượng và chất lượng thức ăn cho đàn vịtáinh sản trong suốt giai đoạn đẻ trứng. 
b. Nuôi theo phương thức chăn thả 

Khi nuôi theo phương thức chăn thả, phải tuỳ thuộc vào l ượng thức ăn của các bãi chăn 
mà cung cấp thêm thức ăn cho hợp lý. Mục đích là giúp cho đàn vịt sinh tr ưởng phát dục tốt 
trong giai đoạn hậu bị và có khả năng sinh sản tốt trong giai đoạn đẻ trứng. 

- Giai đoạn 0 – 8 tuần tuỏi 
Giai đoạn này có thể nuôi bằng các loại thức ăn hỗn hợp hay thức ăn truyền thống. Nếu 

nuôi bằng thức ăn hỗn hợp, cách cho ăn cũng t ương tự như nuôi theo phương thức công 
nghiệp. Nếu nuôi bằng các loại thức ăn truyền thống, có thể tham khảo theo ph ương pháp đã 
được đúc kết từ kinh nghiệm chăn nuôi trong nông hộ. 

Sau khi vịt nở ra từ 12 – 18 giờ bắt đầu cho ăn. 1 – 3 ngày đầu tiên cho ăn cơm với ngô 
mảnh nấu chín, hoặc cơm gạo tấm, khoảng 3,5 - 4 kg gạo cho 100 vịt con. Cho vịt con ăn 4 – 
5 lần/ngày, một bữa vào ban đêm (khoảng 21 – 22 giờ). Mỗi bữa đổ thức ăn nhiều lần để vịt 
ăn hết thức ăn và thức ăn không bị bẩn.Thức ăn rải đều trên tấm nilon trải rộng hay trên phên, 
cót để đàn vịt phát triển đồng đều. 

Sau ngày tuổi thứ 3, tập cho vịt con ăn thêm các loại thức ăn xanh t ươi thái nhỏ (rau xanh, 
bèo tươi thái nhỏ) và  các loại thức ăn giàu protein có nguồn gốc động vật t ươi sống. Tuỳ theo 
nguồn thức ăn sẵn có của mỗi cơ sở chăn nuôi nh ­ tôm, tép, ruột ốc luộc , ruột don, dắt v.v… 
Từ 11 – 16 ngày tuổi, thay dần một phần cơm bằng gạo tấm để vịt quen dần. Vẫn tiếp tục cho 
ăn thêm các loại thức ăn giàu protein nguồn gốc động vật t ươi sống như tôm, tép, ruột ốc, hến, 
don dắt, cua v.v. và các loại thức ăn xanh tươi (rau xanh và bèo tươi) 

Từ 17 – 23 ngày tuổi, tập cho vịt ăn thóc luộc nứt vỏ (thóc bung) trộn với gạo tấm. Tỷ lệ 
thóc luộc tăng dần trong khẩu phần lên tới 50%. Vẫn tiếp tục cho ăn các loại thức ăn giàu 
protein nguồn gốc động vật tươi sống và thức ăn xanh. 

Từ  24 – 27 ngày tuổi, trộn thêm thóc sống cùng thóc luộc và gạo tấm vào khẩu phần ăn 
của vịt. Lượng thóc sống tăng dần để đến ngày thứ 28 vịt có thể ăn hoàn toàn thóc sống cùng 
các loại thức ăn giàu protein và thức ăn xanh t ươi. 

Nếu không có nguồn thức ăn giàu protein dạng t ươi sống như cá nhỏ, tôm, tép, cua ốc, 
giun v.v… thì có thể sử dụng thức ăn hỗn hợp đậm đặc để thay thế. Tỷ lệ  thức ăn hỗn hợp đậm 
đặc cho vịt thịt hay gà thịt chiếm khoảng 25% trong khẩu phần. 

- Giai đoạn 4 – 19 tuần tuổi 
Từ 4 – 15 tuần tuổi, giai đoạn này vịt ® ược nuôi theo chế độ ăn hạn chế (nuôi cầm xác) 

của các đàn vịt hậu bị. Mục đích là để đàn vịt phát dục đúng ở độ tuổi cần thiết, giảm số l ượng 
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trứng nhỏ, tăng sức bền đẻ trứng, đạt khối l ượng chuẩn với độ đồng đều cao.  Định mức thức 
ăn hàng ngày cho mỗi vịt khoảng  40 – 50g thóc hay 30 – 40g thức ăn hỗn hợp (tuỳ thuộc 
mức độ thức ăn tự nhiên có trên bãi chăn).  

Từ  16 – 19 tuần, mặc dù vẫn cho ăn hạn chế, nh ưng lượng thức ăn đã được tăng dần lên 
để giúp vịt có đủ chất dinh d ưỡng chuẩn bị cho việc đẻ trứng. Giai đoạn này cho mỗi vịt ăn 
thêm từ 70 – 100g thóc một ngày tuỳ thuộc vào nguồn thức ăn tự nhiên. Tăng c ường chăn thả 
vịt.  

- Giai đoạn đẻ trứng 
Trong giai đoạn đẻ trứng, phải cho vịt ăn đầy đủ các chất dinh d ưỡng cần thiết giúp cho 

vịt tạo trứng và có sức bền đẻ trứng tốt hơn. Tuỳ thuộc vào mức độ thức ăn có trên đồng chăn 
mà cho vịt ăn thêm để đảm bảo nhu cầu về các chất dinh d ưỡng. Cần chú ý các loại thức ăn bổ 
sung protein, vitamin và khoáng. 

Nuôi vịt chăn thả, nếu tận dụng thóc rơi vãi trên đồng, ng ười ta thường tính toán để cho 
vịt đẻ rộ vào hai vụ lúa chín. Sau mỗi vụ đẻ (khoảng 4 - 5 tháng khai thác), tỷ lệ đẻ giảm thấp, 
tiến hành cho đàn vịt nghỉ đẻ thay lông c ưỡng bức đồng loạt (dập vịt), chuẩn bị cho vụ đẻ sau. 
Có thể cho đàn vịt thay lông đồng loạt bằng ph ương pháp cổ điển. 

Nuôi bằng phương thức chăn thả phải tuỳ điều kiện đồng chăn mà cung cấp thức ăn cho 
thích hợp. Đối với các giống vịt cao sản khi nuôi chăn thả, tận dụng nguồn thức ăn truyền 
thống sẵn có,  song cũng nên sử dụng thêm thức ăn hỗn hợp thì kết quả chăn nuôi sẽ tốt hơn.  
Có thể sử dụng 50 – 70% thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh và 30 – 50% thức ăn truyền thống của 
mỗi địa phương. Cũng có thể sử dụng thức ăn hỗn hợp đậm đặc của vịt đẻ cộng thêm thóc, 
ngô, cám v.v… theo hướng dẫn của nơi sản xuất.  Cần chú ý bổ sung thêm thức ăn giàu 
vitamin và khoáng, cần chú ý đảm bảo hàm l ượng canxi theo nhu cầu.  
9.1.7. Chăm sóc quản lý vịt sinh sản hướng trứng 
a. Chuẩn bị chuồng trại,  thiết bị và dụng cụ  nuôi vịt 

Chuồng trại, trang thiết bị (rèm che, quây, hệ thống s ưởi ấm v.v…) và dụng cụ (máng ăn, 
máng uốngv.v…)  phải được chuẩn bị chu đáo trước khi đưa vịt vào nuôi. Chuồng nuôi và các 
thiết bị, dụng cụ chăn nuôi phải ® ược vệ sinh tiêu độc theo đúng qui trình vệ sinh thú y . Sử 
dụng các trang thiết bị để đảm bảo độ thông thoáng cũng nh ­  nhiệt độ, độ ẩm trong chuồng 
nuôi phù hợp với từng giai đoạn nuôi. 

Chuồng nuôi cần được sưởi ấm, đảm bảo nhiệt độ thích hợp tr ước khi thả vịt con vào quây 
úm. Máng nước đã được chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ n ước uống đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh. Có 
thể dùng lồng úm kích thước 2 x 1 x 0,5 m, có nắp đậy, đáy và nắp lồng làm bằng l ưới sắt. 
Nếu không có điều kiện úm trong lồng thì úm trên nền. úm trên nền, sử dụng quây bằng phên 
tre, cót v.v… đường kính 4m, cao 0,3 - 0,5m dùng cho  300 vịt. Phải giữ cho vịt con luôn ® ược 
ấm áp, lớp độn chuồng khô ráo để ấm chân và bụng, lông sạch sẽ giúp cho vịt sinh tr ưởng tốt. 

Nên có sân chơi và bể tắm cho vịt con, bể tắm có kích th ước chiều dài 3m, chiều rộng 2m 
và độ sâu từ  0,2 – 0,3 m cho 200 vịt con ở 3 tuần tuổi. 

Nếu nuôi vịt trên sàn lưới thì dùng lưới có đường kính 1cm thiết kế thành hệ thống sàn 
vững chắc. sàn lưới cách mắt nền 0,8 – 1,0m. Nền chuồng láng xi măng với độ dốc 3% 
nghiêng về hệ thống rãnh thoát n ước.  

Nếu nuôi trên nền đất, nền chuồng ® ược láng xi măng và được trải lớp độn chuồng. Lớp 
độn chuồng được thay thường xuyên để đảm bảo luôn khô sạch. 
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b. Nước  uống cho vịt 
Đối với vịt con 1 ngày tuổi, khi ® ưa vịt vào chuồng nuôi phải cho vịt uống n ước ngay, vịt 

được uống nước càng sớm càng tốt. Tối thiểu, phải cho vịt uống n ước tự do sau 2 giờ mới bắt 
đầu cho vịt ăn. Ba ngày đầu tiên nên hoà thêm vitamin và chất điện giải vào n ước cho vịt uống 
(nhất là đối với các đàn vịt vận chuyển từ xa về)  sẽ giúp vịt nhanh chóng hồi phục sức khoẻ 
sau khi vận chuyển. Phải  cung cấp cho vịt n ước đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo nhu 
cầu. Cần chú tới nhiệt độ của n ước cho vịt uống. Không nên cho vịt uống n ước quá lạnh (dưới 
12oC) và nước nóng (trên 25 oC). Nhiệt độ nước uống thích hợp từ 18 – 20 oC. Nước uống cho 
vịt phải được cung cấp đủ trong suốt ngày đêm. 

Cách xác định nhu cầu nước uống, vị trí đặt máng uống, những điểm cần chú ý khi cấp 
nước và tiêu chuẩn nước uống của vịt sinh sản hướng trứng qua các giai đoạn nuôi cũng t ương 
tự như  đối với vịt sinh sản hướng thịt.  Nhu cầu nước uống của vịt phụ thuộc vào nhiều yếu tố 
khác nhau. Những yếu tố cần chú ý nhất là l ượng thức ăn thu nhận và nhiệt độ môi tr ường. 

Trong nhiệt độ thích hợp, nhu cầu nước uống trung bình của vịt 1 tuần tuổi là 
120ml/con/ngày ; 2 tuần tuổi là 250ml/con/ngày  ; 3 tuần tuổi là 350ml/con/ngày  ; từ 4 tuần 
tuổi là 500ml/con/ngày  ; trong giai đoạn đẻ trứng là 600 - 700 ml/con/ngày. 

Trong  những tuần tuổi đầu tiên cho vịt uống n ước bằng máng chụp tự động là tốt nhất. 
Cứ 100 vịt con cần tối thiểu một máng chụp tự động có ® ường kính 30cm, cao 30cm.   

Từ 3 tuần tuổi có thể thay thế máng chụp tự động bằng máng dài có chụp ngăn để vịt 
không vào được trong máng làm bẩn nước. Mỗi máng dài 2m là đủ cho 240-280 con. Phải 
đảm bảo chiều dài máng uống cho mỗi vịt từ  3 – 8 tuần tuổi tối thiểu là 1,5cm. Chiều dài 
máng uống tăng dần theo tuổi, chiều dài máng uống tối đa từ 9 – 10cm cho một vịt. 
c. Mật độ nuôi và độ lớn của đàn 

Vịt hướng trứng thường có tầm vóc cơ thể nhỏ hơn vịt h ướng thịt, vì vậy mật độ nuôi 
cũng khác nhau. Mật độ nuôi thích hợp đối với vịt 1 tuần tuổi là 35 con/m 2; 2 – 4 tuần tuổi 25 
– 20 con/m2; 4 – 8 tuần tuổi là 8 - 7 con/m 2. Sau 8 tuần tuổi 7 - 6 con/m 2.  

Nên bố trí chuồng nuôi vịt đẻ có sân chơi, tốt nhất sân chơi nên bằng bãi cỏ, hoặc rải cát, 
sân chơi phải có bóng mát, không bị đọng n ước. Đối với chuồng có sân chơi, mật độ vịt đẻ 
trong chuồng là 6 - 4 con/m 2. Mật độ nuôi quá cao sẽ làm cho tiểu khí hậu chuồng nuôi xấu 
đi, ảnh hưởng không tốt đến khả năng sinh sản của đàn vịt. Nếu mật độ nuôi quá thấp, hiệu 
quả sử dụng chuồng không cao gây lãng phí. 

Mật độ nuôi thực tế còn tuỳ thuộc vào độ thông thoáng của chuồng nuôi, mùa vụ và 
phương thức nuôi. 

Chuồng nuôi nên phân thành nhiều ô, các « ® ược ngăn cách nhau bằng các tấm ngăn 
cứng, chiều cao của tấm ngăn là 0,7m, các vách ngăn phải an toàn đảm bảo vịt không qua lại 
giữa các ô. Mỗi ô chỉ nên nuôi  250 – 350 con. 

Sau khi chuyển vịt hậu bị vào chuồng vịt đẻ (tr ước khi đẻ khoảng hai tuần) cũng là thời 
điểm ghép trống mái thích hợp. Đây là cơ hội thuận lợi để chọn lọc lại đàn vịt tr ước khi vào 
đẻ. Thông qua chọn lọc ngoại hình, chỉ chuyển những con vịt hậu bị đạt tiêu chuẩn giống sang 
đàn sinh sản. Để đảm bảo tỷ lệ thụ tinh và ấp nở tốt,  tỷ lệ trống mái thích hợp của đàn vịt sinh 
sản hướng trứng là 1 vịt trống phụ trách  8-10 vịt mái. 
d. Yêu cầu về nhiệt độ và độ ẩm 

Trong những ngày tuổi đầu tiên vịt con cần ® ược sưởi ấm. Cường độ và thời gian sưởi ấm 
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phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường. Thông thường để thuận tiện cho việc sưởi ấm, tránh gió 
lùa và dễ quản lý đàn vịt con, ng ười ta thường dùng lồng úm hoặc quây. Mỗi lồng úm diện 
tích 2m2 dùng một đèn sưởi công suất khoảng 150w, một quây vịt có ® ường kính khoảng 3m, 
cao 50 cm dùng một chụp s ưởi công suất khoảng 300w treo cách nền chuồng 50cm. 

 Tuỳ điều kiện thời tiết mà bố trí chụp sưởi cho thích hợp. Trước khi  chuyển vịt đến phải 
bật đèn sưởi trước tối thiểu 4 giờ để làm ấm chuồng nuôi cũng nh ­ lớp độn chuồng.. Nếu trời 
quá lạnh phải bố trí thêm lò sưởi phụ. 

Mùa đông phải sưởi cho vịt suốt 4 tuần lễ đầu, mùa hè chỉ cần s ưởi 2 tuần đầu (thậm chí 1 
tuần đầu tuỳ thời tiết).  

Khi vịt đã mọc đủ lông thì không cần s ưởi nữa, trừ khi nhiệt độ môi tr ường giảm xuống 
dưới 10oC. 

Nhiệt độ thích hơp trong chuồng nuôi đối với vịt ở ngày tuổi thứ nhất là 30 oC, nhiệt độ 
dưới chụp sưởi từ 35 – 33oC. Nhiệt độ chuồng nuôi giảm dần đến 7 ngày tuổi là 24 oC (mỗi 
ngày giảm từ 1 – 2 oC). Từ  đầu tuần thứ hai, nhiệt độ giảm dần mỗi ngày 1 oC và giữ ổn định 
ở 20oC là nhiệt độ thích hợp cho vịt từ sau hai tuần tuổi.  

Độ ẩm thích hợp từ 65 – 70%. Để đảm bảo ® ược độ ẩm chuồng nuôi thì thông thoáng 
chuồng nuôi là một vấn đề hết sức quan trọng; giải quyết tốt vấn đề này sẽ giúp cho đàn vịt 
khoẻ mạnh và cho năng suất cao. Chuồng nuôi vịt luôn có phân và n ước tiểu bài tiết ra  hoà 
trộn cùng với chất độn chuồng. C ường độ hô hấp của vịt lại rất cao, các khí thải cùng hơi n ước 
từ vịt sản sinh ra khá nhiều, vì thế độ ẩm lại càng cao hơn. Chuồng nuôi vịt phải có độ thông 
thoáng tốt mới bảo đảm không khí l ưu thông để đẩy được hơi nước thừa và các khí độc ra 
ngoài. Độ thông thoáng tốt sẽ đảm bảo nồng độ các khí độc trong chuồng nuôi (H 2S; NH3  và 
CO2) đạt được mức tiêu chuẩn quy định nh ­. 

Chuồng nuôi thông thoáng tốt nh ưng không được có gió lùa, tốc độ gió trong chuồng 
nuôi phải phù hợp với từng độ tuổi của vịt. Vịt 0 – 8 tuần tuổi tốc độ gió trong chuồng nuôi là 
0,2 – 0,3m/giây. Sau 8 tuần  tuổi, tốc độ gió từ  0,4 – 0,6m/giây. 

Hàng ngày, quan sát trạng thái của đàn vịt giúp chúng ta đánh giá sức khoẻ của chúng và 
nhiệt độ của chuồng nuôi có phù hợp hay không. 

Vịt con đi lại bình thường, tản đều trong khắp chuồng nuôi, chứng tỏ đàn vịt khoẻ mạnh, 
thoải mái, nhiệt độ trong chuồng nuôi thích hợp.  

Nếu vịt con dồn tụm lại thành đống, hoặc dồn lại d ưới chụp sưởi chứng tỏ nhiệt độ 
chuồng nuôi thấp hơn yêu cầu. 

Vịt con tản xa nguồn nhiệt, nằm há mỏ, cánh d ương lên chứng tỏ nhiệt độ chuồng nuôi 
quá cao.  

Vịt không đi lại chỉ đứng hoặc nằm ở một khu vực nhất định trong chuồng nuôi thì chắc 
chắn khu vực đó có gió lùa. 
e. Chương trình chiếu sáng 

Chương trình chiếu sáng bao gồm thời gian và c ường độ chiếu sáng. Nó có ảnh h ưởng rõ 
rệt đến tuổi thành thục sinh dục cũng nh ­ khả năng sinh sản của vịt. 

Cường độ chiếu sáng trong chuồng nuôi tuỳ theo kiểu chuồng. Nếu là chuồng kín c ường 
độ chiếu sáng 10lux/m 2 (tương ứng khoảng 1W/m 2 nền chuồng); nếu nuôi bằng kiểu chuồng 
thông thoáng tự nhiên, cường độ chiếu sáng 30 - 40 lux/m 2 nền chuồng(tương ứng khoảng 3,0 
– 4W/m2 nền chuồng tuỳ loại đèn và độ cao treo đèn).  



 271

Thời gian chiếu sáng khác nhau qua các giai đoạn nuôi 
.Hai tuần tuổi đầu tiên phải bảo đảm thời gian chiếu sáng mỗi ngày cho vịt là 24 giờ, sau 

đó giảm xuống 18 giờ trong một ngày đêm. Từ tuần thứ 4 thời gian chiếu sáng giảm dần để 
đến 9 tuần tuổi sử dụng hoàn toàn ánh sáng tự nhiên. Nếu nuôi chuồng kín, thời gian chiếu 
sáng là 8 giờ/ngày. 

Hàng ngày cho vịt làm quen với bóng tối để chúng không bị  xô đàn, làm tăng tỷ lệ chết 
do đè lên nhau. 

 Trước khi vịt đẻ  5 tuần, tăng thời gian chiếu sáng lên 10 giờ/ngày. Tuần tiếp theo (tr ước 
khi vịt đẻ 4 tuần), tăng thời  gian chiếu sáng lên 12 giờ/ngày. Sau đó tăng dần thời gian chiếu 
sáng hàng ngày để lúc vịt vào đẻ bảo đảm thời gian chiếu sáng 17 giờ/ngày. 

Trong thời gian vịt đẻ cần giữ đều mức độ chiếu sáng 17 giờ một ngày đêm. Nếu trong hệ 
thống chiếu sáng có bóng đèn nào bị hỏng phải thay thế ngay. Nếu không ổn định thời gian chiếu 
sáng cho vịt đẻ  sẽ làm giảm rõ rệt năng suất trứng. 

Nuôi vịt sinh sản hướng trứng cũng như mọi loại gia cầm đẻ trứng, khi chiếu sáng,  ánh sáng 
cần được phân bố đều trong chuồng nuôi. Vì thế nên dùng nhiều đèn có công suất nhỏ thì tốt hơn  
dùng một đèn công suất lớn. Không nên dùng các loại đèn có công suất lớn hơn 75W.  
h. ổ đẻ cho vịt 

ổ đẻ phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Chất độn ổ đẻ phải khô, sạch (phơi khô và tiêu độc 
theo đúng qui định) để giữ cho trứng không bị bẩn,  nền chuồng không bị ẩm mốc. Có thể độn ổ 
đẻ bằng rơm, trấu hay phoi bào, cố gắng đảm bảo độ dày 8-10 cm để tránh cho trứng không bị 
dập, rạn vỡ;  ổ đẻ được bố trí trong chuồng nuôi muộn nhất tr ước khi vịt đẻ 2 tuần. Trung bình 
một ổ đẻ đơn với kích thước là 40 x 60 x 40cm sử dụng cho 5 – 6 vịt mái. Mỗi dàn ổ đẻ của vịt 
thường có 5 ổ đẻ đơn, giữa các ổ đẻ đơn phải có vách ngăn cứng, tránh cho vịt khỏi chen lấn nhau 
gây dập, vỡ trứng. Dàn ổ đẻ th ường đặt sát vách chuồng phía trong để ổ đẻ luôn khô ráo. Có thể 
ngăn riêng khu vực ổ đẻ sau 8 giờ sáng để vịt không vào nằm làm bẩn ổ đẻ. 
i. Thu trứng 

Cũng như đối với vịt sinh sản hướng thịt, thu nhặt trứng là công việc đầu tiên trong ngày 
của người nuôi vịt đẻ hướng trứng. Trứng lành nhặt đặt vào khay đựng trứng, trứng dập, vỡ 
phải loại ngay. Nếu nhặt trứng phát hiện thấy số trứng ít hơn ngày hôm tr ước khoảng10% trở 
lên thì phải kiểm tra lại các khâu chăm sóc, nuôi d ưỡng đàn vịt sinh sản kịp thời, nếu có sai sót 
phải khắc phục ngay. 

Trứng nhặt xong cho chuyển ngay đến phòng khử trùng trứng hoặc kho trứng, chú ý 
không để trứng bị mưa ướt, hoặc bị nắng chiếu trực tiếp vào trứng trong khi vận chuyển. Khi 
vận chuyển trứng cần nhẹ nhàng để không bị dạn dập vỏ và ảnh h ưởng đến chất lượng trứng, 
nhất là đối với trứng giống. 

Trứng dễ bị nhiễm khuẩn do đó cần phải lau sạch trứng bằng dung dịch khử trùng (với 
những trứng bị bẩn) và xông sát trùng toàn bộ trứng để đạt ® ược tỷ  lệ nở cao. Trứng được 
xông sát trùng bằng hơi formaldehyt hay khí ozon tr ước khi đưa trứng vào kho bảo quản. 
k. Quản lý vịt sinh sản hướng trứng 

Để quản lý tốt vịt sinh sản hướng trứng qua các giai đoạn nuôi,  cần có đầy đủ sổ sách 
theo dõi về thời tiết, khí hậu, trạng thái sức khoẻ, thức ăn, n ước uống, khả năng sinh trưởng 
phát dục trong giai đoạn hậu bị, khả năng đẻ trứng, khả năng ấp nở,  khối l ượng của đàn vịt 
trong giai đoạn đẻ trứng, lịch dùng thuốc thú y v.v … theo đúng qui định của ngành. 
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9.1.8. Nuôi  dưỡng vịt thịt thương phẩm (vịt broiler) 
Vịt thịt thương phẩm còn gọi là vịt broiler có tốc độ sinh tr ưởng nhanh, thời gian nuôi 

ngắn. Căn cứ vào tốc độ sinh trưởng của vịt người ta chia quá trình nuôi dưỡng vịt broiler 
thành hai giai đoạn có nhu cầu dinh d ưỡng khác nhau. 

- Giai đoạn sử dụng thức ăn khởi động                  0 – 2  tuần tuổi 
- Giai đoạn sử dụng thức ăn vỗ béo                         3 - 8 tuần tuổi 
Nhu cầu dinh dưỡng cũng như khẩu phần ăn của vịt thịt khác nhau tuỳ theo điều kiện 

chăn nuôi của mỗi địa phương. 
Điều khiển chế độ dinh dưỡng để nâng cao chất lượng thịt vịt là một vấn đề cần chú ý trong 

kỹ thuật nuôi dưỡng vịt broiler. Hàm lượng lipit trong thịt vịt tỷ lệ thuận với tỷ lệ giữa năng l ượng 
và protein trong thức ăn nuôi vịt. Nếu mức năng l ượng trong thức ăn là cố định thì có thể điều 
chỉnh được hàm lượng lipit trong thịt vịt theo hàm lượng protein trong thức ăn. Để vịt có thể sử 
dụng thức ăn tốt với lượng mỡ trong thịt vừa phải thì tỷ lệ giữa năng l ượng trao đổi trên 1%  
protein trong thức ăn từ 153 – 156 kcal trong thức ăn khởi động và 172 – 175 kcal trong thức ăn 
vỗ béo. Vì thế phải tuỳ theo mức năng lượng trong thức ăn  mà sử dụng tỷ lệ protein cho thích hợp. 

Nuôi dưỡng để đảm bảo chất lượng của vịt thịt thì gi  ̧thành sản phẩm th ường cao hơn. Vì thế 
đối với những thị trường không đòi hỏi quá khắt khe về chất l ượng của thịt vịt người ta vẫn dùng 
các loại thức ăn có tỷ lệ giữa năng lượng và protein ở mức rộng hơn (180 – 200kcal) để vỗ béo vịt 
thịt thương phẩm. 

Dù nuôi bằng phương thức nào cũng chỉ nên bắt đầu cho vịt con ăn sau khi nở khoảng 12 - 18 
giờ. Bắt đầu cho vịt con ăn quá sớm hay quá muộn đều ảnh h ưởng không tốt đến khả năng sinh 
trưởng và sức sống của vịt con. Cho ăn sớm quá sẽ ảnh h ưởng đến việc sử dụng các chất dinh 
dưỡng còn lại trong túi lòng đỏ. Ng ược lại, cho ăn quá muộn, vịt con bị đói sẽ gặm chất độn 
chuồng làm tổn thương đường tiêu ho .̧ 

Khi bắt đầu cho vịt con ăn, không nên sử dụng ngay thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh chất l ượng 
cao ở ngày đầu tiên mà chỉ nên cho ăn các loại thức ăn truyền thống nh ­ cơm, gạo lức hay tấm 
ngâm để tạo điều kiện tốt cho quá trình tiêu hoá của vịt con. 
a. Nuôi theo phương thức công nghiệp 

Nuôi theo phương thức công nghiệp hay còn gọi là nuôi thâm canh thì tốt nhất là nuôi vịt thịt 
bằng thức ăn viên. Sử dụng thức ăn viên nuôi vit thịt sẽ giảm l ượng thức ăn hao hụt, giúp vịt ăn 
được nhiều thức ăn hơn so với các loại thức ăn khác nên khối l ượng cơ thể vịt cũng cao hơn và  
hiệu quả  sử dụng thức ăn cũng tốt hơn. Sử dụng thức ăn viên giúp vịt có thể thu nhận thức ăn theo 
yêu cầu và không gây stress trong khi ăn. Kích th ước viên thức ăn phải phù hợp theo lứa tuổi của 
vịt. Với vịt dưới 3 tuần tuổi, đường kính viên thức ăn khoảng 3,18mm; sau 3 tuần tuổi là 4,76mm. 

Nếu không có thức ăn hỗn hợp dạng viên thì dùng thức ăn hỗn hợp dạng bột. Khi dùng thức 
ăn hỗn hợp dạng bột thì cần trộn ướt trước khi cho vịt ăn 

Căn cứ vào nhu cầu dinh d ưỡng của vịt ở mỗi độ tuổi (xem lại bảng 8.3 trong mục 1.3.1) để 
tiến hành xây dựng khẩu phần ăn cho vịt. Các nguyên liệu thức ăn dùng trong khẩu phần  phải bảo 
đảm chất lượng tốt; không dùng thức ăn kém phẩm chất nh ­ mọt, mốc. Thức ăn sau khi trộn thành 
hỗn hợp chỉ dùng trong 1 tuần là tốt nhất, tối đa là 2 - 3 tuần, không dự trữ lâu d ưới dạng thức ăn 
hỗn hợp.  Đối với vịt broiler tốt nhất là cho ăn tự do theo nhu cầu thực tế của từng đàn vịt. L ượng 
thức ăn cho ăn hàng ngày không những thay đổi theo tuổi và giống vịt mà còn thay đổi theo chất 
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lượng thức ăn và dạng thức ăn sử dụng. Có thể tham khảo l ượng thức ăn tiêu thụ  của vịt thịt  ở 
bảng 9.7. 

           Bảng 9.7. Lượng thức ăn tiêu thụ của một  vịt thịt 

Lượng thức ăn tiêu thụ (g) 
Tuần tuổi 

Bình quân 1 ngày  Bình quân một tuần Luỹ kế 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

35 

95 

135 

175 

205 

225 

245 

245 

665 

945 

1225 

1435 

1575 

1717 

245 

910 

1855 

3080 

4515 

6090 

7807 

  
Với đặc điểm sinh trưởng nhanh, các giống vịt h ướng thịt không những có nhu cầu cao về 

các chất dinh dưỡng như năng lượng, protein, axit amin mà  còn có nhu cầu rất cao về các loại  
vitamin và khoáng. Tuỳ thuộc vào mức độ thiếu hụt khác nhau mà vịt có thể chậm lớn, còi cọc 
hay bị bệnh và làm giảm hiệu quả chăn nuôi. 

Vịt broiler được nuôi theo phương thức công nghiệp, tốt nhất là dùng máng ăn tự động. 
Nếu không có máng ăn tự động thì dùng các loại máng ăn th ường. Máng ăn có thể làm bằng 
gỗ, kim loại hay bằng nhựa. Máng ăn ® ược đặt trên nền xi măng, tấm ván hay nilon  để vịt có 
thể ăn lại được những thức ăn rơi ra khỏi máng. 

Vịt dưới 3 tuần tuổi, nếu nuôi bằng thức ăn viên cần 2cm chiều dài máng ăn cho một con. 
Nếu nuôi bằng thức ăn hỗn hợp trộn ướt, cần 3 – 4cm chiều dài máng ăn cho một con. Vịt 
sau 3 tuần tuổi, nuôi bằng thức ăn viên mỗi con cần 4 – 6 cm chiều dài máng. Nếu nuôi bằng 
thức ăn hỗn hợp trộn ướt,  mỗi con cần 8 – 12 cm chiều dài máng ăn. 

Hàng ngày kiểm tra lượng thức ăn  thu nhận của đàn vịt để điều chỉnh l ượng thức ăn đổ 
vào máng cho hợp lý. Lượng thức ăn dư thừa nhiều trong máng là không có lợi, nó th ường làm 
hỏng thức ăn và làm bẩn máng ăn. Nhất là khi nuôi vịt bằng thức ăn trộn ướt. 

Nuôi vịt thịt thâm canh cần áp dụng mọi biện pháp giúp cho vịt thu nhận  ® ược lượng thức 
ăn cao nhất để  đạt được tốc độ sinh trưởng tối ưu. Như vậy, thời gian nuôi được rút ngắn và 
nâng cao được hiệu quả sử dụng thức ăn. Đây là một trong những biện pháp giúp giảm giá 
thành sản phẩm. Tuy nhiên, cũng cần phải chú ý đến chất l ượng vịt thịt. Kết thúc vỗ béo sớm ở 
49 ngày tuổi, tuy có thể đảm bảo ® ược yêu cầu về khối lượng cơ thể nhưng bộ lông của vịt 
chưa phát triển đầy đủ nên cũng là một yếu tố ảnh h ưởng đến chất lượng của  thịt  vịt. Hơn 
nữa, tính trạng khối lượng cơ thể vịt có hệ số biến dị khá cao nên trong đàn sẽ có những vịt 
không đủ khối lượng theo tiêu chuẩn. Vì vậy thời gian kết thúc vỗ béo thích hợp đối với vịt 
thịt từ 53 – 56 ngày tuổi.  

Có thể dựa vào độ dài lông cánh (chiếc lông cánh thứ t ­ của hàng thứ nhất) để xác định 
thời điểm kết thúc vỗ béo thích hợp. Độ dài lông cánh từ 12 – 14cm là đạt yêu cầu. 
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b. Nuôi theo phương thức chăn thả 
Nuôi vịt từ khi mới nở đến ba tuần tuổi còn gọi là giai đoạn gột vịt con. Sau thời gian gột, có 

thể thả vịt trên các đồng, bãi chăn để chúng tự  kiếm ăn, giảm chi phí thức ăn nuôi vịt. Có thể tính 
toán thời gian sau khi gột vịt vào đúng các vụ gặt để tận dụng thóc rơi trên đồng ruộng. Nếu không 
đúng vụ gặt lúa thì vẫn có thể ® ưa vịt đi chăn trên ao hồ, ven sông, ven biển để tận dụng nguồn 
thức ăn tự nhiên. 

Để đảm bảo chất lượng vịt thịt khi nuôi theo phương thức chăn thả, có thể chia vịt nuôi thịt 
làm 3 giai đoạn. Giai đoạn gột vịt (1 đến 21ngày tuổi); giai đoạn chăn thả trên đồng bãi (22 đến  
trước khi xuất bán từ 3 đến 7 ngày) và giai đoạn vỗ béo tập trung (3 – 7 ngày tr ước khi xuất bán). 
Cần có thời gian vỗ béo tập trung tr ước khi xuất bán để tăng chất lượng của vịt thịt. Vịt thịt nuôi 
theo phương thức chăn thả thường có mùi hôi, tanh của bùn đất, phân bón trên đồng ruộng, bãi 
chăn. Vì vậy, cần có thời gian nuôi tập trung vỗ béo để giúp vịt giảm thiểu tối đa mùi của môi 
trường bị hấp thụ trên cơ thể vịt thịt. 

- Giai đoạn nuôi gột vịt (1 – 21 ngày tuổi) 
Giai đoạn này có thể nuôi bằng các loại thức ăn hỗn hợp hay thức ăn truyền thống. Nếu 

nuôi bằng thức ăn hỗn hợp, cách cho ăn cũng t ương tự như nuôi theo phương thức công 
nghiệp. Nếu nuôi bằng các loại thức ăn truyền thống, có thể cho ăn theo ph ương pháp đã được 
đúc kết từ kinh nghiệm chăn nuôi trong nông hộ. 

Sau khi vịt nở ra từ 12 – 18 giờ bắt đầu cho ăn. 1 – 3 ngày đầu tiên cho ăn cơm với ngô 
mảnh nấu chín, hoặc cơm gạo tấm, khoảng 4 kg gạo cho 100 vịt con. Cho vịt con ăn 4 – 5 
lần/ngày, bữa ăn cuối cùng trong ngày vào khoảng 21 – 22 giờ. Mỗi bữa đổ thức ăn nhiều lần 
để vịt ăn hết thức ăn và thức ăn không bị bẩn.Thức ăn rải đều trên tấm nilon trải rộng hay trên 
phên, cót để đàn vịt phát triển đồng đều. 

Sau ngày tuổi thứ 3, tập cho vịt con ăn thêm các loại thức ăn xanh t ươi thái nhỏ (rau xanh, 
bèo tươi thái nhỏ) và  các loại thức ăn giàu protein có nguồn gốc động vật t ươi sống. Tuỳ theo 
nguồn thức ăn sẵn có của mỗi cơ sở chăn nuôi nh ­ tôm, tép, ruột ốc luộc , ruột don, dắt v.v… 

Từ 11 – 15 ngày tuổi, thay dần  cơm bằng gạo, tấm, ngô mảnh ngâm n ước cho mềm để 
vịt quen dần. Vẫn tiếp tục cho ăn thêm các loại thức ăn giàu protein nguồn gốc động vật t ươi 
sống như tôm, tép, ruột ốc, hến, don dắt. cua v.v…và các loại thức ăn xanh tươi (rau xanh và 
bèo tươi) 

Từ 16 – 21 ngày tuổi, tập cho vịt ăn thóc luộc nứt vỏ (thóc bung) trộn với gạo tấm. Tỷ lệ 
thóc luộc tăng dần rồi từ từ  trộn thêm thóc sống.  Vẫn tiếp tục cho ăn các loại thức ăn giàu 
protein nguồn gốc động vật và thức ăn xanh. 

Vịt nuôi thịt được ăn tự do theo nhu cầu nên khả năng sinh tr ưởng rất nhanh. Vì vậy khi 
nuôi theo phương thức chăn thả, sử dụng các loại thức ăn truyền thống, cần chú ý bổ sung 
thêm các loại thức ăn giàu vitamin và khoáng vi l ượng cho vịt. 

Để vịt nuôi thịt sinh trưởng tốt, dù nuôi theo phương thức chăn thả vẫn phải đảm bảo cho 
vịt ăn tự do theo nhu cầu. Thức ăn vẫn phải đảm bảo chất l ượng theo tiêu chuẩn. Tuỳ nguồn 
thức ăn sẵn có của mỗi cơ sở chăn nuôi, dựa vào thành phần hoá học và giá trị dinh d ưỡng của 
các loại nguyên liệu thức ăn mà xây dựng khẩu phần ăn cho thích hợp.  

Định mức thức ăn khi nuôi theo ph ương thức chăn thả cũng tương tự như khi nuôi theo 
phương thức công nghiệp. Tuỳ thuộc vào l ượng thức ăn tự nhiên nhiều hay ít mà quyết định 
lượng thức ăn cho ăn thêm hàng ngày. 
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- Giai đoạn chăn thả 
Sau 3 tuần nuôi gột,  vịt ® ược nuôi chủ yếu trên đồng, bãi chăn thả. Từ  22 – 27 ngày 

tuổi, lượng thóc sống tăng dần để đến ngày thứ 28 vịt có thể ăn hoàn toàn thóc sống cùng các 
loại thức ăn giàu protein và thức ăn xanh t ươi. Cần bổ sung thêm các loại thức ăn giàu vitamin 
và khoáng vi lượng cho vịt thịt (các loại premix vitamin và premix khoáng).. Nếu thiếu 
vitamin và các nguyên tố khoáng, vịt sẽ chậm lớn, sức đề kháng kém và có thể xuất hiện nhiều 
bệnh khác nhau. 

Để vịt tận dụng tốt nguồn thức ăn tự nhiên, buổi sáng tr ước khi đưa vịt đi chăn không cho 
vịt ăn, vịt đói sẽ chăm chỉ kiếm ăn. Buổi chiều khi ® ưa vịt về chuồng, phải quan sát đàn vịt để 
cung cấp đủ  thức ăn cho chúng ăn tự do thật no. L ượng thức ăn cho ăn thêm bao nhiêu là tuỳ 
thuộc vào thức ăn có trên đồng chăn và thực trạng của mỗi đàn vịt. Vịt nuôi thịt phải ® ược ăn 
uống đầy đủ mới có khả năng sinh tr ưởng tốt. 

- Giai đoạn vỗ béo tập trung 
Để đảm bảo chất lượng vịt thịt khi xuất chuồng, kết thúc giai đoạn chăn thả cần có thời 

gian vỗ béo tập trung. Thời gian vỗ béo tập trung từ 3 – 7 ngày (ngắn nhất là 3 ngày, trung 
bình là 5 ngày và dài nhất là 7 ngày). Không nên kéo dài thời gian vỗ béo tập trung vì sẽ làm 
tăng giá thành sản phẩm chăn nuôi. Thời gian vỗ béo tập trung dài hay ngắn là tuỳ thuộc vào 
thể trạng của đàn vịt sau thời kỳ nuôi chăn thả.  

Nếu sau khi kết thúc giai đoạn nuôi chăn thả, đàn vịt đạt ® ược khối lượng theo yêu cầu, 
đủ độ béo ở đúng độ tuổi giết thịt thì chỉ cần vỗ béo tập trung trong 3 ngày để giảm thiểu mùi 
vị không mong muốn hấp thụ từ môi tr ường trên cơ thể vịt. 

Nếu sau khi kết thúc giai đoạn nuôi chăn thả, đàn vịt ch ưa đạt được khối lượng theo yêu 
cầu, chưa đủ độ béo ở đúng độ tuổi giết thịt thì cần thời gian vỗ béo tập trung dài hơn (5 – 7 
ngày) để đàn vịt đạt được yêu cầu cần thiết. 

Giai đoạn này dùng thức ăn theo nhu cầu cho vịt trong giai đoạn vỗ béo. 
9.1.9. Chăm sóc quản lý vịt broiler 
a. Chuẩn bị chuồng trại và thiết bị nuôi vịt 

Chuồng trại, trang thiết bị (rèm che, quây, hệ thống s ưởi ấm v.v…) và dụng cụ (máng ăn, 
máng uống v.v) phải được chuẩn bị chu đáo trước khi đưa vịt vào nuôi. Chuồng nuôi và các 
thiết bị, dụng cụ chăn nuôi phải ® ược vệ sinh tiêu độc theo đúng qui trình vệ sinh thú y . Sử 
dụng các trang thiết bị để đảm bảo độ thông thoáng cũng nh ­  nhiệt độ, độ ẩm trong chuồng 
nuôi phù hợp với từng giai đoạn nuôi. 

Mọi yêu cầu về chuẩn bị chuồng nuôi vịt thịt th ương phẩm giống như chuẩn bị chuồng 
trại và thiết bị nuôi vịt sinh sản hướng thịt giai đoạn từ 0 – 8 tuần tuổi. 
b. Yêu cầu nước  uống cho vịt 

Đối với vịt con 1 ngày tuổi, khi ® ưa vịt vào chuồng nuôi phải cho vịt uống n ước ngay, vịt 
được uống nước càng sớm càng tốt. Tối thiểu, phải cho vịt uống n ước tự do sau 2 giờ mới bắt 
đầu cho vịt ăn. Ba ngày đầu tiên nên hoà thêm vitamin và chất điện giải vào n ước cho vịt uống 
(nhất là đối với các đàn vịt vận chuyển từ xa về)  sẽ giúp vịt nhanh chóng hồi phục sức khoẻ 
sau khi vận chuyển. Nước uống cho vịt phải được cung cấp đủ trong suốt ngày đêm. 

Vị trí đặt máng uống, những điểm cần chú ý khi cấp n ước và tiêu chuẩn nước uống của 
vịt thịt thương phẩm cũng tương tự như  đối với vịt sinh sản hướng thịt. Nhu cầu nước uống 
của vịt phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Những yếu tố cần chú ý nhất là l ượng thức ăn 
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thu nhận và nhiệt độ môi trường. Vịt thịt thương phẩm có tốc độ sinh trưởng nhanh hơn  so với 
các đàn vịt giống sinh sản hướng thịt vì không phải khống chế khối l ượng cơ thể. Vì vậy, 
lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày của vịt thịt th ương phẩm cũng nhiều hơn vịt giống h ướng thịt 
cùng lứa tuổi. Chính vì vậy nhu cầu n ước uống hàng ngày của vịt thịt th ương phẩm cũng cao 
hơn. Cần cung cấp đủ n ước cho vịt uống tự do trong suốt ngày đêm. 

Nhu cầu nước uống hàng ngày cho mỗi vịt ở 1 tuần tuổi trong khoảng từ  200 - 220ml; 2 
tuần tuổi 450 - 500ml; 3 tuần tuổi 550 - 650ml; 4 tuần tuổi  650 - 700ml  ; 5 tuần tuổi 750 – 
800ml ; sau 6 tuần tuổi 1000 – 1200ml.  

Trong  những tuần tuổi đầu tiên cho vịt uống n ước bằng máng chụp tự động là tốt nhất. 
80 - 100 vịt con cần tối thiểu một máng chụp tự động có ® ường kính 30cm, cao 30cm.   

Từ 3 tuần tuổi có thể thay thế máng chụp tự động bằng máng dài có chụp ngăn để vịt 
không vào được trong máng làm bẩn nước.. Phải đảm bảo chiều dài máng uống cho mỗi vịt 
dưới 3 tuần tuổi tối thiểu là 1,5cm. Chiều dài máng uống tăng dần theo tuổi, sau 3 tuần tuổi 
cần  tối thiểu 2 – 6 cm chiều dài máng uống cho một vịt. 
c. Mật độ nuôi và độ lớn của đàn 

Trong tuần tuổi đầu tiên vịt phải được nuôi trong quây úm dưới chụp sưởi trên nền 
chuồng hoặc sàn lưới. Tuần thứ nhất nên úm trên nền, từ tuần thứ hai tốt nhất là nuôi trên sàn 
lưới, vì nuôi vịt trên sàn lưới phần lớn thức ăn, nước uống rơi vãi cùng với chất bài tiết của vịt 
rơi qua sàn lưới không đọng lại nên vệ sinh hơn. 

Mật độ vịt khi nuôi trên sàn lưới: 
 1 tuần tuổi: 19 - 25 con/m 2; hai tuần tuổi: 13 - 17 con/m 2; 3 tuần tuổi: 8 - 10 con/m 2 ; từ 4 

tuần tuổi : 5 – 6 con/m2 
Mật độ vịt nuôi trên nền chuồng: 
 Tuần thứ nhất: 14 - 15 con/m2; Tuần thứ hai: 10-11 con/m2; Tuần thứ ba : 7-10 con/m2; từ 

tuần thứ 4 4con/m 2 
Mật độ nuôi thực tế còn tuỳ thuộc vào độ thông thoáng của chuồng nuôi, tầm vóc của mỗi 

giống vịt, mùa vụ và phương thức nuôi. 
Chuồng nuôi nên phân thành nhiều ô, các « ® ược ngăn cách nhau bằng các tấm ngăn 

cứng, chiều cao của tấm ngăn là 0,7m, các vách ngăn phải an toàn đảm bảo vịt không qua lại 
giữa các ô. Để quản lý tốt,  mỗi ô chỉ nên nuôi  250 – 350 con. 

Bắt đầu từ tuần tuổi thứ tư rải chất độn chuồng trên 2/3 diện tích sàn l ưới hay nền chuồng. 
Lớp độn chuồng dày 8 – 10 cm và định kỳ tăng thêm chất độn chuồng khô.  Chất độn chuồng 
có thể là: rơm, rạ (cắt ngắn), trấu hoặc phoi bào. Có thể hỗn hợp hai hay ba loại nguyên liệu 
làm lớp độn chuồng thì tốt hơn dùng đơn lẻ từng loại. 

Máng uống phải đặt trên phần diện tích có sàn l ưới, dưới có rãnh thoát nước để nước rơi 
vãi không làm ướt chất độn chuồng. 
d. Yêu cầu về nhiệt độ và độ ẩm 

Trong những ngày tuổi đầu tiên vịt con cần ® ược sưởi ấm. Cường độ và thời gian sưởi ấm 
phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường. Thông thường để thuận tiện cho việc sưởi ấm, tránh gió 
lùa và dễ quản lý đàn vịt con, ng ười ta thường dùng lồng úm hoặc quây. Mỗi lồng úm diện 
tích 2m2 dùng một đèn sưởi công suất khoảng 150w, một quây vịt có ® ường kính khoảng 3m, 
cao 50 cm dùng một chụp s ưởi công suất khoảng 300w treo cách nền chuồng 50cm. 

 Tuỳ điều kiện thời tiết mà bố trí chụp sưởi cho thích hợp. Trước khi  chuyển vịt đến phải 
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bật đèn sưởi trước tối thiểu 4 giờ để làm ấm chuồng nuôi cũng nh ­ lớp độn chuồng.. Nếu trời 
quá lạnh phải bố trí thêm lò sưởi phụ. 

Mùa đông phải sưởi cho vịt suốt 4 tuần lễ đầu, mùa hè chỉ cần s ưởi 2 tuần đầu (thậm chí 1 
tuần đầu tuỳ thời tiết).  

Khi vịt đã mọc đủ lông thì không cần s ưởi nữa, trừ khi nhiệt độ môi tr ường giảm xuống 
dưới 10oC. 

Nhiệt độ thích hơp trong chuồng nuôi đối với vịt ở ngày tuổi thứ nhất là 30 oC, nhiệt độ 
dưới chụp sưởi từ 35 – 33oC. Nhiệt độ chuồng nuôi giảm dần đến 7 ngày tuổi là 24 oC (mỗi 
ngày giảm từ 1 – 2 oC). Từ  đầu tuần thứ hai, nhiệt độ giảm dần mỗi ngày 1 oC và giữ ổn định 
ở 20oC là nhiệt độ thích hợp cho vịt từ sau hai tuần tuổi. Độ ẩm từ 65 – 70%.  

Để đảm bảo được độ ẩm chuồng nuôi thì thông thoáng chuồng nuôi là một vấn đề hết sức 
quan trọng; giải quyết tốt vấn đề này sẽ giúp cho đàn vịt khoẻ mạnh và cho năng suất cao. 
Chuồng nuôi vịt thịt luôn có l ượng phân và nước tiểu bài tiết ra cao hơn so với các loại vịt 
khác cùng lứa tuổi.  Cường độ hô hấp của vịt lại rất cao, các khí thải cùng hơi n ước từ vịt sản 
sinh ra khá nhiều, vì thế độ ẩm lại càng cao hơn. Chuồng nuôi vịt phải có độ thông thoáng tốt 
mới bảo đảm không khí l ưu thông để đẩy được hơi nước thừa và các khí độc ra ngoài.  

Chuồng nuôi thông thoáng tốt nh ưng không được có gió lùa, tốc độ gió trong chuồng 
nuôi phải phù hợp với từng độ tuổi của vịt. Vịt 0 – 3 tuần tuổi tốc độ gió trong chuồng nuôi là 
0,2 – 0,3m/giây. Sau 3 tuần tuổi từ 0,3 – 0,4m/giây. 

Hàng ngày, quan sát trạng thái của đàn vịt giúp chúng ta đánh giá sức khoẻ của chúng và 
nhiệt độ của chuồng nuôi có phù hợp hay không. 
e. Chương trình chiếu sáng 

Chương trình chiếu sáng bao gồm thời gian và c ường độ chiếu sáng. Nó có ảnh h ưởng rõ 
rệt đến tuổi thành thục sinh dục cũng nh ­ khả năng sinh sản của vịt. 

Cường độ chiếu sáng trong chuồng nuôi tuỳ theo kiểu chuồng. Nếu là chuồng kín c ường 
độ chiếu sáng 10lux/m 2 (tương ứng khoảng 1W/m 2 nền chuồng); nếu nuôi bằng kiểu chuồng 
thông thoáng tự nhiên, cường độ chiếu sáng 30lux/m 2 nền chuồng (tương ứng khoảng 3,0 
W/m2). Trong giai đoạn vỗ béo chỉ cần ánh sáng mờ với c ường độ từ 10 – 15lux tương ứng 
với 1,0 – 1,5W/m2 nền chuồng. 

Thời gian chiếu sáng khác nhau qua các giai đoạn nuôi 
.Hai tuần tuổi đầu tiên phải bảo đảm thời gian chiếu sáng mỗi ngày cho vịt là 24 giờ, sau 

đó giảm xuống 18 giờ trong một ngày đêm. Từ tuần thứ 4  sử dụng hoàn toàn ánh sáng tự 
nhiên.  

Hàng ngày cho vịt làm quen với bóng tối để chúng không bị  xô đàn, làm tăng tỷ lệ chết 
do đè lên nhau. 

Khi chiếu sáng,  ánh sáng cần được phân bố đều trong chuồng nuôi. Vì thế nên dùng nhiều 
đèn có công suất nhỏ thì tốt hơn  dùng một đèn công suất lớn. Không nên dùng các loại đèn chiếu 
sáng có công suất lớn hơn 75W.  
h.  Quản lý vịt thịt thương phẩm 

Để quản lý tốt vịt thịt thương phẩm qua các giai đoạn nuôi,  cần có đầy đủ sổ sách theo 
dõi về số lượng đầu vịt, thời gian bắt đầu nuôi, thời gian kết thúc nuôi, thời tiết, khí hậu, trạng 
thái sức khoẻ, thức ăn, nước uống, khả năng sinh trưởng, khối lượng của đàn vịt khi xuất 
chuồng,  lịch dùng thuốc thú y v.v… theo đúng qui định của ngành. 
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9.2. Kỹ thuật nuôi ngan 

Theo phân loại học, ngan được xếp vào họ vịt (Anatidae). Họ vịt bắt nguồn từ hai loài 
hoang dã là Anas platyrhynchos f.domestiea - tổ tiên của loài vịt nhà và Carina mochata – tổ 
tiên của ngan nhà. Mặc dù có nguồn gốc và đặc điểm sinh học khác nhau, nh ưng hiệp hội 
Thuỷ cầm Anh cùng các nước trên thế giới vẫn xếp  ngan vào một loại hình vịt thịt. Nhiều địa 
phương ở Việt Nam, người dân vẫn gọi con ngan là vịt xiêm, nh ­ vậy việc coi ngan như  một 
loài vịt thịt cũng khá quen thuộc với ng ười chăn nuôi ở nước ta.  

Nuôi ngan và vịt có nhiều điểm giống nhau, vì vậy trong phần này, chúng tôi chỉ đề cập 
đến những điểm cần chú ý trong kỹ thuật nuôi d ưỡng. 
9.2.1. Nhu cầu dinh dưỡng và thức ăn nuôi ngan 

Nhu cầu dinh dưỡng cho các loại ngan được trình bầy trong bảng 9.8 và 9.9. 

Bảng 9.8. Nhu cầu dinh dưỡng của ngan sinh sản 
 

Ngan hậu bị (tuần tuổi) Giai đoạn Chất dinh dưỡng 

0 – 4 5 – 14 15 – 25 Đẻ trứng Thay lông1 

ME* (kcal) 2900 2900 2750 2860 2860 

Protein thô (%) 20 17 14,5 17 12 – 13 

Arginine (%) 1,10 0,90 0,70 0,85 0.80 

Lysine (%) 1,10 0,80 0,65 0,75 0,73 

Methionine (%) 0,50 0,36 0,30 0,34 0,30 

Met + Cystine (%) 0,93 0,70 0,60 0,65 0,60 

Threonine (%) 0,83 0,60 0,49 0,56 0,55 

Tryptophane (%) 0,25 0,18 0,15 0,17 0,16 

Canxi (%) 0,90 0,80 0,70 2,9 – 3,3 2,50 

Photpho**(%) 0,45 0.40 0,35 0,42 0,45 

Axit Linoleic (%) 1,00 1,00 0,80 1,00 0,80 

Vitamin A (UI/kg) 8.800 5.500 5.500 8.800 5.500 

Vitamin D3 (UI/kg) 1.100 880 880 880 880 

Vitamin E (UI/kg) 22 11 11 22 11 

Ghi chú: ME* =  Năng lượng trao đổ; Photpho** - Photpho dễ tiêu 

Thay lông1 – Bốn tuần thay lông đầu tiên chuẩn bị cho kỳ đẻ 2. 
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Bảng 9.9. Nhu cầu dinh dưỡng của ngan nuôi thịt 
 

Thành phần dinh dưỡng Đơn vị tính 0 – 2 tuần 2 – 6 tuần > 6 tuần 

Năng lượng trao đổi Kcal/kg 3080 3080 3080 

Protein thô % 20 18 16 

Metionin % 0,50 0,41 0,36 

Metionin+ xystin % 0,90 0,80 0,70 

Arginine % 1,10 1,00 0,90 

Lyzin % 1,10 0,90 0,80 

Canxi % 0,90 0,80 0,80 

Photpho  % 0,45 0,40 0,40 

Mangan (Mn) mg/kg 55 55 55 

Kẽm (Zn) mg/kg 70 55 55 

Vitamin A UI/kg 8.800 5.500 5.500 

VitaminD3 UI/kg 1.100 880 880 

VitaminE UI/kg 22 11 11 

 
Cũng như đối với vịt hướng thịt, muốn ngan có khả năng sinh sản tốt, cần đảm bảo đầy đủ 

nhu cầu dinh dưỡng cho  ngan  qua các giai đoạn nuôi. Yêu cầu về các chât dinh d ưỡng đối 
với ngan cũng gần tương tự như với vịt hướng thịt. Các nhóm chất dinh d ưỡng cần thiết gồm 
có năng lượng, protein, axit amin, vitamin và khoáng. Nhu cầu về các chất dinh d ưỡng khác 
nhau tuỳ theo tuổi và mục đích chăn nuôi. 

Thức ăn nuôi ngan cũng tương tự như thức ăn nuôi vịt, bao gồm các nhóm thức ăn giàu 
năng lượng (thóc, ngô, cám, mỳ, mạch v.v...); thức ăn giàu protein nguồn gốc động vật (bột cá, 
bột thịt, bột thịt xương, bột máu v.v...); thức ăn giàu protein nguồn gốc thực vật (đỗ t ương, khô 
dầu v.v...), nhóm thức ăn giàu chất khoáng (bột đá, bột sò, dicanxiphotphat, premix khoáng 
v.v...); nhóm thức ăn giàu vitamin (thức ăn tươi xanh, bột xanh, premix vitamin v.v...).  

Thức ăn nuôi ngan cũng cần ® ược đảm bảo cân bằng về các chất dinh d ưỡng. Sự cân bằng 
về các chất dinh dưỡng trong thức ăn không những ảnh h ưởng đến hiệu quả chăn nuôi mà còn 
ảnh hưởng đến chất lượng của thịt ngan. 

Những vấn đề cần chú ý khi sử dụng thức ăn cho ngan cũng giống nh ­ đối với vịt hướng 
thịt. Hàm lượng protein trong thức ăn tỷ lệ thuận với hàm l ượng protein trong thịt và tỷ lệ 
nghịch với hàm lượng mỡ trong thịt.  

Sử dụng nhiều bột cá hay những sản phẩm từ cá sẽ ảnh h ưởng đến chất lượng thịt ngan 
khi nuôi ngan thịt thương phẩm. 

Có thể sử dụng thức ăn hỗn hợp để nuôi ngan, nếu không có các loại thức ăn hỗn hợp sản 
xuất riêng cho ngan, có thể sử dụng thức ăn hỗn hợp sản xuất cho vịt để nuôi ngan. 

Cũng giống như vịt, khi nuôi ngan theo ph ương thức công nhgiệp thì sử dụng thức ăn hỗn 
hợp hoàn chỉnh dạng viên là tiện lợi và tốt nhất. Tuy nhiên cần phải tính đến hiệu quả chăn 
nuôi. Vì vậy, tuỳ từng điều kiện kinh tế, mức độ thâm canh  mà lựa chọn dạng thức ăn cho phù 
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hợp. Nếu không có thức ăn hỗn hợp dạng viên thì dùng thức ăn hỗn hợp dạng bột,  nh ưng cần 
trộn ướt trước khi cho ăn. 

Nếu nuôi ngan theo phương thức chăn thả, sử dụng các nguồn thức ăn tự nhiên trên đồng 
chăn cũng như các nguyên liệu thức ăn sẵn có của mỗi địa ph ương giống như thức ăn nuôi vịt. 
Phương pháp phối hợp khẩu phần thức ăn, những điểm cần chú ý khi sử dụng thức ăn  cho 
ngan cũng giống như  đối với vịt. 
9.2.2. Kỹ thuật nuôi dưỡng ngan sinh sản 
a. Giai đoạn từ 0-12 tuần tuổi 

Sau khi thả vào quây, tối thiểu phải cho ngan uống n ước từ 3 – 4giờ mới bắt đầu cho ăn. 
Giai đoạn ngan con cần đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu các chất dinh d ưỡng, trong những tuần 
đầu cần ưu tiên các loại thức ăn chất lượng cao, dễ tiêu hoá. Bởi vì giai đoạn này ngan  có 
cường độ sinh trưởng rất cao nhưng cơ quan tiêu hoá  lại phát triển ch ưa hoàn thiện, các 
enzym tiêu hoá tiết ra còn ít và hoạt tính ch ưa cao.  

Cần tạo điều kiện cho ngan con sử dụng hết chất dinh d ưỡng còn lại trong túi lòng đỏ  Vì vậy,  
sau khi nở từ 12 – 18 giờ mới bắt đầu cho  ăn. Không nên cho ngan con ăn thức ăn hỗn hợp hoàn 
chỉnh chất lượng cao ngay những giờ đầu tiên, thậm chí là trong ngày đầu tiên. Trong ngày đầu 
tiên chỉ nên cho ăn các loại thức ăn mềm, dễ tiêu hoá nh ­ cơm, bún dấp nước hay gạo tấm ngâm. 
Để tiêu ho  ̧thức ăn tốt, cần giữ ấm cho ngan trong những ngày đầu tiên.  

Lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày khác nhau tuỳ theo giống ngan và điều kiện khí hậu. Có 
thể tham khảo định mức thức ăn hàng ngày cho ngan Pháp từ 1 – 12 tuần tuổi  ở bảng 9.10.   

Bảng 9.10. Định lượng thức ăn và yêu cầu khối lượng 
của ngan  Pháp từ 1 – 12 tuần tuổi 

Tuần Ngan trống Ngan mái 

Tuổi Thức ăn * Khối lượng (kg) Thức ăn * Khối lượng (kg) 

1 12 0,15 11 0,13 

2 35 0,38 30 0,36 

3 75 0,80 50 0,60 

4 90 1,00 70 0,80 

5 110 1,30 80 0,90 

6 120 1,40 90 1,00 

7 125 1,80 95 1,30 

8 125 2,20 97 1,50 

9 130 2,60 100 1,80 

10 135 2,80 103 1,90 

11 135 2,90 105 2,10 

12 140 3,10 105 2,15 

            Thức ăn*: Tính bằng gam thức ăn/con/ngày. 
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Trong giai đoạn ngan con, tốt nhất là sử dụng thức ăn hỗn hợp dạng viên. Nếu không có thức 
ăn hỗn hợp dạng viên thì có thể sử dụng các loại thức ăn khác nh ­ thức ăn hỗn hợp dạng bột, thức 
ăn hỗn hợp đậm đặc trộn với cơm hoặc trộn với các loại thức ăn giàu năng l ượng dạng bột. Tự phối 
hợp khẩu phần từ các nguyên liệu thức ăn sẵn có v.v …Khi sử dụng các loại thức ăn hỗn hợp dạng 
bột, cần làm ướt thức ăn trước khi cho ăn (thức ăn trộn ướt)..  

Cũng có thể sử dụng các loại thức ăn truyền thống nh ­ cơm, tấm, ngô, thóc luộc trộn với 
các loại thức ăn giàu protein sẵn có tại địa ph ương như tôm, tép, cua, ốc, don, dắt, rạm, giun 
đất v.v… Các loại nguyên liệu thức ăn dùng cho ngan con cần có chất l ượng tốt và đặc biệt là 
không được ôi, mốc. Các loại thức ăn giàu protein phải t ươi mới, không ươn, thối. Tuy nhiên, 
dù dùng thức ăn loại nào cũng phải dựa vào nhu cầu dinh d ưỡng của ngan ở mỗi độ tuổi mà 
phối hợp khẩu phần và định mức thức ăn cho phù hợp. 

Trong hai tuần tuổi đầu tiên cho ngan ăn hoàn toàn trong máng. Các tuần tuổi sau, vẫn có 
thể cho ăn trong máng nếu sử dụng thức ăn hỗn hợp dạng viên. 

Để giúp ngan phát triển đồng đều, từ tuần tuổi thứ ba, nên cho ngan ăn một phần trong 
máng còn một phần rải trên nền xi măng hay một tấm nilon trải rộng trên sàn chuồng. 

Trong giai đoạn từ 0 – 3 tuần tuổi, chiều dài máng ăn từ 2 – 3cm/con nếu nuôi bằng 
thức ăn viên,  3 – 5 cm/con nếu dùng thức ăn trộn ướt. 

Từ tuần tuổi thứ tư trở đi cho  ăn hoàn toàn trên nền chuồng hay trên tấm nilon trải rộng 
(không cần máng) giúp cho đàn ngan có khối l ượng đồng đều hơn. 

Sau 4 tuần tuổi, để hạn chế  khả năng sinh tr ưởng và sự phát dục sớm, giúp cho đàn ngan 
đạt khối lượng chuẩn với độ đồng đều cao, cần cho ăn hạn chế. Hàng tuần phải kiểm tra khối 
lượng để quyết định lượng thức ăn cho thích hợp.  

Khối lượng ngan Pháp đến 12 tuần tuổi, ngan mái có khối l ượng từ  2,15 - 2,25kg và ngan 
trống từ 3,1-3,5kg là tốt; ngan nội (ngan loang và ngan trắng) khối l ượng con mái từ 1,7 – 
1,8kg và con trống từ  2,9 – 3,0kg. 

 Nuôi ngan chăn thả có thể sử dụng các loại thức ăn nh ­ nuôi thâm canh, tuy nhiên cũng 
có thể sử dụng các loại nguyên liệu có sẵn ở địa ph ương như ngô, gạo lứt, cám, đỗ tương, khô 
đỗ, giun, ốc v.v… và cho ăn thêm rau xanh thái nhỏ. 
b. Giai đoạn từ 13 – 25 tuần tuổi 

Vấn đề cần lưu ý trong kỹ thuật nuôi dưỡng ở giai đoạn này là điều khiển khối l ượng của 
ngan theo đúng biểu đồ chuẩn của giống. Muốn đạt ® ược khối lượng cơ thể theo tiêu chuẩn, 
kỹ thuật quan trọng nhất trong nuôi d ưỡng là  điều chỉnh chính xác l ượng thức ăn cho chúng 
ăn hàng ngày. 

Khối lượng cơ thể cũng như độ đồng đều của ngan ở giai đoạn này sẽ ảnh h ưởng đến tuổi 
đẻ, tỷ lệ đẻ, năng suất trứng giống và kết quả  ấp nở của ngan  sinh sản sau này. Đây là giai 
đoạn quan trọng trong qui trình chăn nuôi ngan giống. Kỹ thuật nuôi d ưỡng ngan hậu bị với 
phương thức nuôi thâm canh hay nuôi chăn thả cũng t ương tự như đối với vịt hậu bị hướng 
thịt.  

Phải rất thận trong khi tăng lượng thức ăn hàng ngày của đàn ngan. Nếu tăng l ượng thức 
ăn không đúng sẽ làm khối l ượng cơ thể ngan cao hơn qui định, ngan quá béo sẽ ảnh h ưởng 
đến khả năng đẻ trứng sau này. Trứng thường nhỏ hơn, sức bền đẻ trứng kém, kết quả là năng 
suất trứng thấp. Vì thế, không nên giảm thức ăn trong quá trình nuôi d ưỡng ngan hậu bị. Điều 
này không chỉ chú ý với con mái mà cả với con trống. Khi nuôi ngan trống giống cũng nh ­ 
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mọi gia cầm trống giống, trong suốt quá trình nuôi không ® ược để cho chúng bị sụt cân. Khi 
khối lượng cơ thể vượt quá yêu cầu cần thiết cũng không ® ược để sụt cân mà chỉ cho phép 
tăng cân chậm. Nếu ngan bị sụt cân sẽ ảnh h ưởng đến khả năng phát dục của ngan. Đây là 
điểm quan trọng trong kỹ thuật nuôi d ưỡng các đàn giống.  

 Tham khảo định mức thức ăn nuôi ngan từ 13 – 25 tuần tuổi ở bảng 9.11. 

Bảng 9.11. Định mức thức ăn và khối l ượng ngan 
 

Trống Mái  
       Tuần tuổi 

Thức ăn 
(g/con/ngµy) 

Khối lượng 
(kg) 

Thức ăn 
(g/con/ngµy) 

Khối lượng 
(kg) 

13 145 3,2 105 2,20 

14 145 3,3 105 2,25 

15 145 3,4 105 2,30 

16 150 3,5 105 2,35 

17 150 3,6 105 2,38 

18 155 3,7 105 2,40 

19 155 3,8 105 2,44 

20 160 3,9 105 2,48 

21 160 4,1 105 2,50 

22 165 4,2 110 2,52 

23 165 4,3 120 2,55 

24 170 4,4 130 2,58 

25 170 4,5 130 2,70 

 
c. Giai đoạn đẻ trứng 

Các giống ngan khác nhau, khả năng đẻ trứng cũng khác nhau. Ngan pháp bắt đầu đẻ 
trứng  từ  26 – 28 tuần tuổi; ngan nội bắt đầu dẻ trứng muộn hơn từ 31 – 33 tuần tuổi. Năng 
suất trứng của ngan pháp nuôi ở n ước ta có thể đạt được từ 150 – 195 quả trong hai chu kỳ 
đẻ, cao hơn rất nhiều so với các giống ngan nội, năng suất chỉ đạt từ 60 – 70 quả.  

Giai đoạn đẻ trứng của ngan có hai chu kỳ: 
- Chu kỳ đẻ trứng thứ nhất của ngan Pháp bắt đầu từ  26 tuần tuổi và kéo dài trong khoảng 

từ  24-26 tuần  (50 – 52 tuần tuổi). Trung bình chu kỳ đẻ trứng thứ nhất của ngan Pháp 
thường kéo dài đến 51 tuần tuổi. 

Sau khi kết thúc chu kỳ đẻ trứng thứ nhất, ngan nghỉ đẻ và thay lông trong thời gian  từ 
10-12 tuần. Kết thúc thời kỳ nghỉ đẻ, thay lông ngan tiếp tục sang chu kỳ đẻ trứng thứ hai. 
Chu kỳ đẻ trứng thứ hai của ngan kéo dài  trong khoảng thời gian từ  22 - 24 tuần. Kết thúc 
chu kỳ đẻ thứ hai từ 84 – 88 tuần tuổi. 
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Để đảm bảo tỷ lệ thụ tinh tốt, tỷ lệ ghép trống và mái đối với đàn ngan sinh sản bình th ường là 
1 trống với 4 – 5 ngan mái. Cần có tỷ lệ ngan trống dự phòng khoảng 5%. 

Từ 26 tuần tuổi, đàn ngan chuẩn bị vào đẻ, nhu cầu về các chất dinh d ưỡng cũng cao hơn, 
lượng thức ăn hàng ngày khoảng 140g/con với ngan mái và 190g/con với ngan trống. Lúc này 
có thể sử dụng thức ăn khởi động đẻ trứng. 

Khi ngan bắt đầu đẻ quả trứng đầu tiên hãy tăng thêm mức ăn hàng ngày cho chúng. Tuy 
nhiên, tăng thức ăn thế nào để đàn ngan không quá béo và tránh hiện t ượng “sinh trưởng bù” 
là  vấn đề cần thiết ở giai đoạn này. 

Khi tỷ lệ đẻ toàn đàn đạt 5% mới chính thức cho ăn thức ăn của ngan đẻ. 
Khi đàn ngan vào đẻ, tỷ lệ đẻ có thể tăng nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào độ đồng đều của 

mỗi đàn khác nhau. Mức tăng thức ăn hàng ngày nhiều hay ít là tuỳ thuộc vào mức tăng tỷ lệ 
đẻ hàng ngày. Từ 27 – 30 tuần tuổi, sau mỗi tuần l ượng thức ăn cho mỗi ngan mái tăng thêm 
5 g/con/ngày. Như vậy đến 30 tuần tuổi, lượng thức ăn hàng ngày cho mỗi ngan mái khoảng 
165g và giữ nguyên mức ăn này đến hết 34 tuần tuổi.  

Đối với ngan trống, từ  27 – 34 tuần tuổi, l ượng thức ăn hàng ngày cho một con khoảng 
200g. 

Từ 35 – 51 tuần tuổi cho ngan ăn tự do, l ượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày tuỳ thuộc vào 
tỷ lệ đẻ của từng đàn ngan và mùa vụ trong năm,  trung bình  khoảng 195g/con/ngày. 

Sau khi kết thúc chu kỳ đẻ thứ nhất, ngan nghỉ đẻ và thay lông. Trong thời gian này, sử 
dụng nhu cầu dinh dưỡng cho ngan trong thời gian thay lông đã trình bầy trong bảng 9.8.  

Lượng thức ăn hàng ngày cho mỗi con ở tuần đầu tiên nghỉ đẻ thay lông (tuần tuổi 52) là 
75g; ba tuần tiếp theo lượng thức ăn hàng ngày cho mỗi con giữ ở mức 100g. Sau đó l ượng 
thức ăn hàng ngày tăng dần lên đến 66 tuần tuổi khoảng 180g/con.  

Sau khi vào đẻ chu kỳ hai, tiếp tục sử dụng thức ăn theo nhu cầu cho ngan sinh sản. Ngan 
được ăn tự do cho đến khi kết thúc chu kỳ đẻ thứ hai. 

Từ 26 tuần tuổi, bắt đầu cho ngan ăn thức ăn trong máng. Trong giai đoạn này, cần  từ  6 
– 10 cm chiều dài máng ăn cho một ngan. 
9.2.3. Chăm sóc và quản lý ngan sinh sản 
a. Chuẩn bị chuồng trại,  thiết bị và dụng cụ  nuôi ngan 

Chuồng trại, trang thiết bị (rèm che, quây, hệ thống s ưởi ấm v.v…) và dụng cụ (máng ăn, 
máng uốngv.v…)  phải được chuẩn bị chu đáo trước khi đưa ngan vào nuôi. Chuồng nuôi và 
các thiết bị, dụng cụ chăn nuôi phải ® ược vệ sinh tiêu độc theo đúng qui trình vệ sinh thú y. Sử 
dụng các trang thiết bị để đảm bảo độ thông thoáng cũng nh ­  nhiệt độ, độ ẩm trong chuồng 
nuôi phù hợp với từng giai đoạn nuôi. 

Tất cả mọi khâu chuẩn bị chuồng trại và thiết bị nuôi ngan cũng giống nh ­ nuôi vịt sinh 
sản hướng thịt.   
b. Yêu cầu nước uống cho ngan 

Yêu cầu nước uống cho ngan cũng t ương tự như cho vịt. Đối với ngant con 1 ngày tuổi, 
khi đưa  vào chuồng nuôi phải cho  uống n ước ngay càng sớm càng tốt. Tối thiểu, phải cho 
ngan uống nước tự do sau 2 giờ mới bắt đầu cho ăn. Ba ngày đầu tiên nên hoà thêm vitamin và 
chất điện giải vào nước cho ngan uống sẽ giúp chúng nhanh chóng hồi phục sức khoẻ sau khi 
vận chuyển. Phải  cung cấp cho ngan n ước đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo nhu cầu.  

Kỹ thuật cung cấp nước uống cho ngan cũng t ươngtự như cho vịt sinh sản hướng thịt.. c. 
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Mật độ nuôi và độ lớn của đàn 
Trong tuần tuổi đầu tiên ngan con được nuôi trong quây úm d ưới chụp sưởi trên nền 

chuồng hoặc sàn lưới tương tự như đối với vịt con hướng thịt. Từ tuần thứ hai, nuôi trên nền tốt 
hơn nuôi trên sàn lưới. 

Mật độ ngan khi nuôi trên sàn l ưới: 
 Tuần thứ nhất: 27 - 35 con/m 2; Tuần thứ hai: 18 - 25 con/m2; Tuần thứ ba và tuần thứ tư: 

11 - 15 con/m2 . 
Mật độ ngan  nuôi trên nền chuồng: 
 Tuần thứ nhất: 23 - 27 con/m2; Tuần thứ hai: 10-15 con/m2; Tuần thứ ba và tuần thứ tư: 

7-10 con/m2.  
Mật độ nuôi giảm dần theo tuần tuổi. Từ  5 – 18 tuần tuổi giảm dần xuống 3 - 6 con/m 2.  

Từ 19 tuần tuổi đến hết giai đoạn sinh sản, nhu cầu diện tích chuồng nuôi cho mỗi ngan đẻ từ  
0.3 -  0,4 m2. 

Với kiểu chuồng bố trí  có sân chơi bên ngoài thì yêu cầu diện tích chuồng nuôi và sân 
chơi là 0,6 m2/con; trong đó diện tích chuồng nuôi ít nhất là 0,3 m 2/con. 

Mật độ nuôi thực tế còn tuỳ thuộc vào độ thông thoáng của chuồng nuôi, mùa vụ và 
phương thức nuôi. 

Chuồng nuôi nên phân thành nhiều ô, các « ® ược ngăn cách nhau bằng các tấm ngăn 
cứng,  mỗi ô chỉ nên nuôi  250 – 350 con. 

Bắt đầu từ tuần tuổi thứ tư phải rải chất độn chuồng trên 2/3 diện tích sàn. Lúc này máng 
uống phải đặt trên phần diện tích không có lớp độn chuồng, bên d ưới có rãnh thoát nước để 
không ướt lớp độn chuồng. 

Sau khi chuyển ngan hậu bị vào chuồng vịt đẻ (tr ước khi đẻ khoảng hai tuần) cũng là  cơ 
hội thuận lợi để chọn lọc lại đàn ngan tr ước khi vào đẻ. Thông qua chọn lọc ngoại hình, chỉ 
chuyển những con  đạt tiêu chuẩn giống sang đàn sinh sản. Để đảm bảo tỷ lệ thụ tinh và ấp nở 
tốt cần bố trí tỷ lệ trống mái của đàn ngan sinh sản thích hợp (1 ngan trống phụ trách  từ 3 – 
5 ngan mái). 
d. Yêu cầu về nhiệt độ và độ ẩm 

Việc sưởi ấm cho ngan cũng tương tự như đối với vịt hướng thịt. Trong những ngày tuổi 
đầu tiên ngan con cần được sưởi ấm. Cường độ và thời gian sưởi ấm phụ thuộc vào nhiệt độ 
môi trường.  

Nhiệt độ thích hơp trong chuồng nuôi đối với ngan  ở ngày tuổi thứ nhất là 30 - 32 oC, 
nhiệt độ chuồng nuôi giảm dần đến 9 ngày tuổi là 24 oC (mỗi ngày giảm từ 1 – 2 oC). Từ  đầu 
tuần thứ hai, nhiệt độ giảm dần mỗi ngày 1 oC và giữ ổn định ở 20 oC là nhiệt độ thích hợp cho 
ngan từ sau hai tuần tuổi. Độ ẩm thích hợp từ 65 – 70%. Để đảm bảo độ thông thoáng trong 
chuồng nuôi, với ngan 0 – 12 tuần tuổi tốc độ gió trong chuồng nuôi là 0,3 – 0,4m/giây. Sau 
12 tuần  tuổi, tốc độ gió từ 0,4 – 0,6m/giây. 
e. Chương trình chiếu sáng 

Chương trình chiếu sáng bao gồm thời gian và c ường độ chiếu sáng có ảnh h ưởng rõ rệt 
đến tuổi thành thục sinh dục cũng nh ­ khả năng sinh sản của ngan.  

Cường độ chiếu sáng trong chuồng nuôi tuỳ theo kiểu chuồng. Nếu là chuồng kín c ường 
độ chiếu sáng 10lux/m 2 (tương ứng khoảng 1W/m 2 nền chuồng); nếu nuôi bằng kiểu chuồng 
thông thoáng tự nhiên, cường độ chiếu sáng 30 - 40 lux/m 2 nền chuồng(tương ứng khoảng 3,0 
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– 4W/m2 nền chuồng tuỳ loại đèn và độ cao treo đèn).  
Hai ngày đầu tiên, chiếu sáng 24 giờ mỗi ngày, ngày thứ ba, thời gian chiếu sáng giảm 

xuống 23 giờ; Sau đó mỗi ngày giảm đi 2 giờ chiếu sáng cho đến khi thời gian chiếu sáng là 
14 giờ mỗi ngày. Từ tuần thứ hai đến hết ba tuần tuổi, chiếu sáng 14 giờ một ngày. Từ  4 - 25 
tuần tuổi chỉ sử dụng hoàn toàn ánh sáng tự nhiên. 

Mỗi ngày phải cho vịt làm quen với bóng tối 1 giờ để tránh cho vịt không bị hoảng sợ (xô 
đàn) trong trường hợp hệ thống chiếu sáng bị trục trặc không hoạt động ® ược. 

Từ 26 tuần tuổi, ngan chuẩn bị vào đẻ, tăng dần thời gian chiếu sáng từ 26 – 29 tuần tuổi 
lên 14 giờ. Sau đó mỗi tuần tăng thêm một giờ chiếu sáng cho đến khi đạt thời gian chiếu sáng 
mỗi ngày là 16 – 17 giờ trong suốt chu kỳ đẻ thứ nhất. 

Kết thúc chu kỳ đẻ thứ nhất (51 tuần tuổi), ngan nghỉ đẻ và thay lông. Trong tuần thay 
lông đầu tiên (52 tuần tuổi), thời gian chiếu sáng mỗi ngày là 4 giờ; tuần thay lông thứ hai và 
thứ ba, thời gian chiếu sáng mỗi ngày là 6 giờ; từ tuần thay lông thứ t ­ đến tuần thứ mười thời 
gian chiếu sáng mỗi ngày tăng dần từ 8 – 10 giờ; Sau đó thời gian chiếu sáng tăng dần lên 
khi ngan chuẩn bị vào đẻ lại là 15 giờ mỗi ngày. 

Trong suốt chu kỳ đẻ trứng thứ hai của ngan, thời gian chiếu sáng mỗi ngày là 16 giờ. 
Trong cả hai chu kỳ đẻ trứng của ngan, chỉ nên chiếu sáng bắt đầu từ 4 giờ sáng đến 20 

giờ. Trong thời gian ngan đẻ cần giữ đều mức độ chiếu sáng 16 - 17 giờ một ngày đêm. Nếu 
trong hệ thống chiếu sáng có bóng đèn nào bị hỏng phải thay thế ngay. Nếu không ổn định 
thời gian chiếu sáng sẽ làm giảm rõ rệt năng suất trứng. 
h. ổ đẻ cho ngan 

ổ đẻ cho ngan cũng tươngtự như cho vịt sinh sản hướng thịt, cần đảm bảo đúng yêu cầu kỹ 
thuật. Chất độn ổ đẻ phải khô, sạch (phơi khô và tiêu độc theo đúng qui định) để giữ cho trứng 
không bị bẩn,  nền chuồng không bị ẩm mốc. Có thể độn ổ đẻ bằng rơm, trấu hay phoi bào, cố 
gắng đảm bảo độ dày 8-10 cm để tránh cho trứng không bị dập, rạn vỡ;  ổ đẻ được bố trí trong 
chuồng nuôi khi ngan ® ược 25 tuần tuổi, trung bình 4 - 5 ngan mái có một ổ đẻ đơn với kích th ước 
là 40 x 60 x 40cm. Mỗi dàn ổ đẻ th ường có 5 ổ đẻ đơn.Dàn ổ đẻ đặt s ţ vách chuồng phía trong để 
ổ đẻ luôn khô ráo.  
i. Thu trứng 

Ngan cũng như  vịt có tập tính đẻ sớm hơn so với nhiều loại gia cầm, vì vậy thu nhặt 
trứng là công việc đầu tiên trong ngày khi nuôi ngan sinh sản. Trứng lành nhặt đặt vào khay 
đựng trứng, trứng dập, vỡ phải loại ngay. Nếu nhặt trứng phát hiện thấy số trứng ít hơn ngày 
hôm trước khoảng10% trở lên thì phải kiểm tra lại các khâu chăm sóc, nuôi d ưỡng đàn ngant 
sinh sản kịp thời, nếu có sai sót phải khắc phục ngay. 

Trứng nhặt xong cho chuyển ngay đến phòng khử trùng trứng hoặc kho trứng, chú ý 
không để trứng bị mưa ướt, hoặc bị nắng chiếu trực tiếp vào trứng trong khi vận chuyển. 

Trứng dễ bị nhiễm khuẩn do đó cần phải làm sạch trứng bằng dung dịch khử trùng (với 
những trứng bị bẩn) và xông sát trùng toàn bộ trứng để đạt ® ược tỷ  lệ nở cao. Trứng được 
xông sát trùng bằng hơi formaldehyt hay khí ozon tr ước khi đưa trứng vào kho bảo quản. 
k. Quản lý ngan sinh sản  

Để quản lý tốt ngan sinh sản  qua các giai đoạn nuôi,  cần có đầy đủ sổ sách theo dõi về 
thời tiết, khí hậu, trạng thái sức khoẻ, thức ăn, n ước uống, khả năng sinh trưởng phát dục trong 
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giai đoạn hậu bị, khả năng sinh sản, khối l ượng của đàn ngan, lịch dùng thuốc thú y v.v … theo 
đúng qui định của ngành. 
9.2.4. Kỹ thuật nuôi ngan thịt th ương phẩm  (Broiler) 

Kỹ thuật nuôi ngan thịt thương phẩm cũng tương tự như nuôi vịt thịt thương phẩm. Ngan 
thịt thương phẩm còn gọi là ngan broiler có tốc độ sinh tr ưởng nhanh, thời gian nuôi ngan 
broiler thường được chia thành hai hoặc ba giai đoạn có nhu cầu dinh d ưỡng khác nhau. 

+ Giai đoạn sử dụng thức ăn khởi động                  0 – 2  tuần tuổi 
+ Giai đoạn sử dụng thức ăn  sinh tr ưởng                         3 - 6 tuần tuổi 
+ Giai đoạn sử dụng thức ăn võ béo                                 sau 6 tuần tuổi 
Cũng như nuôi vịt thịt thương phẩm, nuôi ngan thịt th ương phẩm cũng có thể sử dụng hai 

phương thức là nuôi thâm canh và nuôi chăn thả có đầu t ­  (bán thâm canh). 
Nhu cầu dinh dưỡng cũng như khẩu phần ăn của ngan thịt khác nhau tuỳ theo điều kiện 

chăn nuôi của mỗi địa phương. 
Dù nuôi bằng phương thức nào cũng chỉ nên bắt đầu cho ngan con ăn sau khi nở khoảng 12 - 

18 giờ.  
Nuôi theo phương thức công nghiệp hay còn gọi là nuôi thâm canh thì tốt nhất là nuôi ngan 

thịt bằng thức ăn viên. Sử dụng thức ăn viên nuôi ngan thịt sẽ giảm l ượng thức ăn hao hụt, sinh 
trưởng nhanh và  hiệu quả  sử dụng thức ăn cũng tốt hơn.  

Kích thước viên thức ăn nuôi ngan thịt cũng t ương tự  như nuôi vịt thịt. 
Nếu không có thức ăn hỗn hợp dạng viên thì dùng thức ăn hỗn hợp dạng bột. Khi dùng thức 

ăn hỗn hợp dạng bột thì cần trộn ướt trước khi cho ăn 
Thức ăn cần đảm bảo nhu cầu dinh d ưỡng cho ngan thịt ở mỗi độ tuổi (bảng 9.9 trong mục 

2.1). Các nguyên liệu thức ăn dùng trong khẩu phần phải bảo đảm chất l ượng tốt. Thức ăn sau khi 
trộn thành hỗn hợp chỉ dùng trong 1 tuần là tốt nhất,  không dự trữ lâu d ưới dạng thức ăn hỗn hợp. 
Đối với ngan thịt thương phẩm tốt nhất là cho ăn tự do theo nhu cầu. L ượng thức ăn cho ăn hàng 
ngày không những thay đổi theo tuổi và giống ngan mà còn thay đổi theo chất l ượng thức ăn và 
dạng thức ăn sử dụng.  

Ngan thịt  nuôi theo phương thức công nghiệp, tốt nhất là dùng máng ăn tự động. Nếu 
không có máng ăn tự động thì dùng các loại máng ăn th ường. Máng ăn có thể làm bằng gỗ, 
kim loại hay bằng nhựa.  

Ngan dưới 3 tuần tuổi, nếu nuôi bằng thức ăn viên cần 2cm chiều dài máng ăn cho một 
con. Nếu nuôi bằng thức ăn hỗn hợp trộn ướt, cần 3 – 4cm chiều dài máng ăn cho một con. 
Sau 3 tuần tuổi, nuôi bằng thức ăn viên mỗi con cần 4 – 6 cm chiều dài máng. Nếu nuôi bằng 
thức ăn hỗn hợp trộn ướt,  mỗi con cần 8 – 12 cm chiều dài máng ăn. 

Hàng ngày kiểm tra lượng thức ăn  thu nhận của đàn ngan để điều chỉnh l ượng thức ăn đổ 
vào máng cho hợp lý. Lượng thức ăn dư thừa nhiều trong máng là không có lợi, nó th ường làm 
hỏng thức ăn và làm bẩn máng ăn. Nhất là khi nuôi bằng thức ăn trộn ướt. 

Kết thúc vỗ béo ngan thịt thương phẩm từ 70 – 77 ngày tuổi (ngan mái) và 84 – 88 
ngày tuổi (ngan trống). Khối l ượng ngan mái từ 2,5 – 2,6kg và ngan trống từ 4,7 – 4,8kg. 

Nuôi ngan theo phương thức chăn thả có đầu tư  (nuôi bán thâm canh) cũng t ương tự như 
nuôi vịt thịt. Nuôi gột từ khi mới nở đến ba tuần tuổi, sau đó có thể thả ngan trên các đồng, bãi 
chăn để chúng tự  kiếm ăn, giảm chi phí thức ăn. 
9.2.5. Chăm sóc quản lý ngan thịt thương phẩm 
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a. Chuẩn bị chuồng trại, thiết bị và dụng cụ nuôi ngan 
Chuồng trại, trang thiết bị (rèm che, quây, hệ thống s ưởi ấm v.v…) và dụng cụ (máng ăn, 

máng uốngv.v…)  phải được chuẩn bị chu đáo trước khi đưa ngan vào nuôi. Chuồng nuôi và 
các thiết bị, dụng cụ chăn nuôi phải ® ược vệ sinh tiêu độc theo đúng qui trình vệ sinh thú y . 
Sử dụng các trang thiết bị để đảm bảo độ thông thoáng cũng nh ­  nhiệt độ, độ ẩm trong 
chuồng nuôi phù hợp với từng giai đoạn nuôi. 

Mọi yêu cầu về chuẩn bị chuồng nuôi ngan thịt th ương phẩm giống như chuẩn bị chuồng 
trại và thiết bị nuôi ngan sinh sản h ướng thịt giai đoạn từ 0 – 12 tuần tuổi. 
b. Yêu cầu nước  uống  

Đối với ngan con 1 ngày tuổi, khi ® ưa vào chuồng nuôi phải cho uống n ước ngay càng 
sớm càng tốt. Tối thiểu, phải cho chúng uống n ước tự do sau 2 giờ mới bắt đầu cho ăn. Ba 
ngày đầu tiên nên hoà thêm vitamin và chất điện giải vào n ước cho ngan uống sẽ giúp chúng 
nhanh chóng hồi phục sức khoẻ sau khi vận chuyển. N ước uống phải được cung cấp đủ cho 
ngan trong suốt ngày đêm. 

Vị trí đặt máng uống, những điểm cần chú ý khi cấp n ước và tiêu chuẩn nước uống của 
ngant thịt thương phẩm cũng tương tự như  đối với các loại ngan vịt khác. Nhu cầu n ước uống 
của ngan phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, cần chú ý nhất là l ượng thức ăn thu nhận và 
nhiệt độ môi trường.  

Nhu cầu nước uống hàng ngày cho mỗi ngan thịt ở 1 tuần tuổi là 50ml; 2 tuần tuổi là 120 
ml; 3 - 4 tuần tuổi 250 ml; 5 - 6 tuần tuổi  300ml  ; sau 7 tuần tuổi 350ml. 

Trong  những tuần tuổi đầu tiên cho ngan uống n ước bằng máng chụp tự động nh ­ nuôi 
vịt thịt là tốt nhất. Không nên sử dụng máng chụp tự động của gà để nuôi vịt và ngan sẽ làm 
trụi lông đầu. 

Từ 3 tuần tuổi có thể thay thế máng chụp tự động bằng máng dài có chụp ngăn để  n ước 
không bị bẩn. Phải đảm bảo chiều dài máng uống cho mỗi ngan d ưới 3 tuần tuổi tối thiểu là 
1,5cm. Chiều dài máng uống tăng dần theo tuổi, sau 3 tuần tuổi cần  tối thiểu 2 – 6 cm chiều 
dài máng uống cho một con. 
c. Mật độ nuôi và độ lớn của đàn 

Trong tuần tuổi đầu tiên ngan con được nuôi trong quây úm d ưới chụp sưởi trên nền 
chuồng hoặc sàn lưới, từ tuần thứ hai tốt nhất là nuôi trên nền. 

Mật độ ngan khi nuôi trên sàn l ưới: 
 1 tuần tuổi: 19 - 25 con/m 2; hai tuần tuổi: 13 - 17 con/m 2; 3 tuần tuổi: 8 - 10 con/m 2 ; từ 4 

tuần tuổi : 5 – 6 con/m2 
Mật độ vịt nuôi trên nền chuồng: 
 Tuần thứ nhất: 14 - 15 con/m2; Tuần thứ hai: 10-11 con/m2; Tuần thứ ba : 7-10 con/m2; từ 

tuần thứ 4 : 4 – 5 con/m 2 
Mật độ nuôi thực tế còn tuỳ thuộc vào độ thông thoáng của chuồng nuôi, tầm vóc của mỗi 

giống ngan, mùa vụ và ph ương thức nuôi. 
Chuồng nuôi nên phân thành nhiều ô, các « ® ược ngăn cách nhau bằng các tấm ngăn 

cứng để ngan không qua lại giữa các ô. Để quản lý tốt,  mỗi ô chỉ nên nuôi  250 – 350 con. 
Bắt đầu từ tuần tuổi thứ tư rải chất độn chuồng trên 2/3 diện tích sàn l ưới hay nền chuồng. 

Lớp độn chuồng dày 8 – 10 cm và định kỳ tăng thêm chất độn chuồng khô.  Chất độn chuồng 
có thể là: rơm, rạ (cắt ngắn), trấu hoặc phoi bào. Có thể hỗn hợp hai hay ba loại nguyên liệu 
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làm lớp độn chuồng thì tốt hơn dùng đơn lẻ từng loại. 
Máng uống phải đặt trên phần diện tích có sàn l ưới, dưới có rãnh thoát nước để nước rơi 

vãi không làm ướt chất độn chuồng. 
d. Yêu cầu về nhiệt độ và độ ẩm 

Trong những ngày tuổi đầu tiên ngan con cần ® ược sưởi ấm. Cường độ và thời gian sưởi 
ấm phụ thuộc vào nhiệt độ môi tr ường. Thông thường để thuận tiện cho việc sưởi ấm, tránh 
gió lùa và dễ quản lý, ng ười ta thường dùng lồng úm hoặc quây. Mỗi lồng úm diện tích 2m 2 
dùng một đèn sưởi công suất khoảng 150w, một quây có ® ường kính khoảng 3m, cao 50 cm 
dùng một chụp sưởi công suất khoảng 300w treo cách nền chuồng 50cm. 

 Tuỳ điều kiện thời tiết mà bố trí chụp sưởi cho thích hợp. Trước khi  chuyển ngan đến 
phải bật đèn sưởi trước tối thiểu 4 giờ để làm ấm chuồng nuôi cũng nh ­ lớp độn chuồng..  

Nhiệt độ thích hơp trong chuồng nuôi đối với ngan ở ngày tuổi thứ nhất là 30 - 32 oC;  
nhiệt độ chuồng nuôi giảm dần đến 10 ngày tuổi là 24 - 22 oC (mỗi ngày giảm từ 1 – 2 oC). Từ 
tuần thứ ba, nhiệt độ giảm dần và giữ ổn định ở 20 oC là nhiệt độ thích hợp cho ngan. Độ ẩm từ 
65 – 70%.  

Chuồng nuôi thông thoáng tốt nh ưng không được có gió lùa, tốc độ gió trong chuồng 
nuôi với ngan từ 0 – 3 tuần tuổi  là 0,2 – 0,3m/giây. Sau 3 tuần tuổi từ 0,3 – 0,4m/giây. 
e. Chương trình chiếu sáng 

Cường độ chiếu sáng từ 1 – 14 ngày là 15lux/m 2 (tương ứng khoảng 1,5W/m 2 nền 
chuồng); 15 – 28 ngày tuổi giảm dần c ường độ chiếu sáng xuống 5lux/m 2 nền chuồng (tương 
ứng khoảng 0,5 W/m 2). Sau đó giữ nguyên cường độ chiéu sáng 5 lux tương ứng với 0,5W/m 2 
nền chuồng cho đến khi kết thúc. 

Hai ngày tuổi đầu tiên phải bảo đảm thời gian chiếu sáng mỗi ngày cho ngan là 24 giờ, 
sau đó giảm xuống 22 giờ trong một ngày đêm cho đén hết 3 tuần tuổi. Trong tuần thứ 4, giảm 
dần thời gian chiếu sáng để đến ngày cuối tuần chỉ còn 14 giờ  chiếu sáng. Sau đó  sử dụng 
hoàn toàn ánh sáng tự nhiên cho đến khi kết thúc thời gian nuôi. 

Hàng ngày cho ngan làm quen với bóng tối để chúng không bị  xô đàn, làm tăng tỷ lệ 
chết do đè lên nhau. 

Khi chiếu sáng,  ánh sáng cần được phân bố đều trong chuồng nuôi. Vì thế nên dùng nhiều 
đèn có công suất nhỏ thì tốt hơn  dùng một đèn công suất lớn. Không nên dùng các loại đèn chiếu 
sáng có công suất lớn hơn 75W.  

h.  Quản lý ngan thịt thương phẩm 

Để quản lý tốt ngan thịt thương phẩm qua các giai đoạn nuôi,  cần có đầy đủ sổ sách theo 
dõi về số lượng đầu con, thời gian bắt đầu nuôi, thời gian kết thúc nuôi, thời tiết, khí hậu, 
trạng thái sức khoẻ, thức ăn, nước uống, khả năng sinh trưởng, khối lượng của đàn ngan khi 
xuất chuồng,  lịch dùng thuốc thú y v.v… theo đúng qui định của ngành. 
9.3. Kỹ thuật chăn nuôi ngỗng 
9.3.1. Một số tập tính của ngỗng 
a.  Sinh sản theo mùa vụ 

Ngỗng có đặc điểm sinh sản theo mùa vụ, song mùa vụ sinh sản của ngỗng không thống 
nhất ở các vùng lãnh thổ và  không phải tất cả ngỗng mái đều đẻ cùng một thời điểm. Ngỗng 
Rheinland nuôi ở Hungari bắt đầu đẻ trứng từ cuối tháng 1 (có những cá thể bắt đầu đẻ muộn 
hơn), lấy trứng ấp từ cuối tháng 2 và kết thúc vụ đẻ vào cuối tháng 6, đầu tháng 7. Nuôi ở 



 289

Israen và ở Việt Nam, hầu hết bắt đầu đẻ trứng vào cuối tháng 10 (nhiều ngỗng mái tới tháng 
12, tháng 1, thậm chí là tháng 2 mới bắt đầu vụ đẻ), lấy trứng ấp từ tháng 11, kết thúc vụ đẻ 
vào tháng 5. Ngỗng cỏ và ngỗng s ­ tử ở nước ta bắt đầu vụ đẻ từ khoảng tháng 9 đến hết tháng 
tư năm sau. Vì đặc điểm này nên trong công tác giống, việc chọn lọc để mỗi giống ngỗng đều 
đẻ tập trung vào một mùa vụ ổn định là rất quan trọng. Điều này sẽ giúp cho việc chăm sóc, 
nuôi dưỡng ngỗng sinh sản thuận lợi hơn.  

b.  Đặc tính không phù hợp về mùa vụ sinh sản giữa con trống và con mái 

Trong tự nhiên, mùa vụ sinh sản giữa ngỗng trống và ngỗng mái không cùng thời điểm, 
đặc điểm này vẫn tồn tại trong các giống ngỗng nuôi. Ngỗng trống th ường bắt đầu vụ sinh sản 
muộn hơn ngỗng mái và kết thúc lại sớm hơn. Đây là nguyên nhân làm cho tỷ lệ trứng có phôi 
ở đầu vụ và cuối vụ thấp hơn hẳn giữa vụ đẻ. Vì vậy, việc chọn lọc để nâng cao khả năng phù 
hợp về mùa vụ sinh sản, giữa ngỗng trống và ngỗng mái sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ trứng có 
phôi. 

c. Tính ấp bóng  

Bản năng ấp của ngỗng còn rất mạnh, kể cả với các giống đã ® ược chọn lọc. Ngỗng rất 
ham ấp, người chăn nuôi lợi dụng đặc điểm này để sử dụng ngỗng ấp trứng các loại gia cầm 
khác. Chính vì đặc điểm này mà ngỗng còn ® ược gọi là “máy ấp di động”. 

d. Khả năng nhớ đường về 

Ngỗng có khả năng nhớ ® ường về và nhớ ổ đẻ tốt hơn nhiều loại gia cầm khác (chỉ tập vài 
lần là quen). Chúng có thể đi ăn rất xa rồi tự tìm ® ường về chuồng. Khi đang đi chăn, nh ưng 
mót đẻ là chúng tự tách đàn tìm về ổ đẻ. Vì vậy, không nên cho ngỗng đi ăn quá xa, nhất là 
vào mùa sinh sản, sẽ làm chúng mệt. 

e.  Một số tập tính xấu 

Với ngỗng con, ngỗng thịt và ngỗng sinh sản th ường có hiện tượng mổ ăn lông lẫn nhau. 
Những con ngỗng to, khoẻ mổ và ăn lông của những con yếu hơn. Do mổ cắn, ngỗng bị trụi 
lông và gây chảy máu trên cơ thể càng kích thích chúng mổ cắn nhau dữ dội hơn. Hiện t ượng 
này thường xảy ra  ở những đàn ngỗng nuôi thâm canh mà lại thiếu rau xanh. 

Trong mùa sinh sản, khi lẫn đàn, các ngỗng trống đánh nhau rất dữ dội. Bình th ường vẫn 
có hiện tượng đánh nhau trong mùa sinh sản giữa các cá thể, tuy không dữ dội nh ­ bị lẫn đàn. 

Hiện tượng nằm đè lên nhau đối với ngỗng 1 – 28 ngày tuổi (con sau nằm đè lên con 
trước đến 4 – 5 lớp) có thể gây chết những ngỗng con nằm bên d ưới. Hiện tượng này tăng lên 
khi nhiệt độ chuồng nuôi thấp hơn qui định; lớp độn chuồng bị ướt, bị mốc v.v… 

Những tập tính xấu này th ường xảy ra với các loại gia cầm, nh ưng ở ngỗng biêủ hiện 
mạnh mẽ hơn. 
9.3.2. Thức ăn và nhu cầu dinh dưỡng  

Ngỗng thuộc loài chim ăn cỏ nên chúng có thể ăn ® ược một lượng khá lớn thức ăn xanh. 
Chúng lại có khả năng tiêu hoá xơ tốt hơn, vì vậy nhu cầu về thức ăn xanh đối với ngỗng cũng 
cao hơn và thiết yếu hơn. Ngỗng ® ược ăn rau xanh tự do không những đáp ứng ® ược nhu cầu 
về các vitamin mà còn kích thích tính ngon miệng, tăng khả năng hấp thu các chất dinh d ưỡng 
khác. Các kết quả nghiên cứu cho biết, ngỗng có khả năng sử dụng thức ăn xanh rất cao. Ngay 
trong giai đoạn nuôi gột ngỗng con (1 – 28 ngày tuổi), tỷ lệ thức ăn xanh và thức ăn tinh là  2 
- 3/1 đã cho kết quả tốt hơn khi sử dụng tỷ lệ 1/1. Nếu chỉ nuôi ngỗng bằng thức ăn tinh, 
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không những không đạt ® ược kết quả tốt mà còn làm tăng hiện t ượng mổ cắn nhau, nhất là với 
ngỗng từ 3 – 8 tuần tuổi. Nuôi thiếu thức ăn xanh, làm giảm tỷ lệ nuôi sống với tất cả các loại 
ngỗng.  Đối với ngỗng sinh sản, khi thiếu thức ăn xanh sẽ làm giảm khả năng đẻ trứng. Tuy 
nhiên, với ngỗng giai đoạn nuôi vỗ béo lấy thịt, nếu cho ăn thức ăn xanh tự do sẽ làm giảm  
khả năng tăng khối lượng cơ thể. 

Có thể tham khảo nhu cầu về các chất dinh d ưỡng cho ngõng trong bảng 9.12. 
Bảng 9.12. Nhu cầu dinh dưỡng cho ngỗng  

 

Ngỗng sinh trưởng (tuần tuổi) Chỉ tiêu 

0 – 4 5 – 8 >8 

Ngỗng sinh 
sản 

Năng lượng trao đổi (kcal)  2650 2650 2600 2500 

Protein (%) 20 16 14 14 -16 

Lipit (%) 3  5 5 4 

Xơ (%) 4 4 4 5 

Canxi (%) 1 1 1 3 

Photpho tổng số (%) 0,6 0,5 0,5 0,6 

Muối ăn (%) 0,4 0,4 0,4 0,4 

Lysine (%) 1,0 0,95 0,81 0,66 

Methionine (%) 0,37 0,35 0,3 0,26 

Tryptophane (%) 0,21 0,20 0,16 0,14 

Threonine (%) 0,60 0,50 0,40 0,45 

Vitamin A (mg/kg) 3100 3100 3100 4130 

Vitamin D3 (mg/kg) 300 300 300 65 

Vitamin B2 (mg/kg) 10 10 10 10 

Vitamin B3 (mg/kg) 15 15 15 20 

Niacin (mg/kg) 55 55 55 55 

Mangane (mg/kg) 60 60 60 40 

Kẽm (mg/kg) 50 50 50 50 

 
Khi nuôi ngỗng chăn thả, chúng thích vặt cỏ, nhất là cỏ non và hạt cỏ; không có cỏ, 

chúng có thể vặt cả những quả trên cao vừa tầm với. Ngỗng ít mò kiếm mồi nh ­ vịt, nên ao hồ 
chỉ là nơi để chúng thoả mãn bản năng giao phối và bơi lội. Những loại thức ăn ven biển 
không thích hợp đối với ngỗng, vì vậy ng ười ta không thả ngỗng ở những vùng này. 

Cũng như các loại thuỷ cầm khác, nếu nuôi thâm canh,  tốt nhất là sử dụng thức ăn hỗn 
hợp dạng viên. Trong giai đoạn nuôi gột (0 – 4 tuần tuổi), kích th ước hạt thức ăn không quá 
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4mm. Nếu không có thức ăn hỗn hợp dạng viên mà  sử dụng thức ăn hân hợp dạng bột, cần 
phải trộn ướt trước khi cho ăn. Ngỗng có năng suất trứng thấp hơn các loại gia cầm khác nên 
thức ăn nuôi ngỗng trong giai đoạn sinh sản th ường có tỷ lệ protein thấp hơn trong thức ăn cho 
gà và vịt. 

 Sự khác nhau giữa thức ăn cho ngỗng và các loại gia cầm khác chủ yếu là thành phần của 
khẩu phần ăn. Trong thức ăn cho ngỗng thức ăn hạt th ường chiếm tỷ lệ cao hơn, có khẩu phần 
lên tới 70%. Trong các loại thức ăn hạt thì  ngô th ường được sử dụng với tỷ lệ thấp hơn.  Tỷ lệ 
các loại thức ăn giàu protein trong khẩu phần ăn cho ngỗng cũng thấp hơn so với thức ăn cho 
gà và vịt. 

Nhu cầu về các chất dinh dưỡng của ngỗng cũng t ương tự như các loài gia cầm khác. 
Trong khẩu phần ăn cũng bao gồm các nhóm chất dinh d ưỡng như năng lượng, protein, axit 
amin, vitamin và khoáng. 

Nhu cầu về mỗi nhóm chất dinh d ưỡng này đối với ngỗng khác nhau tuỳ theo tuổi và mục 
đích chăn nuôi. Với ngỗng  thịt th ương phẩm, nhu cầu về các chất dinh d ưỡng cao hơn đối với 
ngỗng hậu bị cùng lứa tuổi. Ngỗng thịt có khả năng sinh tr ưởng nhanh trong thời gian ngắn. 
Thời gian kết thúc vỗ béo khác nhau tuỳ mức độ đầu t ­.  Vì thế với ngỗng nuôi thịt, tuỳ điều 
kiện cụ thể mà có thể nuôi theo các ph ương thức khác nhau đều có thể mang lại hiệu quả tốt. 
Với tập tính thích ăn cỏ, với ngỗng hậu bị chỉ cần nuôi cầm xác nên việc chăn thả trên các bãi 
cỏ là thích hợp và kinh tế hơn. Với ngỗng sinh sản, do năng suất trứng thấp, bản năng ấp trứng 
còn rất cao, thời gian nghỉ đẻ để ấp còn dài nên nuôi theo ph ương thức bán thâm canh cũng 
hiệu quả hơn phương thức nuôi thâm canh với trình độ cao. 

Cũng như các loại gia cầm khác, nhu cầu các chất dinh d ưỡng cho ngỗng phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố khác nhau. Nhu cầu dinh d ưỡng cho ngỗng thịt thương phẩm cũng tương tự như 
cho ngỗng sinh trưởng giai đoạn từ  0 – 8 tuần tuổi. 
9.3.3. Kỹ thuật nuôi dưỡng ngỗng thịt thương phẩm 

Ngỗng thịt thương phẩm cũng có thể nuôi bằng nhiều ph ương thức khác nhau như nuôi 
thâm canh, nuôi bán thâm canh (nuôi chăn thả có đầu t ­) và nuôi quảng canh (chăn thả tự 
nhiên). Do nguồn thức ăn tự nhiên ngày càng khan hiếm,  môi tr ường bị ô nhiễm hơn, nên 
hiệu quả nuôi theo phương thức quảng canh rất thấp. Dù nuôi theo ph ương thức nào thì kỹ 
thuật nuôi cơ bản là giống nhau; chỉ khác nhau về thời gian nuôi và mức độ đầu t ­. Nuôi thâm 
canh thường kết thúc vỗ béo ở 56 ngày tuổi; nuôi bán thâm canh ở 70 ngày tuổi; nuôi quảng 
canh kết thúc ở 100 ngày tuổi. Nuôi ngỗng thịt th ường được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 
từ 1 – 28 ngày tuổi (có nhiều tên gọi khác nhau nh ­  giai đoạn nuôi gột, giai đoạn ngỗng con; 
giai đoạn sinh trưởng) và giai đoạn từ 28 ngày đến khi kết thúc (giai đoạn ngỗng dò, giai đoạn 
vỗ béo). 

Khi lựa chọn phương thức nuôi ngỗng thịt th ương phẩm phải tuỳ thuộc vào điều kiện tự 
nhiên, khả năng kinh tế và thị tr ường tiêu thụ mà quyết định cho hợp lý. 
a. Giai đoạn 1 – 28 ngày tuổi (nuôi gột) 

Giai đoạn này, ngỗng có tốc độ sinh trưởng nhanh, cần cho ngỗng ăn thức ăn có chất 
lượng tốt. Khẩu phần ăn phải đảm bảo đầy đủ và cân bằng về các chất dinh d ưỡng theo nhu 
cầu. Lượng thức ăn thu nhận hàng ngày của ngỗng tuỳ thuộc vào giống, thể trạng của mỗi đàn, 
chất lượng thức ăn, mùa vụ và phương thức nuôi. 
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Ngỗng có khả năng sinh trưởng rất nhanh trong những tuần tuổi đầu tiên. Nuôi ngỗng thịt 
thương phẩm, tốc độ sinh trưởng càng nhah càng tốt. Với thức ăn có chất l ượng như nhau, 
ngỗng ăn càng nhiều thức ăn thì c ường độ sinh trưởng càng cao. Để ngỗng phát huy hết khả 
năng sinh trưởng, nên cho ăn tự do, thoả mãn nhu cầu về các chất dinh d ưỡng. Lượng thức ăn 
hàng ngày cho ngỗng nuôi thịt tăng dần theo tuổi. 

1 tuần tuổi lượng thức ăn tinh hỗn hợp mỗi ngày từ 35 – 45g/con 
2 tuần tuổi lượng thức ăn tinh hỗn hợp mỗi ngày từ  90 – 120g/con 
3 tuần tuổi lượng thức ăn tinh hỗn hợp mỗi ngày từ 140 – 180g/con 
4 tuần tuổi lượng thức ăn tinh hỗn hợp mỗi ngày từ  210 - 250g/con 
Để ngỗng sinh trưởng, phát triển tốt, cần phải cung cấp đủ thức ăn xanh hàng ngày. Tỷ lệ 

thức ăn xanh và thức ăn tinh từ 1:1 đến 1:3. 
Thức ăn tinh và thức ăn xanh phải để ở máng riêng; không nên trộn chung thức ăn tinh và 

thức ăn xanh. Khi trộn chung, ngỗng không ăn hết trong 12 giờ thì phải bỏ đi gây lãng phí. 
Hơn nữa, nếu trộn chung, thức ăn nhanh bị ôi hơn làm giảm tính ngon miệng. Nhất là vào mùa 
hè, thức ăn bị ôi dẽ gây bệnh ® ường tiêu hoá. Thức ăn xanh cho ngỗng con cần ® ược thái nhỏ 
với kích thước từ  0,5 – 2cm, kích thước thức ăn xanh tăng dần theo tuổi. 

Máng ăn để cho ăn thức ăn tinh cần 2 – 3cm chiều dài máng cho một ngỗng con từ  1 –  
28 ngày tuổi. Máng thức ăn xanh cần 3 – 5 cm chỗ đứng ăn cho một ngỗng con. Máng thức 
ăn xanh thường rộng hơn máng thức ăn tinh khoảng 2 lần. Máng ăn cần có l ưới chắn để ngỗng 
không dẫm vào thức ăn trong máng. 

Nếu nuôi ngỗng theo ph ương thức chăn thả thì sau 5 ngày tuổi đã có thể ® ưa ngỗng đi 
chăn. Lúc này ngõng vẫn còn yếu nên chúng chỉ tự đi ® ược đến những bãi chăn gần. Những 
bãi chăn xa phải chở ngỗng đi. Bãi cỏ chăn ngỗng ở lứa tuổi này cần có nhiều cỏ non, bằng 
phẳng và không quá rậm rạp. Ngỗng thích ăn cỏ gấu và cỏ gà non; ngỗng ăn cỏ thì phân khô 
hơn ăn các loại rau trồng. Sau 15 ngày tuổi, ngỗng có thể tự đi ăn tự do trên các bãi chăn. Lúc 
này khả năng hoạt động của ngỗng rất mạnh, chúng sục xạo kiếm thức ăn, nhất là có, lá và củ, 
cần chú ý để ngỗng không phá hoại hoa mầu. 
b. Giai đoạn từ 29 – 70 ngày tuổi 

Mục đích nuôi dưỡng trong giai đoạn này là tốc độ  sinh tr ưởng nhanh, hiệu quả sử dụng 
thức ăn tốt, đảm bảo khối lượng cơ thể và chất lượng thịt khi xuất chuồng. 

Từ  29 – 70 ngày tuổi, ngỗng có khả năng tăng khối l ượng rất nhanh. Khối lương cơ thể 
ngỗng có thể tăng thêm 125 – 138% so với khối l ượng ở 4 tuần tuổi. Tôc độ sinh trưởng cao 
nhất ở giai đoạn 36 – 56 ngày tuổi. Giai đoạn này ngỗng Rheinland nuôi ở n ước ta có tốc độ 
sinh trưởng tuyệt đối từ  80 – 110g/con/ngày. 

Khối lượng cơ thể để đảm bảo tiêu chuẩn giết thịt là 4kg/con. Khối l ượng này cần đạt 
được ở 56 ngày tuổi với ph ương thức nuôi thâm canh và ở 70 ngày tuổi với ph ương thức nuôi 
chăn thả có đầu tư. 

Lượng thức ăn tiêu thụ của ngỗng cao nhất trong giai đoạn 40 – 63 ngày tuổi. Trung 
bình trong một ngày đêm, mỗi ngỗng thịt th ương phẩm có thể ăn hết 330 – 370g thức ăn tinh 
và 1000g thức ăn xanh. 

Từ 35 ngày tuổi, ngỗng bắt đầu mọc lông măng (răng l ược) ; từ 70 ngày tuổi, ngỗng bắt 
đầu thay lông theo tuổi. Cần cung cấp đầy đủ chất dinh d ưỡng để ngỗng phát triển lông, đồng 
thời vẫn tăng khối lượng cơ thể tốt, đảm bảo khối lượng cơ thể khi xuất chuồng. Giai đoạn này 
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chú ý cung cấp thêm các axit amin có chứa l ưu huỳnh, các nguyên tố khoáng vi l ượng (đặc 
biệt là Mn, Cu, Zn) và các vitamin. 

Khi nuôi thâm canh, cần cho ngỗng ăn khẩu phần đáp ứng đầy đủ và cân bằng các chất 
dinh dưỡng. Cần chú ý nhu cầu rau xanh, các vitamin và khoáng (xem lại nhu cầu dinh d ưỡng 
cho ngỗng trong mục 9.3.2). 

Ngỗng được ăn thức ăn tinh tự do để thoả mãn tối đa nhu cầu các chất dinh d ưỡng. Cần 
cung cấp đủ thức ăn xanh cho ngỗng, tỷ lệ giữa thức ăn xanh và thức ăn tinh khoảng 1 :1. Tuy 
nhiên, hai tuần cuối vỗ béo nên giảm tỷ lệ rau xanh để ngỗng ăn ® ược nhiều thức ăn tinh giúp 
chúng tăng khối lượng cơ thể tốt hơn. 

Nên đổ thức ăn nhiều lần để thức ăn luôn t ươi mới, kích thích tính ngon miệng để ngỗng 
ăn được nhiều thức ăn sẽ lớn nhanh. Thức ăn để lâu trong máng có mùi ôi, ngỗng không thích 
ăn. Nên cho ngỗng ăn thức ăn tinh và thức ăn xanh ở các máng riêng. Nếu có điều kiện, trộn 
thức ăn tinh và thức ăn xanh thái nhỏ (1 – 3cm) cho ngỗng ăn rất tốt. Tuy nhiên cách này tốn 
rất nhiều công lao động nên không phù hợp với chăn nuôi công nghiệp.  

Ngỗng thường ăn được nhiều thức ăn nhất vào sáng sơm, chiều tối và ban đêm. Ban ngày 
ngỗng ăn không nhiều, đây là điểm cần l ưu ý trong kỹ thuật nuôi ngỗng thịt.  

Lượng thức ăn trung bình hàng ngày cho mỗi con ngỗng thịt theo ph ương thức nuôi thâm 
canh  phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và tăng dần theo tuổi. Có thể tham khảo l ượng 
thức ăn tiêu thụ hàng ngày của ngỗng Rheinland nuôi ở n ước ta: 

5 tuần tuổi, mỗi ngày một ngỗng ăn hết 260g thức ăn tinh và 360g thức ăn xanh. 
6 tuần tuổi, mỗi ngày một ngỗng ăn hết 320g thức ăn tinh và 375g thức ăn xanh. 
7 tuần tuổi, mỗi ngày một ngỗng ăn hết 360g thức ăn tinh và 265g thức ăn xanh. 
8 tuần tuổi, mỗi ngày một ngỗng ăn hết 390g thức ăn tinh và 180g thức ăn xanh. 
Trong giai đoạn này để ngỗng thu nhận thức ăn tốt, mỗi con cần 4 – 6cm chiều dài máng 

ăn. Máng ăn cần có chụp để ngỗng không dẫm vào trong máng làm bẩn thức ăn. 
Nuôi ngỗng thịt bằng ph ương thức bán thâm canh còn gọi là nuôi chăn thả có đầu t ­, thời 

gian nuôi dài hơn nên trong giai đoạn này có thể sử dụng thức ăn có hàm l ượng các chất dinh 
dưỡng thấp hơn nuôi thâm canh. Giai đoạn 29 – 42 ngày tuổi sử dụng thức ăn có hàm l ượng 
protein 14,5 – 15% (nuôi thâm canh là 16,5 – 17%). Từ 43 – 70 ngày tuổi sử dụng thức ăn 
có hàm lượng protein 13,5 – 14% (nuôi thâm canh là 15 - 16,5%). 

Cho ăn thức ăn hỗn hợp và kết hợp với chăn thả để tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên trên 
bãi chăn. Lượng thức ăn trung bình hàng ngày cho mỗi con ngỗng thịt theo ph ương thức nuôi 
bán thâm canh  cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và tăng dần theo tuổi. L ượng thức 
ăn của ngỗng Rheinland từ 5 – 10 tuần tuổi nuôi ở n ước ta như sau: 

5 tuần tuổi, mỗi ngày một ngỗng ăn hết 240g thức ăn tinh và 570g thức ăn xanh. 
6 tuần tuổi, mỗi ngày một ngỗng ăn hết 290g thức ăn tinh và 565g thức ăn xanh. 
7 tuần tuổi, mỗi ngày một ngỗng ăn hết 330g thức ăn tinh và 495g thức ăn xanh. 
8 tuần tuổi, mỗi ngày một ngỗng ăn hết 360g thức ăn tinh và 480g thức ăn xanh. 
9 tuần tuổi, mỗi ngày một ngỗng ăn hết 340g thức ăn tinh và 350g thức ăn xanh. 
10 tuần tuổi, mỗi ngày một ngỗng ăn hết 270g thức ăn tinh và 340g thức ăn xanh. 
Nếu nuôi ngỗng vào mùa gặt, l ượng thức ăn tinh có thể giảm thấp tuỳ thuộc vào l ượng 

thóc có trên đồng. Từ 29 – 56 ngày chỉ cần cung cấp thêm mỗi ngày 60 – 80g thức ăn tinh  
và 500 – 700g rau xanh; bình th ường chỉ cho ăn vào ban đêm, trừ những ngày m ưa bão 
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không chăn thả được phải cho ăn thêm cả ban ngày. Từ 56 – 70  (75) ngày, cho ăn thêm mỗi 
ngày 150 – 200g thức ăn tinh và 500 – 600g rau xanh. 
c. Kỹ thuật nhồi béo ngỗng 

Nhồi béo ngỗng là phương pháp vỗ béo tích cực nhất bằng cách cho ăn c ưỡng bức. Trong 
một thời gian ngắn, buộc ngỗng phải ăn  thật nhiều thức ăn để tăng khối l ượng thịt, mỡ hay 
gan béo. Kỹ thuật nhồi béo ngỗng theo những nguyên tắc cơ bản nh ­ sau: 

- Phải chọn giống ngỗng thích hợp 
Không phải giống ngỗng nào cũng có thể nhồi béo hiệu quả, nhất là nhồi béo để lấy gan. 

Ngỗng cỏ và ngỗng sư tử không thích hợp cho việc nhồi béo lấy gan hay mỡ vì khả năng tích 
luỹ mỡ của các giống ngỗng này rất kém. Ngỗng Landes  hay con lai giữa ngỗng Landes và 
ngỗng Rheinland rất thích hợp với việc nhồi béo. 

- Tuổi nhồi béo thích hợp 
Nhồi béo quá sớm hay quá muộn đều kém hiệu quả, vì làm tỷ lệ chết tăng cao hoặc khả 

năng tăng khối lượng cơ thể kém. Tuổi nhồi béo thích hợp nhất là từ 56 - 70 ngày tuổi. 
- Kỹ năng nhồi  
Người tiến hành thao tác nhồi thức ăn cho ngỗng phải có tay nghề tốt. Các thao tác phải 

đảm bảo nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn để không gây stress quá mạnh đối với ngỗng. 
- Chuồng nuôi ngỗng nhồi béo 
Yêu cầu chuồng nuôi về cơ bản nh ­ đối với các loại ngỗng nuôi thịt khác. Cần yên tĩnh 

hơn, hơi tối hơn để ngỗng thoải mái sau khi nhồi thức ăn. 
- Thức ăn nhồi ngỗng 
Phải lựa chọn loại thức ăn thích hợp với từng giống ngỗng. Nguyên tắc chung là thức ăn 

nhồi phải mềm, dễ tiêu hoá, đảm bảo yêu cầu vệ sinh và nhu cầu dinh d ưỡng. 
Khi ngỗng đạt khối lượng cơ thể và độ béo theo ý muốn, không dùng thức ăn hỗn hợp vỗ 

béo  mà dùng thức ăn chủ yếu là ngô ngâm mềm hoặc nấu chín ® ược bổ sung thêm khoảng 5 
– 8% bột đậu tương rang chín; 2 – 3% bột cá hay bột thịt; 5% rau xanh thái nhỏ; 0,3% muối 
ăn.  

- Thời gian nhồi béo ngỗng 
Thời gian nhồi béo tuỳ thuộc vào loại ngỗng và mục đích nhồi và chất l ượng sản phẩm. 

Ví dụ nhồi lấy thịt thì thịt béo vừa hay thật béo; gan to vừa và chắc hay thật to và béo.  
Thông thường, sử dụng loại thức ăn trên để nhồi béo ngỗng trong khoảng từ  2 – 3 tuần 

là thích hợp, lúc này có thể xuất chuồng giết thịt hay lấy gan. 
9.3.4. Kỹ thuật nuôi dưỡng ngỗng sinh sản 
a. Giai đoạn hậu bị 

Nuôi ngỗng giống trong giai đoạn từ 1 – 12 tuần tuổi cũng t ương tự như nuôi ngỗng thịt.  
Sau 70 ngày tuổi, chọn những con đủ tiêu chuẩn làm giống để nuôi ngỗng hậu bị. 

Khi chọn ngỗng hậu bị, chủ yếu là dựa vào ngoại hình kết hợp với khối l ượng cơ thể và 
các chiều đo. Cần chú ý khi tuyển chọn để tránh đồng huyết trong các đàn giống. 

Phân biệt ngỗng trống và ngỗng mái bằng ngoại hình trong giai đoạn này vẫn còn dễ 
nhầm lẫn. Thường ngỗng trống có tầm vóc to và nặng hơn ngỗng mái, cổ dài, dáng nhanh 
nhẹn. Để chính xác vẫn phải dùng ph ương pháp mở lỗ huyệt kiểm tra gai giao cấu. Ngỗng 
trống có gai giao cấu màu hồng nhạt, dài khoảng 1,5cm; con mái không có gai giao cấu, lỗ 
huyệt nhẵn và mềm hơn. 
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Thời gian nuôi ngỗng hậu bị tuỳ theo từng giống, trong khoảng từ 160 – 180 ngày tuổi. 
Thời gian này nuôi tách riêng ngỗng trống và ngỗng mái. Ngỗng hậu bị chỉ cần nuôi hạn chế 
(nuôi cầm xác) với khẩu phần ăn có mức năng l ượng và hàm lượng protein thấp hơn giai đoạn 
trước (xem lại nhu cầu dinh dưỡng cho ngỗng trong bảng 9.12.). Tăng c ường cho đàn ngỗng 
hậu bị đi ăn trên các bãi cỏ chăn để giảm l ượng thức ăn tinh hàng ngày.  

Khi chuyển ngỗng hậu bị lên đàn sinh sản, cần tuyển chọn lại một lần nữa để loại những 
con không đủ tiêu chuẩn. 
b. Giai đoạn sinh sản 

Nuôi ngỗng sinh sản thường được chia làm ba thời kỳ là thời kỳ đẻ trứng; thời kỳ ấp trứng 
và thời kỳ nghỉ đẻ. 

Trong thời kỳ đẻ trứng, tuy cùng một lứa tuổi nh ưng không phải toàn bộ ngỗng mái cùng 
đẻ một thời điểm mà có con đẻ trước, có con đẻ sau. Khoảng cách giữa những cá thể đẻ sớm 
và đẻ muộn là khá xa, có khi tới ba , bốn tháng.  Ngỗng Rheinland nuôi ở n ước ta bắt đầu đẻ 
từ tháng 10, nhưng cũng nhiều con đến tháng 2 năm sau mới bắt đầu vào đẻ. Những cá thể nào 
đẻ sớm thì năng suất trứng cũng cao hơn. Những ngỗng mái bắt đầu vào đẻ từ tháng 10 có thể 
cho năng suất trứng là 73 quả, trong khi những con đến tháng 2 mới vào đẻ chỉ cho năng suất 
46 quả. Trong vụ đẻ, những con đẻ càng nhiều, c ường độ rụng lông càng lớn, bộ lông trông xơ 
xác. Ngược lại những con đẻ ít, bộ lông sáng bóng, m ượt mà trông rất đẹp.  Bộ lông sáng bóng 
của ngỗng đẻ kém vào giữa vụ đẻ dễ dàng nhận biết ® ược bằng mắt thường. Đặc điểm này sẽ  
giúp cho việc chọn lọc loại thải những cá thể đẻ kém trong đàn ngỗng sinh sản.  

Chọn lọc  để nâng cao sản l ượng trứng không những làm giảm thời gian sử dụng ngỗng 
sinh sản mà còn làm giảm khoảng cách về năng suất trứng giữa các năm đẻ trứng. Khi năng 
suất trứng còn thấp (khoảng d ưới 40 quả/mái) thì năng suất trứng của năm thứ hai cao hơn 
năm thứ nhất khoảng trên 20%. Những đàn ® ược chọn lọc nâng cao khả năng đẻ trứng (năng 
suất trứng đạt trên 50 quả/mái), năng suất trứng năm tứ hai chỉ hơn năm thứ nhất khoảng 13%. 
Thời gian sử dụng từ 5 năm giảm xuống còn 4 năm. Với những đàn ngỗng có năng suất trứng 
cao, cơ cấu tuổi của đàn ngỗng nên bố trí ngỗng đẻ năm thứ nhất chiếm 35%; năm thứ hai 
25%; năm thứ ba 23%, năm thứ t ­ 17% là hợp lý. 

Với những đàn ngỗng có năng suất trứng không cao, có thể sử dụng tới 5 năm, tỷ lệ 
ngỗng đẻ năm thứ nhất chiếm 10%; năm thứ hai 20%; năm thứ ba 35%; năm thứ t ­ 25% và 
năm thứ năm 10%.  

Tỷ lệ ngỗng ở các lứa tuổi khác nhau hợp lý sẽ giúp cho khả năng sinh sản tốt hơn. 
Ngỗng đẻ nên chăn thả ở những bãi cỏ  gần chuồng nuôi để chúng dễ tìm về ổ đẻ. 
Thời kỳ ngỗng đẻ trứng, sử dụng thức ăn có hàm l ượng protein cao hơn thời kỳ đẻ trứng, 

cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng. (xem lại nhu cầu dinh d ưỡng cho ngỗng sinh sản trong 
bảng 9.12), Tỷ lệ thức ăn tinh và thức ăn xanh tối thiểu là 1/1. 

Thời kỳ nghỉ đẻ chỉ cần cho ngỗng ăn khẩu phần ăn có mức năng l ượng và hàm lượng 
protein thấp (2400 kcal với 12 -13% protein). Nếu vẫn sử dụng thức ăn của ngỗmg đẻ thì giảm 
số lượng thức ăn bằng 60 – 70% thời kỳ đẻ trứng. Trong thời kỳ này, có thể nuôi ngỗng  bằng 
thức ăn hạt với rau xanh cho ăn tự do hay chăn trên bãi cỏ (khoảng 1kg rau xanh/con/ngày). 

Thức ăn tinh và thức ăn xanh nên cho ăn bằng máng riêng để đảm bảo chất l ượng thức ăn 
cho ngỗng. 
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9.3.5. Chăm sóc quản lý ngỗng 
a. Chuẩn bị chuồng trại, thiết bị và dụng cụ nuôi ngỗng 

Chuồng trại, trang thiết bị (rèm che, quây, hệ thống s ưởi ấm v.v…) và dụng cụ (máng ăn, 
máng uốngv.v…)  phải được chuẩn bị chu đáo trước khi đưa ngỗng vào nuôi. Chuồng nuôi và 
các thiết bị, dụng cụ chăn nuôi phải ® ược vệ sinh tiêu độc theo đúng qui trình vệ sinh thú y . 
Sử dụng các trang thiết bị để đảm bảo độ thông thoáng cũng nh ­  nhiệt độ, độ ẩm trong 
chuồng nuôi phù hợp với từng giai đoạn nuôi. 

Mọi yêu cầu về chuẩn bị chuồng nuôi ngỗng cũng giống nh ­ chuẩn bị chuồng trại và thiết 
bị nuôi vịt và ngan. 
b. Yêu cầu nước  uống  

Đối với ngỗng con 1 ngày tuổi, khi ® ưa vào chuồng nuôi phải cho uống n ước ngay càng 
sớm càng tốt. Tối thiểu, phải cho chúng uống n ước tự do sau 2 giờ mới bắt đầu cho ăn. Ba 
ngày đầu tiên nên hoà thêm vitamin và chất điện giải vào n ước cho ngỗng uống sẽ giúp chúng 
nhanh chóng hồi phục sức khoẻ sau khi vận chuyển. N ước uống phải được cung cấp đủ cho 
ngỗng trong suốt ngày đêm. 

Những điểm cần chú ý khi cấp n ước và tiêu chuẩn nước uống của ngỗng cũng t ương tự 
như  đối với vịt và ngan.  

Từ 1 – 28 ngày tuổi cho ngỗng uống n ước bằng máng chụp tự động, mỗi con cần 
khoảng 2cm chiều dài máng. Nếu dùng máng chụp tự động dung tích 5 lit (chiều cao chụp 
đựng nước 25cm, đường kính 16cm; nắp đậy của chụp n ước có đường kính 22cm, sâu 4,5cm), 
mỗi máng dùng cho 25 – 30 ngỗng. Nhu cầu n ước uống trung bình hàng ngày của một ngỗng 
con trong giai đoạn này khoảng 200ml. 

Từ 29 – 35 ngày tuổi nên dùng loại máng chụp tự động  có dung tích 9,4lít (chiều cao 
chụp đựng nước 30 cm, đường kính 20cm; nắp đậy của chụp n ước có đường kính 22cm, sâu 
6,0 - 6,5cm). Mỗi con cần 2,5 – 3,0 cm chiều dài máng, mỗi máng dùng cho 25 – 30 ngỗng. 
Nhu cầu nước uống trung bình hàng ngày của một ngỗng con trong giai đoạn này khoảng 
400ml. 

Sau 35 ngày tuổi, có thể dùng máng dài cho ngỗng uống n ước. Nhu cầu nước uống cho 
ngỗng cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố nh ­ đối với các loại gia cầm khác. Trong giai đoạn 
này, nhu cầu nước uống trung bình cho một con từ 800 – 1000ml trong một ngày đêm. Cần 
đảm bảo chiều dài máng uống tối thiểu cho một con từ 8 – 10cm. 
c. Mật độ nuôi và độ lớn của đàn 

Trong tuần tuổi đầu tiên ngỗng con ® ược nuôi trong quây úm dưới chụp sưởi trên nền 
chuồng hoặc sàn lưới, từ tuần thứ hai tốt nhất là nuôi trên nền. 

Mật độ nuôi ngỗng  
1 - 2 tuần tuổi: 8 con/m 2; 3 - 4 tuần tuổi : 6 con/m 2; 5 - 6 tuần tuổi: 4 - 5 con/m 2; 7 -8 tuần 

tuổi: 2,5 - 3 con/m2; 9 – 12 tuần tuổi: 2 – 2,5 con/m 2; sau 12 tuần tuổi: 2 con/m 2; ngỗng sinh 
sản: 1,0 con/m2. 

Từ tuần thứ hai ngỗng cần có sân chơi với diện tích mỗi con 1m 2; ngỗng sinh sản nuôi 
thâm canh cần mỗi con 1,5 – 2,0 m 2 sân chơi. Trên sân chơi nên bố trí máng tắm cho ngỗng 
với kích thước rộng 1,2m; sâu 0,35 – 0,40 m; độ sâu của n ước 0,2 – 0,3m giúp bộ lông của 
ngỗng phát triển tốt hơn. Thành máng tắm cần có độ thoải để ngỗng lên xuống dễ dàng. Máng 
tắm phải được vệ sinh, sát trùng định kỳ tối thiểu hai lần một tuần; n ước tắm trong máng phải 
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được thay mới hàng ngày. 
Mật độ nuôi thực tế còn tuỳ thuộc vào độ thông thoáng của chuồng nuôi, tầm vóc của mỗi 

giống ngỗng, mùa vụ và ph ương thức nuôi. 
Chuồng nuôi nên phân thành nhiều ô, các « ® ược ngăn cách nhau bằng các tấm ngăn 

cứng cao 0,5 – 0,8m để ngỗng không qua lại giữa các ô. Để quản lý tốt,  mỗi ô chỉ nên nuôi 
70 – 100 con .  

Nếu nuôi ngỗng bằng ph ương thức bán thâm canh (chăn thả có đầu t ­), trên những bãi cỏ, 
cần tối thiểu mỗi con ngỗng có 2m 2 diện tích cho một lần chăn thả. Các thảm cỏ chăn thả với 
mật độ này sẽ bị ngỗng ăn hết trong khoảng 2 tuần lễ. Khi đó phải chuyển ngỗng sang các 
thảm cỏ khác. Tuỳ mức độ tái sinh của giống cỏ sử dụng mà tính toán diện tích bãi cỏ luân 
phiên đối với ngỗng cho thích hợp. 

Chuồng nuôi ngỗng cần khô ráo và ấm áp, vì vậy lớp độn chuồng cần đảm bảo các tiêu 
chuẩn vệ sinh. Lớp độn chuồng dày 10 – 15 cm và định kỳ tăng thêm chất độn chuồng khô.  
Chất độn chuồng có thể là: rơm, rạ (cắt ngắn), trấu hoặc phoi bào. Có thể hỗn hợp hai hay ba 
loại nguyên liệu làm lớp độn chuồng thì tốt hơn dùng đơn lẻ từng loại. 
d. Yêu cầu về nhiệt độ và độ ẩm 

Trong những ngày tuổi đầu tiên ngỗng con cần ® ược sưởi ấm. Cường độ và thời gian sưởi 
ấm phụ thuộc vào nhiệt độ môi tr ường. Thông thường để thuận tiện cho việc sưởi ấm, tránh 
gió lùa và dễ quản lý, người ta thường dùng quây.  

 Tuỳ điều kiện thời tiết mà bố trí chụp sưởi cho thích hợp. Trước khi  chuyển ngỗng đến 
phải bật đèn sưởi trước tối thiểu 4 giờ để làm ấm chuồng nuôi cũng nh ­ lớp độn chuồng..  

Nhiệt độ thích hơp trong chuồng nuôi  đối với ngỗng ở ngày tuổi thứ nhất là 32 oC;  từ 
ngày tuổi thứ hai đến hết một tuần tuổi  : 30oC; hai tuần tuổi : 28oC; ba tuần tuổi : 24oC; bốn 
tuần tuổi : 22oC; năm tuần tuổi  : 21oC. Sau 5 tuần tuổi giữ ổn định ở 20 oC là nhiệt độ thích hợp 
cho ngỗng. 

Trong thời gian nuôi gột, sau 3 – 5 ngày cùng với việc s ưởi ấm cho ngỗng, cần tập luyện 
cho ngỗng khả năng chịu rét. Những lúc trời ấm, nên cho ngỗng con ra sân chơi . Trong thời 
gian cho ra sân chơi cần quan sát đàn ngỗng để xử lý kịp thời. Nếu thấy đàn ngỗng chôm vào 
nhau hoặc có mưa  phải đưa ngỗng vào chuồng ngay. 

Khi nuôi ngỗng cần chú ý tới độ ẩm không khí chuồng nuôi. Độ ẩm không khí ở n ước ta 
thường rất cao, nhất là vào mùa xuân và mùa hè, có lúc lên đến 100%. Điều này rất bất lợi đối 
với ngỗng, đặc biệt là ngỗng con. Tỷ lệ n ước trong phân ngỗng rất cao (72%)  ; ngỗng ăn càng 
nhiều thức ăn xanh thì tỷ lệ nước trong phân càng tăng hơn. Nếu không kịp thời thay chất độn 
chuồng khô, lông ngỗng sẽ bị ướt, dính bết vào nhau  ; ngỗng con ngứa ngáy, không những tự 
mổ lông của mình mà còn mổ lông của con khác gây th ương tích, làm giảm khả năng sinh 
trưởng. Độ ẩm cao phát sinh nấm mốc trong chất độn chuồng, gây bệnh nấm phổi làm tỷ lệ 
ngỗng con bị chết tăng cao trong giai đoạn từ 8 – 20 ngày tuổi. Những con còn sống sót sẽ bị 
còi cọc, không đủ tiêu chuẩn làm giống, ngỗng thịt bị giảm chất l ượng thịt ; ngỗng trống 
giống bị giảm chất lượng tinh dịch, giảm tỷ lệ có phôi, ngỗng mái giảm khả năng đẻ rrứng. Độ 
ẩm cao còn làm giảm mật độ nuôi, dẫn đến giảm hiệu quả sử dụng chuồng nuôi và hiệu quả 
chăn nuôi. 

Yêu cầu về lượng không khí mới đối với ngỗng tối thiểu là 4m 3 cho một kg khối lượng cơ 
thể trong một giờ. Chuồng nuôi đảm bảo thông thoáng tốt nh ưng không được có gió lùa, tốc 
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độ gió trong chuồng nuôi với ngỗng ở một tuần tuổi từ 0,1 – 0,2m/giây  ; 2 – 3 tuần tuổi  là 
0,2 – 0,3m/giây. Sau 3 tuần tuổi  0,3 – 0,4m/giây. Với ngỗng tr ưởng thành, có thể để tốc độ 
gió mạnh hơn nhưng không vượt quá 1m/giây. 
e. Chương trình chiếu sáng 

Tuần tuổi đầu tiên thời gian chiếu sáng mỗi ngày cho ngỗng con là 24 giờ với c ường độ 
chiếu sáng là 30 – 40 lux/m 2 nền chuồng; từ tuần thứ hai giảm dần xuống 20 – 18 giờ chiếu 
sáng với cường độ 30 – 40 lux/m 2 nền chuồng; 5 – 6 tuần tuổi chiếu sáng 18 giờ với c ường 
độ 30 – 40 lux/m2 nền chuồng; 7 – 10 tuần tuổi giảm dần thời gian chiếu sáng xuống 16 – 
14 giờ với cường độ chiếu sáng 30 – 40lux/m 2 nền chuồng. Sau 10 tuần chỉ sử dụng ánh sáng 
tự nhiên. Ngỗng sinh sản thời gian chiếu sáng 14 giờ mỗi ngày. 

Ban đêm cần có ánh sáng mờ để ngỗng có thể tìm thức ăn và n ước uống. ánh sáng với 
cường độ qúa mạnh là một trong những nguyên nhân gây ra hiện t ượng mổ cắn nhau. 

Khi chiếu sáng,  ánh sáng cần được phân bố đều trong chuồng nuôi. Vì thế nên dùng nhiều 
đèn có công suất nhỏ thì tốt hơn  dùng một đèn công suất lớn. Không nên dùng các loại đèn chiếu 
sáng có công suất lớn hơn 75W.  
h. ổ đẻ và thu trứng 

Ba đến bốn ngỗng mái cần có một ổ đẻ; ổ đẻ cho ngỗng có thể làm bằng gỗ, kim loại với 
kích thước 60 x 45 x 45cm. Cũng có thể xây ổ đẻ ngay trong chuồng nuôi hình lòng chảo, sâu 
khoảng 20cm, đường kính 40 - 50cm.  

Ngỗng đẻ không tập trung, năng suất trứng thấp, số l ượng ngỗng mái khôngnhiều nên 
phải thu đủ trứng mới đưa vào ấp. Trứng thu được trong ngày phải khử trùng và bảo quản ở 
nhiệt độ từ 7 – 10 oC với ẩm độ 70 – 80%. Trong điều kiện không có phòng lạnh bảo quản, 
trứng ở nhiệt độ bình th ường, nên để nơi thoáng mát. Không nên bảo quản trứng quá 15 ngày 
trong phòng lạnh và 10 ngày trong điều kiện tự nhiên.  

Nếu để ngỗng ấp tự nhiên, Khi ấp trứng, nếu ổ đẻ gần nhau thì chúng hay ăn cắp trứng 
của nhau. Cần có vách ngăn giữa các ổ đẻ và san trứng cho các ổ có số trứng t ương đương 
nhau. Ngỗng rất ham ấp, chỉ thỉnh thoảng chúng mới ra ngoài để bài phân,n ước tiểu và ăn 
uống. Vì thế nên để thức ăn và n ước uống trong chuồng cho ngỗng ăn và uống n ước. 
i.  Quản lý ngỗng nuôi 

Để quản lý tốt các loại ngỗng,  cần có đầy đủ sổ sách theo dõi về số l ượng đầu con, thời 
gian bắt đầu nuôi, thời gian kết thúc nuôi, thời tiết, khí hậu, trạng thái sức khoẻ, thức ăn, n ước 
uống, khả năng sinh trưởng, khối lượng của đàn ngỗng khi xuất chuồng, khả năng sinh sản,  
lịch dùng thuốc thú y v.v… theo đúng qui định của ngành. 

 
Câu hỏi ôn tập chương 9 

 
1. Đặc điểm của các loại thức ăn nuôi thuỷ cầm và những điểm cần chú ý khi sử dụng? 
2. Những điểm cần lưu ý trong kỹ thuật nuôi dưỡng vịt, ngan và  ngỗng sinh sản? 
3. Những điều kiện cần thiết và những điểm cần chú ý khi nuôi vịt, ngan ngỗng bằng ph ương 
thức chăn thả? 
4. Những điểm giống nhau và khác nhau trong kỹ thuật nuôi vịt thịt th ương phẩm theo phương 
thức công nghiệp và phương thức chăn thả? 
5. Đặc điểm đẻ trứng của vịt, ngan, ngỗng và thời gian sử dụng vịt ngan ngỗng sinh sản? 
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6.Thời điểm kết thúc vỗ béo thích hợp đối với vịt, ngan và ngỗng thịt th ương phẩm? 
7. Những điểm cần lưu ý trong kỹ thuật chăm sóc và quản lý các loại vịt, ngan và ngỗng? 
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